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CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI

I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI

Máy là tất cả như õng công cụ hoạt động theo nguyên tắc cơ học dùng làm thay đổi
một cách có ý thư ùc về hình dáng hoặc vị trí của vật thể.

Cấu trúc, hình dáng và kích thư ớc của máy rất khác nhau. Tuỳ theo đặc điểm sư û
dụng của nó, có thể phân thành hai nhóm lớn :

- Máy dùng để biến đổi năng lư ợng tư ø dạng này sang dạng khác cho thích hợp
với việc sư û dụng đư ợc gọi làmáy biến đổi năng lượng .

- Máy dùng để thư ïc hiện công việc gia công cơ khí đư ợc gọi làmáy công cụ.
Như õng máy công cụdùng để biến đổi hình dáng của các vật thể kim loại bằng

cách lấy đi một phần thể tích trên vật thể ấy với như õng dụng cụ và chuyển động khác
nhau đư ợc gọi làmáy cắt kim loại.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, máy công cụ ba o gồm năm loại :
- Máy cắt kim loại.
- Máy gia công gỗ.
- Máy gia công áp lư ïc.
- Máy hàn.
- Máy đúc.

Vật thể cần làm biến đổi hình dạng gọi là phôi hay chi tiết gia công. Phần thể
tích đư ợc lấy đi của vật thể gọi là phoi. Dụng cụ dùng để lấy phoi ra khỏi chi tiết gia
công gọi là dao cắt.

II. CÁC DẠNG BỀ MẶT GIA CÔNG
Bề mặt hình học của chi tiết máy rất đa dạng và chế tạo các bề mặt nầy trên các máy

cắt kim loại có rất nhiều phương pháp khác nhau. Để có thể xác định các chuyển động
cần thiết, tức là chuyển động của các cơ cấu chấp hành của máy tạo ra bề mặt đó, ngö ôøi
ta thường nghiên cứu các dạng bề mặt gia công trên máy cắt kim loại. Các dạng bề mặt
thường gặp là:

II.1. Dạng trụ tròn xoay
II.1.1. Đường chuẩn là đường troøn, sinh thẳng

Thể hiện mặt trụ được hình thành do đường sinh là đường thẳng quay chung
quanh đường chuẩn là đường tròn .



5

Đường sinh

Đường chuẩn

II.1.2. Đường chuẩn tròn sinh, gãy khúc

Đường sinh

Đường chuẩn

II.1.3 Đường chuẩn là đường troøn, sinh cong

Đường sinh

                               Đường chuẩn

H. I-1. Dạng bề mặt tròn xoay, đường chuẩn tròn , sinh thẳng

H. I-2. Dạng bề mặt tròn xoay, đường chuẩn tròn, đường sinh  gãy
khúc

H. I-3. Dạng bề mặt tròn xoay, đường chuẩn tròn, đường sinh cong
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II.2 Dạng mặt phaúng

II.2.1 Đường chuẩn là đường thaúng,  sinh thẳng

II.2.2. Đường chuẩn là đường thaúng, sinh gãy khúc

         Đư ờng chuẩn                                Đư ờng chuẩn                 Đư ờng chuẩn

Đường sinh                   Đường sinh Đường sinh

II.2.3 Đường chuẩn là đường thaúng, sinh cong

                                              Đư ờng chuẩn Đường sinh

  Đường sinh Đường chuẩn

Đường chuaån Đường sinh

H. I-4. Dạng bề mặt phẳng, đường chuẩn thẳng, đường sinh thẳng

H. I-5. Dạng bề mặt phẳng, đường chuẩn thẳng, đườn g sinh gãy khúc

H. I-5. Dạng bề mặt phẳng, đường chuẩn thẳng, đường sinh cong
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II.3 Các dạng đặc biệt
Trình bày các dạng mặt trụ, mặt nón không tròn xoay và mặt cam .

Ngoài ra bề mặt đặc biệt còn có dạng thân khai , arsimet, cánh turbin , máy chèo v.v…
Tóm lại , từ các dạng bề của các dạng nói trên, ta có thể tạo ra chúng bởi hai loại đường
sinh  sau đây:

1. Đường sinh do các chuyển động đơn giản: thẳng và quay tròn đều của máy tạo
nên như đường thẳng, đường tròn hay cung tròn, đường thân khai, đường xoắn ốc…

2. Đường sinh do các chuyển động thẳng và quay tròn, không tròn điều của máy
tạo nên như đường parapôl, hyperbôl, ellip, xoắn logarit… kết cấu máy để thực hiện các
chuyển động này phức tạp.

Những đường sinh nói trên chuyeån động tương đối với một đường chuẩn sẽ tạo ra
bề mặt của các chi tiết gia công. Do đó, một máy cắt kim loại muốn tạo được bề mặt gia
công phải truyền cho cơ cấu chấp hành (dao và phôi) các chuyeån động tương đối để tạo
ra đường sinh và đường chuẩn.

Những chuyển động cần thiết để tạo nên đường sinh và đường chuẩn gọi là chuyển
động tạo hình của máy cắt kim loại.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH

 III.1. Phương pháp theo vết
Là phư ông pháp hình thành bề mặt gia công do tổng cộng các điểm chuyển động

của lư ỡi cắt, hay là quỷ tích của các chất điểm hình thành nên  bề mặt gia công .

H. I-6. Dạng bề mặt đặc biệt

1a2a3a

H. I-7. Phương pháp gia công theo vết
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III.2. Phương pháp định hình
Là phư ông pháp tạo hình bằng cách cho cạnh lư ỡi cắt trùng với đư ờng sinh của

bề mặt gia công.

III.3. Phương pháp bao hình
Là phư ông pháp dao cắt chuyển động hình thành các đư ờng điểm, quĩ tích các

đư ờng điểm hình thành đư ờng bao và đư ờng bị bao, đư ờng bị bao chính là đư ờng sinh
chi tiết gia công.

 Đường bị bao

H. I-8. Phương pháp gia công định hính

a1

a2

a3

Lưỡi cắt

Đư ờng bao

H. I-9. Phương pháp gia công bao hình
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IV. CHUYỂN ĐỘNG TẠO HÌNH
IV.1. Định nghĩa:

Chuyển động tạo hình bao gồm mọi chuyển động tư ông đối giư õa dao và phôi
để hình thành bề mặt gia công.

Chuyển động tạo hình thư ờng là chuyển động vòng và chuyển động thẳng.
Trong chuyển động tạo hình có thể bao gồm nhiều chuyển động mà vận tốc của
chúng phụ thuộc lẫn nhau. Các chuyển động như  thế đư ợc gọi là chuyển động thành
phần.
IV.2. Phân loại chuyển động tạo hình:

Phân loại theo mối quan hệ các chuyển động
Chuyển động tạo hình đơn giản : là chuyển động có các cơ cấu chấp

hành không phụ thuộc vào nhau.

              n                                                n

Chuyển động tạo hình phức tạp  : là chuyển động có các cơ cấu chấp
hành phụ thuộc vào nhau.

Chuyển động tạo hình vừa đơn giản vừa phức tạp: Là chuyển động có các chuyển
động cho cơ cấu chấp hành phụ thuộc va ø không phụ thuộc vào nhau

II

II
I I

I

I

I I
tp

1

2

Q
1

T

Phoâitp

Q2

H. I-10. Chuyển động tạo hình đơn giản

H. I-11. Chuyển động tạo hình phức tạp

   T

H. I-12. Chuyển động tạo hình vừa đơn giản vừa phức tạp
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Tổ hợp giữa chuyển động tạo hình với phương pháp gá đặt: Không phải chỉ
đánh giá đúng hình dáng bề mặt, phư ông pháp gia công và chuyển động tạo hình, tất
yếu  hình thành bề mặt gia công, như ng hìn h dáng chi tiết còn phụ thuộc vào vị trí gá
đặt dao và phôi.

V. SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC
V.1. Định nghĩa:

Sơ đồ kết cấu động học là một loại sơ đồ quy ư ớc, biểu thị như õng mối quan hệ
về các chuyển động tạo hình và c ác ký hiệu cơ cấu nguyên lý máy, vẽ nối tiếp  hình
thành sơ đồ, về đường truyền động của máy. Được gọi là sơ đồ kết cấu động học.

Trong một sơ đồ kết cấu động học có nhiều xích truyền động để thư ïc hiện các
chuyển động tạo hình.

V.2. Phân loại sơ đồ kết cấu động học
V.2.1 Sơ đồ kết cấu động học đơn giản

Làsơ đồ kết cấu động học thư ïc hiện các chuyển động tạo hình đơn giản, bao
gồm các xích truyền động, thư ïc hiện các chuyển động độc lập không  phụ thuộc vào
nhau, như  ở máy phay, máy khoan, máy mài …

T

H. I-12. Tổ hợp giữa các chuyển động tạo hình

tx

ÑC

n

s

Phôi

Bàn daois

iv

         H. I-13. Sơ đồ kết cấu động học
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V.2.2. Sơ đồ kết cấu động học phức tạp:
Là sơ đồ kết có các chuyển động tạo hình phư ùc tạp, bao gồm việc tổ hợp hai

hoặc một số chuyển động hình phụ th uộc vào nhau hình thành bề mặt gia công.

V.2.3. Sơ đồ kết cấu động học hỗn hợp:
Bao gồm xích tạo hình vư øa đơn giản vư øa phư ùc tạp. Sơ đồ kết cấu động học

của máy phay ren vít là một đặc trư ng cho loại xích tạo hìn h này.

tx

ÑC1

n

s

Dao phay

Bàn máy
i2

i1

ÑC2

tx

ÑC

Q

T

Phôi

Bàn daoi
s

iv

tp

tx

ÑC
1

Q1

T

Phôi

is

iv
tp

Q2

ÑC2

Dao
i

         H. I-14. Sơ đồ kết cấu động học máy chuyển động đơn giản

 H. I-14. Sơ đồ kết cấu động học máy chuyển động phức tạp

 H. I-15. Sơ đồ kết cấu động học máy chuyển động vừa đơn giản vừa phức tạp
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b. Xích phân độ

 Ngoài các xích thư ïc hiện chuyển động tạo hình trong máy cắt kim loại còn có
xích phân độ. Nó không thư ïc hiện chuyển động tạo hình như ng lại cần thiết để hình
thành các bề mặt gia công theo yêu cầu kỹ thuật như là gia công bánh răng, ren
nhiều đầu mối …

Trong xích phân độ người ta chia ra làm hai loại.
-  Phân độ bằng tay
-  Phân độ tư ï động bằng máy

- Phôi quay phân độ

i

Trục chính

Đĩa phân độ

Chốt
định vị

i

Trục chính

Đĩa phân độ

Chốt định vị

ÑC

Ly hợp

 H. I-16.Phân loại sơ đồ xích phân độ

 H. I-17.Sơ đồ kết cấu động học phôi quay phân độ
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- Dao tịnh tiến phân độ

- Phôi quay phân độ và dao tịnh tiến phân độ

c. Xích vi sai

 Để hình thành bề mặt gia công, trên một số MCKL cần xích truyền động tổng
hợp để bù trư ø một số chuyển động truyền đến khâu chấp hành. Cơ cấu tổng hợp
chuyển động thư ờng dùng nhất là cơ cấu vi sai và xích truyền động thư ïc hiện tổng
hợp chuyển động gọi làxích vi sai.

 Chuyển động vi sai đư ợc dùng trong trư ờng hợp cần truyền đến khâu chấp
hành một chuyển động phụ thuộc chu kỳ, khi không ca àn ngư øng chuyển động các
khâu chấp hành. Có khi ngư ời ta dùng xích vi sai để thư ïc hiện một chuyển động
không đều.

i v
phơi

is

H. I-18.Sơ đồ kết cấu động học dao tịnh tiến phân độ  phân độ

H. I-19. Sơ đồ kết cấu động học phôi quay phân độ và dao tịnh tiến phôi độ
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Ví dụ : Sơ đồ kết cấu động học của máy tiện hớt lư ng dùng xích vi sai
 Trục cam nhận hai nguồn chuyển động tư ø cơ cấu điều chỉnh i x và iy. Cơ cấu vi

sai (VS) thư ïc hiện việc tổng hợp hai chuyển động này thành một chuyển động đã
đư ợc bù trư ø chuyển đến cam.

VI. PHÂN LOẠI VÀ KÝ HIỆU
VI.1. Phân loại máy

VI.1.1. Theo điều khiển

- Điều khiển bằng cơ khí

-  Điều khiển bằng thủy lực

-  Điều khiển bằng chương trình số
VI.1.2. Theo phương pháp công dụng

- Máy tiện
- Máy phay
- Máy bào
- Máy mài
- Máy khoan
- Máy doa …

 VI.1.3. Theo trình độ vạn năng
- Máy vạn năng
- Máy chuyên môn hóa
- Máy chuyên dùng

VI.1.4. Theo mức độ chính xác
- Máy chính xác thư ờng
- Máy chính xác nâng cao
- Máy chính xác cao

tx

ÑC

Q

Phôi

Camix

iv

is VS
iy

H. I-20 .Sơ đồ kết cấu động học xích vi sai
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- Máy chính xác đặc biệt cao
VI.1.5. Theo mức độ tự động hóa

- Máy vạn năng
- Máy bán tư ï động
- Máy tư ï động

VI.1.6. Theo khối lượng
- Máy loại nhẹ ( 1 tấn)
- Máy loại trung bình ( 10 tấn)
- Máy loại trung bình nặng (10  30 tấn)
- Máy loại nặng (30  100 tấn)
- Máy loại đặc biệt nặng (> 100 tấn)

VI.2. Ký hiệu

VI.2.1 Ký hiệu maùy
Máy thư ờng đư ợc ký hiệu bằng các số và các chư õ cái. Ở mỗi nư ớc có ký hiệu khác

nhau.
 Ký hiệu máy cắt kim loại của Việt Nam như  sau :

- Chư õ cái để chỉ loại máy như  chư õ T chỉ loại máy tiện, P - máy phay, B - máy
bào, K - máy khoan, M - máy mài …

- Các chư õ số khác để chỉ mư ùc độ vạn năng, kích thư ớc cơ bản của máy.

Ví dụ : Máy T620
     T : Máy tiện
     6 : Loại máy tiện vạn năng thông thư ờng
   20 : Một phần mư ời của chiều ca o tư ø băng máy đến đư ờng tâm máy (200 mm)

Ví dụ : Máy K135
K : Máy khoan.

     1 : Loại máy khoan đư ùng .
   35 : Đö ôøng kính muõi khoan lôùn nhaát gia coâng ñö ôïc treân maùy (mm).

Ký hiệu máy cắt kim loại của Liên Xô trư ớc đây thể hiện bằng ba hay bốn chư õ số.

- Chư õ số thư ù nhất chỉ loại máy (như  tiện -1, khoan -2, mài -3, phay -6, bào -7 … )
- Chư õ số thư ù hai chỉ kiểu máy (như  tư ï động, revônve, máy thư ờng)
- Chư õ số thư ù ba và thư ù tư  chỉ một trong như õng thông số quan trọng nhất của máy

(đư ờng kính lớn nhất của phôi mà máy có thể gia công, chiều cao mũi tâm trục chính
đến băng máy… )

- Đôi khi có chư õ cái ở đầu hay giư õa như õng chư õ số kể trên chỉ máy mới đư ợc cải
tiến tư ø máy cơ sở.

Ví dụ : Máy 2A150

Số 2 : Máy khoan
Số 1 : Máy khoan đư ùng
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 Số 50 : Đö ôøng kính mũi khoan lớn nhất là 50 mm
Chư õ A : Sư ï cải tiến của máy so với máy trư ớc đó

Ví dụ : Máy 1K62

Số 1 : Máy tiện
Số 6 : Máy tiện thư ờng
Số 2 : Khoảng cách của mũi tâm trục chính đến băng máy là 200 mm

Chư õ K : Sư ï cải tiến của máy
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KÍ HIỆU MÁY CẮT KIM LOẠI (Tiêu chuẩn Liên Xo)â
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VI.2. Ký hiệu cơ cấu nguyên ly ù máy

Tên gọi Ký hiệu
1-Trục

2- Khớp nối
- Cố định
- Đàn hồi
- Các đăng

3-Chi tiết lắp trên trục
- Lồng không
- Cố định
- Di trượt
- Then kéo

Tên gọi Ký hiệu

4- Ổ trục
- Ổ trượt
- Ổ lăn
- Ổ côn

5- Bộ truyền đai
- Đai thang

- Đai dẹp

6- Bộ truyền xích

7- Ăn khớp răng
- Bánh răng trụ

- Bánh răng côn

- Bánh răng xoắn

- Trục vít bánh vít

- Thanh răng bánh răng

8- Vít me đai ốc
- Đai ốc liền
- Đai ốc hai nữa

9- Ly hợp
- Ly hợp vấu 1 chiều

- Ly hợp hai chiều

- Ly hợp côn

- Ly hợp dĩa

- Ly hợp một chiều

- Ly hợp điện từ

10- Cam

- Cam dĩa

- Cam thùng

11- Phanh
- Phanh côn

- Phanh guốc

- Phanh dĩa

12- Cơ cấu chuyển động
gián đoạn
- Cơ cấu con cóc

- Cơ cấu Man

13- Động cơ

14- Trục chính

                 Mũi tâm
- Máy tiện Mâm cặp
                 Ống kẹp

- Máy khoan

- Máy phay

- Máy mài

Bảng ký hiệu các cơ cấu nguyên lý máy
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                        CHƯƠNG II

MÁY TIỆN
I. NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG
HỌC MÁY TIỆN

I.1. Nguyên lý chuyển động
Chuyển động quay tròn của trục chính và chuyển động thẳng của dao hình

thành chuyển động tạo hình.
I.1.1.Chuyển động cắt
Chuyển động cắt là chuyển động tạo ra tốc độ cắt, là chuyển động quay

tròn của trục chính mang phôi . Tốc độ quay của trục chính là n tc :

n
d

v
tc 

1000
 (voøng/phuùt).

Trong đó: v: Vận tốc cắt (m/phút)
                  d: Đö ôøng kính phoâi (mm)

I.1.2.Chuyển động chạy dao
Chuyển động chạy dao là do bàn máy mang dao thư ïc hiện gồm 2 chuyển

động: Chạy dao dọc  (sd) và chạy dao ngang (sn). Đây là hai chuyển động hình
thành đư ờng sinh chi tiết gia công.

I.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện

i V

i S

H. II-1.Sơ đồ kết cấu động học máy tiện
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II . CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI

II.1. Công dụng
 Dùng để gia công các dạng chi tiết m ặt trụ tròn xoay

 Các dạng công việc chính đư ợc thư ïc hiện trên máy tiện

- Gia công mặt trụ ngoài và mặt trụ trong.
- Gia công cắt rãnh, cắt đư ùt.
- Gia công mặt côn ngoài, mặt côn trong.
- Gia công mặt định hình :

Bằng dao định hình
Bằng phương pháp chép hình theo mẫu

- Gia công lỗ bằng mũi khoan, khoét, doa
- Gia công ren ngoài và ren trong :

Bằng dao tiện ren
Bằng bàn ren, tarô

- Kết hợp với đồ gá và các trang thiết bị đặc biệt để thư ïc hiện
một số công việc khác như  mài, phay...

II.2. Phân loại
* Về mặt công dụng:

-  Máy tiện vạn năng.
-  Máy tiện chuyên môn hoá.
-   Máy tiện vạn năng.
-   Máy tiện chép hình

H. II-2. Các dạng bề mặt gia công trên máy tiện
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 Vềmặt kết cấu:

Hộp bư ớc tiến Bàn trư ợc xe dao Máng hư ùng phôi

Trục trơn

Trục vítme
Ụ độngỔ dao

Maâp caäpUÏ trư ôùc

Hộp điều
khiển

Dao tiện

Xa
ngang

Tay
quay
doc

Tay quay ngangMâm cập

H. II-3. Máy tiện ren vit vạn năng

H. II-4.Máy tiện đứng

Bàn dao 2

Hộp tốc độ

Mâm cập

Bàn dao 1
Chi tiết

H. II-4 . Máy tiện cụt
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- Máy tiện chuyên dùng.
- Máy tiện đư ùng.
- Máy tiện cụt .
- Máy tiện nhiều dao .
- Máy tiện Revolve .
- Máy tiện tư ï động và bán tư ï động.

II.3. Các bộ phận cơ bản

III. MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG
III.1. Máy tiện T620

III.1.1 Tính năng kỹ thuật
- Khoảng cách 2 mũi tâm, có 3 cỡ  : 710, 1000, 1400 mm
- Số cấp vòng quay thuận của trục chính : Z = 23
-Số cấp tốc độ quay nghịch của trục chính : Z = 11
- Số vòng quay của trục chính   : n = 12,5  2000 v/ph
- Loại ren cắt đư ợc   : Ren Quốc tế, Anh, Modul, Pitch
- Lư ợng chạy dao   : Dọc  0,07  4,16 mm/v

              : Ngang 0,035  2,08 mm/v

Cần điều khiển
tự động

H. II-5. Máy tiện ren vít 16K20
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- Động cơ  điện   : Công suất N = 10 Kw,
              : Số vòng quay  nđc = 1450 v/ph

III.1.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện T620

III.1.2.1. Phương trình xích tốc độ
Xích tốc độ thư ïc hiện chuyển động quay của trục chính.
Nhiệm vụ của xích tốc độ là truyền tốc độ tư ø động cơ n đc  trục chính ntc.

Phương trình cơ bản của xích tốc độ
nñc. iv = ntc

nđc : Số vòng quay của động cơ
 ntc : Số vòng quay của trục chính
  iv : Tỉ số truyền của hộp tốc độ

Phương trình xích tốc độ

nñc (1450)

Đường truyền xích tốc độ

i V

i S

H. II-6. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện

34
56

39
51

47
29

55
21

38
38

40
60

60
60

88
22

54
27

49
49

88
22

= ntc (đư ờng truyền trư ïc tiếp)

= ntc (đư ờng truyền gián tiếp)

Ø 145
Ø 260
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III 1.2.1.1. Tính toán số cấp tốc độ
Số cấp tốc độ Z của hộp tốc độ được tính theo công thức:





n

i
in pppppZ

1
321 .....

Với: p1, p2, p3,… , pn : số tỉ số truyền của nhóm bánh răng di trư ợt thư ù 1,
2, 3,… , n (thông thư ờng p i  3)

Các bánh răng trong cùng một nhóm di trư ợt thư ờng có cùng modul
m. Do đó:

Z1 + Z1’ = Z2 + Z2’ = Z3 + Z3’ = …  = 2.Z0 = const
Ví du:ï Về các cơ cấu bánh răng di trư ợt khác

Z = 3 x 3 x 2 =18                                  Z = 3 x 2 x 2 =12

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I

II

III

IV

V

VI
VII
VIII

X
I
V

I
XX

XI

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII
XVIII

XIXXX XXI

56 51
24 36

88 60 2249

34 39 29

47 5538

38

50
21

22

60 60 27

88 49

5440

6060

60

35

28

2842

4256
35

42

64
95

97
50

35

28

35 28

25

36

26

44

40

38

3632
28

26

48
35

25 28 48

45 35

15

28

3525
L3

18 28
56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
tx = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

38

60

60

60 14 42 64

21

60
44

60
L5 L7

L
6 L8m = 3

L'3

28

Phanh
L1

iñ= 1

Trục trơn

t x
= 

5 
x

2

L2
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III.1.2.1.2. Các cơ cấu truyền động trong hộp tốc độ máy T620

Xích tốc độ máy tiện T620 dùng cơ cấu bánh răng di trượt

   Tính toán số cấp tốc độ máy T620:

- Xích tốc độ từ động cơ điện 10Kw, 1450 v/ph, qua bộ truyề n đai thang

260
145


 vào hộp tốc độ đến trục chính. Tóm tắt đường truyền theo hình sau

(các số ghi (1), (2), (3)  trên sơ đồ là số cặp bánh răng ăn khớp).

I

II

III

Z
1

Z
2

Z
3

Z
4

Z
5

Z'5

Z'4

Z'3Z'2Z'1

H. II-7. Bánh răng di trượt



26

Từ phương trình trên ta thấy:
- Đường truyền thuận cho trục chính:

    1.2.3.1 = 6 tốc độ cao
1.2.3.2.2.1 = 24 tốc độ thấp

 Trên thực tế ta thấy trong nhóm truyền:

1
49
49.

60
60

4
1

49
49.

88
22

4
1

88
22.

60
60

16
1

88
22.

88
22









có 2 tỷ số truyền
4
1  trùng nhau nên thực tế nhóm này chỉ có 3 tỷ số truyền, số cấp

tốc độ thấp là: Z2 = 1.2.3.3.1 = 18 ; Z1+ Z2 = 18+6 =24
Vậy thực tế máy có 23 cấp tốc độ trục chính. Lý do toác cao của ñö ôøng truyền

thấp trùng với tốc độ thấp  của đư ờng truyền cao, nên tốc độ truc chính đư ờng
truyền thuận còn 23 cấp

- Đường truyền ngược  trục chính:
               Z1 = 1.1.3.1 = 3 tốc độ cao
                Z2 = 1.1.3.2.2.1 = 12 tốc độ thấp lý thuyết
                Z2’ = 1.1.3.3 = 9 tốc độ thấp thực tế

Z1+ Z2’= 3+ 9 = 12 - 1 = 11

Vậy trục chính có 11 tốc độ chạy ngược

Ly hợp L1

H. II-8. Sơ đồ đường truyền động
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III.1.2.2.Phương trình xích chạy dao
Xích chạy dao là xích truyền động nối giữa trục chính và trục vitme hay trục

trơn. Chuyển động chạy dao của máy T620 gồm các chuyển động :

+ Chạy  dao dọc, chạy dao ngang khi tiện tr ơn.

+ Chuyển động chạy dao khi cắt ren vít.

Ghi chuù:

- iv Tỉ số truyền thay đổi của hộp tốc độ
- iđc tỉ số truyền của cơ cấu đảo chiều
- itt tỉ số truyền của bộ bánh răng thay thế
- ics tỉ số truyền nhóm  cơ sở
- igb tỉ số truyền nhóm gấp bội
- ixd tỉ số truyền bộ bánh răng xa dao
- tx bư ớc vít me dọc

- Chuyển động chạy dao được thực hiện từ trục chính qua các tỉ số truyền c ơ cấu
đảo chiều iđc, bánh răng thay thế itt, cơ cấu Norton hình thành các tỷ số truyền được
gọi là nhóm cơ sở ics và nhóm gấp bội igb từ đó hình thành hai nhánh:

            + Nếu tiện  ren, truyền động đi thẳng đến trục vitme coù bước ren tx=12mm

+ Nếu tiện trơn, truyền động phải qua tỷ số truyền ixd của hộp xe dao để tới
cơ cấu bánh răng thanh răng 10 x 3 thực hiện chạy dao dọc hay đến trục vítme ngang
tx = 5 x 2 đầu mối để thực hiện chạy dao ngang.

10 * 3

iv

iđc

itt ics

igb

i xd

tx = 12 mm

tx = 5*2 mm

phôi

H. II-9. Sơ đồ xích chạy dao
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Phương trình xích chạy dao khi tiện trơn:

1vtc.i S . .m.Z = Sd (mm)

 Trong đó : m,Z – môđun, số răng của bánh răng trong cô caáu baùnh raêng thanh raêng

Phương trình xích chạy dao ngang:

                          1vtc.i S .t X = Sn (mm)

* Hộp chạy dao máy T620 chia làm 2 nhóm:
- Nhóm cơ sở (ics) dùng cơ cấu Norton:

- Nhóm gấp bội (igb) dùng cơ cấu bánh răng di trư ợt
* Cơ cấu Norton có hai trạng thái :

- Cơ cấu Norton chủ động khi khối bánh răng hình tháp đóng vai trò
chủ động.

- Cơ cấu Norton bị động khi khối bánh răng hình tháp đóng vai trò bị
động.

III.1.2.2.1.Phương trình xích cắt ren

Thư ïc hiện chuyển động của bàn dao khi tiện ren

III.1.2.2.1.1. Phương trình xích cắt ren cơ bản
                       1vtc.icñ.iñc.itt.ics.igb.tx = tp

Với

II

I

Z1
Z2

Z3
Z4

Z5

Z0

ZA

Các bánh răng đư ợc cố định trên trục I theo thư ù
tư ï hình tháp và truyền động qua bánh răng Z0
và ZA trên truc II, các tỷ số truyền đư ợc truyền
động tư ø Z1 đến Z5 theo thao tác di chuyển
khối bánh răng tư ø trái sang phải

H. II-10. Cơ cấu nooc-tong
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icđ: Tỉ số truyền cố định
iđ  : Tỉ số truyền của cơ cấu đảo chiều
itt  : Tỉ số truyền của cơ cấu thay thế
ics : Tỉ số truyền của cơ cấu cơ sở
ig  : Tỉ số truyền của cơ cấu gấp bội
tx  : Bö ôùc ren trục vítme, tx = 12
tp  : Bư ớc ren cần tiện

a. Xích chạy dao tiện ren quốc tế :

Ren quốc tế dùng trong truyền động vít me –  đai ốc thuộc hệ mét, bư ớc
ren đư ợc biểu thị bằng tp(mm).

Đặc điểm của xích tiện ren quốc tế :

- Dùng đường truyền chủ động  của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton chủ động)

- Dùng
50
95.

95
42

tti

Phương trình xích chạy dao tiện ren Quốc te á

1 vtc.
60
60

Nếu tỉ số truyền ics của cơ cấu norton là i 1= 36
28  và của nhóm gấp bội

igb =
2
1

28
35*

45
18

  thì bư ớc ren cắt đư ợc là:

1v ptmm  5.312*
28
35*

45
18*

28
25*

36
28*

50
95*

95
42*

42
42*

60
60*

tp

42
42

56
28

28
35

35
28

45
18

48
15

28
35

L4 x 12 = tp

35
28

50
95

95
42 L2

36
Z n

28
25 L3
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Đường truyền xích chạy dao tiện ren Quốc tế

`

b. Xích chạy dao tiện ren Anh

Ren Anh dùng trong truyền động vít me –  đai ốc thuộc hệ Anh, thông số

đặc trư ng là số ren n trong 1 inch. 
n

t p

4,25


Đặc điểm của xích tiện ren Anh :

- Dùng đường truyền bị động  của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton bị động).

- Dùng
50
95.

95
42

tti .

Phương trình xích chạy dao tiện ren Anh

1vtc.icñ.iñc.itt.

1 inch

550

28
18

35
28

28
35

48
15

L4 x 12 =
n

425,
35
28

35
28

25
28

28
35

nZ
36

28
35

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

X
I
V

I
XX

XI

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII
XVIII

XIXXX XXI

56 51
24 36

88 60 2249

34 39 29

47 5538
38

50
21

22

60 60 27

88 49

5440

6060

60

35

28

2842

4256
35

42

64
95

97
50

35

28

35 28

25

36

26

44

40

38

3632
28

26

48
35

25 28 48

45 35

15

28

3525
L3

18 28
56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
tx = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

38

60

60

60 14 42 64

21

60
44

60
L5 L7

L
6 L8m = 3

L'3

28

Phanh
L1

iñ= 1

Trục trơn

t x
= 

5 
x

2

L2
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Nếu lấy tỉ số truyền của bánh răng thay thế là:

50
95

95
42

tti  và dùng xích truyền động thư ù 2 của cơ cấu notron i
28
36

cs  lư ợng di

động tính toán là: một vòng trục chính dao phải tịnh tiến một bư ớc ren

tp= mm
n

4.25 .Ta có phư ông trình truyền động:

           1v
n

4.2512
28
35

45
28

35
28

28
35

28
36

25
28

35
28

28
35

50
95

95
42

42
42

60
60

 (mm)

Đường truyền xích chạy dao tiện ren Anh

c. Xích chạy dao tiện ren Modul

Ren Modul là ren của trục vít dùng trong truyền động trục vít –  bánh vít
thuộc hệ mét, thông số đặc trư ng là modul m  tp = .m

Đặc điểm của xích tiện ren Modul :

- Dùng đường truyền chủ động  của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton chủ động)

- Dùng
97
95.

95
64

tti

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

X
I
V

I
XX

XI

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII
XVIII

XIXXX XXI

56 51
24 36

88 60 2249

34 39 29

47 5538
38

50
21

22

60 60 27

88 49

5440

6060

60

35

28

2842

4256
35

42

64
95

97
50

35

28

35 28

25

36

26

44

40

38

3632
2826

48
35

25 28 48

45 35

15

28

3525
L3

18 28
56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
tx = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

38

60
60

60 14 42 64

21

60
44

60
L5 L7

L
6 L8m = 3

L'3

28

Phanh
L1

iñ= 1

Trục trơn

t x
= 

5 
x

2

L2
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Phương trình xích chạy dao tiện ren Modul

1vtc.icñ.iñc. L 3

Ta lấy số truyền động của bánh răng thay thế:i
97
95

95
64

tt .lư ợng di động tính toán

là:một vòng quay trục chính dao phải tịnh tiến một bư ớc ren tp= Л.m(mm).

Phương trình chuyển dộng là:

1v m.12
28
35

45
18

28
25

36
28

97
95

95
64

42
42

60
60

 (mm)

tỉ sốπ thư ờng đư ợc lấy gần đúng như  sau:

95
127

20
47

5
127

380
47



π =
5.97

127.12

50
157

17.22
47.25

127
21.19



45
18

35
28

28
35

48
15

L4 x 12 = m.
28
25

36
NZ

97
95

95
64

2L
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Đư ờng truyền xích chạy dao tiện ren Modul

d. Xích chạy dao tiện ren Pitch

Ren Pitch là ren của trục vít dùng trong truyền đo äng trục vít –  bánh vít

thuộc hệ Anh, thông số đặc trư ng là số Pitch P 
P

t p
.4,25



Đặc điểm của xích tiện ren Pitch :
- Dùng đường truyền bị động  của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton bị động)

- Dùng
97
95.

95
64

tti

Phương trình xích chạy dao tiện ren Pitch

1vtc.icñ.iñc.

28
18

35
28

28
35

48
15

L4 x 12 =
35
28

35
28

25
28

28
35

nZ
36

28
35

97
95

95
64

P
425 ,

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I

II

III

IV

V
VI

VII
VIII

X
I
V

I
XX

XI

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII

XVIII

XIXXX XXI

56 51
24 36

88
60

2249

34 39 29

47 55
38

38

50
21

22

60 60 27

88 49

5440

6060

60

35

28

2842

4256
35

4264

95

97
50

35

28

35 28

25

36

26

44

40

38

3632
28

26

48
35

25 28 48

45 35

15

28

3525
L3

18 28
56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
tx = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

38

60

60

60 14 42 64

21

60
44

60
L5 L7

L
6 L8m = 3

L'3

28

Phanh
L1

iñ= 1

Trục trơn

t x
= 

5 
x 

2

L2
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Ta dùng xích truyền động thư ù 2 và bánh răng thay thế i tt = 97
95

95
64 . Bư ớc ren Pitch

là: tp = P
4.25 mm

Phương trình truyền động :

1v
P
4.2512

28
35

45
18

35
28

28
35

28
36

25
28

35
28

28
35

97
95

95
64

42
42

60
60



e. Tiện ren không tiêu chuẩn

Là 4 loại ren trên như ng có các thông số ren không tiêu chuẩn.
Cách thực hiện, gồm 2 bước  :

- Bước 1 : Đieàu chỉnh hộp chạy dao theo thông số tiêu chuẩn t p gần nhất.
- Bước 2 : Tính toán lại bộ bánh răng thay thế.

Ví dụ : Đieàu chỉnh máy T620 để tiện ren quốc tế không tiêu chuẩn có bö ôùc
ren tp = 3,25 mm, sư û dụng bánh răng thay  thế bộ 5.

Giải
- Bước 1 : Đieàu chỉnh hộp chạy dao theo ren quốc tế tiêu chuẩn có bö ôùc

ren     tp = 3,5 mm
- Bước 2 : Tính toán bộ bánh răng thay thế

Dùng bộ bánh răng thay thế
50
95

95
42  để cắt ren tp = 3,5 mm

Vậy cần itt = ?  Để cắt ren có tp’ = 3,25 mm

50
42

70
65

5,3
25,3

50
95

95
42

50
95

95
42 '
















p

p
tt t

ti

f. Phương trình xích cắt ren khuyếch đại.
Ren khuếch đại là 4 loại ren trên như ng chúng có bư ớc ren khuếch đại

tpkđ lớn hơn nhiều lần.
Cách thực hiện : Dịch chuyển khối bánh răng 60 - 60 (trục VII) sang phải

để bánh răng 60 trên trục III ăn khớp với nó, khi đó tốc độ quay của trục VII và
các trục phía sau sẽ nhanh hơn dẫn tới bàn máy dịch chuyển lớn hơn nhiều lần .

Phương trình cơ bản

1vtc.ikñ.icñ.iñc.itt.ics.igb.tx = tpkñ

         ikđ : Tỉ số truyền khuếch đại

Phương trình xích chạy dao tiện ren khuếch đại
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1vtc. iñc. itt. ics. igb. 12 =  tpkñ

Các hệ số khuếch đại :

ikñ1 = 27
54

22
88

22
88

 = 25 = 32

ikñ2 = 27
54

22
88

60
60

 = 23 = 8

ikñ3 = 27
54

49
49

22
88

 = 23 = 8

ikñ4 = 27
54

49
49

60
60

 =  21 = 2

Đường truyền xích chạy dao tiện ren Quốc tế khuếch đại

g. Phương trình xích cắt ren chính xác.
Khi cắt ren chính xác, cần phải giảm đến mư ùc tối thiểu các khâu truyền

động trung gian để tránh sai số của các tỉ số truyền.

Làm ngắn xích truyền động tư ø trục chính đến trục vít me bằng cách đóng li
hợp L2, L3’, L4 để nối trư ïc tiếp tư ø trục ra của bánh răng thay thế đến trục vít me.

60
60

27
54

22
88

49
49

22
88

60
60

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

X
I
V

I
XX

XI

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII
XVIII

XIXXX XXI

56 51
24 36

88 60 2249

34 39 29

47 5538

38

50
21

22

60 60 27

88 49

5440

6060

60

35

28

2842

4256
35

42

64 95

97
50

35

28

35 28

25

36

26

44

40

38

3632
28

26

48
35

25 28 48

45 35

15

28

3525
L3

18 28
56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
tx = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

38

60
60

60 14 42 64

21

60
44

60
L5 L7

L
6 L8m = 3

L'3

28

Phanh
L1

iñ= 1

Trục trơn

t x
= 

5 
x

2
L2
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Các bư ớc ren chính xác đư ợc thư ïc hiện bằng tỉ số truyền của bánh răng
thay thế.

Phương trình cơ bản của xích tiện ren chính xác

1vtc.iñc.itt.tx = tp


ñcx

p
tt it

t
d
c

b
ai

.


a, b, c, d : Các bánh răng thay thế có trong bộ bánh răng thay thế đư ợc
trang bị kèm theo máy.

Phương trình xích chạy dao tiện ren chính xác

1vtc.
60
60 .iñc. b

a
d
c .L2.L3’.L4.12 = tp

Đường truyền xích chạy dao tiện ren chính xác

h. Phương trình xích cắt ren mặt đầu .
Ren mặt đầu là ren đư ợc bố trí trên mặt đầu, biểu thị bằng bư ớc ren t pmđ.

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

X
I
V

I
XX

XI

XIII

XII
XV

XVI

N = 1 Kw

XVII

XVIII

XIXXX XXI

56 51
24 36

88
60

2249

34 39 29

47 55
38

38

50
21

22

60 60 27

88 49

54
40

6060

60

35

28

2842

4256
35

42

64
95

97
50

35

28

35 28

25

36

26

44

40

38

3632
28

26

48
35

25 28 48

45 35

15

28

3525
L3

18 28
56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
tx = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

38

60

60

60 14 42 64

21

60
44

60
L5 L7

L
6 L8m = 3

L'3

28

Phanh
L1

iñ= 1

Trục trơn

t x
= 

5 
x 

2

L2
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Cách thực hiện: Để tiện ren mặt đầu dao cần thư ïc hiện chuyển động chạy
dao ngang với bư ớc ren tp đồng thời phải đư a vào tỉ số truyền khuếch đại trong
xích truyền động.

Phương trình xích chạy dao tiện ren mặt đầu

1vtc.ikñ.iñc.itt.ics.igb. 56
28 .ixd.txn = tpmñ

txn : Bư ớc ren trục vítme ngang
tpmđ : Bư ớc ren mặt đầu

Đường truyền xích chạy dao tiện ren mặt đầu

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

X
I
V

I
XX

XI

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII
XVIII

XIXXX XXI

56 51
24 36

88 60 2249

34 39 29

47 5538

38

50
21

22

60 60 27

88 49

5440

6060

60

35

28

2842

4256
35

42

64
95

97
50

35

28

35 28

25

36

26

44

40

38

3632
28

26

48
35

25 28 48

45 35

15

28

3525
L3

18 28
56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
tx = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

38

60

60

60 14 42 64

21

60
44

60
L5 L7

L
6 L8m = 3

L'3

28

Phanh
L1

iñ= 1

Trục trơn

t x
= 

5 
x 

2

L2

H. II-11. Ren mặt đầu
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III.1.2.2.1.5.Các cơ cấu truyền dẫn trong xích cắt ren

Khi cắt ren ta không dùng trục trơn ,mà dùng trục vítme có bước ren chính
xác . Để ngắt mối liên hệ của trục vítme với bàn dao khi tiện tr ơn người ta dùng đai
ốc bổ đôi như hình

Khi chạy dao bằng vítme , phần (1 ) và (2) của đai ốc bổ đôi sẽ khớp chặt vào
vítme thông qua tay quay (3), đ ĩa (4) xoay đi đưa hai chốt (5) mang hai nửa đai ốc di
động trong hai rãnh (6) tiến lại gần nhau. Khi tay quay (3) quay theo chiều ngược
lại, đai ốc mở ra giải phóng hộp xe dao khỏi  trục vítme.

Ren của trục vítme và đai ốc thường là ren hình thang và luôn có c ơ cấu khử
khe hở của ren .

III.1.2.2.2Phương trình xích  tiện trơn
Thư ïc hiện chuyển động chạy dao dọc, chạy dao ngang khi tiện trơn.

          L7 đóng
60
44

64
42

21
64

 5x2 = Sn (hành trình thuận)

                              L5 đóng
60
44

66
14

.3x10 = Sd (hành trình thuận)

             L6 đóng
38
60

60
38

66
14

.3x10 = Sd(hành trình nghịch)

                              L8 đóng
38
60

60
38

64
42

21
64

5x2 = Sn(hành trình nghịch)

1vtc.iñc.itt.ics.ibg.L4môû.
56
28

30
30

26
37

28
6

H. II-12. Cơ cấu đai ốc hai nửa
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                                 Đường truyền xích chạy dao khi tiện trơn

III.1.2.2.2.3 Xích chạy dao nhanh

Thư ïc hiện chuyển động chạy dao nhanh của bàn máy theo phư ông dọc hoặc
phư ông ngang theo hành trình thuận hoặc nghịch.

Để đảm bảo an toàn khi chạy dao nhanh, ngư ời ta sư û dụng ly hợp 1 chiều

Đường truyền xích chạy dao nhanh

nñc2.iñ.
30
30

26
37

28
6

L5 đóng .3 x 10 = Sd (hành trình thuận)
60
44

66
14

L7 đóng  5 x 2 = Sn (hành trình thuận)
60
44

64
42

21
64

L6 đóng .3 x 10 = Sd(hành trình nghịch)
38
60

60
38

66
14

L8 đóng 5 x 2 = Sn ( hành trình nghịch)
21
64

38
60

60
38

64
42

N = 10 Kw
n = 1450 v/p

145

260

I
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VII

VIII

XI
V

I
X X

XI

XIII

XII
XV

XVI
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XVII

XVIII

XIXXX XXI

56 51

24 36

88
60

22 49

34 39 29
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38

38

50
21
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60 60
27

88 49

54
40

6060
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35

28
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42 56
35
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35

28
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26

44
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3632
28

26

48
35

25 28 48
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28

3525
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18 28
56
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28

Ly hợp một chiều

L 4 Trục vít me
t x  = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6

60

60

38

60

66 14 42 64

21

60
44

60
L 5 L 7

L
6 L 8m = 3

L' 3

28

Phanh
L 1
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t x
= 
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x 
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III.1.2.2.2.4.Cơ cấu truyền dẫn trong xích tiện tr ơn

a) Ly hợp 1 chiều
Ñeã trục trơn có thể thực hiện chạy dao nhanh đồng thời với chuyển động

chạy dao dọc và ngang mà không bị gãy do 2 nguồn truyền động có vận tốc khác
nhau,người ta dùng ly hợp 1 chiều lắp trên trục tr ơn .

Ly hợp 1 chiều có 2 nguồn truyền động :một từ hộp chạy dao và một từ động
cơ chạy dao nhanh. Nó có những bộ phận chính nh ư sau: Vành (1) được chế tạo liền
với bánh răng Z56, để nhận truyền động từ ly hợp chạy dao. Lõi (2) quay bên trong
vành (1) có xẽ 4 rãnh,và trong từng rãnh có đặt con lăn hình trụ (3). Mổi con lăn điều
có lò xo (4) và chốt (5) đẩy nó luôn tiếp xúc với vành (1) và lõi (2). Giữa lõi (2) lắp
trục trơn bằng then thường hoặc then hoa.

Khi dao chạy, khối bánh răng có 2 tỉ số truyền
56
28 làm cho vành (1) quay theo

chiều ngược chiều kim đồng hồ. Do ma sát và lực của lò xo (4) con l ăn bị kẹt ở chổ
hẹp giữa vành (1) và lõi (2). Như vậy lõi nhận chuyển động chạy dao truyền cho trục
trơn XVI trục trơn sẽ quay cùng chiều và cùng vận tốc vành (1). Nếu vành (1)
chuyển động theo chiều kim đồng hồ, con lăn (3) sẽ chạy đến chổ rộng của vành (1)
và lỏi (2). Lỏi (2) cùng trục trơn sẽ đứng yên, xích chạy dao bị ngắt. Muốn trục tr ơn
chuyển động theo chiều này, phải cho khối bánh r ăng, Z28-Z28 trên trục XII vào
khớp với bánh răng Z56 lắp trên trục trơn và ở ngoài ly hợp 1 chiều (Truyền động
này còn dùng để cắt ren mặt đầu).

Khi chạy dao nhanh, trục trơn nhận chuyển động từ động cơ chạy dao nhanh
làm lỏi (2) quay nhanh theo chiều ngược kim đồng hồ.Lúc này vành (1) vẫn nhận
chuyển động chạy dao theo chiều ngược kim đồng hồ nhưng với vận tốc nhỏ chậm
hơn lỏi (2). Do đó các con lăn (3) điều chạy đến vị trí rộng giữa vành (1) và lỏi
(2).Xích chạy dao bị cắt đứt và trục trơn được chuyển động với vận tốc nhanh.

H. II-13. Sơ đồ ly hợp 1 chiều.
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b) Chạc điều chỉnh
Ñeã điều chỉnh lượng chạy dao thích hợp với từng chi tiết gia công, ng ười ta

dùng chạc điều chỉnh để lắp bộ bánh răng thay thế a,b,c,d nhằm thay đổi tỉ số truyền
itt .Chạc điều chỉnh trong máy tiện ren vít được trình bày ở hình vẽ sau:

Chạc điều chỉnh gồm 2 phần chính: Các bánh r ăng thay thế a.b.c.d và chạc
(1).bất cứ một máy tiện ren vít nào cũng có một bộ bánh r ăng thay thế với các đường
kính khác nhau. Chạc (1) lồng không trên trục I và có thể quay một góc nhất định
theo rãnh dẩn hướng trên chạc.Rãnh dẩn hướng tâm của chạc dùng điều chỉnh trục
của bánh răng thay thế b, c đến những vị trí thích hợp khi các bánh r ăng ăn khớp
nhau. Rãnh dẫn hướng và rãnh dẫn hướng tâm của chạc đảm bảo cho tất cả các cơ sở
bánh răng thay thế có thể ăn khớp nhau.

H. II-14. Sơ đồ chạc điều chỉnh
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III.2 . MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG T616

III.2.1.Tính năng  kỹ thuật
- Đư ờng kính lớn nhất của phôi       : 320 mm
- Khoảng cách 2 mũi tâm                 : 750 mm
- Số cấp vòng quay của trục chính   : Z = 12
- Số vòng quay của trục chính          : n = 44  1980 v/ph
- Ren cắt đư ợc                                    : ren Quốc tế, ren Anh, ren Modul
- Lư ợng chạy dao                               : dọc  0,06  3,34 mm/vg

               :ngang 0,04  2,47 mm/vg
- Động cơ điện                                    : công suất N = 4,5 Kw

                                                                         :số vòng quay  n đc = 1450 v/p

III.2.1.1. Phương trình xích tốc độ
III.2.1.1.1.Tính toán số cấp tốc độ

Xích tốc độ thực hiện chuyển động chính bắt đầu từ động cơ có N=4,5Kw ,qua
hộp tốc độ phân cấp có 3*2=6 cấp vận tốc.Từ đây truyền động qua cơ cấu buly đai

truyền có i 1
200
200





bi  dẫn đến hộp trục chính.

Nếu ta đóng ly hợp L1 có răng trong vào khớp với bánh răng Z27,trục chính sẽ nhận
trực tiếp 6 cấp số vòng quay cao n =350,503,723,958,1380 và 1980 vòng/phút.
Nếu ta mở ly hợp L1 và cho truyền động qua cơ cấu Hacne có tỷ số

truyền
58
17*

63
27 ,trục chính sẽ thực hiện các số vòng quay thấp n=44,66,91,120,173 và

248 vòng/phút.
Phương trình xích tốc độ:

Phương trình xích tốc đo ä

nñc(1450 v/p). 58
42

47
31

40
38

33
45 71

27

48
50

200
200




Đóng L1 = ntc (đư ờng truyền trư ïc tiếp)

63
27

58
17

= ntc (đư ờng truyền gián tiếp)
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Đường truyền xích tốc độ

III.2.1.1.2.Các cơ cấu truyền động trong hộp tốc độ máy T616
Hộp tốc độ của máy T616 gồm hai phần

- Hộp giảm tốc   : Dùng cơ cấu bánh răng di trư ợt.
- Hộp trục chính : Dùng cơ cấu Hac-ne

N = 4,5 Kw
n = 1450 v/pI

II

III

42

58

474033

313845
4871

5027

200

200

a

b

c

d
X

X
I

IX

I
V

V

VIIVI

V
II
I

XII XIII

XIV

XV

XVI XVII XVIII

63
17

58

5527

22

22
24 48

27 30 26 21 27

52 24 36 39 26 26 26 39

52

39 52 52 52

3926

39

14

45 k = 2

tx = 6 mm

60 24

15
55

25 38 47
13

L 2 L3

Trục vít me

m = 2

Bơm dầu

Cam

35 35

Trục trơn

tx

 =
 5

m
m

L1 55

39

39

39

39

39

IV

Z1

Z3

Z4

Z2

L1

V II

H. II-15. Cơ cấu Hac-ne
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Cơ cấu Hac-ne cho hai đư ờng truyền động :

- Đư ờng truyền trư ïc tiếp (tốc độ nhanh) : đóng li hợp L1 nối trục IV với trục VII.
- Đư ờng truyền gián tiếp (tốc độ chậm) : mở li hợp L 1, đư ờng truyền tư ø trục IV
đến trục VII qua bánh răng 27 63, 17  58.
III.2.1.2.Phương trình xích chạy dao
III.2.1.2.1.Phương trình xích cắt ren

1vtc

Đường truyền xích chạy dao khi tiện ren

55
55

35
55

22
22

b
a

d
c

24
27

48
30

52
26

24
21

36
27

39
39

26
52

52
26

55
35

26
52

52
26

52
26

26
52

52
26

39
39

52
26

39
39

52
26

26
52

39
39

39
39 x 6 = tp

N = 4,5 Kw
n = 1450 v/pI

II

III

42

58

474033

313845

4871

5027

200

200

a

b

c

d
X

X
I

IX

I
V

V

VIIVI

V
II
I

XII XIII

XIV

XV

XVI XVII XVIII

63
17

58

5527

22

22

24 48

27 30 26 21 27

52 24 36 39 26 26 26 39

52

39 52 52 52

3926

39

14

45 k = 2

tx = 6 mm

60 24

15
55

25 38 47
13

L 2 L3

Trục vít me

m = 2

Bơm dầu

Cam

35 35

Trục trơn

tx

 =
 5

m
m

L1 55

39

39

39

39

39
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..2.14 = Sd

III.2.1.2.2. Các cơ cấu truyền dẫn trong xích cắt ren:

Hộp chạy dao máy T616 đư ợc chia làm hai nhóm

- Nhóm cơ sở dùng cơ cấu bánh răng di trư ợt (co ù modul m khác nhau).
- Nhóm gấp bội dùng cơ cấu Mêan

     i
Z

Z

Z

Z 3

1

1
1 . ; i

Z

Z

Z

Z 3

3

2
2 . ; i

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z 3..
3

2

1

1

3

2
3 ; i

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z 3

3

2

1

12

1

1

3

2
3 ...

3
..

Giả sử ta chọn 23 2ZZ   và Z = Z 2  thay vào trên ta có: i =2; 1;
4
1;

2
1

III.2.1.2.3. Phương trình xích tiện trơn

1vtc
39
39

45
2

60
24

55
25L2

L3 47
38

13
47 x 5 = Sn

55
55

35
55

22
22

b
a

d
c

24
27

48
30

52
26

24
21

36
27

55
35

52
26

26
52

39
39

52
26

52
26

26
52

52
26

39
39

52
26

39
39

52
26

26
52

26
52

39
39

Z

Z 2
Z 3

Z 1

I

II

III

1Z

1 2 3 4

H. II-16. Cô caáu Meâ-an
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 Đường truyền xích chạy dao khi tiện trơn

III.2.1.2.4.Cơ cấu an toàn trong xích tiện trơn

Trên trục trơn XI lắp lồng không trục vít (1) luôn ăn khớp với bánh  vít Z45.
Một đầu trục vít ăn khớp với ly hợp vấu (2). Khi làm việc bình th ường,lực lò xo (3)
luôn đẩy viên bi (4) tì sát vào mặt côn của cần gạt  (5), làm cho cần gạt luôn đẩy ly
hợp vấu (2) ăn khớp ăn khớp Z45. Khi quá tải,lực Px sẽ thắng lực lò xo và đẩy ly hợp
vấu (2) sang phải, đầu nhọn của càng gạt(5) sẽ trược lên phía trên của viên bi, tách
rời hai mặt vấu, xích chạy dao bị cắt đứt. Để lập lại xích truyền động,ta dùng tay gạt

N = 4,5 Kw
n = 1450 v/pI

II

III

42

58

474033

313845

4871

5027

200

200

a

b

c

d
X

X
I

IX

I
V

V

VIIVI

V
II
I

XII
XIII

XIV

XV

XVI XVII XVIII

63
17

58

5527

22

22
24 48

27 30 26 21 27

52 24 36 39 26 26 26 39

52

39 52 52 52

3926

39

14

45 k = 2

tx = 6 mm

60 24

15
55

25 38 47
13

L 2 L3

Trục vít me

m = 2

Bơm dầu

Cam

35 35

Trục trơn

tx

 =
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m
m

L1 55

39

39

39

39

39

XI

H. II-17. Cơ cấu an toàn
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(6) để đưa mũi nhọn của cần gạt(5) về vị trí cũ. Vít (7) có thể điều chỉnh lực của lò
xo, qua đó điều chỉnh lực phòng quá tải.

IV. CÁC LOẠI MÁY TIỆN KHÁC
IV.1. MÁY TIỆN HỚT LƯNG
 IV.1.1Nguyên lý hoạt động hớt lưng:

Mặt sau dao phay (bề mặt cần phải gia công hớt lư ng) phải là đư ờng cong
để tất cả mọi góc do đư ờng kính bán kính dao và đư ờng tiếp tuyến tạo thành ở
mọi điểm trên đư ờng cong phải là góc không đổi (α = const). Đư ờng cong có đặt
điểm đó là đư ờng cong logarit y = A e .
     Để thư ïc hiện đư ờng cong logrit, chuyển động vòng Q1 của phôi và chuyển
động tịnh tiến T của dao không thể là chuyển động điều. Do đó,  kết cấu máy sẽ
phö ùc tạp. Trên thực tế người ta thay đường xoắn logarit bằng đường xoắn arsimet
y = Aφ. Góc α của đường arsimet tuy không phải là hằng số, nh ưng vì chuyển động
Q và T để tạo đường xoắn arsimet là chuyển động điều

Máy hớt lưng có hai loại:
- Máy hớt lưng đơn giản: loại này không có cơ cấu chạy dao dọc tự động, chỉ

dùng hớt lưng dao phay đĩa.
- Máy hớt lưng vạn năng: có cơ cấu vi sai, nó có thể hớt lưng bất cứ loại dao

nào có răng thẳng và răng xoắn.
a) Nguyên lý hớt lưng dao phay đĩa:
      Dao phay đĩa modul trước khi đem gia công, đã có dạng như hình trên:mặt

trước đã phay xong, mặt sau chưa gia công, còn là những cung tròn.Để có thể cắt
được đường xoắn arsimet phôi phải thực hiện chuyển động vòng Q1 và dao phải
thực hiện chuyển động tịnh tiến T dao cam điều khiển. Khi chi tiết quay một
góc 0  dao cần thiết phải thực hiện một hành trình kép T ( th ường hành trình làm

việc là 04
3
  và hành trình lùi dao 04

1
 ). Khi dao thực hiện một hành trình kép,

cam cần quay 1 vòng (nếu cam có một lần ăn dao). Nếu cam có k lần ăn dao, cam

α

H. II-18. Sơ đồ gia công mặt sau dao phay.
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cần quay
k

1 .Để thực hiện những chuyển động đó, máy hớt lưng cần phải có sơ

đồ kết cấu động học như sau:

Ở đây không caàn chuyển động chạy dao. Cấu tạo chuyển động của máy gồm
có nhóm chuyển động chấp hành Q1, T và chuyển động phân độ Q1.
b)Hớt lưng dao phay lăn hình trụ có đường răng xoắn:
      Khi hớt lưng những loại dao phay có đường răng xoắn, ngoài việc thực hiện
chuyển động hớt lưng, dao hớt lưng còn phải thực hiện lượng tiến dao dọc. Giữa
chuyển động vòng của chi tiết gia công và chuyển động hớt lưng có mối quan hệ
chặt chẽ phụ thuộc vào số đường răng trên chi tiết gia công. Ta xét mối quan hệ
giữa số vòng quay của chi tiết gia công và của cam thực hiện chuyển động hớt
lưng trong trường hợp như sau:

Đ

iv

ix

Chi tiết gia công

Q2

Cam

T

To

Q1

пD

C

B

B'

C' A'

s

T3
T1

T2

Q

A

T

Đường răng 1

H. II-19. Sơ đồ kết cấu động họv hớt lưng dao phay dĩa

H. II-20. Sơ đồ động học hớt lưng dao phay lăn trụ
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Để có thể hớt lưng răng xoắn của dao phay lăn hình trụ, máy cần thực hiện
chuyển động vòng Q, chuyển động đi về T1T2 để thực hiện hớt lưng và chuyển
động T3 để tạo nên răng xoắn có bước ren là T. Chu trình hớt lưng  từ răng này
sang răng khác, thí dụ từ răng 1 sang răng 2 được thực hiện như sau:
- Dao tịnh tiến T1 tương ứng với đoạn aa’
- Dao di động dọc T3 tương ứng với đoạn a’b’.
Tổng hợp hai chuyển động này dao đi được ab’=aa’ + a’b’. Như thế dao chỉ đi
được đến điểm b’ mà chưa đến điểm c’ trên đường răng 2. Do đó, dao cần phải đi
thêm một đoạn b’c’ để hoàn thành chu trình hớt lưng một răng. Cứ chuyển từ
răng này sang răng khác, dao đi ều phải đi thêm một đoạn b’c’ cho đến khi gia
công toàn bộ các rãnh răng tương ứng với độ tiến dọc s, dao phải di thêm một
đoạn dài bc=Σb’c’. Như vậy khi phôi quay 1 vòng, dao tịnh tiến một b ước s từ a
đến b, nhưng chưa trở về đường xoắn cũ, là điểm c.. Do đó, nó không bảo đảm sự
phối hợp: khi phôi quay 1 vòng, máy gia công xong Z r ăng,nghĩa là nó không

đảm bảo sự phối hợp:phôi quay 1 vòng → cam phải quay
k

Z  vòng. Vì thế ngoài

những chuyển động trên, máy cần phải thêm một chuyển động phụ nữa(thêm
hoặc bớt) để dao có thể hớt lưng đến điểm c. Chuyển động phụ đó là chuyển
động vi sai.Để thực hiện chuyển động phụ, kết cấu động học của máy được thực

hiện như sau: Để thực hiện :1 vòng quay của phôi → )1(
T

S

k

Z
  vòng quay của

cam, truyền động dẫn đến cam chia làm hai đĩa xích:

- Một xích phải đảm bảo : 1 vòng quay của phôi →
k

Z  vòng quay của cam (tức

là hớt xong z răng). Đây là xích có cơ cấu điều chỉnh ix
- Một xích phải đảm bảo: 1 vóng quay của phôi , tức là 1 b ước tiến s của dao→

±
k

Z

T

s

k

Z b.  số vòng quay phụ thêm của cam. Đây là cơ cấu diều chỉnh iy.

iv

ix

i S

Vs

iy

cam

H. II-21. Sơ đồ kết cấu động học máy hớt lưng vạn năng
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III.12Sơ đồ động máy   K96

IV .1.3 Các cơ cấu truyền dẫn .
          Cơ cấu thực hiện chuyển động tịnh tiến của máy hớt lưng .
Trên bàn (1) đăt  bàn dao có thể quay tron (2). Do đó, dao tiện có thể điều chỉnh song
song hoặc thẳng góc với trục của phôi . Cam (3) đảm bảo cho bàn (1) chuyển động
tịnh tiến (hoặc lui ) nhờ chốt (4) và lò xo (5). Lò xo (5) luôn đẩy bàn dao thực hiện
chuyển động lùi. Chuyển động của cam (3) do cặp bánh r ăng côn truyền từ một trục
khác đến. Cam có thể thay thế tùy theo độ cao hớt lưng và hình dáng như  hình  .

Đoạn cong abc của cam thực hiện chuyển động tiến dao T, còn đoạn cong cd
thực chuyển dộng lùi dao To. Đường cong của cam là đường arsimet, để cho chuyển
động T có vận tốc đều . Độ nâng h bằng với chiều sâu hớt l ưng, và cam được chế tạo
với những độ nâng khác nhau để có thể thay thế được.

H. II-21.Sơ đồ động máy tiện hớt lưng K96

H. II-2. Cơ cấu tịnh tiến dao hớt lưng
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Để giảm vận tốc q của trục cam, người ta làm nhiều đường cong công tác
(hình c) làm có hai đường công tác, tức là hành trình tiến dao và lùi dao khi cam
quay một vòng. Soá đường cong công tác có thể 4.

Để gia công những dao phay có rãnh chứa phoi A lớn, góc  của cam cần làm
lớn hơn. Do đó ta có thể kéo dài thời gian, giảm bớt lực chấn độntg khi thay đổi hành
trình một cách đột ngột.
Góc  có thể từ 12 đến 450 và độ nâng của cam h = 0,25 đến 30 mm. Nếu như phôi
cần gia công z răng, và cam có k phần tiến dao (tức là k đường cong công tác), thì
công thức điều chỉnh để hớt lưng dao phay đĩa môdul phải đảm bảo: phôi quay một

vòng , cam quay
k

z vòng, tức là :

                                         1v . i t =
k

z vòng cam

                                         i t  =
k

z

itt tỉ số truyền cơ cấu thay thế đễ phù hợp giư õa k và z

IV.2. MÁY TIỆN REVOLVER.
IV.2.1. Nguyên lý hoạt động .

Máy tiện Revolve dùng trong sản xuất hàng  loạt để gia công sản phẩm có
dạng tròn xoay làm nhiều công việc bằng nhiều dao khác nhau:dao tiện, khoan,
taro, bàn ren, doa vv…  Tùy theo sản phẩm gia công, khi điều chỉnh máy ta lắp sẵn
trên máy tất cả các dao cần dùng the o thư ù tư ï qui trình công nghệ đã định.
IV.2.2. Sơ đồ động máy Revolver 1M36
V.2.2. Caùc cô caáu truyeàn daãn  .
a/ Đầu revơlve.

Đầu revôlve là cơ cấu lắp dao, có trục song song với trục chính máy. Dao
cắt lắp trên lỗ (1) song song với t rục quay, hoặc lắp trên đồ gá chuyên dùng. Số
vị trí lắp dao có tư ø 6 đến 16 , thư ờng là 12 lỗ. Tâm các lỗ ở vị trí cao nhất đồng
tâm với trục chính.
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21

32

K=3
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30
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18

b/ Cơ cấu kẹp phôi thanh  .
Khi gia công xong chi tiết phôi thanh , cơ cấu kẹp phôi mở ra để dịch chuyển phôi
thanh về phía trư ôùc , tiếp tục gia công chi tiết khác. Trục chính c ủa máy ngư ôøi ta
lắp cơ cấu kẹp phôi thanh (hình vẽ).

H. II-23. Sơ đồ động máy Revove1M36

H. II-24. Các dạng đầu Revonve
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Mặt trư ôùc của trụ lắp đầu (1) có mặt trong tiếp xúc với mặt côn của vaáu
kẹp đàn hồi (2). Bên trong trục chính có lắp ống tì (3), một đầu của nó tì vào vấu
kẹp đàn hồi. Phôi thanh đư ợc đặt trên ống tì, tay gạt (4) đẩy con trư ợt (5) s ang
trái, vấu đẩy (6) sẽ đư a ống tì sang phải. Dư ới tác dụng của mặt côn , vấu kẹp đàn
hồi (2)  sẽ kẹp chặt phôi. Nếu quá trình ngư ợc lại, phôi đư ợc nới lỏng , cơ cấu sẽ
đẩy phôi phóng ra phía trư ôùc, sau cô c ấu sẽ làm việc trởû lại.

IV.3. MÁY TIỆN ĐỨNG
Máy tiện đư ùng là loại máy có trục chính đặt thẳng đư ùng, trên có lắp bàn

máy quay tròn và như õng vấu cặp để cố định chi tiết gia công. Dùng để gia công
như õng chi tiết ngắn có  đư ờng kín h lớn, hoặc như õng chi tiết có hình dáng không
đối xư ùng

Ngoài việc gia công các mặt tru ,mặt côn trong và côn  ngoài còn có thể
gia công: xén mặt,  cắt ren, khoan, khoét, doa.

IV.5. MÁY TIỆN CỤT
Dùng gia công chi tiết lớn  có đư ờng kính trong khoảng 300 -700 mm và

hôn nö õa. Tỉõ lệ giö õa ñö ôøng kính và chiều dài của chi tiết gia công l à 0.5<
D

L <1.

Thư ờng có hai loại máy tiện cụt: loại băng máy và thân máy liền một khối
(gia công chi tiết nhỏ hơn và dài), loại thân máy và trụ ñỡ bàn dao tách rời (gia
công chi tiết lớn và dẹt).
    Khuyết điểm chính của máy tiện cụt là: gá đặt chi tiết khó khăn và năng suất
thấp (ví chi tiết quay xung quanh tr ục nằm ngang, do trọng lư ợng của bản thân
làm cho nó luôn bị lật nhào xuống) và độ cư ùng vư õng kém.

1

3
256

4

Trục chính

H. II-25. Cơ cấu kẹp phôi thanh
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V.ĐIỀU CHỈNH MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG
V.1.Điều chỉnh máy gia công mặt côn

V.1.1. Dùng dao tiện rộng bản

* Ư u điểm :
- Gia công đư ợc mặt côn ngoài, mặt côn trong.
- Đơn giản trong điều chỉnh máy.

* Khuyết điểm :
- Lư ïc cắt lớn
-    Gia công chiều dài đoạn côn  20 mm
-    Khó chính xác kích thư ớc

H. II-26. Chi tiết dạng côn

H. II-27. Gia công con bằng dao rộng
bản
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V.1.2. Xoay bàn dao trên

* Ư u điểm :
- Gia công mặt côn với góc bất kỳ.
- Đơn giản trong điều chỉnh máy.

* Khuyết điểm :
- Không gia công đư ợc mặt côn dài vì khoảng dịch chuyển của bàn trư ợt

dao trên có giới hạn.
- Bư ớc tiến thư ïc hiện bằng tay nên năng suất giảm và chất lư ợng bề mặt

gia công kém.

V.1.3. Dịch chuyển ụ động theo phương ngang

Lư ợng dịch chuyển ngang của ụ động

l

CosLdD
H

.2
.).( 



H. II-28. Gia công con bằng bàn trượt
trên

H. II-29. Gia công con bằng đánh lệch ụ
động
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* Ư u điểm :

- Gia công mặt côn dài.

- Thư ïc hiện chạy dao tư ï động.

* Khuyết điểm :
- Không gia công đư ợc mặt côn trong và côn có góc dốc lớn (  > 80).
- Mất nhiều thời gian điều chỉnh máy.
- Bề mặt lỗ tâm định vị không tốt.

V.1.4. Dùng thước côn

H. II-30. Vị trí của phôi trên các mũi tâm

H. II-31. Gia công con bằng thước chép hình
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* Ư u điểm :

- Gia công đư ợc mặt côn ngoài và trong.
- Năng suất và độ chính xác gia công mặt côn cao.

* Khuyết điểm :
- Chỉ gia công đư ơ ïc mặt côn có góc dốc [] =  100

- Chỉ có một số máy tiện đư ợc trang bị thư ớc côn.

V.1.5. Kết hợp giữa thước côn và dịch chuyển ụ động theo phương ngang

- Dùng trong trư ờng hợp chi tiết có góc côn  > [].
- Cách thư ïc hiện :

 Điều chỉnh thư ớc côn theo góc tối đa cho phép [ ].
 Dịch chuyển ụ động theo phư ông ngang một lư ợng H

l
CosLdD

H CL

.2
.).( 



Với CL : góc  còn lại sau khi chỉnh thư ớc côn theo [].

CL =  - []

V.2.ĐIỀU CHỈNH MÁY ĐỂ GIA CÔNG REN

V.2.1.Điều chỉnh máy để tiện ren một đầu mối
V.2.1.1. Máy không có hộp chạy dao

Phư ông trình xích cắt ren
1vtc.icñ.itt.tx = tp

trong đó : icđ = 1, tỉ số truyền cố định.

tx

ÑC

s

Phôi

Bàn daoi tt

iv
tp

H. II-32. Sơ đồ kết cấu động xích phức tạp
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cdx

p
tt it

t

d

c

b

a
i

.
. 

Với a, b, c, d : là bánh răng thay thế có trong bộ bánh răng thay thế

Bộ bánh răng thay thế :
Bộ 4 : 20 –  24 –  28 –  32 –  … –  80
Bộ 5 : 20 –  25 –  30 –  35 –  … –  120
Các bánh răng đặc biệt : 47 –  97 –  127 –  157

Điều kiện để lắp đư ợc của bánh răng :
a + b  c + (15  20 răng)
c + d  b + (15  20 răng)
Chú ý :

- Các bánh răng thay thế phải đư ợc chọn trong cùng một bộ.
- Có thể có nhiều kết quả khác nhau thoả mãn bư ớc ren cần tìm.
- Có thể dùng một cặp, hai cặp hoặc ba cặp bánh răng thay thế.

Điều kiện để 3 cặp bánh răng lắp đư ợc :
a + b  c + (15  20 răng)
c + d  b + (15  20 răng)
c + d  e + (15  20 răng)
e + f  d + (15  20 răng)

H. II-33. Cơ cấu bánh răng thay thế

H. II-34. Cơ cấu bánh răng thay thế ba cặp bánh răng
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V.2.1.2. Máy có hộp chạy dao : có 3 trư ờng hợp

a. Bư ớc ren cần tiện có sẵn trên máy : điều chỉnh các tay gạt trong hộp
chạy dao theo bảng hư ớng dẫn trên máy.

b. Bư ớc ren cần tiện không có trong hộp chạy dao : thư ïc hiện hai bư ớc như
trong phần tiện ren không tiêu chuẩn máy T620.

      c. Tiện ren chính xác trên máy có hộp chạy dao (như  máy T620) : tính
toán bánh răng thay thế như  trư ờng hợp máy không  có hộp chạy dao.

V.2.1.3. Phương pháp xác định bánh răng thay thế

a. Phương pháp chính xác

-  Các tỉ số truyền đư ợc biểu thị dư ới dạng
B
Aitt  .

- Phân tích A và B thành các thư øa số nguyên tố và biến đổi thành dạng

d
c

b
aitt  .

Ví dụ :
Tính toán bánh răng thay thế để tiện ren quốc tế có t p = 1,75 trên máy tiện

không có hộp chạy dao, biết i cđ = 1, tx = 6, chỉ sư û dụng bánh răng bộ 5.

Giải

100
50

60
35

1060
535

600
175

61
75,1

.
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c

b
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b. Phương pháp gần đúng

- Sư û dụng khi trị số i tt phư ùc tạp, không thể dùng phư ông pháp chính xác.
- Áp dụng phư ông pháp này, bư ớc ren đư ợc cắt sẽ có sai số. Vì vậy cần kiểm

tra lại sai số bư ớc ren theo dung sai phụ thuộc vào mư ùc độ chín h xác của bư ớc ren
cần tiện.

- Cách thức tiến hành  :

Bước 1 : Phân tích tỉ số
B
Aitt   thành một phân số liên tục có dạng
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n
n

tt

a
a

a
a

a
a

B
Ai

1
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1
1

1

1

3

2

1

0












Với a0, a1, a2,… , an là thư ông số của như õng phép chia sau đây :
- Lấy A chia cho B, ta đư ợc a 0 (nếu A<B thì a0 = 0)
- Lấy B chia cho số dư  trong phép chia trên, ta đư ợc a 1

- Tiếp tục cho đến khi số dư  bằng 0.
Bước 2 : Tính các trị số gần đúng của i tt .

1
0

1

1 1
1 a

a
B
A

itt 

2
1

0
2

2

1
1

2

a
a

a
B
A

itt




Tư ø số hạng thư ù 3 trở đi, trị số gần đúng đư ợc tính theo công thư ùc sau :

21

21

.

.









iii

iii

i

i
tt BaB

AaA
B
A

i
i

Các
itt

i  càng về phía sau càng chính xác

Bước 3 : Chọn một trị số i tt gần đúng nhất trong các giá trị tre ân để phân tích
thành bánh răng thay thế (như  phư ông pháp tính chính xác).

Ví dụ : Tính bộ bánh răng thay thế
103
40

tti

5
11

12

11

11

12

10
103
40










B
Aitt

Trong đó :
a1 = 103 : 40 = 2 dư  23
a2 = 40 : 23 = 1 dư  17
a3 = 23 : 17 = 1 dư  6
a4 = 17 : 6 = 2 dư  5
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a5 = 6 : 5 = 1 dư  1
a6 = 5 : 1 = 5 dư  0

Các trị số gần đúng của nó là

2
11

1
0

1

1
1


a

a
B
A

itt

3
1

1
1

2
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0
2

2
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a
a
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B
A
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5
2

21.3
11.1

.

.

132
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1
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BaB
AaA

B
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13
5

4

4
4


B
Aitt

18
7

5

5
5


B
Aitt

103
40

6

6
6


B
A

B
Aitt

Tư ø các trị số trên, ta thấy
18
7

 là trị số gần đúng nhất, nên ta chọn nó :

d
c

b
aitt 

35
35

90
35

90
35

5.18
5.7

18
7

V.2.2. Điều chỉnh máy gia công ren nhiều đầu mối

V.2.2.1. Định nghĩa ren nhiều đầu mối
- Ren nhiều đầu mối là ren có nhiều đư ờng xoắn đư ợc bố trí cách đều trên

một mặt trụ.

                      S = k.tp

S
tp

1200 1200°

1200°

H. II-34. Ren nhiều đầu mối
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          Trong đó
S : Bư ớc xoắn
k : Số đầu mối
tp : Bư ớc ren

V.2.2.2. Phương pháp điều chỉnh gia công ren nhiều đầu mối

a. Dùng nhiều dao

- Hai dao đặt cách nhau một khoảng bằng bư ớc ren.
- Máy đư ợc điều chỉnh theo bư ớc xoắn S.

b. Dùng một dao

* Sư û dụng dĩa chia độ

H. II-35. Dùng nhiều dao gia công ren nhiều đầu mối

H. II-36. sử dụng khâu chia độ gia công ren
nhiều đầu mối
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* Sư û dụng phư ông pháp xê dịch bàn trư ợt dọc

Sau khi tiện xong đư ơ øng ren thư ù nhất, xê dịch bàn trư ợt dọc một đoạn bằng
bư ớc ren để tiện đư ờng ren thư ù hai. Kiểm tra khoảng dịch chuyển của dao bằng
vành chia độ bàn trư ợt dọc, bằng căn mẫu hoặc đồng hồ so.

H. II-37. Sử dụng đồ gá gia công ren nhiều đầu mối

H. II-38. Di trượt dao dọc trục gia công ren hiều đầu mối
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CHƯƠNG III

MAÙY KHOAN – MAÙY DOA.

I. MAÙY KHOAN

I.1. Nguyên lý chuyển động và kết cấu động học máy khoan .

Thư ïc hiện sư ï kết hợp giư õa chuyển động quay tròn và chuyển động tịnh tiến của
dao cắt, hình thành bề mặt gia công, trong đó hia  công các bề mặt tròn xoay có
đư ờng chuẩn là đư ờng tròn đư ờng sinh là đư ờng thẳng, cong, gãy khúc. Chủ yếu
bề mặt trong, nếu phát triển thêm đồ gá, dao có thể gia công các dạng bề mặt
khác.

I.1.1. Nguyên lý chuyển động .

Chuyển động tạo hình :

-     Chuyển động chính là chuyển động quay tròn của mũi khoan.

- Chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến của mũi khoan theo
phư ông thẳng đư ùng ).

H. III.1. Chuyển động tạo hình máy khoan
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I.1.2. Sơ đồ kết cấu động học máy khoan

I.2 . Công dụng và phân loại

I.2.1. Công dụng .

Máy khoan là máy cắt kim loại dùng để gia công các bề mặt tròn xoay , công
nghệ chính là gia công các chi tiết dạng lỗ . Ngoài ra còn dùng để khoét ,doa , cắt
ren bằng tarô, hoặc gia công bề mặt có tiết diện nhỏ, thẳng góc hoặc cùng chiều trục
với lỗ khoan.

Ñciv

is

S

n

H. III.2. Sơ đồ kết cấu động học máy khoan

H. III.3. Khoan lổ thủng và không thủng H. III.4. Doa lỗ thẳng và lỗ côn
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I.2. 2 . Phân loại :
Máy khoan bàn.
Máy khoan đư ùng.
Máy khoan cần.
Máy khoan nhiều truc

H. III.5. Các kiểu lã lỗ

H. III.6. Các loại dụng cụ khoét và doa



67

H. III.7. Máy khoan đứng
hoanMáy Khoan Đứng

H. III.8. Máy Khoan Bàn H. III.9.Máy Khoan Điện Cầm tay

H. III.11. Máy khoan cầnMáy khoan nhiều trụcH. III.10. Máy khoan nhiều trục
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I.2.3. Các cơ phận và chi tiết máy khoan

I.3. MÁY KHOAN ĐỨNG 2A150

I.3.1.Đặc tính kỹ thuật
- Đư ờng kính lớn nhất của lỗ gia công : Þ  50 mm.
- Số cấp vận tốc trục chính : Z = 12.
- Số vòng quay trục chính : n = 32 ÷ 1400 v/ph.

 Thân máy

Hộp chạy dao

Động cơ

Đầu máy

  Cữ hành trình Tay quay đầu khoan

 Tay quay trục   chính

        Trục  chính

          Bàn máy

 Động cơ bơm
nư ớc

Bảng điều khiển

H. III.12. Các bộ phận cơ bản máy khoan



69

- Lư ợng chạy dao : S = 0,125 ÷ 2,64 mm/vg.
- Công suất động cơ chính : N = 7 KW.

I.3.2.Sơ đồ động máy khoan 2A150.

Sơ đồ động máy khoan đứng 2A150

I .3.2.1.Phương trình cơ bản xích tốc đo ä

                              nñc .iv = ntc.
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n    (1400v/p)ñc 173
173

50
53
43
40

23
60
30

29
4772

21
72

20
61

50
43
21

61
47
61

36
47

= n tc

L1vtc
47
29

40
30
40

18
46
24

2635
51
18

35
26

34
35
34

18
43
35

46
29

53
36

60
1  = Sñoùng  x 4 x 12 d

Phương trình xích tốc độ

Đường truyền xích tốc độ

I.3.2.2.Phương trình xích chạy dao

Đường truyền xích chạy dao

I.3.3.3.Các cơ cấu truyền dẩn trong máy khoan 2A150

Kết cấu trục chính máy khoan

Để có thể đảm bảo thực hiện chuyển động vòng và chuyển động thẳng, kết
cấu trục chính máy khoan đứng nhö  sau

4
3

1
2

n    (1400v/p)ñc 173
173

50
53
43
40

23
60
30

29
4772

21
72

20
61

50
43
21

61
47
61

36
47

= n tc

H. III.13. Kết cấu trục chính máy khoan
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Chuyển động tròn của trục chính được truyền từ  hộp tốc độ đến bạc có rãnh
then khớp với phần then hoa (1) của trục chính . Chuyển động chạy dao được thực
hiện từ trục chính , qua hộp chạy dao đến cơ cấu bánh răng – thanh răng. Thanh răng
được lắp trên bạc (3). Bạc này kết hợp với trục chính cùng di động theo chiều trục ,
thực hiện chuyển động chạy dao.Để cân bằng trọng lượng trục chính, người ta dùng
đối trọng qua dây xích (4) .

I.4. MAÙY KHOAN CAÀN 2B56

Để khắc phục như ợc điểm của máy khoan đư ùn. Khi kích thư ớc chi tiết có
khối lư ợng nặng và độ vư ơn dài của đầu khoan không đạt khả năng gia công,
cho nên ngư ời ta thiết kế máy khoan có độ vư ơn dài của dài của hộp đầu khoan
di điều chỉnh di động phù hợp với điều kiện gia công, ngoài ra hộp đầu khoan
còn xoay theo ba phư ông.

I.4.1. Đặc tính kỹ thuật

- Đư ờng kính lỗ khoan lớn nhất    : 50 mm.
- Tầm với của trục chính : 375 ÷ 2095 mm.
- Lư ợng di động thẳng ñö ùng của trục chính : 350 mm.
- Lư ợng di động thẳng đư ùng của xà ngang : 940 mm.
- Số vòng quay trục chính : n = 55 ÷ 1140 v/p.
- Lư ợng chạy dao : S = 0,15 ÷ 1,2 mm/v.
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I.4.2. Các bộ phận cơ bản

1 –  Bệ máy.
2 –  Ống đỡ.
3 –  Động cơ nâng
4 –  Cần.

H. III.14. Máy khoan cần
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5 – Hộp tốc độ.

I.4.3.Sơ đồ động máy khoan cần 2B56.

1x 60

Sơ đồ động máy khoan cần 2B56

I.4.3.1. Phương trình cơ bản xích tốc đo ä

nñc .iv = ntc.

48
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49
31

ñcn    (1440v/p) = n tc

57
23

27
43

43
27

34
36

40
40 22

48
49
31

33
40

33
40

thanh raêng
thanh raêng

13b

Tay quay 3

Tay quay 2

Ly hợp

Z = 60

XII
XI

13a

2919

18
29

18
40
4041

1vtc 31
29

32
22

25
35

55
22

=  S.3.1360
1

ñL2 (mm/voøng)ñoùng

6 (mm/phút) (theo phư ông đư ùng)nđc2 66 54 = Scần
1623

Phương trình xích tốc đo ä

I.4.3.2. Phương trình xích chạy dao

Phương trình xích điều chỉnh độ cao của cần

Ngoài ra còn có một động cơ N = 0,52 KW truyền động trục vít, bánh vít 2 x
60 đến cơ cấu vítme visai (để kẹp hoặc tháo vòng xiết).

I. 4.3.3.3.Các cơ cấu truyền dẫn trong máy khoan cần .
a. Kết cấu của tay quay nhanh

H. III.15. Cơ cấu chạy dao nhanh
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- Đóng ly hợp (gạt tay quay 3 vào phía trong  chuyển động truyền tư ø trục
vít  bánh vít 1/60 đến ly hợp  trục XII và cơ cấu bánh răng và thanh
răng 13a  thư ïc hiện chạy dao tư ï động.

- Mở ly hợp bằng cách kéo tay quay 3 ra phía ngoài quay tay quay 3 quanh
tâm trục XI, XII để thư ïc hiện chạy dao nhanh bằng tay.

- Nếu tay quay 2 chuyển động truyền sang trục XI  cơ cấu bánh răng 13b
 làm cho hộp trục chính dịch chuyển dọc theo cần.

b. Cơ cấu an toàn.

     Để phòng quá tải, trên trục VIII ở hộp chạy dao ng ười ta dùng cơ cấu an toàn.
Phần dưới của bánh răng Z22 loàng không trên trục VIII. Phần (1) của ly hợp vấu
lắp trên cuối trục VIII. Phần (2) ly hợp vấu tr ượt bằng then ở phía trong hình
chuông. Đầu có vấu phần (2)  nối liền với phần (1) nhờ viên bi (3). Phần d ưới
của chi tiết (2) được tạo thành răng trong, có thể ăn khớp với bánh răng (4) lắp
chặt trên trục của tay quay (I). Do đó, chi tiết (2) ăn khớp với chi tiết (1) và bánh
răng (4). Chi tiết (2) di động nhờ tay gạt có lò xo (5).
       Khi làm việc bình thường, tay gạt lò xo (5) đẩy phần (2) ăn khớp với phần
(1) của ly hợp vấu, các viên bi (3) sẽ hoạt động.
      Khi quá tải lực cắt sẽ thắng lực lò xo (6), hai phần của hợp ly vấu tr ượt lên
nhau. Phaàn (2) trượt về phía dưới, lò xo (6) đẩy phần (2) ăn khớp với bánh răng
(4), xích chạy dao sẽ bị cắt đứt.

Khi bánh răng (4) ăn khớp bánh răng trong của phần (2), ta có thể thực hiện
chạy dao chậm bằng tay nhờ tay quay (I).

Z22

1
2

6

5
3
2

4

Then

3
3
2

I

VI
II

Bình thường                Quá tải

H. III.16.Cơ cấu an toàn
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II. MÁY DOA
II.1. Nguyên lý chuyển động và sơ đồ kết cấu động học .

a. Nguyên lý chuyển động .
Thư ïc hiện nguyên lý chuyển động tròn và thẳng để gia công, đây là

máy phối hợp các chuyển động tạo hình, đư ợc phân bố cho cả các cơ cấu
chắp hành là dao và bàn máy cùng một lúc gia công.

 Chuyển động tạo hình :

+  Chuyển động quay của trục chính.
+  Chuyển động tịnh tiến dọc của trục chính.
+  Chuyển động quay của mâm cặp
+  Chuyển động hư ớng kính của bàn d ao trên mâm cặp
+  Chuyển động lên xuống của trục gá dao
+  Chuyển động dọc của bàn máy
+  Chuyển động ngang của bàn máy
+  Chuyển động xoay tròn của bàn máy theo phư ông thẳng đư ùng

b.Sơ đồ kết cấu động học .

nmc
ntc

nbm

Sñ Sk snbm

sdbm

sd
iv

is

tx

tx

tx

H. III.17. Sơ đồ kết cấu động học máy doa
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II.2.Công dụng và phân loại
II.2.1. Công dụng

 a. Doa lỗ (tiện trong); b. Khoan; c. Phay mặt đầu của hộp bằng dao phay mặt
đầu; d. Phay mặt định hình bằng nhiều dao phay; e. Xe ùn mặt gờ lỗ; g. Tiện ren
trong.

- Máy doa chủ yếu dùng để gia công lỗ, hoặc hệ lỗ đồng tâm, song song,
vuông góc.

- Gia công ren lỗ.
- Gia công mặt ñâầu của các lỗ.

II.2.2. Phân loại

      Máy doa ngang.
      Máy doa toạ độ.
      Máy doa kim cư ông.

II.3. MÁY DOA NGANG 2620B
II.3.1. Đặc tính kỹ thuật

- Đư ờng kính của trục chính tháo rời : Þ  90 mm.
- Kích thư ớc bàn máy : 1250 x 1120 mm.

H. III.18. Các chuyển động gia công trên máy doa ngang
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- Lư ông di động lớn nhất của bàn máy : 1000 x 1090 mm.
- Lư ợng di động thẳng đư ùng lớn nhất của ụ trục chính : 1000 mm.
- Số vòng quay của trục chính : n tc = 12,5 ÷ 1600 v/p.
- Số vòng quay của mâm cặp : n m = 8 ÷ 200 v/p.
- Lư ợng chạy dao hư ớng trục của trục chính : s =  2,2 ÷ 1760 mm/p.
- Công suất động cơ chính : N = 8,5/10 kW.

   Các bộ phận cơ bản và các chuyển động cơ bản trên máy doa 2620B

1 –  Thân máy.                                  2 –  Trụ trư ớc.
3 – Ụ trục chính.                               4 –  Bàn máy.
5 –  Trụ sau.       6 -  Các chuyển động

H. III.19. Máy doa ngang 2620B
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L

n    (1600v/p)
1ñc 72

L222
68

26
64
18

4860

921

19
60

19
61

44
2135

19

60
48
60

47
41

30
86

tc= n mâm cặp

trục doa

đóng

tc= n

II.3.2.Sơ đồ động máy doa ngang 2620 B .

II.3.2.1.Phương trình cơ bản xích tốc độ :

nñc .iv = ntc

Phương trình xích tốc độ
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n L
477ñ2

16 đóng = S65
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6L 4
29

60
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10050

64 i vs 17
17100

23 16 (mm/phuùt)3

II.3.3.2.Phương trình xích chạy dao dọc của trục chính S 1

Muốn thay đổi S1 ta chỉ thay đổi nđ2. Vì máy doa ngang có nhiều truyền
động phư ùc tạp, nên để đơn giản kết cấu của máy, trong các xích chạy dao
thư ờng không có hộp chạy dao.

III3.3.3. Phương trình xích chạy dao dọc của trục chính k hi cắt ren lo ã

tp : bư ớc ren cần gia công.
Đường truyền xích chạy dao dọc của trục chính khi cắt ren lỗ

 chọn 1trong 4











































4848
60

41
47

4848
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86
30

4861
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30

4861
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41
47
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p

p

p
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c

b

a

t

d

c

b

a

t

d

c

b

a

t

d

c

b

a

II .3.3.4.Phương trình xích điều chỉnh vị trí của trục chính và giá đỡ S 2

II3.3.5.Phương trình xích chạy dao hướng kính S 3

Dùng để thư ïc hiện chuyển động tịnh tiến hư ớng kính của bàn dao
gá trên mâm cặp khi gia công mặt đầu lỗ

II.3.3.6.Phương trình xích chạy dao dọc của bàn máy S 4
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2 2
2 9

n ñ 2 5
1 6 L7 7 ñ o ùn g 583 4

4 2
=  S ( m m / p h u ùt )1 6

3 6

2
25

nñ3
Ø75
Ø150 6

13
188

= S (mm/phuùt)

II.3.3.7.Phương trình xích chạy dao ngang của bàn máy S 5

II.3.3.8.Phương trình xích quay của bàn máy S 6

II.3.3.9.Các cơ cấu truyền dẫn máy 2620B .
Cơ cấu chạy dao hướng kính: Để hiểu đặc điểm truyền động chạy dao

hướng kính máy 2620B ta xét quan hệ giữa mâm cặp và c ơ cấu vi sai được trình
bày theo cơ cấu chạy dao hướng kính như hình :

Bàn dao (10) lắp trên mâm cặp (9). Mâm cặp được lắp chặt với trục (VII) cùng
bánh răng Z92. Cho nên, số vòng quay của mâm cặp cũng là số vòng quay của trục
VII (n vIImc n ). Để thực hiện chạy dao hướng kính, trên trục của mâm cặp lồng
không bánh răng Z100 do bánh răng Z53 lắp trên trục bị động của cơ cấu vi sai (1)

Mâp cặp

Trục chính

   Thanh răng

23

92

VII

VI

Then hoa

100

35

50

Cơ cấu vi sai

16    23

32

               17

(Vòng / phút )

H. III.20. Cơ cấu chạy dao hướng kính máy doa ngang
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quay. Bánh răng Z35 ăn khớp với bánh răng Z100 có trục nằm trên mâm cặp nên nó
có hai chuyển động: chuyển động quanh trục của bản thân do bánh r ăng Z100
truyền tới và chuyển động hành tinh xung quanh trục mâm cập. Chuyển động hành
tinh này nhằm điều chỉnh những sai lệch của lượng chạy dao hướng kính xuất hiện
do bánh răng hành tinh Z 23  chuyển động với mâm cập quay tròn. Do có chuyển
động hành tinh nên:

- Số vòng quay của mâm cập bằng số vòng quay của bánh r ăng Z 100 , tức là
n 100nmc   thì bánh răng hành tinh Z 23  sẽ không quay quanh trục của nó,
do đó không có chạy dao hướng kính.

- Nếu n 100nmc  ,bánh răng Z 23  sẽ quay quanh trục của nó và lượng chay dao
hướng kính sẽ được thực hiện.

- Để chứng minh điều  này , ta xét vai trò của cơ cấu vi sai với việc dặt n 1  là
số vòng quay của trục chủ động; n 2  là số vòng quay của trục bị động; n v  là
số vòng quay của vỏ hộp cơ cấu visai; 321 ,, ZZZ .. là các bánh răng lắp từ
trục bị động đến trục chủ động , m – là số cặp bánh răng ăn khớp ngoài của
cơ cấu vi sai.Ta dùng công thức Wllis:

m

v

v

Z

Z

Z

Z

nn

nn
)1(.

1

2

3

4

2

1 



Ở đây ta có: Z 2;32;16;32;16 4321  mZZZ  nên:

18
32)1(

16
32.

16
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2

1 



v

v

nn

nn

vnnn
23
15

23
8

12 

mà n
21
92

mcv n

100
35

2100 nn 

nên                       n mcnn
21
92

23
15.

100
35

23
8.

100
35

1100 

                             n 1100 115
14

nnmc 

Số vòng quay của bánh răng z 100  lồng không trên trục mâm cập khác với
số vòng quay của trục mâm cập.Do chuyển động này của bánh răng  z 100 , bánh
răng hành tinh z 23  sẽ quay quanh trục của nó và thực hiện l ượng chạy dao
hướng kính.nếu cắt truyền động từ xích chạy dao, tức là n 01  thì
n mcn100 .Cho nên khi cắt xích chạy dao , số vòng quay cuûa bánh răng z 100

chuyển động đồng bộ với mâm cập thì không có l ượng chạy dao hướng kính.
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Để xác định lượng chạy dao hướng kính,  cần biết tỷ số truyền của c ơ cấu vi
sai. Khi n v =0 thì ta có:

23
8

23
8

1

2

12





n

n
i

nn

vs

Xích truyền động chạy dao hướng kính sẽ là:

N fmmsmmiLL vs /16
17
17

23
100

100
35

50
64

29
4

48
60

77
16

3852 
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CHƯƠNG IV
MÁY PHAY

I.   NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC

I.1.  Nguyên lý

Thư ïc hiện chuyển động  xoay tròn của dao phay là chuyển động chính và
kết hợp chuyển động thẳng hình thành chuyển động chạy dao . Các chuyển động
nầy phối hợp với nhau hình thành chuyển động tạo hình. Chuyển động xoay tròn
hình thành chuyển động chính, tạo nên vận tốc cắt. Chuyển động thẳng của bàn
máy hay là chuyển động của chi tiết hình thành chuyển động chạy dao, tạo nên
bö ôùc tiến s (mm/ răng hoặc mm/voøng), Chuyển động tịnh tiến của chi tiết theo ba
phương dọc, phương ngang, hoặc thẳng đứng. Quá trình phay được thể hiện bằng
các chuyển động tạo hình, phư ông pháp gia công, ngoài ra còn còn phụ thuộc vào
hình dáng dao cắt, phư ông gá đặt giư õa chi tiết và dao.

I.2.Sơ đồ kết cấu động học:

Nđñc1

Uv

ntc

Nđñc2

L

Sd

Sn

Đ1

Đ2

sñ

H. IV.1. Sơ đồ kết cấu động học máy phay



85

II. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI

   II.1. Công dụng :

 Máy phay có phạm vi sư û dụng rất lớn, dùng để gia công các bề mặt
phẳng, các mặt trụ tròn xoay, các mặt định hình, các bề mặt đặc biệt…

        Công nghệ gia công các chi tiết:
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II.2 . Phân loại
 Về mặt kết cấu

 Máy phay đư ùng.
 Máy phay ngang.

 Về mặt tính năng
- Máy phay vạn năng :

 Máy phay ngang vạn năng.
 Máy phay đư ùng vạn năng.

- Máy phay chuyên dùng :
 Máy phay rãnh then.
 Máy phay ren vít.
 Máy phay chép hình.
 Máy phay lăn răng.

H. IV.2. Các phương pháp phay và chuyển động ta ïo hình
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- Máy phay chuyên môn hóa
Về mặt điều khiển

 Cơ khí
 Kỹ thuật số …

- Về mặt công dụng
 Máy phay rãnh then hoa
 Máy phay ren vítvạn năng
 Máy phay chép hình.
 Máy phay bánh răng

H. IV.3. Máy phay đứng
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Mẫu

Chi tiết

H. IV.5. Máy phay chép hình

H. IV.4. Máy phay giường

Đầu dò

Dao
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II.3. Các bộ phận cơ bản

Giá đỡ

Bàn máy

Sống trượt

Gạt bàn ngang

Gạt bàn dọc

Bơm nhớt

Tay quay bàn đứng

Tay gạt
bàn đứng

Hộp điều chỉnh tốc độ
Chạy daoĐế máy

Hộp chạy dao

Khóa bàn đứng

Nắp tủ điện

Du xích bàn dọc

Tay quay hộp số

Tay quay xà Trục chính

Dao
Trục dao ống căn

Bulông kẹp xà Bulông mọc
côn

Bạc lót

Bulong
giá đõ

H. IV.6. Các bộ phận cơ bản của máy phay
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3 3
1 9
3 6

1 6
3 9
2 2

3 7

4 7
1 8

2 6
3 9

2 8
1 9
7 1

8 2
3 8

5 4
2 6n    ( 1 4 4 0 v / p )ñ c 1

=  n t c

III. MÁY PHAY NGANG VẠN NĂNG P82
III.1. Đặc tính kỹ thuật

  _ Kích thư ớc của bàn máy                         : 320 x 1250.
  _ 18 cấp vòng quay trục chính                   : n = 30  1500 v/f.
  _ 18 cấp lư ợng chạy dao dọc và ngang     : s d,n = 23.5  1800 mm/f.
  _ Công suất động cơ điện chính                :  Nđ= 7 kw.

III.2.Sơ đồ kết cấu động học:

III.3. Sơ đồ động của máy phay vạn năng P82

III.3.1.Phương trình xích tốc độ

nñc . iv = ntc

Đc1

Đc2

iv

is

dao

Bàn dao

H. IV.7. Sơ đồ kết cấu động học máy phay
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21 40404527
27 37

n   (1420v/p)
1ñc

36
36
18

1844
26

40
18

13

24
34 40

4018
40

L1

L2
38
35 33

18

37
33
37

33
33
22

16
18

18
18

33
37

34
34

68
20 đóng trái

ñoùng3L

môûL3

ñoùngL4

6

6

5L đóng 6

= Sñ

= Sn

= Sd

Đường truyền xích tốc độ

III.3.2. Phương trình xích chạy dao

III.3.2.1.Phương trình xích chạy dao Sd

Chuyển động chạy dao ở máy phay chủ yếu là lư ợng di động của bàn
máy.

Máy P82 có 18 lư ợng chạy dao dọc và ngang tư ø 23,5 ÷ 1180 mm/f.
Đường truyền xích chạy dao S
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           Đường truyền xích chạy dao

III.3.2.2. Xích chạy dao nhanh

nñ2
43
57

57
44

44
26

 L2 đóng phải
nhanhS
nhanhS
nhanhS

d

n

d
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III.3.3.Các cơ cấu truyền dẫn

Cơ cấu hiệu chỉnh khe hở vitme :

1 –  bàn trư ợt ngang.    5 –  trục vit rỗng.
2 –  đai ốc.                                                 6 –  đai ốc.
3 –  đai ốc phụ.                                         7 –  bạc.
4 –  vitme.
Trên bàn trượt ngang (1), ngoài đai ốc chính (2) còn có đai ốc phụ (3).

Để thực hiện chuyển động dọc của bàn máy, vítme (4) vừa quay trong đai ốc
(2) vừa quay trong ren của trục vít rỗng (5) có ren ở bên ngoài ghép với đai ốc
phụ (3). Để ren trong trục vít rỗng (5) ốp sát với ren của vítme (4), đầu mút
bên trái của vít rỗng có xẽ rãnh dọc. Dùng đai ốc (6) di động bạc (7) sẽ ép mặt
côn làm cho ren của trục vít rỗng bó sát vào ren của vítme.

Khi vítme quay theo chiều mũi tên, mặt trái của các ren vítme sẽ tì sát
vào ren của đai ốc (2) và vítme sẽ di động sang phải. Cùng lúc,trục vít  rỗng sẽ
bị xê dịch về phía bên trái ép khít vào mặt của ren vítme. Do đó khi phay
thuận các vòng ren của đai ốc (2) sẽ ngăn cản sự chuyển vị của vítme về bên
phải.

Khe hở

H. IV.8. Cơ cấu hiệu chỉnh khe hở vitme
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IV. ĐẦU PHÂN ĐỘ

IV.1.Công dụng
Đầu chia độ là phụ tùng quan trọng của các máy phay mà đặc biệt là các máy

phay vạn năng, nó mở rộng khả năng công nghệ của các máy lên rất nhiều.
- Dùng để gá trục của chi tiết gia công d ưới một góc cần thiết so với bàn  máy.
-  Quay chi tiết theo chu kỳ quanh trục của nó một góc nhất định (chia thành

các phần bằng nhau hoặc không bằng nhau)
-  Dùng đầu chia độ khi chế tạo các dụng cụ cắt (dao phay, dao doa, dao khoét)
-  Quay liên tục chi tiết khi gia công rãnh xoắn ốc hoặc răng xoắn của bánh

răng.

IV.2.Phân loại

Đầu chia độ có các loại sau dây:
1. Đầu phân độ có dĩa chia
2. Đầu phân độ không có dĩa chia
Đầu phân độ có dĩa chia và không có dĩa chia.  Thư ïc hiện các phư ông pháp

công nghệ sau:
a) Chia độ trực tiếp
b) Chia độ gián tiếp
c) Chia vi sai
d) Chia raõnh xoaén

thân
Mâm tốc

Mũi tâm

võ
Đĩa

Tay quay

Đai ốc

Cần hãm

Mũi tâm Vít Vôlăng

H. IV.9. Đầu chia độ trực tiếp
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  1: vôlăng;  2: thân;  3: nòng;  4: mũi tâm vát;  5: đai ốckhoaù;  6: Thanh đỡ chi tiết;
7: Trục chính ; 8:dĩa chia độ trư ïc tiếp;  9: thân đế; 10: thân trục phân độ  ; 11:chốt
kẹp; 12: du xích; 13: tay quay; 14:vít khóa ; 15: kéo chia lỗ; 18: vòng đệm ; 19: nắp
đậy; 20: đế ngang; 21: mũi tâm; 22: vít hãm; 23: đế giá đỡ tâm; 24: ụ động

IV.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐỘ
I.V.3.1.Đầu phân độ có đĩa chia

Sơ đồ động đầu phân ñoäcủa đầu phân độ vạn năng có đĩa chia độ:

IV.3.1.1.Phương pháp phân độ trực tiếp

Với phương pháp này, dĩa chia ñö ôïc gá trư ïc tiếp vào trục chính. tư ùc là xích truyền
động giữa trục vít và bánh vít cần được cắt đứt. Chuyển động của dĩa chia trư ïc tiếp
vào chi tiết gia công, nên gọi là chia trư ïc tiếp  . Số lỗ trong một vòng của đĩa chia
thường dùng cho phương pháp này là 24. Độ chính xác của phương pháp này có thể
đạt ± 0.5µm trên chu vi.

H. IV.10. Đầu phân độ có dĩa chia

H. IV.11. Sơ đồ  động đầu phân độ có dĩa chia
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IV.3.1.2. Phân độ giaùn tieáp

Sơ đồ động phân độ giaùn tieáp

Phương pháp phân độ gián tieáp,laø sư ï truyền động của tay quay tho âng qua sư ï ăn
khớp của trục vít và bánh vít đến trục chính

                              n tq . i1 .
0Z

K  = ntc = Z
1

Gọi
K
Z0 = N , N là đặc tính cơ của đầu phân độ

  ntq =
K
Z0  .

Z
1  =

Z
N =

B
A

         A –  Số khoảng  cần quay trong một lần phân độ.

B –  Số khoảng trên một vòng lỗcủa đĩa phân độ.

Trục vít

Trục chính Bánh vít

Tay quay

Dĩa chia
Mâm cặp Trục vít

Bánh vít
Chốt

H. IV.12. Nguyên lý đầu phân dộ có dĩa chia, chia gián tiếp

H. IV.13. Đầu phân độ có dĩa chia

H. IV.14. Sơ đồ động đầu phân độ
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i1 –  Tỷ số truyền cố định (thư ờng i 1 = 1).

K và Z0 là số đầu mối trục vít và số răng của bánh vít.

Z –  Số phần cần chia của chi tiết.

N – Đaëc tính của đầu phân độ (thư ôøng N =   40; 60; 90;120.

Các giá trị của B trên đĩa chia hai mặt :

Mặt 1 : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43.

Mặt 2 : 46, 47, 49, 50 , 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66.

Ví dụ 1: Tính toán đầu phân độ có đĩa chia với N = 40, để phân chi tiết
thành Z = 72.

                                 n tq =
B
A  =

Z
N  =

72
40  =

9
5  =

54
30 .

Mỗi lần phân độ phải quay 30 lỗ trên   hàng  lỗ 54.(không kể lỗ đang cắm
chốt).

Ví dụ 2 : Tính toán đầu phân độ có đĩa chia (N = 40) để phân Z = 32.

        ntq =
B
A  =

Z
N  =

32
40  =

4
5  = 1vòng +

28
7

 Vậy mỗi lần quay tay quay 1 vòng và thêm
7 lỗ trên hàng lỗ 28.

2 0

1 9
1 8

1 7

1 6

1 5

H. IV.15. Phương pháp phân lỗ trên dĩa chia

H. IV.16.Bố trí lỗ trên dĩa chia
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IV.3.1.3. Phân độ vi sai

Sơ đồ động đầu phân độ trong trư ờng hợp phân độ vi sai

Trong trường hợp không thể chọn được dĩa chia có số lỗ thích hợp để phân độ
gián tiếp. Người ta phảI tiến hành phân độ vi sai, tức là chọn giả định một số Z’
tương đương với Z sao cho: n tq = N/ Zx = A/B thích hợp vớI dĩa phân độ có vòng lỗ
B. Như vậy sẽ gây ra sai số, sự bù vào sai so álà nối đường truyền từ trục chính xuống
tay quay và dĩa chia .

Việc phân độ vi sai được chia thành hai bước:

          Bước 1 : Chọn tỷ số Zx  Z  và tiến hành phân độ với Z x

                                 n tq =
B
A  =

xZ
N .

   Bước 2 : Tính toán bộ bánh răng thay thế để bù trư ø sai số khi phân độ với Z x.

H. IV.17. Bố trí bánh răng thay
thế trên đầu phân độ vi sai

H. IV.18. Sơ đồ  động học đầu phân độ khi chia vi sai
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Sai số khi phân độ với Zx là :

  = ntq –  ntqx =
Z
N -

xZ
N  =  N 










xZZ
11 .

Phư ông trình truyền động để bù trư ø sai số  :

x
ii Z

N
Z
Nii

d
c

b
a

Z
 ''

1

 


















xx
tt Z

ZN
ZZ

NZ
d
c

b
ai 111 .

Ví dụ : Tính toán đầu phân độ có đĩa chia với N = 40 ;Z = 63.
Bước 1 : chọn Zx = 62

 Do đó :
62
40


x

x Z
Nn .

Mỗi lần phân độ quay tay quay qua 40 lỗ của hàng lỗ 62 trên đĩa phân độ,
số răng các bánh răng thay thế sẽ là :

Bước 2 : itt =
62
40

62
631401 





 










xZ
ZN

d
c

b
a

Không chọn đư ợc bánh răng thay thế với Z x = 62, vậy :

Chọn Zx = 64 
64
40


x

x Z
Nn .

Mỗi lần phân độ quay tay quay qua 40 lỗ trên hàng lỗ 64 của đĩa phân độ,
số răng các bánh răng thay thế :

60
30

40
50

88
410

64
40

64
631401 










 










x
tt Z

ZN
d
c

b
ai

 a = 50, b = 40, c = 30, d = 60.

Điều kiện thỏa maõn  a  b  c  d ;  a + b  c + (15 20)

  Khi Zx Z’x chiều quay của tay quay và đĩa phân độ như  nhau.

           Khi Zx < Z’x chiều quay của đĩa phân độ quay ngư ợc chiều kim đồng hồ,
phải thêm một bánh răng trung gian  Z0 để phù hợp với chiều quay
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IV.3.1.4. Phân độ phay rãnh xoắn

Các bánh răng Z=501, Z=502, Z=40 là những bánh răng cố định luôn được lắp
trong chạc, còn các bánh răng Z1, Z2, Z3, Z4 là những bánh răng thay thế.

Sơ đồ động phân độ phay rãnh xoắn

vítme

Z3

Z2

Z=40

Z1

Z=50
Z=50

Z4

H. IV.19. Bố trí  bánh răng thay thế trên đầu phân độ, khi chia rãnh xoắn

H. IV.20. Sơ đồ động đẩu phân độ phay rãnh xoắn
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  Phư ông trình truyền động khi phay rãnh xoắn :

                  1 vòng phôi px tt
a
b

c
diii

K
Z


1

1

1

1
321

0 .

  itt =
p

x

p

x

t
tN

t
t

K
Z

d
c

b
a

 0

1

1

1

1 .

      Với  tx :  bư ớc ren trục vitme.

       tp : Bư ớc xoắn cần cắt, (tp =



tg

D ).

Ví dụ : Tính toán đầu phân độ có dĩa chia để gia công bánh răng xoắn có =
250, Z = 64, D = 80 mm, N = 40,  t x = 6.

  Giải :

mm
tgtg

Dt p 540539
25
80

0 



 .

72
32

9
4

540
240

540
640

1

1

1

1 
p

x
tt t

tN
d
c

b
ai .

54
61

9
11

36
40


Z
Nntq .

  Vậy mỗi lần phân độ tay quay phải quay 1 vòng và thêm 6 lỗ của hàng l ỗ
54 trên đĩa phân độ.

H. IV.21. Sơ đồ hình thành đường xoắn ốc
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IV.3.3 Đầu phân độ không có đĩa chia
Đầu phân độ có dĩa chia và không có dĩa chia khác nhau :
- Đầu phân độkhông có dĩa, có bộ bánh răng thay thế, thay cho dĩa chia taïi

vò trí tay quay trên đầu phân độ .
- Bộ truyền vi sai làm nhiệm vụ vi sai khi thực hiện chuyển động vi sai

IV.3.3.1.Phân độ đơn giản

Phư ông trình truyền động khi phân độ đơn giản :

ZZ
Kii

d
c

b
an vstq

1

0
1 

                  a, b, c, d : Số răng của các bánh răng thay thế.

                  ivs :Tỷ số truyền của cơ cấu vi sai.

Trong phân độ đơn giản bánh răng Z 1 đư ùng yên, ivs = 2.

ntq : Số vòng quay chẵn của tay quay. (Thư ờng chọn ntq = 1vòng chẳn)

tqvstq
tt Zn

N
iZn

N
d
c

b
ai

2
             với 










K
Z

N 0 .

I

II

III

IV

V

i1

i2

k

Z0

VI

a

cd

b

Z1

Z2

Z4

Z3

H. IV.22. Sơ đồ động đầu phân độ không có dĩa chia, chia đơn giản
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IV.3.3.2.Phân độ vi sai

 Sơ đồ động đầu phân độ trong trường hợp phân độ vi sai

Bước 1 : Chọn Zx   Z và tính toán bánh răng thay thế a, b, c , d, ta có :

tqx
tt nZ

N
d
c

b
ai

2
 .

Bước 2 : Tính toán a1, b1, c1, d1 bù trư ø sai số khi phân độ Z x, tính sai số
khi phân độ với Zx

xZZ
11

 .

Phư ông trình truyền động để bù trư ø cho sai số  :

xZZZ
Ki

Z
Z

Z
Z

Z
Zi

d
c

b
a

Z
111

0
1

3

2

2

1

1

4
2

1

1

1

1  .

Với Z4 = Z3




















xx
tt Z

ZN
ZZ

NZ
d
c

b
ai 111

1

1

1

1 .

                  Zx < Z 0 tti   cần bánh răng trung gian.
                 Zx > Z 0 tti  không cần bánh răng trung gian…

a

cd

b

c1

d1

b1

a
1

I

II

III

IV

V i2

k

Z0

VI

Z1

Z2

Z4

Z3

i1

H. IV.23. Sơ đồ động đầu phân độ không có dĩa chia, chia vi sai
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IV.3.3.3. Phân độ phay rãnh xoắn

              Phư ông trình truyền động khi phay rãnh xoắn :

                    1vg t/c px tt
a
b

c
di

Z
Z

Z
Z

Z
Zi

K
Z


1

1

1

1
2

4

1

1

2

2

3
1

0

  itt =
p

x

p

x

t
tN

t
t

K
Z

d
c

b
a

 0

1

1

1

1 .

VIc1

a
1

Z4

i2

a

cd

b

d1

b1

I

II

III

IV

V

k

Z0

Z1

Z2

Z3

tx

i1

H. IV.24. Sơ đồ động đầu phân độ không có dĩa chia, chia rãnh xoắn
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CHƯƠNG V

MÁY GIA CÔNG BÁNH RĂNG

H. V.1. Các dạng bánh răng gia công
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Phối hợp các chuyển động tạo hình có đường tròn và đường thẳng để gia
công các bề mặt phức tạp của bánh răng

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BÁNH  RĂNG

Có hai phư ông pháp gia công bánh răng.

I.1. Phương pháp định hình

Là phö ông pháp mà cạnh của lưỡi cắt trùng với đường sinh chi tiết gia công.

Đểgia công bằng phư ông pháp định hình cần có :
- Máy phay vạn năng.
- Đầu phân độ có đĩa chia hoặc không có đĩa chia.
- Dao phay modul có hai loại :         + Dao phay ngón modul.

       + Dao phay đĩa modul.

H. V.2. Phương pháp phay định hình đơn giản

H. V.3. Các dạng phay định hình
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Về nguyên tắc khi gia công bánh răng có modul m số răng Z cần phải
coù 1 dao phay rieâng. Nhưng vì điều kiện chế tạo khó khăn nên người ta
chế tạo theo bộ và chấp nhận có sai số về biên dạng răng

Dao phay đư ợc tiêu chuẩn hoá thành hai bộ :
Bộ 8 : gồm có 8 dao đư ợc ký hiệu 1, 2, ..., 8.

Bộ 15 : gồm 15 dao đư ợc ký hiệu 1, 1
2
1 , 2, 2

2
1 , ..., 8.

    Số liệu dao 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4

Bộ 8 ; Số răng 12÷15 14÷16 17÷20 21÷25
Bộ 15 ; Số răng 12 13 14 15÷16 17÷18 19÷20 21÷22

Ưu điểm :
+ Không cần phải có máy phay chuyên dùng.
+ Dao phay modul đư ợc chế tạo dễ dàng.

Nhược điểm :
+ Độ chính xác thấp (có sai số do biên dạng của dao, do phân độ).
+ Năng suất thấp.
+ Số lư ợng dao phay modul rất lớn.
 Chủ yếu gia công bánh răng trong sản xuất đơn chiếc.

I.2. Phương pháp bao hình: Là phư ông pháp gia công bánh răng nhắc lại sư ï ăn
khớp giư õa bánh răng –  thanh răng hoặc giư õa bánh răng –  bánh răng.

       Số liệu dao
4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½

Bộ 8 26÷34 35÷54 55÷134
Bộ 15 23÷25 26÷29 30÷34 35÷41 42÷54 55÷80 81÷134
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a. Dựa vào nguyên lý ăn khớp bánh răng - thanh răng: trong đó thanh răng đóng
vai trò là dao  kết cấu máy phư ùc tạp và cồng kềnh.

Thay dao có dạng thanh răng bằng dao có dạng trục v ít gọi là dao phay lăn
trục vít  máy phay lăn răng.

Máy phay lăn răng có các chuyển động tạo hình
- Chuyển động chính : chuyển động quay của dao n d.
- Chuyển động bao hình : chuyển động quay của phôi n p.

Mối quan hệ giư õa chuyển động quay của dao và phôi.

k

1  vòng dao 
z

1  vòng phôi.

                     1 vòng dao 
z

k  vòng phôi.

Chuyển động chạy dao là chuyển động chạy dao đư ùng (da o sẽ chuyển động
tịnh tiến theo phư ông thẳng đư ùng)

b. Dựa vào nguyên lý thứ hai
Nguyên lý ăn khớp bánh răng – bánh răng.

Khi đư ờng kính chia răng lớn so với thanh răng, dao có dạng thanh răng sẽ
đư ợc thay bằng dao có dạng bánh răng, dao có dạng bánh răng  gọi là dao xọc 
máy xọc răng.

H. V.4. Nguyên lý gia công bao hình
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+ Chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến thu hồi của dao xọc n htx.
+ Chuyển động bao hình : gồm chuyển động quay của dao n d và chuyển

động quay của phôi vơ ùi mối quan hệ.

dz

1  vòng dao 
pz

1  vòng phôi.

zd số răng của dao xọc.
zp số răng cần cắt của phôi.

                       1 vòng dao 
p

d

z

z  vòng phôi.

Chuyển động chạy dao hư ớng kính : là chuyển động tịnh tiến của bàn máy
mang phôi theo phư ông hư ớng kính nhằm gia công hết chiều cao răng (h).
                                            h = 2,25 m. (với m là Modul của bánhrăng gia công)

So sánh hai loại máy phay lăn răng và máy xọc răng
Máy phay lăn răng đư ợc sư û dụng rộng rãi hơn vì có năng suất, độ chính xác

cao.
Tuy nhiên máy xọc răng đư ợc sư û dụng để gia công trong các trư ờng hợp mà

máy phay lăn răng không thể thư ïc hiện đư ợc: gia công bánh răng bậc, gia công
bánh răng trong.

II. MÁY PHAY LĂN RĂNG

II.1.Nguyên lý gia công lăn răng:
Máy lăn răng là máy gia công bánh răng theo phương pháp bao h ình, lặp lại

chuyển động của bánh răng và thanh răng trong đó một đóng vai trò là dao, một
đóng vai trò là phôi sư ï ăn khớp nầy là sư ï ăn khớp cư ỡng  bư ù. Như ng theo nguyên
lý nầy sẽ gây ra các trở ngại sau

1- Chuyển động chính để gia công cơ là chuyển động tịnh tiến k hư ù hồi, vì
vậy khi chuyển sang thiết máy, chuyển động khư ù hồi khó có thể hiện
các cơ cấu nguyên lý máy, bên cạnh đó các thông số phù hợp với các
điều kiện kích thư ớc gia công khó đạt yêu cầu đề ra.

2- Chuyển động khư ùhồi làm thời gia phụ gia tăng, năng suất giảm.
3- Các thông số về số răng, modul dẫn đến chiều dài dao cắt thay đổi cho

nên khó chế tạo dao.
       Tư ø đó nguyên lý gia công bánh răng đư ợc thay đổi bằng phư ông pháp ăn
khớp bánh vít  và trục vít biến chuyển độmg khư ù hồi hư õu hạn thành chuyển động
quay tròn vơ hạn của trục vít, một đóng vai trò là phôi một đóng vai trò là dao, sư ï
ăn khớp nầy là sư ï ăn khớp cư ỡng bư ùc .
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II.1.1. Gia công bánh răng trụ răng thẳng

Các chuyển động tạo hình gồm :
+ Chuyển động quay của dao n d.
+ Chuyển động quay của phôi n p.
+ Chuyển động chạy dao đư ùng S đ.

Mối quan hệ giư õa dao và phôi khi gia công :

Dao

Chi tiết

Chi
tiết

Dao

Sơ đồ nguyên lý gia công bằng phương pháp bao hình

H. V.5.Chuyển động tạo hình gia công bánh răng bằng phương pháp bao hình
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                1 vòng dao 
z

k  vòng phôi.

Với các bánh răng có m  3 có thể gia công trong một lần.

Với các bánh răng có m > 3 chia thành các bư ớc gia công thô và ti nh.

Để đảm bảo lư ỡi dao phay luôn trùng với hư ớng của rãnh răng ta phải quay
trục dao một góc   bằng góc nâng của dao.

II.1.2. Gia công bánh răng trụ răng xoắn

Các chuyển động tạo hình

+ Chuyển động chính chuyển là động quay của dao n 1

+ Chuyển động bao hình là chuyển động quay của chi tiết  n2 và chuyển
động dao phay n1.

+ Chuyển động chạy dao đư ùng S 1 (là chuyển động của dao theo phư ông
thẳng đư ùng).

+ Chuyển động vi sai là chuyển động quay thêm hoặc bớt đi của phôi tạo
ra đư ờng xoắn n3.
 Chuyển động này do cơ cấu vi sai thư ïc hiện gọi là chuyển động vi sai.
Chuyển động vi sai phải đảm bảo

                            1 vòng phôi 
T

S

k

z
  vòng dao.

z : Số răng cần gia công.
k : Số đầu mối của dao.
S1 : Lượng  chạy dao ñö ùng.

T : Bư ớc xoắn.

n

n1

n2
3

S1

H. V.6.Các chuyển động tạo hình gia công trên máy phay lăn răng
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sin
Zm

T n 
 .

Các điều chỉnh cần thiết khi gia công bánh răng xoắn

- Điều chỉnh góc quay của trục dao  =   ă1
   Dấu (-) nếu chiều xoắn của dao và bánh răng gia công cùng chiều.
   Dấu (+) nếu chiều xoắn của dao và bánh răng gia công ngư ợc chiều.

- Điều chỉnh khoảng cách A giư õa đư ờng tâm dao và phôi để đảm bảo chiều
cao răng h (h = 2,25 mm).

II.1.3.Gia công bánh vít

+ Chuyển động chính là chuyển độn g quay của dao nd.

H. V.7. Điều chỉn hgóc dao cắt phù hợp với góc xoắn

H. V.8.Chuyển động ta ïo hình gia công bánh vít
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+ Chuyển động bao hình (chuyển động phân độ) là chuyển động quay của phôi.

                          1 vòng dao 
z

k  vòng phôi.

+ Chuyển động chạy dao hư ớng kính S 2 là chuyển động tịnh tiến của bàn
máy mang phôi theo phư ông hư ớng kính.

Phư ông pháp chạy dao hư ớng kính có ư u điểm năng suất cao song dao mòn
không đều, vì vậy ngư ời ta có thể dùng phư ông pháp chạy dao tiếp tuyến .

Chạy dao tiếp tuyến là chuyển động tịnh tiến của dao theo phư ông dọc trục
tiếp tuyến với bánh vít cần gia công, tất cả răng của dao đều hoạt động 
lư ợng mòn đều như ng năng suất thấp.

II.2. MÁY PHAY LĂN RĂNG 5E32

II.2.1.Sơ đồ kết cấu động học

S

ĐC

  iv
v

   VS

   iy

  is

ix

Dao

Phoâi

H. V.9.  Sơ đồ kết cấu động học máy phay lăn răng 5E32



114

II.2.2. Sơ đồ động

II.2.2.1. Phương trình cơ bản xích tốc độ

nñc . iv = ntc.
+ Xích tốc độ thư ïc hiện chuyển động quay của dao n d:

           nñ1(1440) dv ni 
72
18

25
25

25
25

25
25

35
35

48
32

240
126

 (voøng/ph).


126

d
v

n
i  .

II.2.2.2. Phương trình xích bao hình

           1vòng dao 
z

k  vòng phôi.

           1 vòng dao
z

k
i

f

e
x 

96
11

46
46

25
25

25
25

25
25

18
72  vòng phôi.
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f
e
k

Z
ix

24


Với 1
f

e =
54
54 . Khi gia công chi tiết có Z<160

Vôùi
2
1


f

e  =
72
36 . Khi gia công chi tiết có Z>160

II.2.2.3. Phương trình xích chạy dao dọc trục
1 vòng phôi  Sd (mm/ vòng)

1 vg phôi dxs Sti 
30
5

20
4

16
16

19
19

36
45

24
2

1
96 ;  trong đó tx= 10 mm

is= 10
3 Sd

II.2.2.4. Phương trình xích chạy dao dọc trục
1 vòng phôi  Sn (mm/ vòng)

1 vg phôi dxs Sti 
30
5

25
20

20
2

20
4

16
16

19
19

36
45

24
2

1
96 ;

trong đó tx= 10mm

is= 8
5 Sn

II.2.2.5. Phương trình xích chạy dao dọc trục

Xích chạy dao dọc trục

Thư ïc hiện chuyển động tịnh tiến của dao theo phư ông dọc trục khi gia
công bánh vít bằng phư ông pháp chạy dao tiếp tuyến.

Không dùng cơ cấu vi sai

1vgphôi tS  vòng dao (quay thêm hoặc bớt đi).

1 v/ph ts Si  2
50
1

35
35

16
16

19
19

36
45

24
2

1
96  (mm/vph).

 ts Si
2
5

 .
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Dùng cơ cấu vi sai
                1vgphôi zm    vòng dao.

1v/ph zm
ie

f

i yx

 2
50
1

35
35

16
16

19
19

36
451

1
30

2
11

1
96 (mm/vph).


mk

is

3
 .

II.2.2.6. Phương trình xích chạy dao cắt rãnh xoắn

Khi cắt rãnh xoắn,người ta không cho biết bước xoắn T mà cho góc nghiêng β của
răng , ta có mối quan hệ như sau:

Cos β =



cos.

. m
m

m

m

t

t
S

SS



T = Л.cotgβ = Л.z.m S .cotgβ







sin
..

cos
cot.. mzgz

T 

mà
kT

z

d

c

b

a
iY

25.
1

1

1

1 

công thức điều chỉnh
kmd

c

b

a
iY .

sin.95775.7.
1

1

1

1 


Daáu – khi hướng xoắn của dao và phôi cùng chiều
Daáu + khi hướng xoắn của dao và phôi ngược chiều.
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III. MÁY XỌC RĂNG

III.1. Nguyên lý gia công xọc răng
Nguyên lý xọc răng là nhắc lạI sợ an khớp của bánh răng và bánh răng một

đóng vai trò là dao một đóng vai trò là phôi sự ăn khớp nầy là sự ăn khớp cưởng bức

Các chuyển động của nguyên lý gia công bao h ình bằng phương pháp xọc răng
- T3 chuyển động chính , hình thành vận tốc cắt
- Q1 và Q2 chuyển động bao hình
- T4 (Sk) chuyển động chạy dao hư ôùng kính
- Ngoài ra máy còn có chuyển động nhường dao.

Dao

Chi tiết Chi tiết

Dao

H. V.10. Nguyên lý và chuyển động xọc răng bao hình
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III.2.1. Sơ đồ kết cấu động học

H. V.11. Sơ đồ kế cấu động học máy xọc 514
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III.2.2. Sơ đồ động

III.2.2.1. Phương trình xích tốc độ

+ Phư ông trình cơ bản xích tốc độ:

nñc . iv = ntc.
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+ Phương trình xích tốc đo ä :

nñ1 

64
46
73
37
81
29
88
22

985,0
280
100

 ntc (htk/ph).

ntc =











phhtk
phhtk
phhtk
phhtk

/359
/253
/178
/125

.

Để lư ïa chọn số hành trình kép của dao xọc, cần tính số hành trình kép cần
thiết theo công thư ùc:

L
vn

2
1000

  (htk/ph)  (với L = b + c).

L –  Chiều dài của hành trình kép.
b –  Bề dày của phôi.
c –  Khoảng vư ợt quá của dao.
v –  Vận tốc cắt phụ thuộc vào môdul và vật liệu của bánh răng gia công.

III.2.2.2. Phương trình xích bao hình

1 vòng dao
p

d

z
z

  vòng phôi.

p

d

z
z

d
c

b
avtc 

240
1

30
30

30
30

1
1001

1

1

1

1 .

 Công thư ùc điều chỉnh chạc phân độ :

p

d
x z

z
d
c

b
ai  4,2

1

1

1

1 .

III.2.2.3. Phương trình xích chạy dao hướng kính

         + Phương trình xích chạy dao hướng kính

 htkmmST
b
aIIvt /

40
2

40
1

48
24

28
28)(1

3

3  .

T –  độ nâng của cam.
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Trong máy 514, cam thư ïc hiện lư ợng chạy dao hư ớng kính, khi xích phân độ
quay nó ¼ vòng, tư ùc là 900, với cam có độ nâng h = 19,2, thì :

 mmT 0

0

90
3602,19 

 .

 Công thư ùc điều chỉnh chạc chạy dao hư ớng kính :

048.03

3 S
b
a

 .

Các bánh răng thay thế trên máy 514 thư ïc hiện chạy dao hư ớng kính S =
0,024; 0.048; 0.096.

III.2.2.4. Phương trình xích nhường dao:

Khi dao xọc thực hiện xong hành trình thuận (hành trình cắt) dao xọc đi lên
phôi và dao phải tách rời nhau một khoảng từ 3 ÷ 5 mm để tránh chạm nhau. Xích
truyền động thực hiện nhiệm vụ này gọi là xích nh ường dao. Nó được thực hiện từ
cam lắp trên trục II cam này tiếp xúc với con l ăn 6 gắn với khung. Khi cam quay,
khung di động trục XIV  lên xuống làm cho đĩa biên 8 lắp trên trục XVI quay tròn.
Trục XVII lắp lệch tâm trên đĩa biên 8 sẽ mang bàn máy lắp phôi chuyển động ra
vào tương ứng với các hành trình của dao xọc.

III.2.3. Cơ cấu truyền dẫn

Cơ cấu điều khiển hành trình và điều khiển dao xọc

Muốn điều chỉnh độ lớn hành trình dao xọc (phụ thuộc vào chiều dài r ăng gia công)
dùng cơ lê vặn 51 điều chỉnh độ lệch tâm của chốt 53 trên đĩa biên 31 hành trình
chuyển động của thanh răng 29 thay đổi.

Muốn điều chỉnh vị trí của trục dao dọc ta vặn vít 57 điều chỉnh vị trí an khớp đầu
tiên của thanh răng 29 với bánh răng 26 quay trục III giữ cho vị trí trục dao cần thiết.

H. V.11.Cơ cấu điều khiển hành trình dao xọc
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CHƯƠNG VI

MÁY MÀI
I. NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG
HỌC

I.1.Nguyên lý chuyển động

Trên tất cả các loại máy mài, chuyển động chính v là chuyển động vòng của đá
mài tính bằng [ m/s].  Chuyển động chạy dao trên máy mài rất khác nhau phụ thuộc
vào tính chất của từng loại máy.

I.2.Sơ đồ kết cấu động học

II.PHÂN LOẠI

Máy mài gồm các loại sau đây:

II.1.MÁY MÀI TRÒN NGOÀI

Mâm đẩy tốc

H. VI.1.Sơ đồ kết cấu động học máy mài

H. VI.2. Máy mài tròn ngoài



123

 II.1.1.Máy mài tròn ngoài có tâm

Mặt đá mài

Nước làm mát

Đá mài

Chi tiết

 Đá mài

Chi tiết

H. VI.3. Máy mài tròn ngoài

H. VI.4.Nguyên lý và chuyển động máy mài tròn ngoài

H. VI.5. Các dạng bề mặt  mài tròn ngoài
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II.1.2.Máy mài tròn ngoài vô tâm

H. VI.6. Các phương pháp mài trên máy mài tròn ngoài

H. VI.7. Máy mài vô tâm



125

Chiều quay
Đá mài

Thanh đỡ Đá dẫn

Chi tiết

Đá mài

Thanh
đỡ

Chi tiết

Góc nghiêng =θ

Đá dẫn

Đá mài

H. VI.8. Máy và phương pháp mài vô tâm
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Nguyên lý mài vô tâm
Đá mài (1) hình trụ, có tốc độ v1=30÷60 m/s.Bánh dẫn 2  có dạng hình yên ngựa

(hyperboloide) quay với tốc độ v2= 10÷ 50m/phút.  Chi tiết số 3 quay tròn với vận
tốc v. Thanh đỡ 4, máng dẫn 5 giữ cho chi tiết trượt dọc.

Bánh dẫn không có tác dụng mài chi tiết.Nó có nhiệm vụ làm cho phôi quay
tròn nhờ lực ma sát giữa hai mặt đá. Lực ma sát cần phải lớn hơn lực cắt (hệ số ma
sát của đá dẫn trên thép khoảng 0.6). Thanh đỡ có thể thay đổi và điều chỉnh được
tùy theo vật liệu của chi tiết gia công, thanh đỡ làm bằng những vật liệu khác nhau.
Nếu phôi là thép hoặc kim loại , thanh đỡ cần là thép chống mòn hoặc thép hợp kim
cứng. Để giảm rung động bề mặt tỳ của thanh đỡ đặt nghiêng về phía đá dẫn một góc
từ 30÷40 0  và để tránh kẹt, chi tiết gia công cần đặt cao hơn đường nối liền hai tâm
đá một khoảng h=(0.15÷0.25)d  nhưng không quá 10÷12 mm (d: đư ờng kính chi tiết
gia công).

Góc α có ảnh hưởng đến độ lớn lượng chạy dao.Khi mài thô lấy trị số
α=1.5÷6, khi mài tinh α=0.5÷1.5 0

II.2. MÁY MÀI TRÒN TRONG

H. VI.9. Nguyên lý chuyển động mài vô tâm

Chi tiết

Đá mài

H. VI.10. Máy mài tròn trong
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II.2.1.Máy mài tròn trong cưỡng bức

II.2.2. Máy mài tròn trong vô tâm

Đá mài

Chi
tiết

Dây đai

Chiều ăn dao dọc

Đá mài

Bàn máy

Đá mài ngoài

Đá mài trong Chi tiết
ngoài

H. VI.11. Nguyên lý và chuyển động máy mài tròn trong
ngoài

H. VI.12. Nguyên lý và chuyển động máy mài tròn trong vô tâm
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II.3. MÁY MÀI PHẲNG
II.3.1. Máy mài phẳng đá mài chu vi

H. VI.13. Máy mài phẳng
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II.3.2. Máy mài phẳng đá mài mặt đầu

II.3.3. Máy mài phẳng bàn máy chuyển động dọc

II.3.4. Máy mài phẳng bàn máy xoay tròn

Chuyển động bàn máy

Chuyeån động đá mài
      Đá mài

Chi tiết

Bàn từ Chiều quay Bàn từ

Chi tiết

      Đá mài

H. VI.14. Nguyên lý và chuyển động máy mài mặt đầu

Đá mài

Bàn từ

Chuyeån động đá mài

`
      Đá mài

Chi tiết

          Bàn từ

Chuyển động bàn máy
Chi tiết Chuyển động

 bàn máy
H. VI.15. Bàn máy chuyển động dọc

H. VI.16. Bàn máy chuyển động tròn
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III. MÁY MÀI TRÒN NGOÀI 3A150

III.1. Tính năng kỹ thuật

-Đường kính và chiều dài lớn nhất của phôi      : Ф100*180 mm
-Đường kính đá mài                                           : Ф230*300 mm
-Góc quay lớn nhất của bàn máy           :                    10 0

III.2. Sơ đồ động máy

III.3.CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐÔNG
Cơ cấu công tác xilanh-piston:
Trang thái hãm: Dầu cao áp dẫn vào cả hai buồng của xi lanh,bàn máy

đang chuyển động sẽ hãm tức thì tại vị trí  cần thiết.Khi đó ta gạt tay gạt của
van trượt điều khiển tự động 9 để đường dầu cao áp nối từ bơm 6 qua van đổi
chiều 7 rẽ theo 2 ngã.một vào xi lanh 8,một vào van 9 rồi trở về van đảo chiều
7 vào buồng trái xi lanh.

Trạng thái quá tải (hay khi bơm dầu đã làm việc nhưng dầu không dẫn vào
cơ cấu công tác):ta gạt tay gạt của van điều khiển 9 cho đường dầu cao áp từ
bơm 6 vào van 9 nối vào bể dầu.Khi máy quá tải dầu qua van an toàn 11 về bể.

H. VI.18. Sơ đồ động máy mài tròn ngoài 3A150
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IV. MÁY MÀI PHẲNG 3E711B

IV.1. Tính năng kỹ thuật

Máy mài phaúng là máy dùng để gia công tinh cũng như thô các mặt phẵng bằng
mặt trụ hoặc mặt đầu của đá mài.

-Kích thước bàn máy                                        :   200 x 630
-Chuyển động của bàn máy dọc                       :   s1= 2÷35 m/p
-Chuyển động của bàn máy ngang                   :   s2=0.01÷1.5 m/p
-Kích thước máy                                              :  2700 x 1775 x 1910 mm

H. VI.19. Cơ cấu đảo chiều hệ thống thủy lực
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IV.2. Sơ đồ động máy mài phẳng 3E711B

Sơ đồ động máy mài phẳng 3E711B
34

100
Đ
1

Đ
4

Đ
2

Đ
1

K=1

 100

11

10

L1K=1
   8

K=1

t=6mmt=5mm

L2
m
m

    12
    20

    18

L3

   I

    Ф90

Ф 194

 Ф105
   S2

   S1

S3
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VI. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA CÁC MÁY MÀI KHÁC

VI.1. Máy Mài Then Hoa

Phương pháp mài đồng thời đáy rãnh và mặt bên của then. Với phương pháp này,
máy phải có cơ cấu chép hình để sửa đá. Phương pháp mài ba đá nó có đ ộ chính xác
và năng suất kém hơn nhưng ưu điểm có thể dùng nhiều loại đá khác nhau để mài
đáy rãnh và mặt bên ta cũng có thể mài riêng lẻ đáy và 2 mặt bên nhưng năng suất
thấp và phải chỉnh lại máy khi mài mặt bên sang đáy rãnh.

Chuyển động chính v của đá mài thực hiện từ động cơ chính qua cơ cấu puli đai
truyền.

Chuyển động chạy dao dọc là chuyển động thẳng đi về của bàn máy được thực
hiện vô cấp bằng hệ thống dầu ép.

Chuyển động chạy dao đứng của đá mài có thể thực hiện bằng tay hoặc tự
động.Khi chạy bằng tay thì ta dùng tay quay quay trục vítme cố định trên bàn trượt
đứng.

Chuyển động phân độ: Để đảm bảo độ phân rãnh chính xác, máy dùng c ơ cấu
phân độ đặc biệt lắp trong ụ trước của bàn máy.

VI.1.2.MÁY MÀI DỤNG CỤ CẮT

H. VI.20. Nguyên lý và chuyển động máy mài then hoa

Đá mài

Thanh đỡ

Đá mài Thanh đñôõ

Dao

Dao

H. VI.21. Nguyên lý và chuyển động máy mài dụng cụ cắt
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Bàn máy lắp phôi hoặc ụ máy có thể quay đi những góc độ khác nhau để mài các
góc γ, α, λ, φ của dao cắt.

Dao Đá
mài

Thanh đỡ

Đá mài

Dao

Dao

DaoÑaù maøiù

H. VI.22. Các kiểu gá đặt mài các loại dụng cụ cắt
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VI.3. MÁY MÀI TINH XÁC

Dùng gia công các lỗ có độ chính xác cao và độ bóng cao như lỗ blốc xilanh, sơ
mi xilanh.lỗ xilanh….máy có thể sửa lại sai số về độ côn, ô van lỗ.

Đá mài có kết cấu : Thanh mài số 4 (gồm nhiều thanh ) kẹp vào đầu mài được
điều chỉnh hướng tự động do hai côn 2 và 5 lắp ren với trục 3. Sau hành trình lên
xuống của đầu mài,trục 3 quay, côn 2 và 5 tiến gần lại qua chốt 1 làm cho thanh mài
4 nở ra luôn áp sát vào bề mặt mài.

Máy có kết cấu như máy khoan đứng, động cơ điện 3 truyền chuyển động cho
đầu mài 2, đầu mài lên xuống do hệ thống dầu ép đặt trong thân máy 1.4 và 7 là trục
khống chế hành trình, tay gạt 8 điều khiển hệ thống thuỷ lực.

H. VI.23. Nguyên lý và chuyển động máy mài tinh xác
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CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG
MÁY CẮT KIM LOẠI

(  Máy chuyển động thẳng )

- 2006 -
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CHƯƠNG VII

MÁY CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
I. MÁY BÀO
I.1. Công dụng và phân loại

I.1.1. Công dụng

Máy bào dùng để gia công  chi tiết có dạnh mặt phẳng, có đường chuẩn là
đường thẳng đường sinh là đường thẳng, cong, gãy khúc . Từ đó, hình thành các
bề mặt gia công có hình dáng mặt phẳng ngang, ñö ùng và nghiêng, các rãnh chư õ
T, rãnh đuôi én, rãnh vuông… Ngoài ra đôi khi người ta còn dùng máy bào để gia
công những bề mặt định hình.

H. VII.1. Các bề mặt gia công trên máy bào
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Raõnh chữ T R·aõnh vuoâng Raõnh đuôi én

I.1.2. Phân loại
Máy bào có hai loại :
- Máy bào ngang.
- Máy bào giư ờng.

H. VII.2. Máy bào ngang

Các dạng bề mặt gia công trên máy bào
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H. VII.3. Máy bào giường
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I.2.MÁY BÀO NGANG 7A35

I.2.1.Tính năng kỹ thuật
Chiều dài lớn nhất của bàn trượt 200-2400 mm. Chuyển động chính là

chuyển động thẳng đi về do dao thực. Chuyển động chạy dao là chuyển động
tịnh tiến không liên tục do phôi thực hiện.

 Các bộ phận cơ bản của máy bào:

  Du xích
Trục vít dẫn hướng

     Đầu gắn dao

 Đai ốc xoay đầu dao

  Chốt xoay

Bàn máy

Gá đỡ bàn máy

Cử đặt hành trình

Chọn tốc độ

  Du xích ngang

Trục quay tay

Sống
trượt

Khaâu chia
độ

H. VII.4. Các bộ phận cơ bản máy bào ngang
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I.2.2. Sơ đồ động

I.2.3.Các cơ cấu truyền dẫn

+ Cô caáu culit laéc

  Cơ cấu này biến chuyển động quay một chiều thành chuyển động tịnh tiến
đi về hai chiều với tốc độ khác nhau.

H. VII.5. Sơ đồ động máy bào ngang
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Khi đĩa biên (1) quay tròn  cần lắc (4) lắc lư  với một góc 2   bàn
trư ợt chuyển động đi và về.

+ Cơ cấu bánh răng - thanh răng hoặc vítme – êcu :

H. VII.7. Cô caáu culit laéc

H. VII.8. Giản đồ thời làm việc cơ cấu cu lit lắc

H. VII.9. Giản đồ làm việc cơ cấu bánh răng thanh răng
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Chỉ dùng cho hành trình lớn từ 1000 - 1200 mm. Có ưu điểm là tốc đô
ổn định, nhưng phải dùng thêm cơ cấu đảo chiều chuyển động thẳng bằng cơ
khí hoặc bằng điện, neânhiện nay ít dùng.

+ Cơ cấu dầu ép

Dầu từ bơm dầu theo đường ống truyền vào cơ cấu công tác.Vị trí 1-đầu bào
lùi về,vị trí 2- đầu bào tiến công tác.

Trên bàn trượt đầu bào có gắn vấu khống chế chiều dài hành trình.Vấu này gạt
tay tự động ở vị trí 1 và 2 dùng đảo chiều nhanh,vị trí số V ct  và V ck

V ct = S
Q  ; V ck =

sS
Q


Q: Lưu lượng dầu từ bơm vào trong cơ cấu công tác

S: Diện tích piston

Nhược điểm: khó chế tạo, nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự làm việc ổn định của
máy…v.v.

+ Cơ cấu chạy dao

Cơ cấu chạy dao ngang tự động:

Cơ cấu công tác

Vct
Vck

Bơm Q

Van đảo
chiều

H. VII.10. Sơ đồ máy bào thủy lực
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Bánh Z1 (21) lắp then với trục đĩa biên (của cơ cấu culít), bánh Z2 (22)
lồng không trên trục thanh 6. Quá trình làm việc nh ư sau:

Yêu cầu sau mổi hành trình kép của đầu bào, bàn máy chạy ngang một
lượng S. Đầu tiên đĩa biên quay qua Z1-Z2 tới chốt lệch tâm 7 quay xung
quanh Z2 kéo đòn 5 làm cho thanh 4 quay l ắc.

- Khi đòn 5 kéo sang phải,con cóc 4 vào khớp bánh cóc, truyền chuyển
động quay tới trục vítme ngang di động nhờ bàn máy.

- Khi đòn 5 bị đẩy sang trái, mặt vát nghiên của con cóc tr ượt trên răng
bánh cóc và nắp chắn 1, bàn máy đứng yên.Khi bàn máy 9 lên xuống kéo đòn
8 và thanh lắc 6 giữ cho cả hệ thống làm việc nh ư cũ.

Nguyên tắc làm việc cũng giống như trên, muốn điều chỉnh độ lớn của
lượng chạy dao chỉ cần điều chỉnh độ lệch tâm của chốt 7 bằng vít điều chỉnh.

  + Cơ cấu chạy dao thẳng đứng

Khi vấu di động tới chạm vào vấu cố định, làm quay bánh cóc truyền tới gá
dao thẳng đứng qua vítme đứng.

H. VII.11. Cơ cấu chạy dao tự động máy bào ngang

H. VII.12. Sơ đồ nguyên lý chiều chuyển động bàn máy
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   Vít điều chỉnh

Vấu cố định
Vấu di động

Thaân maùy

H. VII.14. Cơ cấu đầu dao bào

H. VII.13. Cơ cấu chạy dao thẳng đứng
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II. MÁY XỌC:

II.1. Công dụng :

Máy xọc là máy có chuyển động chính là chuyển động thẳng đư ùng do
dao thư ïc hiện theo phư ông thẳng đư ùng.

Máy xọc dùng để gia công các rãnh bên trong lỗ, bánh r ăng trong,then hoa v.v…

Các dạng bề mặt máy xọc có thể gia công

- .

Các dạng mặt định hình .

Các dạng mặt phẳng

Các dạng rãnh trong và ngoài

T
T

H. VII.15. Chuyển động tạo hình máy  xọc

H. VII.16.Các dạng chi tiết gia công trên máy xọc
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II.2.MÁY XỌC 743
III.2.1.Tính năng kỹ thuật

-Hành trình lớn nhất của bàn trượt           L =300 mm
-Đường kính của bàn máy Ф=610 mm
-Phạm vi điều chỉnh số hành trình kép     20 ÷ 80 htk/f
-Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao        0.05 ÷ 2 mm/hkt

Hình dáng bên ngoài

Tay quay dọc

Tay quay ngang
Sống trượt Đế máy

Hộp chạy dao

Đồ gá

Chi tiết

Dao

Đầu trượt

H. VII.17. Các bộ phân cơ bản trên máy xọc
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II.2.2.Sơ đồ động máy xọc 743

Sơ đồ động máy xọc 743
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ŕhaønh t nh coâng
taùc

ŕhaønh t nh chaïy
khoâng

1

2

6

5

4

02

10

II.2.3. Cơ cấu truyền dẫn:
Cô caáu culit quay

Cơ cấu culit –  quay gồm đĩa biên (1) nhận truyền động tư ø hộp tốc ñộ, trên đĩa
biên có lắp con trư ợt (2). Khi đĩa biên quay quanh tâm O 1   tay đòn (3) quay
quanh tâm O2 với vận tốc góc không đều. Đầu kia của tay đòn (3) lắp khớp động
với thanh kéo (4) để di động bàn trư ợt của dao xọc.

Muốn thay đổi hành trình của bàn trư ợt dao xọc, ta dùng vitme (5) để di động
đai ốc (6) trong rãnh của tay đòn  (3)

H. VII.18. Sơ đồ chuyển động cơ cấu culit quay
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III. MÁY CHUỐT
III.1. Công dụng và phân loại
III.1.1.Công dụng

Máy chuốt được sử dụng trong sản xuất hang loạt lớn và hàng khối, Máy duøng
ñeå gia công chính xác lỗ có dạng prôphin bất kỳ, chuốt rãnh trong, bánh r ăng trong,
lỗ then hoa…Ngoài ra đang phát triển chuốt mặt phẳng, mặt định hình và rãnh bên
ngoài. Chuốt có năng suất và độ chính xác cao.

Máy chuốt là máy có chuyển động chính là chuyển động thẳng do dao thư ïc
hiện. Dao chuốt có dạng như  một thanh kim loại có các lư ỡi cắt p hân bố đều trên
một mặt hoặc trên toàn bộ chu vi của thanh.

Hình dáng của dao chuốt:

Phần dẫn
hướng

Phần cắt thô

Phần hiệu chỉnh

Chuốt lỗ trụ

Chuốt rãnh

Phần kéo

H. VII.19. Nguyên lý và chuyển độn dao chuốt
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- Gia công lỗ.

- Cắt rãnh.

- Gia công bánh răng và thanh răng có modul nhỏ.

- Gia công các mặt phẳng.

H. VII.20. Các dạnh chi tiết chuốt
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III.1.2. Phân loại : gồm hai loại
Máy chuốt đư ùng.
Máy chuốt ngang.

Dao chuốt

Chi tiết

Chi tiết

Dao chuốt

Bệ máy

H. VII.21. Các dạng chi tiết chuốt

H. VII.22. Máy chuốt ngang
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III.2.MÁY CHUỐT

III.2.1.Tính năng kỹ thuật

- Lư ïc chuốt lớn nhất : 300  400 kN (máy trung bình), 1200 kN (cỡ máy
nặng).

- Chiều dài lớn nhất của hành trình dao chuốt : 350  2000 mm.

Ở máy chuốt không có cơ cấu chạy
dao.  Các lư ỡi dao kế tiếp nha u có
kích thư ớc lớn dần đã thư ïc hiện
lư ợng chạy dao.

Hệ thống thủy lực

Bệ máy

Dao

Chi tiết






Vùng chứa phoi

Bước
h

H. VII.23. Sơ đồ máy chuốt đứng
chuốt

H. VII.24. Lượng chạy dao trên dao chuốt
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III.2.2..Máy chuốt đứng

+Máy chuốt đứng gia công mặt ngoài

Chuyển động của dao đư ợc xác định nhờ các vấu điều chỉnh lắp trên thân
máy.

Nguyên lý làm việc : Chi tiết gia công cùng bàn máy tiến đến gần dao, và trong
chu kỳ làm việc dao chuốt di động tư ø trên xuống. Khi kết thúc quá trình gia công
phôi cùng bàn máy rời khỏi dao và dao di động lên phía trên.

H. VII.25. Máy chuốt đứng
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1
1 –  Thân máy;  2 –  Động cơ; 3 –  Ống dẫn nư ớc; 4 –  Chân máy ; 5 –  Bệ
máy; 6 –  Bàn trư ợt; 7 –  Bàn máy lắp phôi; 8 –  Bộ phận làm mát; 9 –  Trục
chính; 10 –  Bộ phận trư ợt

Máy chuốt gia công mặt trong có cấu trúc : bàn máy có lỗ để dao chuo át đi
qua, đầu kẹp dao ở dư ới bàn máy.

Nguyên lý làm việc : Khi bắt đầu gia công, dao chuốt ở vị trí trên cùng. Sau khi
lắp phôi vào đồ gá trên bàn máy, cán dao đư ợc đư a qua lỗ của chi tiết gia công và
đư ợc tư ï động kẹp chặt. Dao chuốt sẽ di động xuống phía dư ới thư ïc hiện quá trình
cắt gọt

III.2.3.Máy chuốt ngang:
Hình dáng bên ngoài

1 –  Trục chính                                           2 –  Bộ phận làm mát dao chuốt
3 –  Bệ đỡ dao                                         4 –  Vỏ máy
5 –  Má kẹp phụ                                         6 –  Thân máy

H. VII.26. Máy chuốt ngang
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Máy chuốt ngang làm việc với dao chuốt dài hoặc ngắn với phư ông pháp nén
hoặc kéo.

Chủ yếu gia công mặt trong, vì vậy chi tiết gia công phải có lỗ xuyên suốt để
dao chuốt đi qua.

Nguyên lý làm việc của máy chuốt ngang tư ông tư ï như  máy chuốt đư ùng gia
công mặt trong.
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ĐẠI CƯƠNG

       VỀ MÁY TƯ Ï ĐỘNG
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CHƯƠNG VIII
ĐẠI CƯ ÔNG VỀ MÁY TƯ Ï ĐỘNG

I. Khái Niệm
I.1. Vai trò:

 Công cụ sản xuất luôn đư ợc cải tiến, thay đổi dần tư ø thôsơ đơn giản
lên công cụ cơ khí hóa, công cụ tư ï động hóa.

 Cách mạng về công cụ sản xuất gắn liền với các cuộc cách mạng
khoa học kỹ thuật, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần I với nội dung chủ yếu
là cơ khí hóa, bắt đầu vào thế kỷ 18.
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần II bắt đầu vào đầu thế kỷ-21 với nội dung
là tư ï động hóa và linh hoạt hoá các quá trình sản xuất, khoa học kỹ thuật đã đạt
đến trình độ cao.

H. VIII.1. Máy tiện tư ï động điều khiển bằng cam
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I.2. Tự động hóa là gì: ?
  Cơ khí hóa là thay thế sư ùc lư ïc của con ngư ời bằng máy móc để thư ïc

hiện nhanh, như õng công việc tinh vi, phư ùc tạp, nặng nhọc.
 Tư ï động hóa là khả năng cơ khí hóa ở trình độ cao máy móc thư ïc hiện

nhanh chóng các quá trình sản xuất mà không cần sư ï điều khiển trư ïc tiếp của con
ngư ời.

- Hiệu quả lao động của máy tư ï động hóa:
- Công suất lớn, làm việc liên tục 24/ 24.
- Tốc độ cao, giảm đư ợc thời gian gia công.
- Thay thế con ngư ời làm như õng công việc nặng nhọc, độc hại … .
- Ngư ời công nhân có thể theo dõi nhiều máy cùng một lúc.
- Máy móc tư ï động đã thay thế con ngư ời để điều khiển các quá trình sa ûn

xuất, phư ùc tạp tinh vi, với năng suất cao và chất lư ợng tốt  như : NC, CNC, FMS
 ( flexible manufacturing  system),…

- Thay thế con ngư ời ở như õng điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại nguy
hiểm, giảm thời gian lao động và có thể làm việc liên tục .

II . Lý thuyết về năng suất của máy tự động:
 Nội dung  chủ yếu: là giảm  thời gian chạy không để  tăng năng suất lao

động.
- Thời gian gia công một sản phẩm, hay thời gian 1 chu kỳ gia c ông
- Kí hiệu: T, tính theo công thư ùc sau:

(Phút)
Ở đây: lvt - thời gian làm việc

        Tck- thời gian chạy không, gồm thời gian tiến vào, lùi ra đóng mở các
cơ cấu máy… … .

 Năng suất của máy tư ï động Q: là số sản phẩm máy làm ra trong một đơn vị
thời gian.

(Chiếc / Phút)

Nếu  t ck = 0,  thì năng suất  bằng:
(1.2)

- K: gọi là năng suất công nghệ của máy, nó tư ợng trư ng cho năng suất của
một chiếc máy “ lí tư ởng “ tư ï động cắt gọt liên tục, không có hành trình chạy
không.

Thay trị số:
K

Tlv

1
 , tư ø công thư ùc (1.2) vào công thư ùc (1.1), ta có:

(1.3)

cklv ttT 

cklv ttT
Q




11

K
T

Q
lv


1

.
.1

1.
.1

1
K

tK
K

tK
Q

ckck
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Trong đó; : gọi là hệ số năng suất của máy,
,  nó xác định mư ùc độ sư û dụng máy có hiệu quả.

- Chú ý: tư ø (1.3) ta có:
: Đôi khi còn gọi là “ mư ùc độ gia công liên tục của quá trình công

nghệ” giá trị của nó trùng với hệ số năng suất  của máy tư ï động.
Ví dụ: Trong một chu kì gia công t lv = 0.4 phút; tck = 0.8 phút, như  vậy

năng suất công nghệ  K=
4.0

1 = 2.5 (chiếc / phút) và hệ số năng suất:

-Tư ùc thời gian có ích của máy chỉ chiếm  33% của chu kì gia công.
-Theo công thư ùc (1.3) thì năng suất của máy Q phụ thuộc vào năng suất

công nghệ K và hệ số năng suất . Muốn tăng Q liên tục thi phải đồng thời tăng
K và, tư ùc giảm đồng thời, thơiø gian làm vie äc(tlv) và thời gian chạy không (t ck).

 Nếu chỉ có một trong hai thành phần này giảm thì gia trị Q sẽ tiến đến
một gia trị giới hạn nhất định.

  Có hai trư ờng hợp năng suất tiến đến một giá trị giới hạn:
         ( chiếc/ phút)

( chiếc/ phút)

+ Đư ờng 1 ( hình 1.3) chỉ rằng Q = K ( năng suất lí tư ởng), nếu T ck = 0.
+ Như ng vì Tck  0 nên có đư ờng công năng suất thư ïc tế 2. trong trư ờng hợp này

dù có tăng K tới đâu thì năng suất Q vẫn tiến đến giới hạn
ckT

1 ,chư ù không tăng tỉ

lệ với K, vì khi K tăng thì trị số:
cktK .1

1


  lại giảm.

cktK .1
1




T

t

tTT

Q lv

lv


1:1



T

tlv

33.0
8,0.5,21

1





K
tK

K
Q

ckt
Lim

ck





 .10

max

ckck
t
K llK

K
Q Lim

lv

1
.1

0

max 








H. VIII.2. Dồ thị  năng suất
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 Các đư ờng cong trên (hình 1.4) cho thấy mối quan hệ giư õa K và.
Ví dụ: Gia công chi tiết có: L =100 mm, S = 0,1 ( mm/ vòng),

 Tck = 1 ( phút), ( đư a dụng cụ vào và ra, đo, kiểm tra,… )
Số vòng quay trục chính: n tc = 1000 (vòng / phút).

Vậy số vòng quay cần thiết để gia công phôi: 1000
1.0

100


S

L
n  (vòng)

Năng suất của máy: Q = k.   (chiếc / phút)

Năng suất công nghệ K: 11


n

n

T
K tc

lv

    (chiếc/ phút)

Hệ số năng suất : 5.0
1.11

1
.1

1








cktK


Năng suất của máy: Q = k.  =1.0,5 = 0,5  (chiếc /phút)
 Giả sư û có thể nâng  k = 50 ( chiếc / phút) lúc đó hệ số năng suất và năng suất
của máy Q = K.  = 50.0,02 = 1 (chiếc /phút)

  Để tăng năng suất lên 50 lần cần như õng phí tổn về kỹ thuật rất  lớn, như ng
năng suất thư ïc tế chỉ tăng 2 lần.

Kết luận: muốn tăng năng suất Q của máy đồng thời với việc giảm thời
gian làm việc, để tăng năng suất công nghệ K, phải giảm thời gian chạy không
(Tck).
  Lịch sư û phát triển của mát tư ï động có thể biểu
diển bằng đồ thị dư ới đây,
 Sau khi chế tạo loại máy đầu tiên  ngư ời sản
xuất cố tận dụng khả năng của chúng bằng cách
tăng cư ờng độ gia công ( tăng K),
- Như ng đến một lúc nào đó K tăng mà Q sẽ không
tăng, để có năng suất cao hơn nư õa cần có một loại
máy mới với thời gian chạy không bé hơn hoặc với
qui trình công nghệ mới tốt hơn và như  thế các máy
mới dần dần xuất hiện, các đư ờng cong năng suất ca o dần

02.0
1.501

1





H. VIII.3. Đồ thị  hệ số năng suất
máy

H. VIII.4. Giản đồ phát triển năng
suất máy tự động
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 Năng suất tăng đều trên mỗi đư ờng cong là do tăng K hay giảm thời
gian làm việc ( T lv).

 Năng suất nhảy vọt tư ø đư ờng cong này lên đư ờng cong kia đôi khi là
nhờ có qui trình công nghệ mới, T lv và Tck đều giảm, như ng chủ yếu là giảm thời
gian chạy không

 Nên nội dung chủ yếu của tư ï động hóa là giảm thời gian chạy không,
giúp tăng nhanh năng suất lao động.

 Ở trên tính tổn thất của máy cho tư øng chu kì làm việc ( gia công xong
một chi tiết) nếu tính cho một thời gian dài thì nó cao hơn, vì nếu thời gian dài sẽ
phát sinh tổn thất ngoài chu kì, như  thay đổi hay điều chỉnh một số dụng cụ đã
mòn, sư ûa chư õa hay điều chỉnh lại các cơ cấu máy, đư a loạt ph ôi mới vào máy,
kiễm tra sản phẩm, điều chỉnh máy … ., Cư ờng độ gia công càng tăng thì tổn thất
ngoài chu kì càng lớn.

 Trong trư ờng hơp náy tổn thất máy tính theo công thư ùc:

Ttt = ttt1+ ttt2+ ttt3+… , là thời gian tổn thất ngoài chu kì tính cho một sản phẩm.
tph = tck+ttt  là tổng số thời gian phụ ( tổn thất trong và ngoài chu kì).

 Trong thư ïc tế khi tính đến năng suất phải tính đến các tổn thất trong và ngoài
chu kì.

III. Nhiệm vụ tự  động để giảm tổn thất và  nâng cao
năng suất:
III .1 . Tổn thất loại 1 và Nhiệm vụ tự động hóa chu kỳ.

 Tổn thất loại 1: Là  tổn  thất liên quan đến chuyển động chạy không,
không trùng  với chu kỳ làm việc của máy, lắp  phôi, tháo phôi, đổi vị trí của phôi,
các  cơ cấu đóng mở  … v… v

 Để giảm tổn  thất  ngư ời ta tìm cách giảm tối đa thời gian chạy không
xuống mư ùc thấp nhất, hoặc bằng không

 Đối với dạng sản xất hàng loạt  lớn ngư ời ta dùng máy tư ï động nhiều trục
để gia công, phư ông pháp  này có năng suất  gấp 22 lần so với khi gia công trên
máy  vạn năng. vì gia công trên máy này tốc độ cắt cao, thời gian gia công và
thời gian chạy không giảm.







phttcklv tK

K

TTT
Q
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Hình 1 và hình 2: biểu diễn phư ông pháp gia công trụ ngoài theo
2 phư ông pháp:

Hình 1: gia công bằng phư ông pháp cắt thư û L 1,L2,L3m Phư ông pháp này
giãm đư ợc thời gian chạy không cho tư øng chu kỳ.

Hình 2: gia công tư øng lớp mỏng L 1,L2,L3. Phư ông pháp náy tiêu tốn nhiều
thời gian chạy không, dao cắt mau mòn.

Hình 3 và hình 4: biểu diễn phư ông pháp khoan lỗ
Hình 3: khoan lỗ đạt kích thư ớc L 1 trư ớc, sau đó khoan lỗ kích thư ớc  L 2,

phư ông pháp này giảm đư ợc rất nhiều thời gian chạy không, thư ờng đư ợc áp dụng
trong trư ờng hợp vật liệu cư ùng khó gia công, như ng đảm bảo phôi phải cư ùng vư õng
khi khoan, giư õ  đư ợc tuổi thọ của mũi khoan đư ợc lâu hơn.

Hình 4: cách này thư ờng đư ợc áp dụng để gia công vật liệu mềm, tốn thời
gian chạy không khoảng L 2

III .2. Tổn thất loại 2 và Nhiệm vụ tự động hóa thay thế
điều chỉnh dụng cụ.

 Là loại tổn thất liên liên quan đến việc giao nh ận mài sư ûa, lắp đặt,điều
chỉnh dụng cụ gia công.

   Để khắc phục và giảm loại tổn thất này cần phải:
 Chọn vật liệu làm dao tốt để tăng tuổi thọ của dao cắt, giảm thời gian

điều chỉnh dụng cắt.
 Ngày nay tổn thất loại  II vẫn còn trên máy tư ï động,như ng đư ợc hiện đại

hóa và linh hoạt hóa hơn, với sư ï ra đời của máy điều khiển theo chư ông
trình số, trên máy bố trí 1 ổ dao quay đư ợc, thay dao nhờ vào hệ thống
điều khiển thủy lư ïc hoặc khí nén, nhanh và an toàn.

 Ngư ời công nhân có thể điều chỉnh, lắp ghép dao sẳn ở bên ngoài, sau đó
lắp vào ổ dao để máy tư ï động thay dao.

 Ngoài ra để giảm tổn  thất ngư ời ta còn sư û dụng các cơ cấu đặc biệt trong
giá dao, đồ gá hay trên bàn máy để điều chỉnh dụng cụ chính xác và
nhanh chóng… v… v..

H. VIII.5. Các phương pháp cắt trong chu kỳ gia công
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Các loại dao cắt thông dụng:

 Kiểu 1: là kiểu lắp dao đa dụng, dể dàng thay đổi kiểu bằng cách thay
đổi mãnh hợp kim cư ùng, khi chuy ển sang một công đoạn khác

(1)thân dao,(2) chốt lắp bộ phận cắt,(3)bộ phận cắt (miếng hợp kim đư ợc gắn lên
nó)
 (4) lỗ vát; (5) vít ép ( cố định bộ phận cắt);(6) tiết diện vuông chống xoay.

 Khi làm việc chỉ xoay bộ phận cắt đến vị trí cần thiết và xiết vít(5) lại
 Kiểu 2: đây là kiểu thông dụng đư ợc dùng phổ biến.

Có kết cấu đơn giản như ng vẫn bảo đảm độ tin cậy cao.
(1)thân dao, (2) mặt định chuẩn (2) và (3), 4) miếng cắt (bằng hợp kim), (5) ống
kẹp có ren để vặn vít (10) đồng thời trong ống  có 3 rãnh tạo với nhau 1 góc 90 o,
vị trí khi làm việc các góc này quay về phía mặt (2), (12) miếng đệm,giư õa miếng
cắt (4) và mặt chuẩn (3), vít (10)  có đầu côn (1 1).

 Khi vặn vít 10 thì các cánh 8 sẽ bị vặn trư ớc cánh 9 và ép miếng cắt 4
vào mặt định chuẩn 2, nếu tiếp tục vặn vít 10, cánh 9, sẽ ép miếng cắt xuống mặt
định chuẩn 3.

 Miếng đệm 12) là để đảm bảo cho mặt định chuẩn  3 của dao không bị
hư  khi miếng cắt (4) bị gãy.

III .3. Tổn thất loại 3 và nhiệm vụ nâng cao độ tin cậy của
các hệ thống tự động:

 Là tổn thất liên quan đến độ tin cậy của hệ thống, bao gồm việc thay
đổi sư ûa chư õa và điều chỉnh các cơ cấu của máy …

 Máy tư ï động là máy rất phư ùc tạp, nhiều bộ phận cơ khí nhanh chóng
bị mài mòn, nên phải thư ïc hiện tốt công tác bảo trì và sư ûa chư õa máy:

+ Bôi trơn thư ờng xuyên cho máy.

Kiểu1 Kiểu 2:

H. VIII.6. các loại dao gá lắp nhanh
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+ Chuẩn bị sẳn các cơ cấu mau mòn để kịp thời thay thế.
+ Chế tạo vật liệu,  nhiệt luyện tốt, cơ cấu điều khiển hợp lí chính xác,

để giảm mài mòn.
+ Định kỳ kiểm tra cho máy và thư ïc hiện tốt các thiết bị tư ï động.

Ví Dụ: Các cơ cấu cam phải dể điều chỉnh và nhẹ nhàn,máy chạy êm không bị
rung.

 Ngày nay trên các máy tư ï động để truyền động êm và giảm masát
ngư ời ta dùng vít me bi để điều khiển các cơ cấu,nhằm làm tăng khả năng làm
việc và năng suất của máy.

III. 4 . Tổn thất loại 4 và nhiệm vụ tự động hóa khâu tổ
chức:

 Là khâu liên quan đến tổ chư ùc sản xuất, bao gồm việc phân phối, dọn
phôi, thu thành phẩm, đổi ca và điều chỉnh công việc …

 Để giảm tổn thất phải tư ï động hóa khâu tổ chư ùc … , tư ï động hóa khâu
tiếp liệu,gá đặt phôi…

Tư ï động hóa khâu dọn phoi, ví dụ: trên máy tư ï động có các cơ cấu gạt
phôi, qua hệ thống tư ới nguội và đư a phôi ra ngoài, hoặc dùng cơ cấu thu hồi
phoi bằng nam châm, để hút phoi vá đư a phoi ra ngoài.

Ví Dụ: Các cơ cấu dọn phôi trong quá trình gia công cơ khí đư ợc trình
bày trong hình dư ới đây:
Các cơ cấu dọn phôi, đư a phôi ra ngoài bằng trục xoắn hoặc ba èng băng tải
… .,thư ờng đư ợc áp dụng trong các máy tư ï động.

H. VIII.6. Các loại đai ốc bi
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 Dùng máy tính điện tư û trong việc thiết kế và tính toán, đảm bảo  kế hoạch sản
xuất kịp tiến độ.
Ư Ùng dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại trong các xư ởn g sản xuất, dùng máy
móc thay thế dần sư ùc lao động của con ngư ời.
Nếu thời gian làm việc của máy lớn hơn nhiều so vớt thời gian bận rộn của
ngư ời công nhân thì ngư ời công nhân có thể đư ùng đư ợc nhiều máy hơn.

- Gọi Q: năng suất của máy
+ tbr: tổng thời gian bận rộn
+ T: thời gian gia công một chi tiết

 Ta có hệ số bận rộn:

TQtQ
T
t

br
br /1;. 




 Gọi số máy là: Z

brt
TZ




1

Ví dụ: Q = 5 (chi tiết / phút), tbr = 0.1 (phút / 1 chi tiết)
 = 5. 0,1 = 0.5

Z = 1/ 0,5 = 2 (máy), vậy trong trư ờng hợp này ngư ời công nhân có thể đư ùng 2
máy.

 Ngày nay để tăng năng suất trên máy tư ï động, ngư ời ta cấp thêm các
phểu cấp phôi tư ï động ( đối với ph ôi rời), hoặc ống kẹp đàn hồi tư ï động điều
khiển bằng khí nén hoặc thủy lư ïc ( dạng phôi thanh), ngư ời công nhân có nhiệm
vụ theo dõi sư ï hoạt động của máy và kiểm tra chất lư ợng sản phẩm.

III.5. Tổn thất loại 5 và nhiệm vụ kiểm tra tự động chất
lượng sản phẩm:

 Là loại tổn thất liên quan đến chất lư ợng của sản phẩm:
 Do việc gia công thư û, điều chỉnh máy, phôi hư  hỏng trong quá trình

bảo quản, vận chuyển … .
Điều chỉnh và xác định sai số của máy chọn

1) Điều chỉnh:

H. VIII.7. Các cơ cấu dọn phôi
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 Điều chỉnh máy chọn ở đây là điều chỉnh đầu đo và vị trí các tiếp điểm sau
cho tư ông ư ùng với các thư ớc mẫu ( hoặc chi tiết mẫu) số lư ợng các thư ớc mẫu do
số nhóm chi tiết quyết định, mỗi  nhóm có hai kích thư ớc giới hạn.

- Điều chỉnh có thể là điều chỉnh, tĩnh hoặc điều chỉnh động:
 Điều chỉnh tĩnh là bắt buộc và đư ợc tiến hành lúc máy không làm việc,

dùng căn mẫu hoặc chi tiết mẫu để điều chỉnh khoảng cách giư õa các đầu đo giư õa
các tế bào quang điện hoặc điều chỉnh các tiếp điểm điện.

 Cảm biến có thể đư ợc điều chỉnh xong mới lắp vào máy.
 Điều chỉnh động: đư ợc tiến hành trong trạng thái làm việc của máy.
 Dùng chi tiết mẫu đư a vào máy để máy chọn nhiều lần xem các  vị trí

máy cần điều chỉnh đã chính xác chư a.
 Xác định số lần chọn nhầm và tiến hành điều chỉnh về 1 phía nào đó.
2.Xác định sai số của máy chọn:
 Sai số của máy chọn do nhiều yếu tố gây nên. trong đó đáng kể là sai số

của bộ phận đo và các sai số về định vị, sai số của các nhân tố tác động.v.v..
 Vì vậy việc tính toán các sai số đơn lẻ không chính xác bằng khảo sát

thư ïc tế của kết quả chia nhóm. khảo sát nên tiến hành với tư øng gới hạn chia
nhóm.

 Các phương pháp khảo sát, xác suất chia nhóm sai :
 Giả thuyết có một chi tiết mẫu, kích thư ớc của nó phân bố đều trong miền nào

đó, miền đó đư ợc vạch ra với hai giới hạn trái và phải như  hình vẽ:

 Sau khi đặt hai giới hạn ấy vào máy, ta cho nhóm mẫu qua nó chọn, kết quả
chọn có thể là: một số mẫu bị chọn nhầm sang nhóm hai bên. nguyên nh ân là do
máy có phân tán kích thư ớc, nếu biết đư ợc xác suất chọn nhầm P

 Xét chi tiết mẫu nằm cách giới hạn trái 1 khoảng X, sai số chọn nhầm với
xác suất S, ta có:

 Trong đó là hàm laplace:
đối với cả nhóm mẫu, xác suất bị chọn nhầm sang nhóm trái là:
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 Trong đó: là dung sai của nhóm mẫu.
khai triển phép tính ta có:

khi  >3 thì (/)1/2 và
vì vậy:

Ta đư ợc:
 Biết dung sai của nhóm mẫu  tiến hành thí nghiệm nhiều lần để xác định

P và tính .

 Nhận xét: Phư ông pháp tìm xác suất chọn lầm chỉ có nghĩa trong việc khảo sát
máy chọn đặt biệt là chỉ tiêu độ chính xác . Chư a xác định đư ợc sai số điều
chỉnh x.

Phư ông pháp xác định sai số cu ûa máy bằng hai chi tiết mẫu:

- Chọn lấy chi tiết mẫu có kích thư ớc là x 1 và x2 nằm ở gần giới hạn chia nhóm X o

 Đư a hai chi tiết qua hai máy chọn m 1 và m2 lần, giả thuyết chi tiết đư ợc chọn
sang nhóm m1 với số lần tư ông ư ùng là n1 và n2 ta có xác suất chọn:

 Dư ïa vào hàm laplace tra đư ợc:

 Trong đó G: là hàm ngư ợc của hàm laplace :ta tìm đư ợc  và Xo.

 Đem so sánh xo này với giới hạn Xo cần đặt vào máy ta tìm đư ợc sai số điều
chỉnh: oo xXX 

 Nhận xét: Phư ông pháp này tốn ít chi tiết mẫu, chọn đư ợc sai số hình dáng bé,
thông thư ờng lấy m1 = m2 >> 250, khi đó coi P  n/m.
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169

 Để giảm tổn thất cần kiểm tra để nâng cao cha át lư ợng  sản phẩm.
+ Máy móc, độ cư ùng vư õng
+ Chất lư ợng chi tiết gia công.
+ Chất lư ợng dụng cụ cắt và điều chỉnh dụng cụ cắt.
+ Chế tạo các loại đồ gá kiểm tra và đồ gá gia công chi tiết.
+Sư û dụng các  loại máy móc hiện đại để đảm bảo chất lư ợng của chi tiết

giảm bớt sai số và thời gia gia công.
+ Sư û dụng các dụng cụ đo kiễm có độ chính xác cao, để kiểm tra trư ïc

tiếp trong quá trình gia công như : calip đo lỗ, đồng hồ và panm e đo lỗ và đo trụ
ngoài … .

III .6) Tổn thất loại 6 và nhiệm vụ linh hoạt hóa sản xuất
tự động.

 Tổn thất  loại 4 là loại tổn thất  liên quan đến vấn đề thay đổi sản
phẩm gia công, gồm việc thay đổi đồ gá, dụng cụ cắt cơ cấu điều khiển và
chư ông trình điều khiển … … v.v…

 Để giảm đư ợc tổn thất loại này, thì các cơ cấu máy phải đư ợc điều
chỉnh và đư ợc gá lắp một cách nhanh chóng,  khi cần gia công  một chi tiết mới,
khác với chi tiết ban đầu..

 Máy điều khiển bằng cam không cơ động và tốn nhiều thời gian để
điều chỉnh máy:

Ví Dụ: khi thay đổi chi tiết gia công
- Trên máy điều khiển băng cam, phải thay đổi cam và tiến hành gia

công đo kiểm, điều chỉnh lại  máy nhiều lần.
 Ngày nay với sư ï xuất hiện của máy điều khiển theo chư ông trình số thì

việc điều chỉnh máy để gia công chi tiết mới đư ợc nhanh hơn, khi thay đổi sản
phẩm chỉ cần thay đổi chư ông trình hay các thông số điều kh iển của chư ông trình
trên máy.

  Đây là hình thư ùc điều khiển cho phép áp dụng tư ï động hóa vào trong
sản xuất,  áp dụng đư ợc cho các dạng sản xuất đơn chiếc và hàng loạt nhỏ,  rất có
hiệu quả.

 Giải quyết đư ợc các vấn đề về kỹ thật và đem lại hiệu quả kinh tế cao
 Ví dụ: Gia công đư ợc như õng biên dạng phư ùc tạp, cho độ bóng và độ chính xác
cao, giảm thời gian  phụ và thời gian gia công, đem lại năng suất cao.

 Như ợc điểm: Chỉ gia công đư ợc như õng chi tiết có kích thư ớc giới hạn,
không gia công đư ợc như õng chi tiết có chiều sâu cắt lớn, và tiêu tốn rất nhiều thời
gian.

 Do tính cơ động của máy nên thông thư ờng máy có độ cư ùng vư õng kém
hơn máy vạn năng và thư ờng đư ợc áp dụng trong nguyên công gia công tinh và
bán tinh.
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 Ngoài ra để nâng cao năng suất lao động và độ chính xác gia công
ngư ời ta có thể sư û dụng các cơ cấu tay máy công nghiệp để gá lắp và vận c huyển
phôi thay thế con ngư ời:

H. VIII.10. Tay máy công nghiệp phục vụ sản xuất
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IV . Quy trình công nghệ và vấn đề tư ï động hoá trên máy tư ï
động:

IV.2. Vai trò quy trình công nghệ trên máy tự động:
 Trư ớc khi thiết kế một công cụ bất kì, nhất là thiết bị phúc tạp tư ï

động, một vấn đề quan trong phải xác định rỏ ràng là thiết bị ấy làm nhiệm vụ gì
?, làm như  thế nào?, nói cách khác là qui trình công nghệ gia công sản phẩm hay
một loại sản phẩm trên thiết bị sắp thiết kế ra sau ?

 Cho nên giai đoạn đầu của quá trình thiết kế máy tư ï động, đư ờng dây
tư ï động là chọn đúng đắn quy trình công nghệ để gia công sản phẩm. Vì quy trình
công nghệ có ảnh hư ởng đến năng suất, kết cấu sơ đồ động và  nhiều yếu tố khác
của máy, số lư ợng nguyên công, tính chất và  thư ù tư ï thư ïc hiện chúng sẽ quyết
định việc chọn và  bố trí các cơ cấu cháp hành của máy.

 Quy trình công nghệ bao gồm các bư ớc biến đổi dần tư ø phôi liệu ra
sản phẩm để có hình dạng kích thư ớc  và độ chính xác cho trư ớc.

Ví dụ: Quá trình gia công cắt gọt tư ï động tư ø phôi thép ra ốc vít, quy trình
dập tư ï động tư ø phôi thép tấm thành như õng chi tiết hình dạng phư ùc tạp, quy trình
lắp ráp tư ï động  một cơ cấu, một loa ïi vòng bi,… … quy trình công nghệ phải đư ợc
chọn trên cơ sở thỏa mãn điều kiện đầu tiên là đảm bảo sản lư ợng thành phẩm
quy định cho mỗi đơn vị thời gian.

 Để có thể tham gia trên máy tư ï động cần chia quy
trình công nghệra nhiều nguyên công riêng biệt và  phôi biến
đổi hình dạng dần dần trở thành chi tiết đạt chất lư ợng mong
muốn.
Ví Dụ:  Quy trình tiện vỏ ngoài của vỏ bi trên máy tiện tư ï
động 4 trục chính (H. VIII.11)

-Phôi thép ống kẹp trên các trục chính, lần lư ợc
chuyên tư ø vị trí này, sang vị trí khác để tiến hành gia công các
nguyên công khoét trong và tiện lỗ ngoài.

- vị trí 1: Tiện định hình mặt ngoài
- Vị trí 2: Tiện định hình mặt trong và  xén mặt  đầu
- Vị trí 3: Vát cạnh và cắt đư ùt

Trong nguyên công có chuyển động làm việc và  chuyển
động chạy không
trên các máy tư ï động thư ờng áp dụng gia công nhiều vị trí và
ởø mỗi vị trí có nhiều dao hoạt động liên tục  .

 Xu hư ớng chung là làm thế nào để các chuyển động
chạy không trùng với mư ùc tối đa các chuyển động làm việc,
đôi khi khó phân biệt rõ ràng hai chuyển động ấy ở mỗi vị trí.

H. VIII.11. Qui trình
công nghệ gia công
võ ngoài ổ bi



172

Tuy trên mỗi máy có thể tiến hành nhiều  nguyên công khác nhau như :
tiện, phay, khoan,...như õng nguyên công chủ yếu với khối lư ợng gia công lớn sẽ
định ra nhiệm vụ và  tên của máy, máy tiện vạn năng tư ï động, máy tiện chuyên
dùng tư ï động, máy lắp ráp tư ï động, máy kiểm tra  tư ï động, … ..

 Nhiều trư ờng hợp trên một máy có nhiều nguyên công khác nhau với
khối lư ợng gia công như  nhau,thì máy không mang tên một nguyên công nào mà
lấy tên sản phẩm.
Ví Dụ: Máy tư ï động gia công nan  hoa xe đạp, máy tư ï động làm kim băng,… .

 Khi qui trình công nghệ khá phư ùc tạp máy gồm nhiều bộ phận đã
đư ợc tiêu chuẩn hóa hay thống nhất hóa, thì gọi là máy tư ï động tổ hợp.

 Về nguyên tắc,bất kì một qui trình công  nghệ phư ùc  tạp nào cũng có
thể tiến hành trên các thiết bị tư ï động  gồm một máy hay một hệ thống máy .

 Trong thư ïc tế, trên mỗi máy tư ï động, số lư ợng nguyên công bị hạn
chế và thư ù tư ï thư ïc hiện các nguyên công ra át chặt chẽ, cho nên tính vạn năng của
máy tư ï động nói chung là hẹp so với máy không tư ï động.

 Máy tư ï động  không thể gia công đư ợc như õng chi tiết có hình dạng và
kích thư ớc khác nhau nhiều như  trên máy tiện bán tư ïđộng  vì tính vạn năng hẹp
cho nên để có thể gia công đư ợc tất cả các loại chi tiết máy.

 Số lư ợng và loại, số cỡ máy tư ï động ngày càng nhiều, trong mỗi
loại,mỗi cỡ  có như õng máy chỉ thư ïc hiện đư ợc một nhiệm vụ nh ất định gọi là máy
chuyên dùng.

  Nếu nhiệm vụ gia công có thể thay đổi trong một phạm vi nào đó thì
gọi là máy tư ï động vạn năng.

 Ở các máy điều khiển bằng chư ông trình, mư ùc độ vạn năng đư ợc mở
rộng hơn nhiều.

 Trư ớc khi thiết kế bên cạnh mặt định tính của qui trình công nghệ, như
tính chất các nguyên công, thư ù tư ï có thể của chúng,… cần xác định quy trình công
nghệ về mặt định lư ợng, như  kích thư ớc tối đa, tối thiểu của sản phẩm, chế độ gia
công,… vv.

 Như  vậy quy trình công nghệ là cơ sở để thiết kế các máy và hệ thống
máy công cụ tư ï động.
IV.2. Các phương án công nghệ khác nhau trên máy tự động:

 Để gia công một  sản phẩm có thể co ù nhiều phư ông án công nghệ
khác nhau .

Ví Dụ: Chế tạo bulông có thể dùng phư ông pháp dập rồi cán ren, hay
phư ông pháp tiện rồi cắt ren, mỗi một phần của quy trình công nghệ có thể có
nhiều dạng gia công khác nhau
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 Để gia công mặt phẳng có thể bào, phay, mài, truốt… .trong phạm vi một dạng
gia công có thể có nhiều phư ông pháp khác nhau,…

Ví dụ:Để gia công bề mặt hình trụ trên máy tiện tư ï động hay nư ûa tư ï
động có hơn 10 phư ông pháp khác nhau.
trên (hình 2.2):

 Tiện dọc ( dao chuyển động dọc với
nhiều cách khác nhau)

 Tiện dọc ( phôi chuyển động dọc)
 Tiện ngang dao rộng lư ỡi chuyển động

ngang
Tiện tiếp tuyến ( dao chuyển động tiếp

tuyến với hình trụ).
 Tiện dao mặt đầu ( phôi hoặc dao quay)
 Các kiểu tiện nhiều dao
 Truốt phẳng,
 Truoát  quay;
 Tiện dao hình chậu

 Một ví dụ khác: Để gia công bánh răng hình
trụ răng thẳng có thể có rất nhiều phư ông pha ùp,
và mỗi một phư ông pháp cần kết cấu máy khác
nhau .
 Cắt răng có thể bằng phư ông pháp chép hình hoặc bao hình trên

a) Dao phay môdun với đầu phân độ
b) Dao bào định hình với đầu  phân độ
c) Dao phay  lăng  răng
d) Dao xọc bánh răng:
e) Dao  thanh răng:
f) Dao chuốt thẳng định hình.
g) Dao xọc định hình cùng một lúc gia công tư ø nhiều phía

H. VIII.12. Mô hình máy cán ren tự động

H. VIII.13. Các phư ông pháp gia công mặt trụ
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h) Dao xọc bánh răng  lớn
cùng một  lúc xọc bao
hình nhiều phôi;

i) Dao truốt ghép  tròn .
j) Dao truốt đĩa
k) Tiện bằng dao xọc răng

nghiêng –  dùng nguyên lý
kiểu cà răng .

 Phư ông pháp gia công
khác nhau đòi hỏi các cơ cấu máy, sơ
đồ động bố trí các bộ phận của

máy,…  phải  khác nhau,
 Như  các chuyển động

của phôi, của dao … ..trong mỗi trư ờng  hợp khác nhau, đôi khi chỉ khác nhau một ít
về phư ông pháp sẽ dẫn đến sư ï khác nhau quan trọng về kết cấu máy,

Ví Dụ: Gia công mặt trụ cùng một loại dao hẹp lư ỡi với chuyển động dọc
do dao hoặc  do phôi thư ïc hiện ( hình 2.2a và 2.2b) sẽ có hai loại máy tư ï động
khác nhau về nguyên lý: loại ụ trục chính đư ùng yên và loại ụ trục chính di động.

 Ngoài sư ï khác nhau về định tính các phư ơngg án khác nhau về định
lư ợng như  chiều dài chuyển động,  hế độ cắt, công suất cắt, năng suất  cắt,…

 Đó là như õng cơ sở xuất phát quan trọng để thiết kế máy tư ï động.
 Khi phân tích chọn phư ông án cần chú ý đến nhu cầu riêng biệt của

sản phẩm gia công, như  chi tiết không cư ùng vư õng, độ chính xác,… … .,
Nói chung,là phải chọn phư ông án nào để máy sẽ thiết kế đảm bảo  chất

lư ợng gia công, đạt năng suất cao,dể chế tạo và có kinh tế hơn.
IV.3. Chọn phương án công nghệ tiên tiến nhất để tự động hóa:
 Khi cơ khí  hóa và tư ï động hóa phải dư ïa vào cơ sỡ khoa học  của các

môn cơ lý thuyết, nguyên lý máy, kỹ thuật  điều khiển, dư ïa vào như õng thành tư ïu
trong  lĩnh vư ïc các phần tư û  tư ï động, các cơ cấu tư ï đo äng, lý thuyết cấu tạo máy tư ï
động,… v… v… .

 Chọn qui trình công nghệ để thiết kế phư ông tiện tư ï động là loại lao
động có sáng tạo,biết áp  dụng như õng thành tư ïu mới mẽ nhất  thuộc các lĩnh vư ïc
khoa học kỹ thuật khác nhau vào điều kiện cụ thể của mình .

 Khoa  học kỹ thuật phát triển rất nhanh chóng, bất kỳ một quy trình
công nghệ tiên tiến nào sau một thời gian cũng trỡ thành lạc hậu

 Vì thế  mỗi khi định thiết kế chế  tạo máy tư ï động mới cần nghiên
cư ùu, tìm chọn  qui trình công nghệ tiên tiến nhất, nếu không như  vậy thì không
thể nâng cao năng suất chất lư ợng gia công và hiệu quả kinh tế trong sản xuất tư ï
động.

+Ví dụ: Phư ông pháp dập nguội đầu  bulông tư ø thép tròn  ra hình sáu
cạnh, cắt ba via và sau đó cắt ren cho năng suất cao hơn 10  lần, lư ợng kim loại

H. VIII.14. Các phư ông pháp gia công bánh răng
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thảy ra giãm tư ø 10 lần  đến 20 lần so với qui trình công  nghệ chế tạo bulông bằng
phư ông pháp  cắt gọt tư ø phôi thanh hình sáu cạnh.

 Do đó khi gia  công hàng loạt lớn, hàng khối bulông hình dạng đơn
giản, rõ ràng là phải thiết kế máy tư ï ïđộng dập nguội và cán ren  chư ù không sư û
dụng  phư ông án máy tiện tư ï động.

 Khi gia công trên máy tư ï động có thể gia công nhiều bề mặt cùng một
lúc.

 Phư ông pháp này đạt năng suất  cao, tiết  kiệm vật liệu nhiều hơn các
dao ghép và điều chỉnh chính xác thành tư øng bộ khi dụng cụ mòn và  đư ợc  thay
thế cả bộ.

 Khi chuyển giao quy trình  công nghệ mới đòi hỏi phải giải quyết
nhiều vấn đề  mới về tính toán, thiết  kế, chế tạo, sư û  dụng thiết bị … … .
IV.4. Áp dụng  nguyên tắc trùng nguyên công trên máy tự động:

* Mục đích: giảm thời gian làm việc và thời gian chạy không nhằm
tăng năng suất lao động.

 Để gia công một sản phẩm trong điều kiện kỹ thuật hiện có, mỗi một
phư ông án sẽ có năng suất công nghệ K và hệ số năng suất  tư ông ư ùng,muốn
tăng năng suất, phải đồng thời tăng  K và tư ùc phải giảm thời gian làm việc T lv và
thời gian chạy không T ck .

 Thư ờng  ngư ời ta giảm tối đa thời gian chạy không T ck đến  mư ùc thấp
nhất .

  Để tiếp tục giảm thơ øi gian chạy không cần áp dụng nguyên tắc trùng
nguyên công thể hiện dư ới hai phư ông pháp cơ bản:

1. Trùng theo thời gian như õng chuyển động chạy không với nhau
+ Hai dao cùng cắt và ra cùng một lúc

2. Trùng theo thời gian như õng  chuyển động chạy không với thời gian
làm việc

+ Dao 1 lùi ra, dao 2 tiến vào, hai hành trình này diển ra cùng một
lúc .
- Giảm thơiø gian chạy không là phư ông pháp tăng năng suất hiệu quả

nhất
 Lư u ý: Vấn đề này khi lập quy trình công nghệ và thiết kế máy:
-  Thiết kế phải lập nhiều phư ông án, phân chia bố trí các chuyển động

như  thế nào  là  hợp  lý nhất đạt kết quả cao trong điều  kiện có thể.
- Thời gian làm việc phụ thuộc khối l ư ợng gia công và có giới hạn nhất

định, không thể giảm đến trị  số không đư ợc, tuy  nhiên nguyên tắc trùng nguyên
công có thể giảm thời gian làm việc với hai phư ông pháp trùng nguyên công cơ
bản sau:
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1.Gia công đồng thời nhiều dao ở mỗi vị trí

2. Gia công đồng thời nhiều vị trí ở mỗi máy:

IV.4. 1 . Gia công nhiều dao:

+ Mục đích chủ yếu của phư ông pháp này là làm trùng như õng nguyên
công làm việc với nhau,để rút ngắn thời gian làm việc T lv.

+

H. VIII.15. Gia công nhiều dao ở mổi vị trí

H. VIII.16. Gia công đồng thời nhiều vị trí ở mỗi máy

H. VIII.17.Hình gia công nhiều dao
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Nội dung của nó là sư û dụng một lúc nhiều dao để gia công một sản phẩm ở mỗi vị
trí gia công, sư û dụng dao tổ hợp dao định hình,… cũng là một hình thư ùc  gia công
nhiều dao.
 Hai trư ờng hợp gia công nhiều dao:
1. Rút ngắn chiều dài di động của bàn máy bằng cách chia chiều dài ấy ra

nhiều phần gia công
2) Gia công nhiều dao ở những phần khác nhau của chi tiết   (hình 2.4).

+ Căn cư ù vào hai trư ờng hợp trên ngư ời  ta đã chế
tạo rất nhiều máy nư ûa tư ï động và tư ï động gia  công
nhiều dao, đôi khi ở một vị trí  gia công có đồng thời hơn
10  nguyên công khác nhau: tiện ngoài, tiện trong, khoét
lỗ vát cạnh, cắt rãnh,… v… … v.

+ Càng tăng nhiều dao năng suất càng tăng gấp
bội, như ng đặt nhiều dao cần rất nhiều bàn máy to và
cư ùng vư õng hơn không gian gia công hẹp, thư ờng không
đủ khoảng cách để đặt nhiều dao, và khó lấy phoi ra.

+ Vì vậy tuỳ trư ờng hợp cụ thể mà xác định  số
dao ở  mỗi vị trí cho thích hợp.

IV.4.2.  Gia công nhiều vị trí:

H. VIII.18 . Máy nhiều trục chính, gia công ở nhiều vị trí
+ Nhiều lúc không thể tăng năng suất bằng  cách gia công nhiều dao,

Ví dụ: Nguyên công 2 chỉ có thể thư ïc hiện  sau khi đã hoàn thành
nguyên công 1, gia công tinh sau khi đã gia công thô, chi tiết không đủ cư ùng vư õng
để gia công nhiều dao,không đủ chỗ để gia công nhiều dao,.. trong như õng trư ờng
hợp đó phải gia công nhiều vị trí tại nhiều trục chính nằm trên 1 máy.

+ Có 3 trư ờng hợp gia công nhiều vị trí: gia công nối tiếp, gia công
song song, gia công song song - nối tiếp:

IV.2. 1 .Gia công nối tiếp:
 Dùng trong trư ờng hợp gia công chi tiết phư ùc tạp, cần nhiều dao khác

nhau, phải chia nhiệm vụ gia công ra tư øng nhóm nguyên công có thời  gian cơ bản
như  nhau,

 Đặt như õng nhóm nguyên công ở như õng vị trí khác nhau, tiến

H. VIII.18. Hình gia công nhiều dao
trên nhiều vị trí mỗi máy
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hành  gia công cùng một lúc ở các vị trí, số chi tiết gia công bằng số vị trí .
 Bán thành  phẩm lần lư ợc đư ợc gia công tư ø vị trí này sang vị trí khác

bằng như õng dụng cụ khác nhau
. Trên (H. VIII.19.) phôi  vào vị trí 1 của bàn  máy, pho âi lần lư ợt qua các vị
trí gia công 1,2,3..,và ở vị trí cuối cùng“ q” ra thành phẩm.

 Trong trư ờng hợp này thời gian làm việc và thời gian chạy  không
trùng nhau, như   đư a dao vào, lùi dao ra chuyển phôi bán thành phẩm tư ø vị trí này
đến vị trí khác  đều cùng làm một lúc, thời gian  cấp  phôi trùng với thời gian làm
việc.

IV.2. 2. Gia công song song
  Áp dụng khi nhiệm vụ gia công đơn giản, không  cần thiết phải

chia quy trình ra nhiều nguyên công, như õng nguyên công như  nhau đư ợc thư c hiện
đồng thời  ở nhiều vị trí khác nhau như : đư a phôi vào gia công, lấy phôi ra (hình

 Máy để gia
công song song thư ïc chất
là  máy gồm như õng cơ cấu
chấp hành như  nhau ghép
chung lại, thời gian cấp
phôi  trùng với thời gian
gia công.

 Nên dùng loại  máy này có lợi khi thời gian cấp phôi chiếm tỉ lệ rất ít
so với thơiø gian  làm việc.
 Khi thời gian cấp phôi chiếm tỉ lệ lớn, nên làm trùng thơ øi gian cấp phôi với
thời gian làm việc, nghĩa là  dùng nguyên tắc gia công nối tiếp tốt hơn .
IV.2. 3. Gia công song song- nối tiếp
 Đây là sư ï phối hợp hình
thư ùc, trên máy sẽ gia công (p)
loạt chi tiết song song
nhau,trong mỗi loạt có (q) vị trí
nối tiếp  loại trùng nguyên
công này sẽ cho năng suất cao
hơn nư õa.

H. VIII.19. Gia công nối tiếp

H. VIII.20. Gia công song song

H. VIII.21. Gia công vừa song song vừa nối tiếp
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Ví Dụ: Trên máy tiện tư ï động sáu trục chính, 6 vị trí có thể có 4  phư ông án gia
công   (hình 2.8).

  Một vấn đế cơ bản là chọn số vị trí gia công, nếu chọn càng nhiều
dao và cần nhiều vị trí gia công, thì năng suất công nghệ K càng tăng  như ng
năng suất của máy  sẽ giảm do tổn thất  ngoài chu kì càng lớn .

  Nếu chọn ít dao, ít vị trí thì năng suất sẽ giảm vì thế phải chọn số vị
trí hợp lý để có năng suất  cao nhất.

 Bằng phư ông pháp giải tích ta có thể rút ra công thư ùc về sư ï phụ thuộc
giư õa năng suất Q với  vị trí gia công song song (q) và gia công nối tiếp (p)
của máy dư ï kiến thiết kế.
 Trên(H. VIII.21) biểu diển sư ï liên hệ ấy trong một trư ờng hợp gia công

song song- nối tiếp.
 Căn cư ù vào đồ thị mà chọn số  vị trí hợp lý để
có năng suất cao nhất, số vị trí ít quá, năng suất
thấp.
 Nếu tổn thất nhiều thì tổn thất trong và ngoài
chu kỳ lớn dẫn đến năng suất càng giảm, cho nên
muốn tăng vị trí mà năng suất cũng tăng thì phải
tìm cách giảm như õng tổn thất .
V. Phôi liệu dùng trong máy tự độn g:

 Khi chọn qui trình công nghệ để thiết
kế gia công trên máy tư ï động, phải chọn phôi liệu
gia công phục vụ cho quy trình công nghệ ấy.

 Dạng phôi liệu có ảnh hư ỡng rất lớn
đến quy trình công nghệ và kết cấu của máy vì
nhiều cơ cấu quan trọng cuả máy tư ï động, như  cơ cấu tiếp
liệu hay cấp phôi, cơ cấu vận chuyển bán thành phẩm … phụ thuộc rất nhiều vào
dạng phôi liệu.

Ví dụ: Để gia công như õng chi tiết nhỏ, nếu dùng thép cuộn th ì trục chính
kẹp phôi của máy không quay, dụng cụ quay .
 Nếu dùng thép thanh thì trục chính quay, dụng cụ có thể không quay, nếu dùng
thép ống thì không cần nguyên công khoan trong.

H. VIII.21
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Trên ( H. VIII.22) giới thiệu các dạng phôi liệu dùng trong máy tư ï động và  nư ûa tư ï
động .
 Các dạng cấp phôi theo dạng phôi:

V.1 . Cấp phôi thép cuộn:
 Phôi dư ới dạng thép sợi, thép lá rộng hay hẹp, cuộn tròn trong quá

trình gia công cuộn phôi tháo tư ø tư ø, phôi thư ờng đư ợc qua cơ cấu nắn thẳng trư ớc
khi đến vị trí gia công, khi hết cuộn thay cuộn phôi khác bằng tay sau đó quá trình
tư ï động tiếp tục.

Ví dụ: Cấp phôi thép cuộn cho máy tư ï động cuốn lò xo gia công nan hoa
xe đạp, đinh vít nhỏ .,… ..

V.2 . Cấp Phôi Thép Thanh

H. VIII.22. Phôi liệu trên máy tự động

H. VIII.23. Hệ thống cấp phôi cuộn
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 Phôi dư ới dạng thép thanh thẳng có tiết diện khac nhau thư ờng dài tư ø
1 6 mét, tư ï động tiến đến vị trí gia công theo tư øng suất, thép tấm, thép lá thẳng
cũng thuộc loại này ( thư ờng dùng trên các máy dập tư ï động kết hợp với một số
nguyên công khác), phôi thép thanh tư ông đối ngắn, mau hết so với thép cuộn, và
thư ờng phải ngư øng máy tiếp phôi bằng tay .

Ví dụ: Cấp phôi thép thanh cho máy tư ï động nhiều trục chính .
V.3 . Cấp phôi từ phễu:

 Phôi dư ới dạng tư øng chi tiết, nằm lộn xộn trong phễu, sau đó tư ï định
hư ớng và lần lư ợt tiến đến vị trí gia công, có cơ cấu tư ï động chuyên dùng đảm
nhiệm việc định hư ớng các chi tiết và cấp phôi cho máy, khi phôi hết cần đổ loạt
phôi mới vào phễu.

 Cấp phôi tư ø phễu rất tiện lợi khi gia công hàng loạt, hàng khối các chi
tiết nhỏ, nhẹ, tư ông đối đơn giản dể tư ï định hư ớng, sư û dụng nhiều cho các máy tư ï
động gia công các loại mặt  hàng tiêu chuẩn như  ốc, vít,…
V.4 . Cấp phôi tư øổ:

- Phôi dư ới dạng tư øng chi tiết, không nằm lộ xộn trong phễu, mà nằm
một cách có trật tư ï, có định hư ớng trong ổ, tư ø đó tư ï động lần lư ợt đến các vị trí gia
công, loại chi tiết này khó tư ï động định hư ớng, nên công nhân phải xếp tùng chi
tiết vào ổ, trong một số trư ờng hợp chủ yếu
là trong các đư ờng dây tư ï động, có một số
cơ cấu chuyên dùng, tư ï động định hư ớng
các chi tiết trư ớc khi đư a chúng vào ổ.

Ví Dụ: Cấp phôi tư ø ổ cho các máy
tư ï  động gia công một số chi tiết dạng hình
trụ

1.Cơ cấu trư õ phôi
2.Cơ cấu tách phôi
3.Cơ cấu nạp phôi
4.Cơ cấu đẩy phôi vào trục  chính
5. Cơ cấu kẹp phôi
6.Cơ cấu đẩy phôi ra

H. VIII.24. Hệ thống cấp phôi thanh

H. VIII.25. Hệ thống cấp phô i tự động
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8. Cơ cấu báo hết phôi
5.Cấp phôi bằng tay:
 Phôi dư ới dạng tư øng chi tiết, công nhân lần lư ợt đư a vào vị trí gia

công, sư û dụng trong trư ờng hợp chi tiết tư ông đối nặng và có hình dạng phư ùc tạp,
 Ví dụ: các loại vỏ hộp, các loại van,… ..các loại sản phẩm này thư ờng

gia công trên các máy nư ûa tư ï động, trư ờng hợp các chi tiết quá nặn g thư ờng sư û
dụng các cơ cấu nâng hạ để giãm nhẹ sư ùc lao động của công nhân .

Tóm lại: khi chọn loại cấp  phôi nên xét đến hai yếu tố chính, kích thư ớc và
hình dạng bên ngoài của chi tiết, chi tiết càng lớn càng nặng, càng phư ùc tạp thì
càng khó cấp phôi tư ï động .

 Hư ớng chung là tạo đư ợc phôi theo ý muốn sao cho quá trình sản xuất kể
cả việc chế tạo máy tư ï động dùng phôi ấy đạt hiệu  quả kinh tế cao nhất, năng
suất của máy phụ thuộc vào phôi liệu.

 Vật liệu gia công trên máy tư ï động: chủ yếu là thép tư ï động, thép kết
cấu, kim loại màu và kim loại đặc biệt thì ít hơn .

 Số liệu về tỉ lệ vật liệu gia công:
+ Thép tư ï động: 10 –  30 %
+ Thép kết cấu: 20 –  50 %
+ Thép hợp kim: 10 – 20 %
+ Đồng: 15 –  25%
+Nhôm: 3 –  5%
+ Vật  liệu phi kim loại: 1 –  5%

VI . Chế độ cắt hợp lý trên máy tự động:
VI .1 . Chế độ cắt hợp lý :
 Sau khi chọn qui trình công nghệ, p hư ông pháp gia công và dụng cụ cần

xác định chế độ cắt để đảm bảo chất lư ợng gia công năng suất cao và kinh tế nhất
.

 Tuổi thọ của dao phụ thuộc vào tốc độ cắt, lư ợng chạy dao và chiều sâu
cắt

 Chiều sâu cắt T, đại lư ợng cho sẳn, do lư ợng dư  cắt gọt quyết định, trong
điều kiện sản xuất hàng loạt trên máy tư ï động lư ợng dư  cắt gọt phải đư ợc tính
toán kỹ .

 Lư ợng chạy dao S thay đổi trong một phạm vi hẹp, S quá lớn chất lư ợng
bềmặt gia công không tốt, S bé thì năng suất thấp .

 Tốc độ cắt V, thay đổi trong phạm vi rộng và ảnh hư ởng đến năng suất,
tốc độ bé năng suất thấp. Tốc độ cao, tuổi thọ dao giảm, do đó năng suất giảm.

 Với lư ợng chạy dao và chiều sâu  cắt đã biết chọn tốc độ V, để đạt năng
suất cao nhất. Đó là vấn đề rất quan trọng, có ảnh hư ởng đến việc thiết kế chế
tạo  và sư û dụng máy  tư ï động có hiệu quả nhất.

 Trên máy tư ï động càng ít dao càng dể gia công.
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V.2 . Chế độ cắt có năng suất tối đa:
 Trong thư ïc tế sản xuất ngư ời ta chọn tốc độ cắt V o dư ïa vào các số liệu

thư ïc nghiệm sẳn có trên máy tư ï động, như ng trong điều kiện gia công cụ thể V o

chư a chắc đã cho năng suất tối đa .
 Có thể tính toán để đạt  tốc độ Q max, khi cắt với tốc độ V, lúc đó hệ số

thay đổi tốc độ sẽ là:

0


 

: có thể lớn hơn, bằng hay nhỏ hơn 1
bằng cách  tính toán lập phư ông trình và giải phư ông trình bật cao ta có kết quả
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- Ko: Năng suất công nghệ của máy với tốc độ cắt vo

- Tck: Thời gian chạy không trong chu kỳ gia công tư ï động
- Ci: Hệ số liên quan đến dụng cụ cắt.
- aI: Thời gian dụng cụ thư ù i tham gia cắt trong quá trình gia công một sản
phẩm;
- tI: Thời gian máy dư øng vì hỏng dụng cụ thư ù i, bao gồm thời gian tháo lắp
và chỉnh dụng cụ ở máy mài sư ûa … … ..;
- Toi:Tuổi thọ của dụng cụ thư ù  I với tốc độ cắt v o.

mtb: = mi.ci/ci

- mI:hệ số ảnh hư ởng tốc độ cắt đến tuổi thọ của
dao thư ù I

mI = 2  15, vật liệu càng tốt m càng nhỏ .
- Trên (H. VIII.26.): là đồ thị Q = f(), theo đẳng
thư ùc (2.2), đồ thị Q = f(v) cũng tư ông tư ï, phân tích
đẳng thư ùc (2.2) ta có một số kết luận sau:

 Thời gian chạy không T ck càng bé, năng suất Q càng
cao, chọn đúng Qmax càng quan trọng vì giá trị Qmax sai

Q

(v)(   Qmax)

(VQmax)

Hinh2.11H. VIII.26.
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lệch một ít dẫn đến tổn thất lớn về năng suất Q. máy tư ï động càng hiện  đại, t ck

càng bé, hệ số củaC i và mi càng bé, năng suất càng cao càng có khả năng tăng 
dể tăng năng suất, muốn giảm C i cần nâng cao chất lư ợng dụng cụ, cải tiến quy
trình sản suất và gá lắp dụng cụ muốn giảm m i phải dùng vật liệu tốt để làm dụng
cụ.

 Năng suất công nghệ ko càng lớn, năng suất Q càngcao, đỉnh cao của đố
thị năng suất càng dịch về bên trái, chư ùng tỏ rằng có khả năng giảm tốc độ
cắt ( nâng cao tuổi thọ của dao để tăng năng suất.

 Chế độ cắt hợp lý:
-Xác định Qmax, tư ùc là xác định cần tăng hày giảm tốc độ bao nhiêu để đạt

Qmax. ngoài ra còn tính phí tổn mới về dụng cụ do tăng tốc độ.
-(H. VIII.27), gộp đồ thị phí tổn vào đồ thị năng suất, tư ø a đến b năng suất

tăng nhanh, như ng phí tổn dụng cụ ít,
- Nên có thể tăng  để tăng Q, như ng tư ø b đến c năng suất tăng chậm, phí

tổn dụng cụ lại tăng nhanh, nên tăng năng suất trong khoảng này không kinh tế,
do đó chế độ cắt với Qmax không lợi .

- Lấy  để có năng suất ở d ( nằm giư ûa a và b) không tốt vì hạ thấp chế độ
cắt và không tận dụng hết khả năng của máy, mặt dù chi phí dụng cụ ít, chọn
điểm gần (b) là tư ông đối hợp lí vì năng suất cao và phí tổn dụng cụ vư øa phải .

- Để chọn h1 ta sư û dụng hệ số dư ï trư õ năng suất theo chế độ cắt:

 Chọn trị số: h1 dư ïa vào đồ thị -  ( H. VIII.28);  là phí tổn dụng cụ tính
theo phần trăm giá thành sản phẩm.

 Lập đồ thị này dư ïa vào các số liệu thư ïc tế ở như õng nhà máy sản suất
hàng loạt tư ï động với trìng độ tiên tiến .

 Thư ïc tế cho thấy: 1,03 < h1 < 1,06
Trị số  càng bé chư ùng tỏ trình độ sản xuất càng cao phí tổn về dụng cụ% càng
ít, cho phép tăng tốc độ để tăng năng suất nhiều hơn .

H. VIII.27 H. VIII.28
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 Tính lư ợng  dư ï trư õ năng suất A:

Nếu:  = 1,03 thì A = 3%;  = 1,06, A= 5%,
 = 1,12 thì A = 10% .
cho Qmax  = 1, dư ïa vào đẳng thư ùc (2.2) có thể tính đư ợc Q max, Qh1, rồi

căn cư ù vào (2.5) xác định:

Nếu m  2, có thể dùng công thư ùc gần đúng:

(2.6)

tính theo  Qmax, với Qmax  1;

 (2.7)
Có thể xác định  h1 bằng đồ thị ( H. VIII.29), giao điểm của đư ờng cong

năng suất .
Q = Qmax  và đư ờng cong dư ï trư õ năng suất  =  (), sẽ cho trị số  định  h1  trong
tư øng trư ờng hợp cụ thể .

- Đư ờng cong Q: công thư ùc (2.2)
- Ñö ôøng cong   dư ïa theo công thư ùc (2.6)
- Chọn chế độ cắt hợp lý thư ờng đư ợc áp dụng trong sản xuất hàng loạt, chế

độ cắt trên máy tư ï động nhỏ hơn trên máy vạn năng trong cùng một điều kiện,
nhằm tăng tuổi thọ của dao và tăng năng suất của máy.

%100.1100.
max

1max


 





Q

QQA h

1
..).1(

1
1.1 1

1









m
mtK

m

ck

m
h

h






1)3.)(1(
1

1 


ck
h tK



1)3..)(1( max

max
1 


Qck
h tK

Q




H. VIII.29



186

MÁY TỰ ĐỘNG
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CHƯƠNG IX
 MÁY  TỰ ĐỘNG

I . Định nghĩa:
  Máy tiện tư ï độïng là loại máy thư ïc hiện toàn bộ tất cả các chu trình gia công
để tạo nên hình dáng của chi tiết mà không cần có sư ï  tham g ia của con ngư ời.
 Nguyên công gá lắp phôi: đối với phôi trụ thanh dài, máy dùng cơ cấu đẩy
phôi và kẹp chặt tư ï động không cần con  ngư ời.

- Đối với phôi có hình dáng phư ùc tạp thì nguyên công gá lắp phôi cần đến
con ngư ời.

- Ngư ời  công nhân có nhiệm vụ: điều chỉnh  kích thư ớc,dung sai yêu cầu
- Dao gá lắp phôi theo tư øng chu kì ( nếu là phôi có hình dáng phư ùc tạp).
- Trên máy tiện tư ï động có nhiều loại dao  để thư ïc hiện gia công các bề mặt

phư ùc tạp.
- Trên máy có sư û dụng cơ  cấu cấp phôi tư ï động.
- Các cơ  thể bằng cơ khí, điện, khí nén, thủy lư ïc, hay tổng hợp các cơ cấu

đó.
-Ví dụ: khi bàn dao ngang đư a dao vào cắt đư ùt chi tiết xong, chạm vào cư û

hàng trình và tác động cho máy tư ï động lui về (nhờ vào cơ cấu điều khiển bằng
điện ), đồng thời tác động cho cơ cấu cấp  phôi đẩy phôi tới một đoạn đã đư ợc cài
đặt  trư ớc ( cơ cấu bằng thủy lư ïc).

 II.2 . Các hệ thống điều khiển
Có 3 loại:
- Hệ thống điều khiển bằng gối tựa .
- Hệ thống điều khiển bằng hình mẫu.
- Hệ thống điều khiển bằng trục phân phối .
* Đặt điểm:
- Đảm bảo độ chính xác về sư ï lập lại tư ï động chu kì gia công
- Gia công như õng chi tiết như  nhau  chu kì gia công tư ông đối chính xác, t lv

và tck thay đổi trong phạm vi nào đó.
- Vì trên máy tiện có hệ thống điều khiển theo kế hoạch đã định trư ớc.
- Có 2 loại hệ thống điều khiển:  + hệ thống đi ều khiển tập trung

        + hệ thống điều khiển không tập trung
- Hệ thống điều khiển tập trung: là hệ thống điều khiển duy nhất phối hợp

các hoạt động của máy, có thời gian gia công cố định.
- Hệ thống điều khiển không tập trung: là hệ thống  không có hệ thống

điều khiển duy nhất, tín hiệu đư ợc phát ra ở tư øng cơ cấu chấp hành khác
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nhau trong máy, vì vậy thời gian chu kỳ gia công phụ thuộc vào tổng sai
số hoạt động của các cơ cấu chấp  hành.

 II.2.1 . Hệ thống điều khiển bằng gối tựa:

- Có thể trư ïc tiếp hoặc gián tiếp thư ïc hiện nhiệm vụ điều khiển các cơ cấu
+ Trư ïc tiếp: hạn chế hành trình các cơ cấu máy
+ Gián tiếp: nhận lệnh tư ø bộ phận trư ớc rồi phát ra hiệu lệnh điều khiển
bộ phận tiếp theo, đóng mở động cơ điện, nam châm ly hợp điện tư ø … .

- Gối tư ïa: điều khiển đổi chiều chuyển động (hình: a); (3,4) - gối tư ïa;
(5,6)- cư û hành trình.
- (Hình:b) gối tư ïa(1); bàn máy (2 ); 4- van trư ợt; 5- xilanh thủy lư ïc
- Gối tư ïa điều khiển qui trình gia công
+ Hình vẽ: 2–  gối tư ïa,3,4,5,6: thư ù tư ï chu kì gia công (công tắc điều khiển)

- Có thể điều khiển tập trung hoặc phân
tán trên máy.

- Ưu điểm: đơn giản dể điều chỉnh, sư ï hoạt
động dư ïa trên cơ sở: cơ khí, điện cơ, dầu
ép, khí nén … ..

- Nhược điểm: không thống nhất hóa khi
dùng cho các máy, không linh hoạt

- Mỗi máy có hệ thống điều khiển riêng.
 II.2 .2 . Hệ thống điều khiển bằng hình mẫu

 II.2 .1 .1. Hệ thống điều khiển
bằng cơ khí

- Là hệ thống tư ï động chép hình dùng điều
khiển dụng cụ theo một quỷ tích nào đó,
trong quá trình gia công.

H. IX.1. Hệ thống điều khiển bằng gối tựa

H. IX.2. Hệ thống điều khiển bằng hình mẫu
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- Hình dáng chi tiết giống như  hình mẫu.
-Nếu i = 1, kích thư ớc chi tiết giống và bằng kích thư ớc hình mẫu.

- i  1, kích thư ớt chi tiết khác kích thư ớc mẫu.
+ Để thư ïc hiện phư ông pháp chép hình, cần bộ phận dò hình:

- Hệ thống chép hình cơ khí thư ờng dùng
cho các máy tiện, hoặc phay …
- Có hai nhiệm vụ: điều khiển và truyền
lư ïc
-Nhược điểm: hình mẫu tiếp thu toàn lư ïc
tác dụng giư õa phôi và dụng cụ gia công,
nên hình mẫu mau mòn, dẩn đến mất độ
chính xác.
- Hình a) 1- phôi, 2- dụng cụ cắt,3- mẫu,
4- đầu dò, 5- đối trọng, có nhiệm vụ luôn
đư a bàn máy về bên phải ép sát chốt dò
(4) vào hình mẫu (3).
- Để đảm bảo độ chính xác đư ờng kính
chốt dò (4), bằng đư ờng kính dụng cụ cắt.

- Hình b): 1- phôi, 2- dụng cụ cắt,
3- cam mẫu, 4- con lăn (đầu dò),
bàn dao chuyển động dọc dư ới

tác dụng của trọng lư ợng (5).
- (Hình c): Phôi 1 và hình mẩu 3, quay cùng tốc độ, 2 - dụng cụ cắt tạo

đư ờng cong kín, hình dáng đư ờng cong kín tùy thuộc vào hình dáng mẫu.
- Hình d: con lăn (4) ép sát mẫu (3) nhờ trọng lư ợng đầu trục chính, mẫu (3)

và chi tiết (1) quay cùng vận tốc.
- (Hình e, g): hình mẫu và phôi lắp cùng trục
- –  (Hình g) trục phôi có 2 chuyển động, chuyển động quay tròn và chuyển

động dọc trục, dao phay cùng chốt dò xê dịch tư øng bư ớc sau mỗi vòng
quay của phôi.- Hệ thống chép hình điện cơ : Các chuyển động dò, chuyển
thành tín hiệu điều khiển các chuyển động tư ông đối giư õa dụng cụ cắt và
phôi .

II.2 .1 .2.Hệ thống chép hình điều khiển bằng điện
- Có 2 loại: - Tín hiệu điều khiển gián đoạn

- Tín hiệu điều khiển liên tục.
- Hình a): Sơ đồ nguyên lý chép hình điện cơ trên máy phay với tín hiệu gián
đoạn.

- Bàn máy chạy dọc liên tục qua chốt dò đòn bẩy –  điều khiển a hoặc b.
- Ly hợp điện tư ø la: nâng bàn máy.
- Ly hợp điện tư ø lb: hạ bàn máy.

H. IX.3. Hệ thống chép hình theo đầu dò
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- Tín hiệu của chốt dò không liên tục, nên bề mặt gia công là đư ờng gấp khúc
( hình:b)
- Tín hiệu điều khiển liên tục: sư û dụng các loại chuyển đổi tín hiệu điện tư ø tạo
ra tín hiệu liên tục để điều khiển cơ cấu truyền dẩn với động cơ điện 1 chiều.

- Hình bên: Trình bài cơ cấu dò hình với tín
hiệu liên tục.

(1): Phần ư ùng di chuyển giư õa hai lỏi biến thế,
(2) gắn với chốt dò hình qua hệ thống đòn bẩy.

- w1, w2: cuộn sơ cấp; w3, w4: cuộn thư ù cấp,
cuộn sơ cấp nối tiếp nhau chịu tác dụng
của dòng điện xoay chiều.

- Khi (1) nằm giư õa (2) điện áp đầu ra của
cuộn thư ù cấp bằng không, khi (1) nằm
lệch, đầu ra cuộn thư ù cấp có điện, điện áp

này tỉ lệ thuận với độ lệch.
- Điện áp và độ lệch pha cuộn thư ù là

tín hiệu biến đổi liên tục, qua hệ
khuếch đại làm thay đổi chiều quay và tốc độ quay của động cơ, thư ïc hiện
chuyển động chép hình.

 II.2 .1 .3.  Hệ thống chép hình thủy lực
+ Ư u điểm: quán tính bé, hoạt động
nhanh, không có khe hở giư õa các khâu
truyền động, độ bền tốt, độ chính xác
gia công cao.
- Ngày nay hệ thống chép hình thủy

lư ïc đư ợc phổ cập cho nhiều loại
máy tư ï động, nư ûa tư ï động v… v.,
nhằm nâng cao năng suất như õng
máy tư ï động có sẳn.

- Các phư ông án đơn giản dùng trong máy phay chép hình,
- (hình: a), 1- đầu dao, 2- ống dẩn phải, 3- đầu dò, 4- van trư ợt; 5,6,7: các

cư ûa van điều khiển, 8- lo xo đẩy, 9- ống dẩn trái.
- Vị trí 6  cân bằng, vị trí 5, và 7 là 2 vị trí không cân bằng, van trư ợc (4) di

chuyển sang phải để điều khiển xi lanh.
- Hình b): van chỉ phan phối buồng bên trái của xi lanh, dầu theo (4) và (5)

vào xilanh (6), lư ợng di động xi lanh (6), tùy thuộc vào cư ûa (3).
- Hình c): van trư ợt chỉ có một mép công tác
- Dầu theo ống (3) và van tiết lư u (4) vào hai bên xi lanh.
- Khi van trư ợt xê dịch sang trái (2) không thông với (1), áp suất bên trái

tăng, đẩy xi lanh về bên phải.

H. IX4. sơ đồ tín hiệu đầu dò
bằng điện

H. IX.5. Hễ thống chép hình thủy lực
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- Khi van trư ợt xê dịch sang phải, (1) thông với (2) xi lanh di chuyển sang
trái áp suất buồng trái giảm xuống, đến một mư ùc nào đó, van trư ợt đư ùng
yên, nên xi lanh không xê dịch,

 II.2 .1 .4. Hệ thống dò hình điều khiển bằng quang học
 Hệ thống chép hình dò ảnh:

-Hình mẫu là bản vẽ chi tiết cần chế tạo.
-Độ chính xác gia công phụ thuộc vào độ chính xác của

nét vẽ ( độ chính xác trên bản vẽ gấp 10 lần chi tiết gia
công)

-Nguyên lý chép hình dò ảnh: (Hình a:)
(1)nguồn sáng, (2)hệ thống kính, (3)lăng kính ( hội tụ

thành chùm sáng trên nét vẽ chi tiết gia công,(4) hình vẽ:
phản chiếu qua mặt parabol,(5) gư ông soi:,(6) tế bào quang
điện, (tín hiệu do tế bào quang điện tạo ra phụ thuộc vào độ
sáng phản chiếu tư ø nét vẽ).
- Nếu nét vẽ có độ sáng cân bằng: (hình b, (nư ûa sáng và tối

bằng nhau thì trị số cư ờng độ dòng điện của tế bào quang
điện cân bằng).

-Nếu nét vẽ bị lệch: tín hiệu dò hình sẽ giảm hoặc tăng.
 Tín hiệu này đư ợc khuếch đại và đư a vào điều khiển chuyển động dò hình
của bàn máy, sao cho tín hiệu luôn cân bằng.
 Về nguyên lý: có thể đảm bảo tốt chuyển động dò hình

* Nhược điểm: - Độ chính xác không cao
-Khó khăn trong việc tạo bản vẽ.

  Nên ít đư ợc phát triển và dùng rộng rãi.

 II.3 .  Hệ thống tự động điều khiển bằng trục phân phối
- Trục phân phối bao gồm nhiều cam ghép chung trên một trục, chuyển

động của trục có thể điều khiển mọi chuyển động phư ùc tạp của chu kì gia
công, theo qui luật cho trư ớc, trên
trục có các loại cam:

(Hình bên): 1- cam đĩa, 2- cam thùng,
3 – cam mặt đầu, 4- cam vấu… .
- Trong một chu kì hoạt động của

máy có 3 loại chuyển động
chuyển động làm việc, chuyển
động chạy không và chuyển
độngđiều khiển.

- Trục phân phối quay 1 vòng tư ông ư ùng với 1 chu kỳ gia công,
- Chuyển động chậm để làm việc

H. IX.6. Hệ thống đầu dò
không tiếp xúc

H. IX.7.Hệ thống điều khiển bằng trục
phân phối



192

- Chuyển động nhanh để chạy không và điều khiển.
- Mỗi máy chỉ có một trục phân phối, trư ờng hợp gia công phư ùc tạp trên

máy có thể có nhiều trục phân phối, hoạt động độc lập nhau.
- Ngoài trục phân phối, còn có trục phụ: trục phụ thư ïc hiện 2 chuyển động,

chuyển động chạy không và điều khiển.
- Hệ thống điều khiển bằng trục  phân phối đư ợc ư ùng dụng trong các lĩnh

vư ïc: cắt kim loại, rèn dập, hàn, in, chế biến thư ïc phẩm… .
 III . Các nhóm máy điều khiển bằng trục phân phối

Máy tư ï động khác với máy thư ờng ở chỗ các chuyển động chạy không
đư ợc thư ïc hiện chính xác trong chu kỳ tư ï động.  Thư ïc hiện các chuyển động chạy
không ấy như  thế nào là một điều quan trọng, vì tốc độ chạy không có liên quan
chặt chẽ đến vấn đề năng suất, quy trình công nghệ, độ bền của  máy …  Máy tư ï
động khác nhau trư ớc hết là ở chỗ này.  Cho nên phân nhóm máy tư ï động phại
dư ïa vào nguyên tắc thư ïc hiện chuyển động chạy không.

Trên quan điểm ấy có thể chia các máy tư ï động điều khiển bằng trục
phân phối thành ba nhóm cơ bản.  Chỗ khác nhau chủ yếu giư õa chúng thể hiện
trong tính chất hoạt động của trục phân phối.

  III . 1 . Máy tự động nhóm 1:

Nhóm này gồm có một số máy tư ï động cắt kim loại một trục chính để gia
công như õng chi tiết không phư ùc tạp và máy tư ï động các ngành khác như  thư ïc
phẩm, dệt, hóa chất, in, nông nghiệp, v,v …

Đặc điểm thư ù nhất của nhóm máy này là trong chu kỳ gia công một sản
phẩm trục phân phối PP quay với tốc độ không đổi để thư ïc hiện chuyển động làm
việc, chuyển động chạy không và chuyển động điều khiển.  Khi gia công sản
phẩm khác, thời gian chu kỳ và tốc độ trục phân phối có thể khác với trư ớc,
như ng trong chu kỳ mới này tốc độ quay của trục phân phối vẫn không đổi.  Thay
đổi tốc độ trục phân phối khi gia công sản phẩm khác nhau nhờ cơ cấu điều chỉnh
Y

Chú ý là xích truyền động tư ø động cơ đến trục PP có thể thiết kế độc lập
qua cơ cấu điều chỉnh Y hay thiết kế nối tiếp một phần với xích trục chính qua hai
cơ cấu điều chỉnh X và Y.  Về phư ông tiện sư û dụng máy, để dễ điều chỉnh và
điều chỉnh chính xác nhằm đạt năng suất cao, nên làm xích truyền động cho trục
PP với cơ cấu điều chỉnh độc lập thì tốt hơn.

Đặc điểm thư ù hai của nhóm máy này là khi gia công sản phẩm khác
nhau, như õng cam thư ïc hiện các chuyển động chạy không (lắp trên trục phân phối)
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đòi hỏi trục PP phải quay như õng góc khác nhau, như ng cố định : 1 , 2 , 3 , …
(hình 3.13a)  ; cho nên tổng số của chúng cũng cố định.

 1 = 2 + 2 + 3 + …  = I = const

Trong khi đó các cam thư ïc hiện chuyển động làm việc đòi hỏi trục phân
phối quay như õng góc khác nhau, không cố định , 1 , 2 , 3 , …  tùy theo tính chất
gia công của mỗi sản phẩm, như ng tổng số của chúng luôn luôn không đổi  vì :

 = 1 + 2 + 3 + …  1 = 2 -  1 = 2  - I = const

Tư ø đặc điểm trên thấy rằng tổng số thời gian chạy không t ckI tỷ lệ với
thời gian chu kỳ T

tckI = T


2

Khi thay đổi sản phẩm gia công, T sẽ khác nhau, nên thời gian chạy
không tckI cũng khác nhau : tckI ≠ const.

Mặt khác, trong mỗi chu kỳ tỷ số giư õa t lv và tckI không đổi

Ilv

ckI

t
t










2

Trong công thư ùc (3.3), thay t lv =
K
1  vào ta có :

tckI =
)2( I

I

K 



Theo công thư ùc (1.13), chư ông I, có thể tính năng suất của máy nhóm I(1)

QI = I
I

I

ckI

KK

K
K

K
tK

K
T 
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2
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)2(
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1  (3.5)
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H. IX 8. Sơ đồ kết cáu động học MTĐ  nhóm I
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H. IX.9.Đồ thị năng suất MTĐ nhóm I

Như  vậy năng suất Q I của nhóm máy I bằng tích số năng suất công nghệ
K và hệ số năng suất 

Vì I = const nên I = 1 -


2

 = const

Khi gia công sản phẩm khác nhau, hệ sốnăng suất I không thay đổi, và
năng suất QI

 của máy nhóm I tỷ lệ với năng suất công nghệ K của máy (hình
3.14b)

Chú ý rằng, trong thư ïc tế, năng suất công nghệ K nằm trong giới hạn nào
đó : Kmin < K < Kmax .

tx

T

Qx

KT min T max

a) b)

Q max

Q min

K min K max
0 0

Nếu K < Kmin tư ùc là năng suất công nghệ hay năng suất nói chung quá thấp, sư û
dụng máy tư ï động như  vậy không hợp lý.

Nếu K > Kmax , tư ùc là năng suất quá cao, thời gian làm việc và thời gian

chạy không (tỷ lệ với tlv) quá ngắn (t lv <
max

1
K

), các bộ phận trong máy chuyển

động quá nhanh, tải trọng động quá lớn, độ cư ùng vư õng và độ bền của máy có thể
không đủ, máy hỏng.

Vì thế, năng suất QI của máy cũng nằm trong phạm vi Qmin - Qmax nào đó
(hình 3.14b), tư ông ư ùng với K min - Kmax .

Như ợc điểm chủ yếu của nhóm máy này la thời gian chạy không t ckI tỷ lệ
thuận với thời gian chu kỳ T.  Khi gia công chi tiết phư ùc tạp t ckI tăng đồi thời với T
và đạt đến như õng trị số lớn quá mư ùc cần thiết, không kinh tế.

Vì lẽ ấy máy tư ï động thuộc nhóm I chỉ để gia công như õng chi tiết đơn
giản, có T bé.

  III . 2 . Máy tiện tự động nhóm 2:
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Nhóm này gồm đa số máy tư ï động và một số máy nư ûa tư ï động cắt kim
loại một và nhiều trục chính để gia công các chi tiết phư ùc tạp.

Đặc điểm của máy nhóm II là trong chu kỳ gia công một sản phẩm, trục
phân phối không quay với tốc độ cố định (như  ở nhóm I), mà với hai tốc độ khác
nhau : quay chậm khi thư ïc hiện chuyển động làm việc, quay nhanh khi thư ïc hiển
chuyển động chạy không.

Vì thế, tư ø động cơ đến trục phân phối có 2 xích truyền động : xích chạy
chậm và xích chạy nhanh.  Xích chạy chậm có cơ cấu điều chỉnh Y để thay đổi
tốc độ trục phân phối PP khi gia công sản phẩm khác nhau.  Xích chạy nhanh
không cần cơ cấu điều chỉnh vì to ác độ quay nhanh của trục phân phối là cố định
mặc dù đối tư ợng gia công thay đổi, cho nên t ckII = const.

Để dễ so sánh với nhóm máy I, cần nói rõ thêm rằng, tổng số các góc
quay  cho các chuyển động làm việc và cho các chuyển động chạy không của
trục phân phối ở đây cũng là cố định, như ng tốc độ quay các góc ấy không giống
nhau như  trong nhóm I.  Nhờ vậy mới có thể khống chế thời gian chạy không
trong phạm vi hợp lý nhất : gia công sản phẩm đơn giản hay phư ùc tạp, tổn thất
chạy không trong nhóm II như  nhau.  Do tải trọng động quyết định, nên không thể
rút ngắn quá mư ùc thời gian chạy không đư ợc.

Năng suất của máy nhóm II : áp dụng phư ông pháp chư ùng min h ở phần

Q I, với điều kiện tckII = const , tlv =
K
1  và không kể các tổn thất ngoài

chu kỳ, ta có công thư ùc :

QII' = II
ckIIckIIlv

K
Kt

K
ttT

.
1

1.11








Năng suất ở đây cũng bằng tích số năng suất công nghệ K với hệ số năng
suất II .

Tuy tckII = const, như ng :

1 = 
 ckIIKt1

1  const

PP

TC

B

Y
A

X

H. IX.10. Sơ đồ kết cấu động học MTĐ nhónII
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Là vì II có chư ùa K, mà như  đã biết, khi thay đổi sản phẩm.

K =
lvt
1  cũng thay đổi.

Chú ý rằng trong nhóm máy I, I = const.

Hình trên biểu diễn mối quan hệ giư õa II và K

Trị sốII nằm trong giới hạn tư ông ư ùng với K min < K < Kmax

Nếu K < Kmin thì tăng năng suất của máy Q II quá thấp mặc dùII lớn, sư û
dụng máy tư ï động như  vậy không hợp lý.

 Nếu K > Kmax thì năng suất của máy Q II cũng thấp tuy rằng năng suất công
nghệ K cao, vì hệ sốII lại quá bé, hạn chế năng suất sư û dụng máy tư ï động.

           Trong máy nhóm II, quan hệ giư õa năng suất Q II và năng suất công nghệ K
là một đư ờng cong, không phải là một đư ờng thẳng như  ở nhóm máy I.

So với máy nhóm I, máy tư ï động nhóm II có cơ cấu truyền động phư ùc tạp
hơn, như ng hạn chế đư ợc nhiều tổn thất chạy không khi gia công chi tiết  phư ùc tạp.

  III . 3 . Máy tiện tự động nhóm 3:

3.2.3. Máy tư ï động nhóm III

Nhóm này chủ yếu gồm như õng máy tư ï động không đổi (như  ở nhóm máy
I) trong chu kỳ gia công một sản phẩm để thư ïc hiện tất cả các chuyển động làm
việc và phần lớn như õng chuyển động chạy không.  Ngoài ra, trên trục phân phối
còn có như õng cam điều khiển khác để đóng mở một số cơ cấu đặc biệt trong máy.
Nhờ có trục phân phối như õng cơ cấu này thư ïc hiện như õng  chuyển động chạy
không còn lại như  kẹp phôi, mở phôi, phóng phôi, quay đầu revônve, …  Cơ cấu
điều chỉnh Y để thay đổi tốc độ trục phân phối khi gia công các sản phẩm khác
nhau. Trục phân phối phụ quay với tốc độ nhanh va ø không đổi khi gia công sản

00
K
max

K
min

K



K

Q

H. IX.11. Đồ thị năngsuất máy nhóm II
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phẩm khác nhau (như  ở nhóm máy II) để điều khiển như õng cơ cấu đặc biệt trong
máy.  Xích trục phân phối phụ không có cơ cấu điều chỉnh tốc độ

Như  thế nhóm máy III là nhóm máy mà các chuyển động chạy không của chúng
đư ợc thư ïc hiện theo hai cách : cách trục phân phối quay chậm và đều như  trong
máy nhóm I và cách treục phân phối (phụ) quay nhanh như  trong nhóm máy II.
Vì lẽ đó, nhóm máy III đư ợc xem là nhóm m áy trung gian của hai nhóm trên.

Cho nên thời gian chu kỳ gia công T một sản phẩm bằng :

T = tlv + tckI + tckII

tlv : thời gian làm việc, phụ thuộc vào độ phư ùc tạp của sản phẩm.

tckI : thời gian chạy không, có tính chất như  tr ong nhóm máy I, do trục
phân phối chạy chậm thư ïc hiện.  Ở đây góc quay I của trục phân phối để thư ïc
hiện phần lớn chuyển động chạy không là cố định, I = const.  Như ng khi gia công
sản phẩm khác nhau, cũng như  trong nhóm m áy I, thời gian chạy không sẽ khác
nhau, tư ùc là :

tckI = TI



2

 const

tckII : thời gian chạy không, có tính chất như  trong máy nhóm II, do trục
phân phối phụ quay nhanh điều khiển.

tckII = const

Chú ý rằng trong khoảng thời gian tckII , khi mà trục phân phối phụ điều
khiển thư ïc hiện như õng chuyển động chạy không còn lại, góc quay II

* của trục
phân phối sẽ không cố định, vì T khác const, cho nên :

II
* = 2  . 

T
tckII  const.

Tư ø đó  ta có :

X

A
Y

B

TC

PP

PPP

H. IX.12. Sơ đồ kết cấu động học MTĐ nhóm III
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T = tlv + ckII
I tT 


2

Hay là : T =



2

1 I

ckIlvt





Năng suất của máy nhóm III : áp dụng phư ông pháp chư ùng minh ở phần

Q2 với điều kiện tckII = const, tlv =
K
1  và không kể đến các tổn thất ngoài chu kỳ,

ta có công thư ùc :

QIII
 = 









 





ckII

I

ckIIlv

I

Kt
K

ttT 12
12

11





= K
ckII

I

Kt







 
1

1.
2

1



So sánh với kết quả ở trư ớc :

1 = 1 -


2

I

II =
ckIIKt1

1

Cho nên :

QIII = K . I
 .II

Như  vậy, năng suất của máy tư ï động nhóm III bằng tích số năng suất
công nghệ K, hệ số năng suất I của máy nhóm I và hệ số năng suất II của máy
nhóm II.  Đồ thị quan hệ giư õa năng suất Q III và năng suất công nghệ K cũng là
một đư ờng cong.

Cần lư u ý thêm một điểm nư õa là ở máy nhóm III góc II
* ≠ const trong

khi đó ở máy các nhóm khác góc I vàII đều cố định.  Điều này có ảnh hư ởng
điến việc tính toán cam khi điều chỉnh máy.

Vì T =
IIIQ
1  ; nên II

* = 2
T

tckII  = 2 . QIII . tckII

Thay trị số QIII tư ø công thư ùc trên ta có :

II
* =

ckII

ckII

Kt
Kt
1

(2 - I )
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Ở đây tckII = const , 1 = const.

Năng suất công nghệ K ảnh hư ởng đến góc quay II
* tư ùc là thay đổi trị số

K (chẳng hạn khi thay đổi chế độ cắt gọt) thì II
* sẽ thay đồi.

Như  vậy, trong máy nhóm III, khi gia công cùng một sản phẩm, như ng
chế độ cắt gọt khác nhau, đòi hgỏi phải chế tạo như õng cam mới, ơ û các máy nhóm
khác không phải làm như  thế.

  III . 4 . Chọn máy để gia công sản phẩm:
III.4.1 Naêngnsuaát cộng nghệ K

Luôn luôn phải đư ùng trên quan điểm năng suất để chọn máy khi gia công
sản phẩm cụ thể nào đó.

0 K  2K  1 K

Q x

M

I

I  I  I

I  I

Qua đồ thị năng suất Q của 3 nhóm máy tư ï động   ta thấy đô thị của nhóm máy tư ï
III chiếm vị trí trung gian.

Căn cư ù vào năng suất công nghệ K và đồ thị trên mà chọn máy để đạt
năng suất cao nhất :

Nếu K < K1 - chọn máy nhóm II

Nếu K1 < K < K2 - chọn máy nhóm III

Nếu K2 < K - chọn máy nhóm I

Giao điểm M của hai đư ờng I và II chư ùng tỏ rằng, tại đây năng suất nhóm
I và nhóm II  bằng nhau, như ng thua năng  suất của máy nhóm  III. Nếu lệch về
bên trái điểm M,  năng suất máy nhóm II cao hơn máy nhóm I, lệch về bên phải -
nhóm I cao hơn nhóm II. Cho nên khi một sản phẩm  có thể gia công đư ợc trên
hai hay ba nhóm máy, phải dư ïa  vào đồ thị X.13 để chọn nhóm hợp lý nhất .

H. IX.13. Đồ thị chọn máy theo K
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Trên cơ sở nghiên cư ùu, phân tích và vẽ đồ thị năng suất cho rất nhiều máy
tư ï động và nư ûa tư ï động đã dùng lâu nay, có như õng số liệu ư ớc chư øng như  sau :

K > 10cht/ph - chọn hay thiết kế máy nhóm I

K < 1cht/ph - chọn hay thiết kế máy nhóm II

o,5 < K < 10cht/ph - chọn hay thiết kế máy nhóm III

Nói các hkhác, khi gia công chi tiết loại nhỏ, nhẹ, đơn giản, nên thiết kế, chế tạo,
hoặc sư û dụng máy nhóm I ; chi tiết loại nhỏ và vư øa, quy trình gia công tư ông đối
phư ùc tạp - máy nhóm III ; chi tiết loại vư øa, loại nặng và phư ùc tạp - máy nhóm II.

Điểm xuất phát để thiết kế, chế tạo và sư û dụng máy tư ï động là quy trình công
nghệ và năng suất công nghệ.  Muốn làm tốt việc này cần nghiên cư ùu phân tích
đầy đủ về tính năng của các cơ cấu máy, về trị số của K và , làm thế nào để
bảo đảm năng suất Q của máy cao nhất.

Sau đây là ví dụ minh họa việc lư ïa chọn máy để gia công.  Chẳng hạn cần gia
công chi tiết vật liệu mềm có = 6mm.

l = 6mm, độ bóng  4.  Giả sư û chọn chế độ cắt;

v = 150m/ph , S = 0,1mm/vg

Vậy số vòng quay cần thiết của trục chính để gia công c hi tiết

n0 = 1,0
61


S

 = 60vg.  Tốc độ trục chính.

ntc =
6.14,3

150.10001000


d
v


 = 8000 vg/ph.

Năng suất công nghệ K =
60

8000

0


n
n tc  = 133 cht/ph

Vì K > 10 nên chọn máy nhóm I, ví dụ máy 111

Năng suất của máy này theo công thư ùc QI = K 











2

1 I

Tìm trị soáI theo bản thuyết minh của máy 111 :

Nếu QI < 60 thì I = 14% của vòng (tư ùc 14% của 2 )

QI > 60 thì I = 24% của vòng

Vì K lớn hơn số 60 nhiều, nên chọn I = 24% và
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QI = 133 





 

100
241 100cht/ph

Giả sư û cũng chi tiết đó, như ng ta gia công trên máy nhóm III, chẳng hạn máy
1112 ; máy này có số vòng quay tối đa của trục chính n tcmax = 4000 vg/ph, vậy K =

60
4000  = 66cht/ph.  Theo bản thuyết minh của máy 1112, có I = 20% , tckII = 1,5

gy.  Năng suất của máy :

QIII = K phcht
Kt ckII

I /20

60
5,1.661

1.
100
20166

1
1.

2
1 








 















Rõ ràng khi K lớn, năng suất máy nhóm III thua nhóm máy I.  Cũng chi tiết này,
nếu gia công trên máy nhóm II, thì Q II lại càng thấp hơn nư õa, vì t ckII nói chung của
nhóm này lớn hơn.

Trên đây đã giới thiệu 3 nhóm máy cơ bản.  Vì tính chất muôn hình, muôn vẻ,
cho nên có một số ít máy tư ï động không và nư ûa tư ï động không nằm hẳn trong 3
nhóm nói trên.  Có máy như  1283 …  có nhiều trục phân phối, chúng quay không
đồng bộ để điều khiển chu kỳ gia công phư ùc tạp ; có máy như  129 - A có trục
phân phối quay khi nhanh, khi chậm như  trong nhóm II, như ng lại có thêm trục
phân phối phụ như  trong nhóm III …



202

IV .  Sơ đồ động của máy tự động

IV.1 . Sơ đồ động máy thuộc nhóm 1:
IV.1.1.1. Đặc điểm và nguyên lý làm việc:

 Đặc Điểm:
- Máy tiện tư ï động  định hình ngang,máy này toàn bộ chu kỳ gia công chi

tiết, đư ợc thư ïc hiện bằng cam gắn trên 1 trục hoặc nhiều trục  gọi là trục phân
phối.

Là loại máy có một hay nhiều trục chính chuyển động quay tròn xung quanh
nó, trên máy có thể có một hoặc nhiều dao cùng tham gia quá trình gia công:

 Máy chỉ có chuyển động chạy dao ngang thư ờng là dao định hình, (không
có chuyển động chạy dao dọc), máy thư ïc hiện lư ợng chạy dao ngang thẳng góc
với đư ờng tâm của phôi.
* Có hai loại máy tư ï động định hình ngang:

1) Loại nhiều trục chính dùng phôi thép thanh với đư ờng kính lớn, có thể
đến 56mm, phôi quay dụng cụ không quay, gia công song song ở nhiều vị trí
như õng chi tiết đơn giản, như  kiểu máy: 147,148,149, …

2) Loại một trục chính, dùng phôi th ép cuộn với đư ờng kính bé, thư ờng chỉ
810 mm, khi gia công phôi không quay, dụng cụ vư øa quay vư øa chuyển động
hư ớng tâm, như  kiểu máy 1106, máy này có tính chất điển hình cho máy tư ï động
tiện ngang.

- Thư ờng dùng trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối.
- Gồm 2 chuyển động cơ bản sau: Chuyển động chính là chuyển động quay

tròn của trục chính mang phôi
Chuyển động phụ là chuyển động thẳng đều của bàn máy mang dao chuyển động
theo phư ông thẳng góc với trục chính

- Phôi gia công có thể là  phôi cuộn hoặc phôi thanh.
* Một số chi tiết điển hình và phư ông pháp gia công trên máy:

H. IX.14. Gia công định hình trên MTĐ
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* Hình máy 1106:

 * Máy 1106 gồm: 1- thân máy; 2-cam điều khiển đóng mở chấu kẹp phôi trư ớc;
3-thùng chư ùa thành phẩm; 4-máng dẩn thành phẩm; 5-ụ chấu kẹp phôi trư ớc; 6-
dao cắt; 7-chấu kẹp phôi trong đầu trục chính; 8 -đầu dao; 9,10-các khớp nối với
hai then để điều khiển chuyển động chạy dao ngang; 14-ụ phóng phôi và nắn
thẳng phôi; 15-các con lăn nắn thẳng phôi; 16-cuộn phôi; 17-giá đỡ cuộn phôi;
18- bơm dầu bôi trơn; 19-cam điều khiển ụ phóng phôi và nắn thẳng phôi; 20 -cam
điều khiển cơ cấu kẹp phôi sau;  21-dây xích; 22-tay gạt đóng, mở li hợp vấu 33;
23-chốt định vị, đồng thời là chốt bảo hiểm điện (ngắt điện động cơ khi cần đóng
hay mở li hợp vấu); 24- công tắc điện để khởi động máy ( chỉ hoạt động khi chốt
23 tác động đến nó); 25- vô lăng để quay tay trục phân phối; 26 -puly căng đai;
27,28-cam điều khiển các dao chạy ngang; 29 -trục phân phối; 30-bơm dầu làm
nguội; 31- puly thay thế; 32-động cơ điện;  33 ly hợp; 34- lyhợp vấu; 35-hệ thống
đòn bẩy điều khiển ly hợp vấu; 36-tay nắm đóng mở ăn khớp hay bánh răng hình
trụ
Z 28-Z 28.
+ Trên hình b: sơ đồ gia công 1 chi tiết điển hình trên máy tiện tư ï động định hình
ngang.

H. IX.15. Hình máy 1106
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 Hành trình 1: Sau khi gia công  xong chi tiết dao cắt  5 và 5 ’ lui về vị trí
ban đầu với lư ợng chạy dao s 2 và s 2’, lúc này các vấu kẹp mở ra, phôi phóng về
phía trư ớc nhờ vào bàn nắn thẳng phôi và đẩy chi tiết gia công  xong về phía
trư ớc.

 Hành trình 2: Phôi đư ợc kẹp chắt lại sau đó dao cắt 5 và 5 ’ tiến vào gia
công  chi tiết với lư ợng chạy dao s 1 và s1’ để tiện mặt đầu và cắt đư ùt chi tiết đồng
thời hình thành mặt côn cho chi tiết tiếp theo, chu kỳ gia công  mới đư ợc lặp lại.
*Ưu, nhược điểm:

1.  Tốn ít thời gian phục vụ máy vì phôi là một cuộn dài.
2. Hay mặt đầu chi tiết khá nhẳn vì khi gia công chi tiết đư ùng yên và đư ợc

kẹp ở hai đầu.
3. Thành phẩm có thể thu đư ợc trong thùng riêng, không lẫn lộn với phôi.
4. Máy làm việc không ồn vì sợi phôi không quay
5. Máy chiếm diện tích bé vì không có các ống bảo vệ phôi khá dài như

trư øơng hợp gia công thép thanh.
IV.1.1.2. Đặc tính kỹ thuật của máy:

Máy 1106 là máy tiện tư ï động định hình ngang dùng gia công phôi dây có
tiết diện tròn.

-   Thời gian phục vụ máy ít, ít thay phôi.
- Máy làm việc ít ồn vì phôi đư ùng yên.
- Diện tích lắp đặt bé, phôi có thể dẩn về thùng chư ùa riêng.

Đặc tính kỹ thật gồm:
- Kích thư ôùc ñö ôøng kính Dmax: Dmax  = 8 mm
- Chiều dài: 100 mm
- Chiều rộng lớn nhất của chi tiết chổ dao định hình: 20 mm
- Số dao của đầu quay: 2
- Số vòng quay đầu dụng cụ cắt: n = 1230 –  3500 v/f
- Giới hạn năng suất: 6,6 –  37 v/f
- Công suất động cơ chính: N =2,2KW
- Kích thư ớc máy: 3500 x 720 x 1450

mm.
- Trọng lư ợng máy: 1500Kg

H. IX.16.Gia công định hình trên MTĐ
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IV.1.2. Sơ đồ động của máy:

* Sơ đồ động của máy tư ï động định hình ngang 1106 đư ợc trình bài tr ên hình sau

1

2

3 6 110 B 4 5 C

5'

121110

9

6

a
III IV b

k=2 45

15

28 28
16 12

7
40

26

L2

52

25

I

II

Ñ1

N=2.2kw
n=1440v/p

D

FF

A

a) Xích tốc độ:
- Xích tốc độ thư ïc hiện chuyển động quay tròn của đầu dao quay (4) tư ø

động cơ Ñ1 có N = 2,2 kw, n = 1440 (v/f) -
110
D làm quay trục chính,

- Để thay đổi tốc độ ngư ời ta thay đổi puly D.
b)Xích trục phân phối (FF):

-Trục FF nhận truyền động tư ø động cơ Đ 1-L1-L2-
45
2..

40
26.

52
25

b
a . Bánh răng

thay thế a và b, dùng điều chỉnh trục FF.
a) Xích điều chỉnh:

- Để điều chỉnh trục phân phối bằng  tay, ta quay tay quay (7) -
16
12 , -

28
28 -

45
2 đến trục FF.

- Các cam lắp trên trục FF gồm có cam (8) điều khiển bàn phóng và nắn
phôi (6); cam (9) điều khiển cơ cấu kẹp phôi A và B; cam (10) và (11)
điều khiển lư ợng chạy dao ngang của dao (5) và (5’); cam 12 điều khiển
cơ cấu kẹp chi tiết đã gia công xong C, chi tiết đã gia công đư ợc dẩn
theo máng (13) về thùng chư ùa (14). Trên máy còn có bơm (15) để bơm
dầu bôi trơn, và bơm (16) để bơm dung dịch làm nguội.

IV.1.2.1. Các cơ cấu điều khiển đặc biệt trên máy:
+ Đầu trục chính:

H. IX.17.Sơ đồ động MTĐ định hình ngang 1106
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-Trục chính của máy tiện tư ï động định hình ngang 1106 vư øa thư ïc hiện
chuyển động chính, quay tròn, vư øa thư ïc hiện chuyển động ngang  của dao.

-Trục chính (1) nhận truyền động qua puli (2) làm quay đầu dao (3) mang
các dao hư ớng kính (4). Cùng quay với trục chính có các then (5), và(6). Như õng
then này có thể trư ơ ït độc lập với nhau trong các rãnh dọc của trục chính nhờ các
cam (7) và (8)  lắp trên trục phân phối qua hệ thống đòn bẩy (9).

-Khi các then 5,6 di động sang trái nhờ mặt nghiêng ở đầu bên phải, nó
quay đòn bẩy (10) quanh các tâm cố định (O), đẩy các bàn dao (4), di động về
phía chi tiết gia công,thư ïc hiện lư ợng chạy dao ngang ( hư ớng tâm).

-Khi các then di động sang phải, các dao lùi về vị trí ban đầu dư ới tác dụng
của loxo nén (11), tỉ sốtruyền tư ø cam đến dao là( 4).

-Phôi (12) đư ùng yên bên trong trục chính và đư ợc cố định bằng vấu kẹp đàn
hồi (13)má ngoài bên phải của vấu kẹp là mặt côn, nó đư ợc tì vào mặt côn của
ống (14). Khi cam di động ống (14) san g phải, mặt côn sẽ ép vấu kẹp đàn hồi (3)
vào chi tiết gia công.

- Chi tiết gia công (12) còn đư ợc kẹp chặt trong vấu kẹp nằm đối diện với
đầu dao quay, đây là vấu kẹp C trên hình (V -12) hai vị trí kẹp chặt này đảm bảo
khả năng gia công đồng thời mặt sau của chi tiết trư ớc và mặt trư ớc của chi tiết
sau.
IV.1.2. Máy tiện tự động định hình dọc:

IV.1.2.1. Đặc điểm và nguyên lý làm việc:
+ Máy này gồm có 2 chuyển động: chuyển động chính vàchuyển động phụ.

- Chuyển động chính  là chuyển động quay tròn của phôi đư ợc lắp trên trục
chính, ngoài ra trục chính mang phôi có thể chuyển động theo phư ông hư ớng trục.

- Chuyển động phụ: là chuyển động tạo hình của bàn máy mang dao (  bàn
dao), theo phư ông hư ớng trục, Nếu phôi chuyển động tịnh tiến thì bàn dao đư ùng
yên và ngư ợc lại.

- Máy tiện tư ï động định hình dọc có thể có một hoặc nhiều trục mang
phôi,một hoặc nhiều bàn dao chuyển động thẳng gocù vơiù trục chính.

H. IX.18. Sơ đồ trục chính máy tiện tự động 1106



207

 Đặc Điểm: Khi gia công, trục chính mang phôi vư øa chuyển động tịnh tiến vư øa
quay theo chiều dọc trục.

 Dao cắt  thư ïc hiện lư ợng chạy dao ngang thẳng góc với phôi.
 Vì vậy cùng một lúc máy co ù thể chuyển động vòng và tịnh tiến của phôi

Và chuyển động tịnh tiến của dao cắt  nên có thể không cần dùng dao định hình
để gia công  chi tiết.
 Nguyên lý hoạt động:

Phôi thanh (1) đư ợc kẹp chặt t rong vấu kẹp đàn hồi (2) và thư ïc hiện chuyển
động quay tròn.

Đồng thời thư ïc hiện lư ợng chuyển động tịnh tiến S d, tư ø ụ trục phôi (3), ụ
trục phôi này có thể đư ùng yên, chuyển động sang trái hoặc lùi về bên phải, đư ợc
thư ïc hiện nhờ 1 cam lắp trên trục phân phối.

- Các dao cắt  (4) và (5) lắp trên bàn dao đòn cân (9), thư ïc hiện chuyển
động lắc lư  quanh tâm (O) do cam 10 điều khiển, lò xo (11) sẽ giư û cho cam và
bàn dao luôn tiếp xúc nhau.

- Dao (5) đư ợc sư û dụng làm dao cắt  thô, vị trí của dao cắt  ( 5), cư ùng vư õng
hơn dao cắt  (4),do khi có lư ïc cắt sẽ làm tăng sư ï tiếp xúc giư õa cam và bàn dao,
còn dao (4) dùng để cắt tinh.

Các bàn dao đư ùng (6),(7),(8) đặt trư ơ ùc đầu phôi, theo hình rẽ quạt, chuyển
động độc lập nhau nhờ các hệ thống cam và đòn bẩy.

Tất cả các dao cắt  đư ùng và ngang đều đư ợc đặt gần giá đỡ (13), trư ớc đầu
trục chính với khoảng cách L = 2  4 mm,

Nên lư ïc cắt tạo ra momen uốn rất bé, đảm bảo gia công chi tiết có độ chính
xác cao.
* Ưu Điểm:  Có thể gia công  đư ợc như õng chi tiết có chiều dài lớn và đư ờng kính
bé.

Sau khi cắt đư ùt chi tiết xong, dao (14) không lùi về ngay mà dư øng tại vị trí
đó một thời gian, để làm chư ùc năng gối chắn, lúc đó vấu kẹp (2) mở ra và lui về 1
đoạn bằng đoạn phóng phôi, sau đó dao cắt  (14) lùi về, vấu (2) kẹp lại và bắt
đầu chu kỳ gia công mới.
  Đặc điểm khi cắt ren:

 Cắt ren trái: phôi quay tròn theo chiều ngư ợc chiều kim đồng hồ, vì vậy khi
cắt ta phải dùng bàn ren trái và cơ cấu  mang bàn ren không quay.

H. IX.19. Cơ cấu phóng phôi H. IX.20. Cơ cấu bàn dao
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 Khi cắt ren phải thì bàn ren đư ợc lắp trên trục dụng cụ, trục dụng cụ pha ûi
quay cùng chiều quay của phôi và nhanh hơn, khi cắt xong trục dụng cụ quay
chậm hơn trục phôi, nên bàn ren đư ợc tháo ra ( phư ông pháp cắt đuổi).

Khi khoan: do trục chính mang phôi quay theo chiều trái nên ta dùng mũi
khoan có bư ớc xoắn trái.

Thông thư ờng trên máy tiện tư ï động định hình dọc  có lắp 1 3 trục dao dụng
cụ có thể quay hoặc đư ùng yên để lắp dao cắt…
IV.1.2.2. Đặc tính ky õthuật của máy 112:

Là máy gia công có độ chính xác cao cấp  1, cấp 2,là loại máy đư ợc dùng
rộng rãi do liên xô sản xuất.

Với sư ï phối  hợp chuyển động vòng và tịnh tiến của phôi, cùng với các
chuyển động tịnh tiến của dao máy có thể gia công các mặt trụ,côn, định hình
tiện rãnh, xén mặt đầu, cắt ren,… .

 Hình dáng chung của máy đư ợc trình bày trên hình sau:

 (1): thân máy (2): động cơ  thư ïc hiện truyền động cho toàn máy, thành máy
bên phải của thân máy lắp tủ điện (3), và đóng mở máy nh ờ bản điều khiển, trên
than máy có ụ trục phôi (5) giá đỡ (6), để lắp các bàn dao đư ùng (7) bàn dao đòn
cân với dao ngang (9), ở phía trái có thể lắp các loại đồ gá khác nhau … .
- Phía bên phải của máy là cơ cấu phóng p hôi với trụ (11), ống dẩn hư ớng phôi
thanh (12).

* Đặc tính kỹ thuật chủ yếu của máy 112:
Đư ờng kính và chiều dài lớn nhất của chi tiết gia công: Þ 12x 80
mm
Ren lớn nhất có thể gia công: M6
Đư ờng kính lỗ khoan lớn nhất: Þ 7
Số vòng quay trục chính:                                                                 n = 750 –  6070 v/f
Số lư ợng bàn dao: 05
Thời gian gia công 1 chi tiết:                                                         1,77 –  389,6 f
Công suất động cơ chính:                                                               N = 2,2 kw.

H. IX.21.Các bộ phận cơ bản MTĐ
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 IV.1.2.3 Sơ đồ động máy 112:
- Máy tiện tư ï động định dọc 112 khác các kiểu cùng loại là nó có xích

chạy dao nhanh của trục phân phối khi ch ạy không, điều đó tạo nên sư ï hợp lý và
thuận lơiï khi sư û dụng.

 Sơ đồ động của máy

Ñ 1

Ñ
2   

S d

4 3 1 2 1 1
1 0 9 8 7 6 5

4 5

k = 2      4 D 3

F F

2
1

L 3
4 2

3 8

4 0 '
L 2
L 1 4 0 1 8 /  3 0

B ô m
D

1

1 2

1 8 1 2 D 4

A

D
3

N = 2 . 2 k w
n = 1 4 3 0 v / p

B
   

a b

k = 4

2 4
D 2

D
1

D
5D

6 I I

1).Xích tốc độ:
- Xích tốc độ thư ïc hiện chuyển động chính quay tròn của phôi, bắt đầu tư ø

động cơ Ñ1 co:ù

N = 2,2 kw, n = 1430 (v/f) -
B
A - II -

84
147

  truyền đến trục chính mang phôi.

2)Xích trục FF:
a)Hành trình làm việc:
- Trục phân phối FF đư ợc lắp tất cả các cam điều khiển tư ï động toàn bộ c hu

trình làm việc của máy.
Ở hành trình làm việc, trục FF quay chậm.

H. IX.22. Sơ đồ động máy 1 12
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Truyền động bắt nguồn tư ø trục II -( D1 = 88,96,102,109,118,và D2 =

178,170,164,157,148,-
24
4 -

b
a -

40
18 hoặc

4
3 - L1 -

42
38 ,- -L3 - trục vít –  bánh vít

quay chậm trục FF.
b) Hành trình chạy không:

Chuyển động nhanh cũng bắt đầu D 1 -
'110

100

4

3 
D
D

-
18
12  đến trục bơm dung dịch

làm nguội, -
'40

12 - L2 -
'42

38 - L3 -
45
2 -quay nhanh trục FF.

- Nếu tính đến hệ số trư ợt dây đai, xích này cho vận tốc của trục FF khoảng
10 v/f.

- Các ly hợp L1, L2 đư ợc đóng mở bằng cam, tư ông ư ùng với việc đóng mở
xích chạy nhanh hay chạy chậm.
3)Xích các đồ gá:

a)Đồ gá dụng cụ:
-Đồ gá các dụng cụ (Đ) dùng để lắp các mũi khoan khoét tarô … .nhận

truyền động tư ø trục chính qua puly D 5 và D6 truyền lên các puly tư ông ư ùng của đồ
gá (1), các puly của đồ gá có cơ cấu đảm bảo việc đảo chiều quay.

b)Đồ gá phay rãnh:
-Tư ø puly D7 lắp trên trục của bơm làm nguội ta có thể đư a truyền động đến

đồ gá để phay rãnh.
Các cam lắp trên trục FF thư ïc hiện các chư ùc năng: cam (1) dùng để điều khiển
lư ợng chạy dao dọc Sd của trục chính mang phôi cam( 2) làm dư øng máy,

-Khi gia công hết phôi thanh, cam( 3) đóng mở vấu kẹp đàn hồi, cam (4)
đóng chuyển động chạy dao nhanh của trục FF, cam (5,6) điều khiển lư ợng chạy
dao của các bàn dao đư ùng, cam (8): điều khiển tay máy, cam (9) điều khiển bàn
dao đòn cân; cam (10,11,12,13) điều khiển các đồ gá đặc biệt.
IV.1.2.4. Các cơ cấu đặc biệt trên máy:

Các cơ cấu đặt biệt máy tiện tự động 112
IV.1.2.4.1.Hệ thống ụ trục phôi:

H. IX.23. Cơ cấu ụ trục phôi
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Dư ới tác dụng của cam 1, trên trục phân phối ở phía sau máy và hệ thống đòn
bẩy, ụ trục phôi (2) chuyển động chạy dao dọc về bên trái, đư a phôi (3) qua bạc
của giá đỡ (4), đến các dụng cụ (5) và (6) để gia công.

-Tùy theo nhu cầu gia công, ụ trục phôi còn có thể, đư ùng yên 1 chổ như  khi
tiện mặt đầu, tiện rãnh, cắt đư ùt chi ti ết,… .chạy lùi về bên phải như  lúc cần gia
công rãnh rộng hơn lư ởi dao gia công hình côn lõm,… ..

-Sau khi gia công xong một sản phẩm ụ trục phôi lùi về bên phải, chuẩn bị
đư a phôi về bên trái, quá trình thư ïc hiện như  sau: c ắt đư ùt xong một chi tiết, dao
cắt đư ùt không lùi ngay, mà dư øng tại vị trí đó thời gian ngắn.

* Chấu kẹp trong ụ trục phôi mở rộng, phôi đư ợc thả lỏng như ng bị dao cắt
đư ùt chắn ngang nên không thể chạy về bên trái, đồng th ời lúc đó ụ trục phôi (2)
lùi nhanh về bên phải dư ới tác dụng của cam (1) và lò xo nằm trong hệ thống, ở
cuối hành trình này phôi đư ợc kẹp lại, dao cắt đư ùt lùi ra hẳn, ụ trục phôi bắt đầu
tiến về bên trái, tiếp tục thư ïc hiện chu kỳ mới.

IV.1.2.4.2. Hệ thống bàn dao đứng:
-Trư ớc đầu trục phôi có 3 bàn dao đư ùng đặt thành hình rẽ quạt và hoạt động

độc lập nhau, sơ đồ kết cấu của nó đư ợc trình bày trên H. IX.24

- Mỗi bàn dao đư ùng điều do một cam
(1) lắp trên trục EF điều khiển.

-Truyền động tư ø cam bàn dao (3) qua
hệ thống đòn bẩy (2) với một tỉ số truyền
nhờ xê dịch khớp nối (4) trong phạm vi tư
Aømin  Amax.

-Tỉ số truyền này có thể điều chỉnh t ư ø:
I =1  2,5

-Ngoài khả năng điều chỉnh nói trên, vị trí bàn dao (3) còn có thể đư ợc điều
chỉnh nhờ vít chính xác (5).

Mỗi vạch chia độ của đầu vít tư ông ư ùng với lư ïơng di động 0,01mm của bàn
dao.

Lò xo (6) đảm bảo cho bàn dao chuyển động lùi và chốt dò luôn tiếp xúc
với bề mặt làm việc của phôi,chốt (7) khống chế vị trí thấp của mũi dò không cho
nó tiếp xúc với mặt cam khi chạy không.
IV.1.2.4.3. Hệ thống bàn dao đòn cân:

- Ở trục các bàn dao đư ùng không đặt
quá 3 bàn dao, để mở rộng khả năng làm
việc của máy ngư ời ta đặt hai bàn ngang,
trên cơ cấu đặt biệt gọi là bàn dao đòn cân.

-Dư ới tác dụng của cam (1), trên trục
phân phối, bàn dao đòn cân (2) quay xung

1 2

45 6

H. IX.24. cơ cấu bàn dao đứng

H. IX.25. Cơ cấu bàn dao đòn cân
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quanh tâm cố định (3) để lần lư ợt đư a hai dao (4) và (5) vào gia công phôi (6)
* Hai dao không thể làm việc đồng thời đư ợc, khi dao này tiến vào thì dao

kia lùi ra. Dao trư ớc (5) hoạt động khi đoạn đư ờng cong  của cam nhỏ hơn kích
thư ớc trung bình, khi đoạn cam lớn hơn –  dao (4) hoạt động, lò xo (7) ép cần bàn
dao vào cam, chốt bảo vệ (8) hạn chế góc quay của bàn dao, không cho cần bàn
dao tiếp xúc với cam ở như õng góc chạy không, có như õng vít chính xác để điều
chỉnh vị trí dao (4) và (5).

IV.1.2.4.4. Cơ cấu cắt ren:
-Cơ cấu cắt ren là lọai đồ gá chuyên dùng lắp đối diện với trục phôi dùng

để lắp bàn ren tarô (cơ cấu trên hình V -18)

 Cơ cấu cắt ren có loại  một trục và hai trục.
-Một trục: dùng để cắt ren ngòai với bàn ren.
-Loại hai trục: dùng để cắt ren trong với tarô (một trục dùng để khoan trục

kia dùng để cắt ren)
-Khi cắt ren phải, bàn ren một, phải quay cùng chiều và nhanh hơn trục phôi

(2), khi lùi ren bàn ren dư øng lại hoặc quay chậm hơn.
Để đảm bảo bàn ren quay khi nhanh, khi chậm trên trục dụng cụ có ba puli: puli
(3) và (4) lòng không, puli (5) nằm giư õa đư ợc cài then trên trục.

-Trục dụng cụ nhận truyền động tư ø hai puli lắp trên trục (II) xem hình (V -
16), qua hai đai thẳng (6) và (7).Các đai truyền đư ợc đẩy (8) di động đồng bộ để
cùng một lúc chỉ có thể nằm trên hai puli của trục dụng cụ.

-Nhánh đai (6) nằm trên puli (3), đai (7) nằm trên puli (5) trục dụng cụ sẽ
quay nhanh: Nếu đai (6) nằm trên puli (5), đai (7) nằm trên puli (4) trục dụng cụ
quay chậm.

-Máy tiện tư ï động định hình dọc còn  có cơ cấu khoan, cơ cấu này có 3 loại:
loại một trục, hai trục và 3 trục dụng cụ.

-Loại 2 và 3 trục có thể lắp đồng thời 2 3 dụng cụ để lần lư ợt khoan lỗ
tâm,khoan sâu,khoét … Việc thay đổi vị trí các trục dụng cụ cho đồng trục với trục
phôi do cam lắp trên trục FF điều khiển.

IV.1.2.4.5. Cơ cấu phay rãnh vít.

H. IX.26. Cơ cấu ụ dụng cụ
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 Cơ cấu phay rảnh vít lắp kề bên cơ cấu cắt ren dùng để phay rảnh
vít,phay hai cạnh song song ở đầu vít.Cơ cấu này bao gồm đầu ph ay và tay máy.

-Dao phay có đư ờng kính không đổi 25mm, nhận truyền động tư ø puli (D7)
trên hình (V-19) với vận tốc tư ø 600  3740 v/f.

-Tay máy nhận truyền động tư ø trục FF,Sơ đồ kết cấu của cơ cấu phay rãnh
vít đư ợc trình bày trên hình (V-19).

-Trên hình (H. IX.27), tay máy (1) có hai chuyển động chuyển động lắc
quanh trục và chuyển động thẳng dọc trục.

-Cam (2) qua các cung răng (3) và(4) thư ïc hiện chuyển động lắc V:cam (5)
qua cần (6) thư ïc hiện chuyển động dọc S.

-Khi dao cắt (7) sắp cắt đư ùt chi tiết (8) tay máy (1) kẹp lấy chi tiết (8),sau
đó vư øa quay vư øa dịch chuyển chi tiết đến gần dao phay (9) như  trên hình (V -
19b).Cam (5) tiếp tục đư a tay máy ve à bên trái thư ïc hiện nguyên công phay rảnh
vít.

-Khi phay xong tay máy lùi về bên phải chi tiết bị vấu gạt (10) đư a ra khỏi
tay máy và rơi vào máng hư ùng sản phẩm.

H. IX.27. Cơ cấu tay máy
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IV.1.2.4.6 Kết cấu chấu kẹp phôi :

Chấu kẹp phôi dùng phổ biến trong các máy nư ûa tư ï động và tư ï động, thư ờng để
gia công các chi tiết có bề mặt kẹp là hình trụ hay lăng trụ đối xư ùng.  Trong các
máy tiện tư ï động gia công thép thanh, chấu kẹp đư ợc dùng rất rộng rãi.

Chấu kẹp là một ống ngắn có xẻ đư ùt nhiều rãnh ở một đầu, trên hình 4.41a là một
ví dụ.  Ở đầu các má kẹp, bên ngoài có hình côn thuận hoặc nghịch mài nhẵn,
bên trong là lỗ kẹp với hình dạng như  hình dạng phần của kẹp phôi.  Thư ờng
thư ờng đó là là hình tròn, hình vuông và hình sáu cạnh (hình 4.41b).  Số rãnh xẻ
đư ùt là ba, đôi khi bốn. Chấu ba má kẹp phôi  ở ba điểm với lư ïc kẹp tư ông đối đều,
ở chấu bốn má sư ï phân phối lư ïc kẹp phôi ở ba điểm với lư ïc kẹp tư ông đối đều, ở
chấu bốn má sư ï phân phối lư ïc kẹp không đư ợc  xác định, mặc dù  chế tạo chấu
bốn má đơn giản hơn . Chấu kẹp nằm  trong lòng trục  xác định, mặc dù  chế tạo
chấu bốn má đơn giản hơn. Chấu kẹp nằm trong lòng trục chính,  hình côn của
chấu ư ùng với bề mặt côn trong của trục chính, chên chấu sẽ kẹp hay  nhả phôi
tùy theo chiều di chuyển dọc của nó tro ng trục chính .

Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ cấu kẹp.

1. Lư ïc kẹp phải tập trung và bảo đảm độ đồng tâm của phôi với trụch
chính.

2. Chiều dài của phôi đư ợc phóng ra không thay đổi.

3. Kẹp bảo đảm  phôi  không xoay và không trư ợc dọc .

4. Phôi không bị rung .

H. IX.33. Ống kẹp phôi thanh theo hình dạng phôi
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5.  Lư ïc kẹp bình thư ờng  khi kích thư ớc của phôi thay đổi trong phạm vi
cho phép .

6. Kết cấu đơn giản , kích thư ớc nhỏ .

Điểm cuối cùng này rất quan trọng nhất là đối với máy nhiều trục, vì chấu
kẹp lớn thì trục phôi và khối trục phôi sẽ rất lớn.

Ngoài ra, yêu cầu nhiệt luyện chấu kẹp phải đặc biệt , sao cho đầu chấu (chỗ kẹp
) phải cư ùng, phần giư õa phải đàn hồi và đôikhi đuôi chấu (chỗ cắt ren nếu có )
phải tư ông đối mềm .

Mỗi một chấu kẹp chỉ dùng cho một loại thép thanh có kích thư ớc nhất
định , vì thế nếu sư û dụng  chấu kẹp liền ( không có má ghép ) thì trong mỗi máy
có dư ï trư õ một bộ nhiều chấu kẹp với  kích thư ớc và hình dạng lỗ kẹp khác nhau .

Để tránh sư ï tốn kém đó và khỏi  nhiệt luyện phư ùc tạp, ngư ời ta dùng chấu với
má ghép : bên trong các má có như õng miếng lót  thay thế và đư ợc kẹp chặt
bằng như õng vít. Kết  cấu chấu ghép có nhiều loại khác nhau, như ng yêu cầu
chung là phải làm thế nào để định vị tốt các miếng lót và chúng đảm bảo
truyền lư ïc lớn . Thuận tiện hơn cả là kết cấu mà ghép cho ghép không cần
tháo chấu kẹp ra khỏi trục chính  khi thay miếng lót, tư ùc là kẹp miếng lót tư ø
phía đầu trục  chính .

Ư u điểm của loại chấu má ghép :

          1 ) Bộ chấu kẹp cho phôi khác nhau đư ợc thaybằng bộ như õng miếng lót

H. IX.34. Ống kẹp  với má ghép
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2 ) Nhiệt luyện riêng chấu kẹp và các  miếng lót  dễ dàng ;

3) Có thể chọn  vật liệu thật tốt để  làm các miếng lót .

Như ợc điểm của loại chấu này là

1) Kẹp phôi không đư ợc bảo đảm vì vít kẹp các miếng  lót không đư ợc
vư õng và dễ bị  long ra trong quá trình gia công

2) Kết cấu  của chấu phư ùc  tạp  :

Để kẹp loại phôi thôi , kích thư ớc hư ớng kích thư ớc  dung sai lớn (thép cán
nóng, chư a qua khâu rút  nguội hay mài vô tâm), ngư ời ta dùng chấu kẹp  má
ghép tư ï lư ïa. trong loại này, kết cấu má ghép có khác,  khá phư ùc tạp , không kẹp
bằng vít, mà  hay dùng chốt trơn với lò xo. Ở các máy tư ï động gia công loại chi
tiết tinh vi chính xác , lặc cư ùt bé, lỗ chấu kẹp đư ợc mài nhẵn để bề mặt  chỗ kẹp
của  chi tiết không bị hư  hỏng. Trong các máy lớn, ngư ời ta làm  bề mặt lỗ chấu
kẹp nhám để tăng ma sát giư õa phôi  và các má  hay các miếng lót của chấu.

IV.1.2.4.6.1. Các loại chấu kẹp phôi
Có ba phư ông pháp kẹp phôi và ư ùng với đó là ba loại kẹp .
Loại I : Chấu có mặt côn thuận, khi kẹp phôi cần lư ïc nén chấu kẹp theo
Loại II  : Chấu có mặt côn ngư ơc, khi  kẹp pho âi cần lư ïc kéo chấu kẹp theo

chiều dọc.
Loại III : Chấu có mặt côn ngư ợc,  khi kẹp phôi  cần lư ïc bóp đầu chấu kẹp

theo hư ớng kính .

a. Phương pháp kẹp 1 và các laọi chấu kẹp I

Ly hợp 2 chạy về bên trái một đầu  cần 3 nâng lên,  đầu kia tư ïa vào điểm
cố định , nên tâm quay của cần 3  lùi về bên trái, kéo ống kẹp 4 và chấu kẹp  5 ,
phôi đư ợc kẹp chặt .

1

23 4

5

Q
H. IX.35. Cơ cấu kẹp loại 1
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Ưu điểm :

- Độ đồng tâm của chấu kẹp tốt : Mặt côn trong gia công  ngay ở trục
chính, cho nên độ đồng tâm giư õa  lỗ côn và lỗ trục, trong trục chính cao.

- Lư ïc cắt dọc cùng chiều  với lư ïc kẹp Q , nên kẹp  phôi càng tốt hơn .

- Gối chắn phôi không bị lư ïc kẹp tác dụng thêm, lâu hỏng.

- Trong quá trình phóng phôi không bị kẹp như  trư ớc.

Khuyết điểm :

- Lỗ con của trục chính mòn, sư ûa hay thay trư ïc chính khó và đắt hơn thay
nắp trục có lỗ côn như  ở trên. có thể khắc phục điểm này bằng cách lắp  tỏng đầu
trục chính  cái bạc cõ lỗ côn, khi mòn chỉ thay bạc .

- Chấu kẹp có phần cắt ren để nối với ống kẹp . Đó là chỗ yếu , hay bị đư ùt .

- Chấu kẹp bằng thép tôi cư ùng, chịu kéo kém hơn chịu nén .

- Lư ợng phôi phóng không chính xa ùc lắm, vì sau khi phôi chạm gối chắn,
chấu kẹp lùi để kẹp phôi,  kéo phôi lùi theo. Lư ợng phôi chạy lùi khác nhau, một
trong như õng nguyên nhân là đư ờng kính của phôi có dung sai không  như  nhau .

 Loại chấu  kẹp này dùng rất phổ biến , nhất là trong máy  nhiều trục
chính , vì kích thư ớc của nó nhỏ hơn loại III .

b-Phương pháp kẹp II và loại chấu kẹp II :

Cam 1 của trục phân phối hay trục phụ đẩy ly hợp 2 về bên trái. Cần 3 có
tâm quay cố định, một đầu nâng lên, đầu kia  tiến về bên phải , đẩy nén ống 4 và
chấu kẹp 5 . Bị ép trong mặt côn của nắp trục chính, chấu 5 kẹp chặt phôi. Khi
mở tháo phôi - quá trình ngư ợc lại dư ới tác  dụng có tính đàn hồi c ủa các má
chấu kẹp .

Q

5

43 2

1

H. IX.36. Cơ cấu kẹp ph6i loaïiII
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Ưu điểm :

- Kết cấu chấu kẹp đơn giản, chấu kẹp không có phần cắt ren .

- Chấu kẹp  thép tôi cư ùng , chịu nén tốt hơn chịu kéo .

Khuyết điểm :

- Độ đồng tâm của chấu kẹp không cao : Đuôi c hấu kẹp trư ợt trong lòng
trục chính, đầu côn của chấu kẹp vào mặt côn của nắp trục chính (có nắp  là  vì
khó gia công mặt côn như  vậy ngay trong trục chính) ,nắp ghép với trục khó bảo
đảm độ đồng tâm .

- Lư ïc cắt dọc trục ngư ợc chiều với lư ïc kẹp Q, do đó chấu kẹp có thể bị đẩy
lùi và mở ra, phôi chạy lùi  trong quá trình gia công .

- Gối chắn phôi chóng mòn và chóng hỏng : sau khi phóng, phôi chậm sát
vào gối chắn , lúc kẹp - chấu kẹp lại đẩy phôi tiến tới một tí nư õa, ép phôi càng
mạnh vào gối chắn.

- Trong  quá trình phóng phôi, do ma sát lớn, có thể xảy ra hiện tư ợng là
phôi kéo chấu kẹp theo, các má của chấu kẹp lại và giư õ không cho pho âi tiến tới,
lư ợng phóng phôi không đủ, hỏng sản  phẩm .

Vì như õng như ợc điểm trên, loại chấu kẹp nàykhông dùng trong các máy tư ï
động hiện đại nư õa .

Ly hợp 2 chạy về bên trái một đầu cần 3 nâng lên,  đầu kia tư ïa va øo điểm
cố định , nên tâm quay của cần 3  lùi về bên trái, kéo ống kẹp 4 và chấu kẹp  5 ,
phôi đư ợc kẹp chặt .

Ưu điểm :

- Độ đồng tâm của chấu kẹp tốt : Mặt côn trong gia công  ngay ở trục
chính, cho nên độ đồng tâm giư õa  lỗ côn và lỗ trục, trong trục chính cao.

- Lư ïc cắt dọc cùng chiều  với lư ïc kẹp Q , nên kẹp  phôi càng tốt hơn .

- Gối chắn phôi không bị lư ïc kẹp tác dụng thêm, lâu hỏng.

- Trong quá trình phóng phôi không bị ke ïp như  trư ớc.

Khuyết điểm :

- Lỗ con của trục chính mòn, sư ûa hay thay trư ïc chính khó và đắt hơn thay
nắp trục có lỗ côn như  ở trên. có thể khắc phục điểm này bằng cách lắp  tỏng đầu
trục chính  cái bạc cõ lỗ côn, khi mòn chỉ thay bạc .

- Chấu kẹp có phần cắt ren để nối với ống kẹp . Đó là chỗ yếu , hay bị đư ùt .

- Chấu kẹp bằng thép tôi cư ùng, chịu kéo kém hơn chịu nén .
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- Lư ợng phôi phóng không chính xác lắm, vì sau khi phôi chạm gối chắn,
chấu kẹp lùi để kẹp phôi,  kéo phôi lùi theo. Lư ợng phôi chạy lùi khác nhau, một
trong như õng nguyên nhân là đư ờng kính của phôi có dung sai không  như  nhau .

 Loại chấu  kẹp này dùng rất phổ biến , nhất là trong m áy  nhiều trục
chính , vì kích thư ớc của nó nhỏ hơn loại III .

c-  Phương pháp kẹp III và chấu kẹp III :

Cam 1 đẩy ly hợp 2 chạy sang phải, một đầu cần 3 bị ép xuống,  đầu khác
tư ïc vào điểm cố định, cho nên đỉnh cầu 3 đa åy ống 4 về bên phải, chấn kẹp 5
không thể trư ợt dọc, các má bị mặt côn trong của ống 4 bóp lại và phôi đư ợc kẹp
chặt . khi ly hợp  2 sang trái, do tính đàn hồi của chấu kẹp  5 , ống 4 lùi về bên
trái, phôi đư ợc thả lỏng.

Ưu điểm :  Cơ cấu này tránh đư ợc  hầu hết các khuyết điểm của hai loại
trên :

- Bảo đảm lư ợng phôi phóng chính xác (ống kẹp không di chuyển theo
chiều trục ) .

- Ống kẹp  không có chỗ  yếu, không có ren .

- Lư ïc kẹp truyền quá các cầu đầu má, ư ùng suất nén bé, nên chấu rất bền .

Khuyết điểm  chủ yếu là  có ống bao ngoài chấu kẹp, kích thư ớc của trục
chính lớn. Vì  thế loại chấu kẹp này không dùng trong các máy tư ï động nh iều trục
chính (khối trục chính sẽ rất lớn ) mà chỉ dùng trong máy tư ï động một trục chính .

Chấu kẹp  loại III cũng thư ờng dùng trong các loại máy để gia công chính
xác như õng chi tiết  nhỏ, lặc cắt bé. Lư ïc đẩy ống 4 do lò xo thư ïc hiện  nên lư ïc kẹp
tư ông đối cố định mặc dù  sai số kích thư ớc của phôi khác nhau . Khi tháo lỏng
phôi , cam đẩy ly hợp 2  về bên trái, ép lò xo lại, chấu kẹp đàn  hồi ,  tư ï mở rộng
IV.1.2.5. Các phương pháp cắ t ren trên máy tự động:

H. IX.36. Cơ cấu kẹp ph6i loaïiIII
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1) Giới thiệu:
 Dụng cụ cắt ren chủ yếu là bàn ren, dao răng lư ợc, thư ờng dùng cắt ren

ngoài, chi tiết thư ờng có đư ờng kính nhỏ.
-Máy thư ờng có hai trục chính nằm đối diện nhau, 1 trục mang phôi trục kia

mang dụng cụ cắt.
Hai trục này có thể quay cùng chiều hay ngư ợc chiều nhau và có thể thay

đổi vận tốc quay.
-Để bàn ren ít bị mài mòn, ta có thể điều chỉnh vận tốc khi cắt và khi lùi

dao khác nhau.
+ Tốc độ cắt tăng khi hai trục quay ngư ợc chiều nhau.
+ Tốc độ cắt giảm khi hai trục quay cung chiều.

N(gia công) = n(fôi)  n (dụng cụ cắt)

Dấu (+):Khi hai trục quay khác chiều
Dấu (-):Khi hai trục quay cùng chiều

* Sau đây là một số phư ông pháp cắt ren trên máy tư ï động, các kí hiệu sẽ dùng:
npt _ số vòng quay trong một phút của trục phôi khi tiện ngoài.
npcr_ số vòng quay trong một phút của trục phôi khi cắt ren
nplr_ số vòng quay trong một phút của trục p hôi khi lùi ren
ndcr _ số vòng quay trong một phút của trục dụng cụ khi cắt ren
ndlr _ số vòng quay trong một phút của trục dụng cụ khi lùi ren
ncr _ số vòng quay trong một phút cho phép khi cắt ren
nlr _ số vòng quay trong một phút cho phép khi lùi ren

*Số vòng quay cho phép khi cắt ren:

d

v
n cr

cr .
.1000




Gồm 7 Phư ông Pháp:
: Chiều quay khi cắt ren.

: Chiều quay khi lùi ren.

a)Phư ông pháp 1:

Nguyên lý:
+ Khi cắt: -Phôi đư ùng yên, npcr  =0, ndcr = ncr,

-Dụng cụ quay thuận, ndcr = ncr

+Khi lùi: - Phôi đư ùng yên, nplr =0
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-Dụng cụ quay ngư ợc lùi ra, ndlr = nlr

b)Phư ông pháp 2:

 Nguyên lý: + khi cắt: - Phôi quay thuận, npcr = ncr;

-Dụng cụ không quay, tiến vào, n dcr =0
+Khi lùi: - phôi quay ngư ợc, nplr = nlr

-  dụng cụ không quay, lùi ra;n dlr =0
- Phư ông pháp này dùng trên máy tiện rêvolve
- Nhược điểm: Chu kì lùi dao ra của bàn dao ngang, không thể tiếp tục gia

công nguyên công cắt đư ùt ( cắt đư ùt phôi trên máy tiện)
c)Phư ông pháp 3:

 Nguyên lý:
+ khi cắt: -Phôi không quay; npcr=0,

-Như ng dụng cụ cắt quay;ndcr= ncr

+ Khi lùi: -Phôi quay,nplr = nlr,
-Dụng cụ không quay, và lùi ra; n plr = 0

 Dùng để gia công như õng chi tiết bé trên máy tiện tư ï động.

d)Phư ông pháp 4:

 Nguyên lý:
+ Khi cắt: - Phôi quay; npcr=npt

- Dụng cụ cắt quay cùng chiều với phôi như ng nhanh
hơn; ndcr = npt+ ncr

+ Khi lùi: -Phôi quay như  cũ; nplr=0,
- Dụng cụ cắt không quay;n dlr =0

+ Phư ông pháp này dùng nhiều trên máy tiện tư ï động nhiều trục, máy tiện
tư ïđộng định hình dọc 1 trục.

+ Nhược Điểm: bàn ren mau bị mòn ( do vận tốc lùi nhanh)
e)Phư ông pháp 5:
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-Sơ đồ:

Nguyên lý:
+khi cắt:- Phôi quay; npcr = npt,

-Dụng cụ cắt quay cùng chiều với phôi,
như ng nhanh hôn; ndcr =npt+ ncr

+ Khi lùi ren: -Phôi quay như  cũ,nplr = npt,
-Dụng cụ cắt quay cùng chiều phôi

như ng chậm hơn; ndlr = npt -nlr

- Phư ông pháp này áp dụng nhiều trên máy tiện tư ï động nhiều trục.
f)Phư ông pháp 6:
 + Phư ông pháp dùng bàn ren tư ï mở: bàn ren sau khi cắt xong, tư ï động mở

ra và lùi về nhanh.
+ Gồm hai cách cắt:
a) Dùng phương pháp cắt đuổI

 Nguyên lý:
+Khi cắt: -Phôi quay, npcr = npt,

-Dụng cụ cắt quay cùng chiều với phôi,
như ng nhanh hôn; ndcr = npt +ncr

+ Khi lùi: -Phôi vẫn quay, nplr = npt

-Như ng dụng cụ cắt không quay; n dlr = 0
b) Phư ông Pháp Không Cắt Đuổi:

+ Khi cắt: -phôi quay nhanh,npcr =ncr

-dụng cụ cắt không quay; ndcr =0
+ Khi lùi:- Phôi quay ngư ợc lại; n lr=ncr

-Dụng cụ cắt không quay; ndlr =0.
- Phư ông pháp này thư ông dùng trên các máy tư ï động chuyên dùng.
g)Phư ông pháp 7:
 Dùng bàn ren lư ợc:
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+ Khi cắt: -Phôi quay,npcr =ncr,

-Dùng cụ cắt không quay mà tịnh tiến hư ớng kính, đạt
đến chiều sâu cắt; ndcr = 0

+ Khi lùi: -Phôi quay theo chiều ngư ợc lại; n plr = ncr

-Dụng cụ cắt không quay; ndlr = 0
-Phư ông pháp này dao tịnh tiến vào đúng chiều sâu, sau đó lùi ra,tiến về vị

trí cũ bên phải.
- Phư ông pháp này tuy chậm như ng tốt hơn các phư ông pháp khác, nên đư ợc

dùng nhiều ở các ngành cơ khí chính xác.
+ Số vòng quay (n) cần thiết khi cắt ren .
+ Hệ số qui dẫn:
+ Z: số vòng ren cần cắt
+ L: chiều dài đoạn có ren
+ T: bư ớc ren

* Bài Tập Áp Dụng Ï:
+ Dùng phư ông pháp cắt đuổi,cắt ren theo bản vẽ trên máy tư ï động định hình dọc:

Các số liệu cho trư ôùc: v t = 75 m/f, Vcr = 6 m/f

Ta tính: )/.(3400
7.14,3
75.1000

fvn f  , chọn theo vận tốc có trên máy:

n = 3600 (v/f).
Số vòng quay khi cắt ren: n r = 382 v/f
Số vòng quay dụng cụ cắt: n f + nr =3600 +382 = 3982 (v/f)
Cr =3600/382 = 9,4

Số vòng ren cần cắt: 5.22
8.0

181


t
Z , để tránh va đập cần lấy thêm,

Z = 1,5 vòng
Vậy số vòng ren cần cắt là: Z = 22,5 + 1,5 = 24 vòng.

Số vòng quay cần thiết khi cắt ren: n f = z.Cr = 24. 9,4 = 228 vòng.

Số vòng quay cần thiết khi tiện: )..(400
05.0

20
vong

S

L
n

t
t 

Số vòng quay cần thiết của trục phôi để gia công chi tiết:
n = 400 + 228 = 628 (vòng).

+  Số vòng quay của trục dụng cụ tùy thuộc vào đư ờng kính của chi tiết gia công .

T
L

rr

or

FT
r

CZCn

n

n
C

..

102
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V. Sơ đồ động máy thuộc nhóm 2:
    V.1. Máy tiện tư ï động nhiều  trục:

    V.1. 2. Nguyên lý làm việc:
Là loại máy tiện có nhiều trục chính đư ợc đặt theo phư ông ngang  và

thẳng đư ùng dùng để mang phôi hoặc dao chuyển động quay tròn, tất cả các trục
lắp chung với nhau tạo thành  bộ trục chính.

 Hình  minh họa:

 Đặc điểm: dùng để gia công chi tiết tư ø phôi thanh hoặc tư ø phôi đúc
 Áp dụng cho dạng sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối.
 Phư ông pháp song song: các bàn dao thư ïc hiện gia công cùng một lúc
 phư ông pháp nối tiếp: các bàn dao thư ïc hiện gia công chi tiết một cách có

thư ù tư ï.
  Nguyên lý làm việc:

1.Trục chính, số lư ợng 6 trục
2.Chu vi khối trục chính
3.Bàn dao ngang, số lư ợng 6 bàn lắp xung quanh khối trục chính
4.Trục tâm có lắp bàn dao dọc (5) phục vụ cho tất cả các trục chính,

+ Bàn dao dọc có dạng 6 cạnh mỗi cạnh có bàn trư ợt để gá dao, tư ông ư ùng
với tư øng trục chính.

+ Các bàn dao ngang này nhận chuyển động tư ø các cam riêng lẽ.
+ Bàn dao dọc nhận chuyển động tư ø một cam chung, trên bàn dao dọc có

thể lắp 1 giá dao trư ợt đư ợc điều khiển tư ø một cam r iêng biệt.
-Các trục chính nhận chuyển động tư ø trục (6) qua bánh răng trung tâm (7).
-Khi gia công thời gian gia công gần như  nhau  ở tất cả các vị trí.
-Nếu nguyên công quá dài thì có thể phân ra thành nhiều vị trí kế ti ếp thư ïc

hiện bằng như õng dao cắt khác nhau, đến vị trí cuối cùng là cắt đư ùt chi tiết và
chuẩn bị để gia công  chi tiết tiếp theo.

H. IX.28. Sơ đồ trục chính máy nhiều trục
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-Để trục chính mang phôi tư ø vị trí này đến vị trí khác như  mong muốn, khối
trục chính (2) thư ïc hiện chuyển động 1 góc theo chu kỳ sau đó khóa chặt lại để
tiến hành gia công.

V.1.2. Đặc tính kỹ thuật:
 Máy tiện tư ï động 6 trục 1240 - 6k:
Đặc điểm kỹ thuật: máy tiện tư ï động  6 trục 1b240 - 6k là loại máy có độ

chính xác cao, có hình dáng chung sau đây:

- Các bộ phận chính của máy gồm: thân máy (1), trục trư ớc (2), mang khối
trục chính (3), lắp 6 trục chính nằm ngang, trục sau (4) nối liền với trục trư ớc
bằng bàn ngang (5), (6);  bàn dao dọc,(7); trục chính; (8và 9) các bàn ngang, giá
phôi dẩn hư ớng (10).

* Đặc tính kỹ thuật của máy:
- Số lư ợng trục chính: 6
- Đư ờng kính dmax: của chi tiết gia công  þ 40 mm
- Chiều dài lớn nhất của phôi thanh: 180 mm
- Số cấp vòng uay của trục chính: 39
- Số vòng quay trục chính:                                       n = 140 –  1660 v/f
- Số lư ợng bàn dao dọc; 1
- Ngang: 6
- Hành trình lớn nhất của bàn dao dọc: sd = 180 mm
- Ngang: sn = 80 mm
- Công suất động cơ chính: nđ= 15 kw

V.1.3. Sơ đồ động:

+ Sơ đồ động của máy 1 240-6K

H. IX.29. Các bộ phậncơ bản máy 1 240-6k
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*  Xích truyền động chính:
a) Xích trục phôi:

fn
b

c

b

a


36
48...

57
48.

330
230.1450 

- Bộ bánh răng thay thế đảm bảo số vòng quay của trục c hính mang phôi
khi làm việc bình thư ờng n f =140  1600v/f, khi chạy nhanh n f = 1402500 v/f.

b) Xích truyền động chính của trục khoan nhanh:
- Sau khi biết vận tốc cắt ta có số vòng quay n f của trục phôi tư ø đó có thể

tính vòng quay của trục khoan nhanh:

S
nn fk

40.
30
60.

48
36.

Ta xác định bánh răng thay thế: .40.
30
60.

48
36.

f

k

n

n
S 

Chuyển động tư ông đối của trục (IX) khi khoan nhanh là:
nkn=nf + nk

c)  Xích chuyển động chính của trục khoét doa:
- Để khoét hay doa ngư ời ta cũng lắp lư ỡi khoét hoặc dao vào trục dụng cụ

IX quay cùng chiều với trục phôi như ng vận tốc nhỏ hơn.
-Xích bắt nguồn tư ø trục trung tâm (III) và kết thúc với bánh răng thay thế (p) lắp

trên trục (IX) với các tỉ số truyền.
p

30.
25
60

d) Xích chuyển động chính của trục cắt ren:
- Cắt ren có 2 xích: xích cắt ren và xích tháo ren.

H. IX.30. Sơ đồ động máy 1 240-6K
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Trục cắt ren cũng là trục dụng cụ lắp bàn ren hay tarô, khi cắt ren phải, xích
cắt ren thư ïc hiện chuyển động cùng chiều như ng chậm hơn trục phôi, phôi đi vào
bàn ren.

 Khi tháo ren xích tháo ren cũng quay cùng chiều, như ng nhanh hơn trục
phôi, phôi rời khỏi bàn ren, khi cắt ren trái thì ngư ợc lại.

+ Xích cắt ren: trục dụng cụ IX nhận truyền động tư ø trục trung tâm III, qua

bộ bánh răng thay thế
l

k

j

i .

Bộ ly hợp điện tư ø l6, các cặp bánh răng
43
60.

57
52.

52
30

 Lúc này ly hợp điện tư ø mở dụng cụ cắt ren lắp trên trụIX sẽ cắt ren phải
+ Xích tháo ren: khi tháo ren phải xích tháo ren cũng bắt đầu tư ø trục trung

tâm (III), cặp bánh răng thay thế
j

i , ly hợp l5, các cặp bánh răng
43
60.

57
52  quay

nhanh trục dụng cụ (IX) lúc này ly hợp l6 mở, phôi rời khỏi dao cắt.
Khi cắt ren với bàn ren tư ï mở, trục dụng cụ (ix) vẫn tiếp tục quay như  cũ

sau khi cắt ren xong.
Tư ø vận tốc cắt và đư ờng kính của bàn ren ta xác định số vòng quay cắt ren

nr cấn thiết. Tư ø đó ta có số vòng quay n d của trục dụng cụ khi cắt ren:
nd = nf –  nr

e)Xích trục phân phối FF:
Phư ông trình chuyển động khi làm việc của trục ff là:

FFn
h

g

f

e

d

c

b

a


42
1.

67
28.

22
22.

63
47...

63
32...

57
48.

330
230.1450




Bộ bánh răng thay thế
h

g

f

e . , đảm bảo điều chỉnh các số vòng quay khác nhau của

trục phân phối.

-Khi chạy nhanh, ly hợp l 1 mở, l2 trên trục 1 đóng -
20
29 - (VII)-

42
1.

67
28 - ff -

khi đóng ly hợp điện tư ø l 1 hoặc l2, ly hợp l4 phải mở ra và ly hợp hãm l 3 phải đóng
lại, đóng mở các ly hợp l 1, l2 do các cam ở trống điều khiển (1) lắp trên trục x
thư ïc hiện

- Trống điều khiển nhận truyền động tư ø trục ff qua các cặp bánh răng với tỉ

số truyền
65
65.

65
65.

65
65 = 1

- Chuyển động điều chỉnh của trục ff dùng để làm nhẹ nhàng công việc điều
chỉnh, chuyển động này do động cơ d 2 thư ïc hiện có n =1,5 kw  và n= 950 v/f -

47
46.

46
16 -l4 -(VII) -

42
1.

67
28 đến trục ff.

- Khi đó xích chuyển động điều chỉnh ly hợp l 1,l2 mở ra. Để điều chỉnh trục
ff bằng tay ta dùng tay quay lắp vào đầu trục (VIII).
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f)Xích phân độ:
- Sau khi gia công đư ợc một đoạn chi tiết, khối trục chính  mang phôi (2) cần quay
1/6 vòng để chuyển động trục phôi tư ø vị trí này sang vị trí khác.

- Tư ø trục FF - Mal(3- ¼ ( đĩa cam có 4 rãnh) -
144
80.

50
60 ,tư ùc là:

- 1v. Trục FF.1/4 (cơ cấu mal). ).(
6
1.

144
80.

50
60

v khối trục phôi.

- Trư ớc khi quay khối trục chính mang phôi cần phải tháo chốt và nâng nó
lên khỏi gối một đại lư ợng ( 0,3 – 0,4 mm) để ổ trục chính đỡ mòn.

Đồøng thời với việc quay khối trục phôi, khối các ống dẩn phôi (4) cũng

đư ợc quay đồng bộ qua cặp bánh răng
'24

144 , trục (xi) và cặp bánh răng
144
24 .

Cơ cấu chạy dao và kẹp phôi đư ợc thư ïc hiện tư ø cam (5) lắp trên trục ff qua
các hệ thống đòn bẩy (6).
g)Xích tải phoi:

Xích này dùng để quay guồng xoắn (7) tải phôi ra khỏi máy.
Xích đư ợc thư ïc hiện tư ø động cơ điện đ3,

Có n = 1,1kw và n= 1400 v/f qua trục vít –  bánh vít
110

1

h)Xích chạy dao:
- Chuyển động chạy dao ngang của các b àn dao ngang, bàn dao dọc đều do

các cam lắp trên trục ff thư ïc hiện qua các hệ thống đòn bẩy.
-Các cam (8) trên trục ff và và cam (9) trên trục (XII) thư ïc hiện lư ợng chạy

dao của các bàn dao ngang.
-Cam (10) dùng để thư ïc hiện lư ợng di động độc lập của giá dao hoặc các

trục chính dụng cụ lắp trên bàn dao dọc, với sư ï phối hợp của các hệ thống đòn
bẩy, Cam (11) thư ïc hiện lư ợng chạy dao nhanh và làm việc của bàn dao dọc.
    V.1.4. Các cơ cấu điều khiển đặc biệt trên máy:

 Các cơ cấu đặc biệt  máy tiện tư ï động 1b240 -6k:
a) Bàn dao ngang:

-Các bàn dao ngang của máy tư ï động 6 trục 1b240 -6k đư ợc bố trí như  hình sau:

H. IX.31. Bàn dao ngang
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 Hai bàn dao ngang dư ới thư ïc hiện cho 2 vị trí gi a công (I) và (II), hai bàn dao
giư õa thư ïc hiện cho hai vị trí gia công (III) và (VI), và hai bàn dao ngang trên phục
vụ vị trí (IV) và (V).

-Hai bàn dao đư ợc lắp trên xà ngang của máy các bàn dao còn lại lắp trên
mặt đầu của thân khối trục chính mang phôi.

-Toàn bộ truyền động của các bàn dao ngang đư ợc thư ïc hiện tư ø các cam
riêng lẽ lắp trên trục FF, kết cấu của chúng khác không đáng kể, do vị trí của
chúng khác nhau.

-Điều khiển các bàn dao ngang trên (1) và (2) là các cam (3) và (4)  lắp trên
trục FF làm lắc lư  tay đòn (5) và(6) tay đòn này truyền chuyển động cho con trư ợt
(5) và (7) làm di động bàn trư ợt (8) đư ợc lắp chặt với bàn dao (9).

-Bàn dao chuyển động trên sống trư ợt phẳng (10), đư ợc cố định vào xà
ngang (11).

-Để điều chỉnh bàn dao ngang ta dùng vít me (12) với đĩa chia độ (13), lò xo
(14) giúp cho việc lùi bàn dao đư ợc nhanh, vít me (15) của ụ tì (16)lắp chặt trong
rãnh chư û T của bàn dao dùng để điều chỉnh chính xác vị trí biên phía trư ớc của
bàn dao.

b) Bàn dao dọc của máy tư ï động 6 trục:

-Bàn dao dọc (1) là một khối lăng trụ 6 mặt có thể di động trên trục ống (2)
trên các mặt lăng trụ có rãnh để lắp các loại dao cắt hay trục chính dụng cụ (
khoan, doa, tarô … ) cơ cấu trư ợt (3) của bàn dao dọc di động trên sống trư ợt (4)
lắp trên xà ngang của thân máy, để ngăn cản bàn dao dọc (1) quay chung qua nh
trục ống (2).

-Di động bàn dao dọc nhờ thanh đòn (5) và hệ thống đòn bẩy (6) nối liền
với khớp nối (7), có thể điều chỉnh vị trí trên tấm trư ợt (8) cho phù hợp với hành
trình làm việc của bàn dao, trên cam (11) có rãnh  công tác a và rãnh chạy nhanh
b.

 Hai rãnh này điều khiển lư ợng di động của thanh bẩy (9)và (10) làm cho
tấm trư ợt (8) quay chung quanh tâm o 1 và o2.

-Kết quả: chuyển động tư ông đối của hai thanh đẩy (9) và(10) hệ thống đòn
bẩy (6) sẽ di động bàn dao (1) tới, lui nhanh hay chậm.

H. IX.32. Bàn dao
dọc
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- Cam (11) ở vị trí A thể hiện thời điểm đầu của hành trình tiến dao nhanh, ở vị
trí B bắt đầu hành trình làm việc; ở vị trí C –  bắt đầu hành trình lùi dao nhanh

    V.2. Các phương pháp kẹp phôi

- Cơ cấu kẹp tư ï động : toàn bộ quá trình kẹp, kể cả việc phát lệnh, đư ợc tư ï động
hóa hoàn toàn.  Đây là một trong như õng cơ cấu quan trọng phân biệt máy tư ï động
với máy nư ûa tư ï động.

Trong phần này chỉ xét cơ cấu kẹp phôi tư ï động, chủ yếu là chấu kẹp phôi, vì nó
điển hình và phổ biến.
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VI. Sơ đồ động máy thuộc nhóm 3:
VI.1. Máy tiện tư ï động revolve:

VI.1. 1. Nguyên lý làm việc:
- Là loại máy dùng đầu revolve để gá lắp dao, trên đầu gắn nhiều dao.
- Khi thay dao đầu revolve sẽ xoay tròn xung quanh  nó một góc để vị trí

dao kế tiếp, đầu revolve có thể lắp trên bàn  dao đư ùng hoặc ngang.
- Chuyển động của bàn dao là chuyển động hư ớng kính do bàn dao đư ùng và

ngang thư ïc hiện.
- Chuyển động trục chính mang phôi là chuyển đo äng dọc trục.
- Phôi đư ợc  dùng trên máy thông thư ờng là phôi thanh.

 Ví dụ minh họa:

VI.1. 2. Đặc tính kỹ thuật
- Máy điển hình là máy tiện tư ï động  rêvolve 1a140

Dùng gia công như õng chi tiết có đư ờn g kính:d  þ 40, l  60 mm.
- Phôi có tiết diện định hình tròn, vuông, 6 cạnh … .

1. Thân máy
2. Động cơ chính
3. Hộp tốc độ
4. Hộp thiết bị điện, thiết bị đảo chiều, hệ thống bôi trơn và làm

nguội.
5. Ụ trục chính
6. Cơ cấu phóng và kẹp phôi
7. Bàn dao
8. Bàn dao ngang và dọc
9. Đầu rêvolve
10.Trục lắp cam
11.Cam điều khiển lư ợng chạy dao
12. Hộp chạy dao
13. Trục phân phối ngang

H. IX.37. Sơ đồ minh họa máy nhóm III
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14. Giá đỡ giư õ miếng dẩn hư ớng cho phôi thanh.
Ef: Trục phân phối dọc
E: Trục phụ

 Hình dáng chung của máy tư ï động rêvolve:

 Đặc tính kỹ thuật:
Dphoâi max:  þ 40 mm
lchi tieát  max:                                  60 mm
lphoâi thanh max:                               3000 mm
Số bàn dao ngang và đư ùng:     0 3
Số cấp vận tốc trục chính:       z = 18
ntieän: n = 56 5038 (v/f)
ncaét ren:                                       n= 192  555 (v/f)
Vtruïc phuï:                nf = 150 (v/f)
Thời gian gia công:                  2 200 s
nñoäng cô chính:                                nñ = 2,8 kw
Kích thư ớc tổng quát:               4300 x 625x1330 (mm)

H. IX.38. Các bộ phận cơ bản máy nhóm III

Formatted
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VI.1. 3. Sơ đồ động của máy

Sơ đồ động máy 1b140

* Sơ đồ động của máy 1b140 đư ợc trình bài trên, có xích truyền động như  sau:
VI.1. 3. 1. Xích tốc độ:
- Xích thư ïc hiện tư ø d1 có n = 7 kw, n = 1440 (v/f) làm quay trục 1 của hợp

tốc độ (a), tư ø trục I truyền đến trục ( ii) qua 3 xích độc lập thư ïc hiện 3 tỉ số truyền:

Nếu û 2 ly hợp điện tư ø l1 và l2 đều mở ( II)-
68
27 - z68 / z53 - (II)= nnhoû

+Nếu đóng ly hợp l1, ly hợp 1 chiều l -
68
27 và

53
42 -

53
42 =n ( trục quay nhanh.

Nếu đóng ly hợp l2 -
'37

58 -
'68

27 - (II) = nmax ,( vòng quay lớn nhất  cho trục II).

H. IX.39.Sơ đồ động máy nhóm III
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Tư ø trục II -
B

A - III, - l3 -
47
47 -

'170
212


 , trục chính mang phôi thư ïc hiện 3 chuyển

động nhanh theo chiều trái,

+ Nếu đóng ly hợp l4 -
170
212.

60
40.

40
24


  làm trục chính quay theo chiều phải

với 3 cấp vận tốc thấp,
+ Các ly hợp điện tư ø l1, l2,l3,l4 đư ợc đóng mở một cách tư ï động theo chư ông

trình lắp trên bảng điều khiển.
VI.1. 3. 2.Xích trục phụ:
 + Trục F nhận truyền động tư ø động cơ đ2 có n = 1,1 Kw và n = 1440 v/ f -

24
2 - ly hợp vấu (1), đóng mở ly hợp vấu này dùng tay gạt (2)

+ Chốt an toàn (3) dùng phòng quá tải cho trục F và trục FF, tay quay (4) ở
đầu bên phải của trục F dùng để quay trục F khi điều chỉnh máy.
-Với xích truyền động trên trục F luôn quay với số vo øng quay không đổi

)/(2)/(120
24
2.1440 svfvn f 

1.3.3/ Xích phóng phôi:

Trên trục f có lắp trục vít –  bánh vít
18
1 để quay cơ cấu điều khiển (5) đóng

các ly hợp điện tư ø ở hộp tốc độ.

Nếu đóng ly hợp (6) - F -
72
72.

72
36 - (v)- cam thùng (8) và (9) để điều chỉnh

phóng phôi và kẹp chặt phôi.
1.3.4/ Xích quay đầu rêvolve:

+ Nếu đóng ly hợp (10-
42
84.

84
42 - (VI), -

'50
25 -cơ cấu mal (11), quay phân độ

đầu rêvolve (12) 1 góc 60 o.
+ Cam mặt đầu lắp đồng trục với bánh răng côn z 50 dùng để đóng chốt định

vị (13) của đầu rêvolve qua hệ thống đòn bẩy.
VI.1. 3. 3. Xích trục phân phối:
+ Xích trục phân phối FF bắt đầu tư øtrục F - hợp chạy dao b với 2 đư ờng

truyền để đến trục (IX):

Qua -
55
64.

64
22 -

f

e

d

c

b

a .. =n ff (khi làm việc)

Qua các bánh răng
38
62.

62
57.

31
55 sẽ cho - FF với vận tốc nhanh khi chạy không

-l (14) - cam (15) lắp trên trục ffn. + Trục phân phối bàn dao:  trục vít –  bánh vít

40
1 - ffn-

25
25 và trục vít –  bán vít

40
1 = nffd.

 Số vòng quay của hai phần trục phân phối là như  nhau va ø bằng:
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)/(8
40
1.

38
62.

6238
57.

31
55. fvNN FFF  khi chạy không

 Cam thùng (17) thư ïc hiện lư ợng chạy dao dọc (18),các cam thùng
(19),(20),(21),dùng để đóng mở các ly hợp tư ông ư ùng

 Ly hợp (7): dùng để quay cơ cấu điều khiển (5) làm thay đổi vận tốc
trong hợp tốc độ, ly hợp (6) dùng phóng và kẹp chặt phôi; ly hợp (10): dùng để
quay đầu rêvolve, cam (22) trên trục x dùng để quay đòn bẩy và cung răng –

bánh răng
20

125 , dùng quay gối chắn phôi (23)  vào vị trí đối diện với trục chính,

trư ớc lúc phóng phôi.
 Phóng phôi xong nó đư a gối chắn về vị trí ban đầu, hai cam đĩa (24) điều

khiển lư ợng chạy dao của hai bàn da đư ùng (26); hai cam đĩa (25) điều khiển 2 bàn
dao ngang (27).

 Trên trục phân phối ngang ff n có lắp cam đĩa (28) dùng để di động dọc

bàn mang đầu rêvolve(12), cam (16) với 2 cung răng
85
85 và cung răng- bành răng

18
70  quay máng (29) để hư ùng lấy chi tiết  gia công xong.

VI.1. 3. 6. Xích trục dung cụ đo:
  Nhằm quay nhanh mũi khoan hoặc tarô lắp trên trục dụng cụ ( ở một

trong 6 lỗ của đầu rêvolve ) máy còn có xích trục DC bắt nguồn tư ø động cơ điện
đ3 có:

N = 0.4 kw, n = 1400 v/f, qua các cặp bánh côn
17
17.

18
24  đến trục dụng cụ ( DC ).

  Khi trục DC quay ngư ợc chiều với trục chính mang phôi sẽ cho vận tốc
cắt rất cao để khoan như õng lỗ có đư ờng kính nhỏ.

VI.1. 3. 7. Xích tải phoi:

 Xích tải phoi bắt đầu tư ø trục f qua cặp bánh xích
12
18 , trục vít –  bánh vít

36
2

ly hợp vấu (3) quay băng vít tải phoi (31).
VI.2. Cơ cấu đặc biệt  máy 1b140:

VI.2. 1. Ly hợp tự động quay 1 vòng:
 Trên các máy tư ï động rêvolve nói chung khi thư ïc hiện xong một nguyên

công, cầp phải cho xích quay đầu rêvolve làm việc sau đó phải tư ï động cắt xích
truyền động.

-Thư ïc hiện nhiệm vụ này ngư ời ta dùng ly hợp tư ï động quay  một vòng, ly
hợp (10), cũng như  ly hợp ( 6) trên ( H. IX.40) Sơ đồ kết cấu của ly hợp này đư ợc
trình bày trên hình (H. IX.40).
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- Bộ phận (1) của ly hợp đư ợc lắp chặt trên trục ép và phần (2) thì lồng
không, phía bên phải của phần (2) có vấu dài di trư ợt trong rãnh của bánh răng
Z= 42, khi cần (2) vào khớp với phần (1) nó cũng vẫn nằm trong rãnh, lò xo (3)
luôn luôn đẩy phần (2) về bên trái như ng bị chốt 4 nằm trong rãnh nó giư õ lại.

- Điều khiển ly hợp đư ợc điều khiển tư ø trục FF ( hình C ), vấu tì 5 lắp trên
cam (6) nâng cần (7) quay quanh trục của nó, làm cho chốt (4) rút ra khỏi rãnh
của phần (2), và như  thế lò xo (3) sẽ đẩy nó sang trái vào khớp với bo ä phận (1),
cùng lúc đó chốt cam (8) lắp trên cần (7) cũng rút ra khỏi rãnh lăng trụ của phần
(2) cùng bánh răng Z = 42 quay một vòng, chốt (4) và (8) trư ợt trên mặt ngoài
của vòng 2.

VI.2. 2. Bàn dao rêvolve:
 Sơ đồ bàn dao rêvolve máy 1b140:
- Bàn dao nhận chuyển động tư ø hai nguồn tư ø trục FF để thư ïc hiện lư ợng

chạy dao dọc Sd và tư ø trục F để quay đầu rêvolve theo chu kỳ.

-Chuyển động chạy dao dọc của đầu dao rêvolve do cam (1) lắp ơ û phần
nằm ngang của trục FF thư ïc hiện qua cung răng (2) ăn khớp với thanh răng (3) lắp
trên bàn dao rêvolve. Khi bàn dao rêvolve di động bánh răng dài Z =42 cũng di
động dọc theo bánh răng Z =84.

H. IX.40. Sơ đồ cơ cấu ly hợp quay 1 vòng

H. IX.41. Sơ đồ đầu Revlove
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Lò xo (4) luôn luôn làm cho con lăn (5) tiếp xúc với bề mặt cam (1)
Do đó khi cam quay theo chiều kim đồng hồ, chỗ lồi của cam sẽ làm cho bàn dao
di động về phía trư ớc thư ïc hiện lư ợng chạy dao dọc S d.

Lúc này lò xo (4) bị nén lại (vì đầu trái của lò xo cố định ở thân máy đầu
phải gắn với bàn dao rêvolve) và tâm của trục (VII) cùng chốt A,B của thanh
truyền cùng nằm trên 1 đư ờng thẳng.

Khi gia công xong con lăn (5) hạ xuống theo đư ờng cong chạy không của
cam (1), dư ới tác dụng của lò xo (4) bàn dao rêvolve lùi nhanh về vị trí cũ.

Lúc này đầu rêvolve sẽ thư ïc hiện phân độ, quay 1/6 vòng, chuyển động này
thư ïc hiện tư ø bộ ly hợp tư ï động quay 1 vòng đã nói ở trên, làm quay bánh răng Z
=42 lắp ở trục F, sau đó qua bánh răng trung gian Z =84, bánh răng dài Z =42 và

cặp bánh răng côn
50
25 làm quay trục (VII).

-Đầu (VII) có lắp cơ cấu thanh truyền tay quay (7) va ø(6).
-Khi tay quay (6) quay nư ûa vòng  tư ø trái qua điểm chết bên phải, thanh

truyền (7) mang bàn dao rêvolve lùi nhanh về sau, để tạo chỗ rộng thư ïc hiện việc
quay đầu rêvolve,lúc này, lò xo (4) cũng góp phần làm lùi nhanh bàn dao rêvolve
cùng lúc cam mặt đầu (8) lắp trên trục viiđẩy cần (9) rút chốt định vị (10) ra khỏi
lỗ khoá chặt đầu rêvolve.

Sau đó chốt (11) của đĩa (12) lắp trên trục viiđi vào rãnh của đĩa mal (13)
quay đầu rêvolve 1 góc 60 o.

-Dư ới tác dụng của lò xo (14) c hốt (10) lại đi vào lỗ định vị và khóa chặt
đầu rêvolve  Trục (VII) tiếp tục quay tay quay (6) tư ø điểm chết phải về điểm chết
trái đư a bàn dao rêvolve tiến nhanh về vị trí cũ để chuẩn bị gia công, lúc đó ly
hợp tư ï động trên trục F mở ra, trục (VI) ngư øng chuyển động sau khi quay đúng 1
vòng.

-Nếu muốn cho đầu rêvolve quay khi trục F quay 2 vòng, cần phải làm cho
bộ ly hợp tư ï động quay 1 vòng (10 ) không đóng lại khi trục F quay xong vòng thư ù
nhất để đạt đư ợc điều đó, trên trục (XI) ta lắp cam (32) để đóng ly hợp tư ï động
sau khi trục F quay vòng thư ù hai.

VI.2. 3. Bàn dao ngang:
 Bàn dao ngang của máy 1b140 bao gồm như õng bàn dao có chuyển động

thẳng góc với trục cũchi tiết gia công.
 Hai bàn dao ngang phía trư ớc và phía sau và hai bàn dao đư ùng, bàn dao

phía trư ớc lại có một sống trư ợt dọc, nên bản thân nó cũng đư ợc coi là bàn dọc
nên mỡ rộng trêm rất nhiều khả năng công nghệ của  máy.
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Sơ đồ kết cấu bàn dao ngang:

 Các bàn dao ngang của các loại máy tiện tư ï động rêvolve về cơ bản giống
nhau, chỉ khác ở kết cấu ở bàn dao ngang phía trư ớc.

-Các bàn dao đều chuyển động theo các sống trư ơ ït lắp trên thân máy, mổi
bàn dao nhận đư ợc chuyển động tư ø cam lắp trên trục phân phối FF bàn dao ngang
phía trư ớc (1) nhận truyền động tư ø cam (2) qua con lăn (3), hệ thống tay đòn (40,
hệ thống cung răng- thanh răng  (5) thư ïc hiện lư ợng chuyển động lư ợng chạy dao
ngang S1, bàn dao ngang phía trư ớc của máy (1b140) còn có thể thư ïc hiện lư ợng
chạy dao dọc Sd theo rãnh trư ợt của bàn dao ngang nhờ hệ thống con lăn –  thanh
chép hình.
-Tư ông tư ï, bàn dao ngang phía sau (6) đư ợc truyền tư ø cam (7) qua cơ cấu cung
răng –  thanh răng (8) hệ thống đòn bẩy (9) và cung răng –  thanh răng (10) bàn
dao đư ùng (11) hệ thống cam (12) cung răng thanh răng (13) và đòn bẩy (14).

-Tất cả các bàn dao đều có thể điều chỉnh nhờ các vít me (15) và có thể trở về
vị trí ban đầu nhờ các ló xo đặt bên trong bàn máy.

H. IX.42. Sơ đồ bàn dao ngang
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CHƯƠNG X 

 ĐIỀU CHỈNH MÁY TỰ ĐỘNG 
  

I.  Nội dung công việc điều chỉnh: 
  

  I. 1. Lập bản vẽ  
  I. 2. Chuẩn bị máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá  
  I. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao  
  I. 4. Lập sơ đồ gia công  
  I. 5. Xác định chế độ cắt  
  I. 6. Xác định các thông số công nghệ  
  I. 7. Lập phiếu điều chỉnh  
  I. 8.  Lập chu trình làm việc  
  I. 9. Thiết kế cam  
 
 I. 1. Lập bản vẽ:  
  - Thiết kế bản vẽ, đưa kích thước và yêu cầu kỹ thuật lên bản vẽ. 
 I. 2. Chọn máy, dao, phôi, đồ gá:  
 + Đây là công việc đầu tiên và rất quan trọng, nó quyết định đến tiến độ 
sản xuất, chất lượng chi tiết và giá thành của sản phẩm. 
 + Chọn máy, dụng cụ cắt phù hợp với thiết bị tại nhà máy có sẳn  
 + Chọn máy phù hợp với điều kiện năng suất Q và K 
 + Chọn phôi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 
 + Đồ gá, dụng cụ kẹp đảm bảo độ cứng vững và tháo lắp dể dàng. 
 I. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao: 

 
 
I. 4. Lập sơ đồ gia công:  

� Sơ đồ gia công bao gồm các công việc: 
 + Xác định các thứ tự nguyên công gia công, và vị trí các nguyên công. 

+ Các thông số, n, v, st (số vòng quay, vận tốc cắt, và lượng chạy dao). 

H. X.1. Sơ đồ bố trí dao và ụ trục phôi  
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 + Các sơ đồ nguyên công phải có tỉ lệ nhất định và kích thước đầy đủ. 
 + Có thể có nhiều sơ đồ gia công cho một chi tiết, vì vậy phải chọn phương 
án tốt nhất, đem lại năng suất cao và giá thành hạ. 
 � Sơ đồ gia công:  

- Có nhiều phương án gia công, phôi thanh hay phôi rời rạc ……, từ đó ta chọn 
phương án tối ưu nhất. 

- Dùng phôi thanh để gia công chi tiết và gia công một lần (trên một nguyên 
công). 

� Chú ý: Cố gắng cho trùng nhiều nguyên công giữa các bàn dao và đầu rêvolve, 
giữa các hành trình chạy không và hành trình làm việc. 

STT Bước công nghệ Hình vẽ Dụng cụ cắt 
Kích 
thước 

01 Vạt mặt dầu 
 

Dao tiện mặt 
đầu BK6 

Vạt Þ6 
phẳng 

 

02 
Tiện trụ ngoài 

Þ6 x 15 
 

Bk6 tiện trụ 
ngoài 

Þ6 x15 

03 
Cắt đứt dùng 
chiều dài L 

 

P18 dao cắt đứt 
Dày 3 x 20 

Þ6 x 10 

 � Nguyên công thô gia công trước, nguyên công tinh gia công sau tránh 
trùng nguyên công để đảm bảo độ chính xác gia công. 
 � Khi khoan lỗ có đường kính bé hơn Þ10 mm, cần định tâm với mũi khoan 
lớn hơn. 
 � Nguyên công định tâm và vạt góc tiến hành cùng một lúc. 
 � Khi khoan lỗ có nhiều bậc; khoan lổ có đường kính lớn trước, sau đó 
khoan lỗ nhỏ hơn. 

 (phương pháp này sử dụng đối với những chi tiết có độ cứng và độ dẻo cao)  
- Mục đích làm ngắn hành trình và thời gian làm việc. 
- Mũi khoan làm việc êm hơn và tuổi thọ cao hơn  
- Có thể gia công được các vật liệu cứng hơn  

 � Khi khoan lỗ sâu: 
- Lần 1: L1 ≤ 3d, (d: đường kính mũi khoan) 
- Lần 2: L2 ≤ 2d  
- Lần 3: L3 ≤ d,  
- Mục đích: Tránh cho mũi khoan không bị kẹt cùng với chi tiết, dẫn đến 

xoay mũi khoan hoặc chi tiết.  
- Thoát phoi dễ dàng  
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� Gia công với dao định hình:  
- Ta dùng hai dao: Một dao thô và một dao tinh, kích thước dao đúng bằng 

kích thước nguyên công cần gia công. 
- Cho trùng nguyên công tiện định hình với nguyên công khoan lỗ(nguyên 

công gia công bằng dao tinh)  
� Để đảm bảo độ đồng tâm chi tiết: độ đồng tâm giữa đường kính ngoài và 
đường kính trong chi tiết có nhiều bậc, cần gia công cùng một vị trí.  
� Cần cho thời gian nghỉ của dụng cụ cắt ở cuối hành trình trong các nguyên 
công, nhằm làm tăng độ bóng bề mặt gia công.  

I. 5. Xác định chế độ cắt: 
 -Chế độ cắt gồm:  - Lượng chạy dao S (mm/vòng)  
   -Vận tốc cắt V(m/phút)  
   - Số vòng quay trục chính: n (vòng /phút)  

• Từ công thức: 
D

V

D

V
n

.5,318

.

.1000
==

π
 (vòng /phút)  

 (D: đường kính chi tiết gia công) 
- Tùy yêu cầu về đường kính, chiều sâu và chiều dài, xác định được lượng 

chạy dao bằng cách tra bảng. 
- Với S được xác định, chọn vận tốc V tương ứng, tùy thuộc vào vật liệu và 

các thông số gia công  
 Biết V: Xác định n (số vòng quay), chọn n gần với số vòng quay mà máy có 
cho bước nguyên công, cần gia công. 

� Chọn chế độ cắt: 

+ Lượng dư cắt: chọn lượng dư cắt là bé nhất, để giảm chi phí sản xuất. 
Tốc độ cắt: áp dụng phương pháp cắt tốc độ cao, dụng cụ cắt là hợp kim cứng. 
 + Khi tiện thép C45 có thể chọn: v = 400 ÷ 450 (m/f), 
thép cứng: v = 200÷ 250 (m/ f) 
 + Khi gia công nhiều dụng cụ nên chọn chế độ cắt thấp hơn. 
* Để gia công có hiệu quả cần:  

- Chọn đúng kim loại làm dụng cụ  
- Các thông số hình học của dụng cụ  
- Mài sắt dụng cụ để tăng tuổi thọ  
- Dụng cụ cắt cứng vững  
- Đồ gá sử dụng phải linh hoạt  
- Làm nguội tốt  

• Lượng chạy dao:  

 - Điều chỉnh theo công thức: 
o

o
L

L
SS .=   

- S,l: lượng chạy dao và chiều dài gia công cho nguyên công cần tính  
- So, lo: lượng chạy dao và chiều dài gia công cho nguyên công giới hạn. 
- Nếu s giảm thì tuổi thọ tăng (s cắt đứt ≥ 0.02 mm/vòng) 
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• Tuổi thọ của dụng cụ:  
- Theo kinh nghiệm có thể lấy: T = 120 phút  

Khi gia công với độ chính xác cấp 3 trở lên, chọn tuổi thọ theo dung sai  
I. 6. Xác định các thông số công nghệ: 

- Nhiệm vụ: tính toán thời gian thực hiện tất cả các nguyên công. Hành trình 
làm việc và hành trình chạy không, và các cơ cấu khác, sau khi đã có sơ 
đồ gia công và chế độ cắt.  

- Các bước thực hiện ï:  
a) Xác định chiều dài hành trình làm việc: 

 � Chiều dài hành trình làm việc được tính theo công thức sau: 
 L = L1 + ∆ 

  L1: Độ dài gia công  
 ∆: Khoảng cách an toàn nhỏ nhất và độ vượt quá giữa phôi và chi tiết. 
   Nếu ∆ lớn: tốn nhiều thời gian, cần hạn chế, 
 ∆l: Lấy tùy thuộc vào kết cấu của bàn dao, đồ gá các biện pháp làm việc 
của máy. 
 

∆ (Mm) 
Stt Loại Máy Tự Động 

Bàn Dao Dọc Bàn dao ngang 

01 
02 
03 
 
 

04 
05 

Tiện định hình ngang 
Tiện định hình dọc 
(Đường kính phôi 
≤ 18 (mm) 
8 ≤ d ≤ 45 mm) 
Nhiều trục 
Nửa tự động 

0.2 ÷0.5 
0.3 ÷0.7 
0.4 ÷0.6 

 
 

0.5 ÷1 
0.5 ÷2 

0.1 ÷0.3 
0.2 ÷0.5 
0.25 
 
 

0.2 ÷0.5 
0.5 ÷1 

 Cắt ren:∆ = 2t (t: bước ren) 
 Cắt ren bằng tarô: ∆l = 3mm 
 Cắt đứt chi tiết: ∆1 = ∆2 = 0.2 ÷0.5mm 

b) Xác định số lượng vòng quay và thời gian chính: 
 � Nếu gọi i là chỉ số thứ tự các hành trình, thì số vòng quay của hành trình 
đó là: 

  Ki: = Li / Si (vòng)  
  L i : chiều dài thứ i:  
  Si: lượng chạy dao của hành trình thứ i  
� Do các hành trình khác nhau nên số vòng quay trong một phút khác nhau 
khác nhau nên tỉ lệ thời gian thực hiện qua các hành trình khác nhau, Li tăng, 
Vi tăng,T tăng. 
� Để số vòng quay tỉ lệ với thời gian tiêu phí ta cộng thêm hệ số qui dẫn:  
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Sau khi đã xác định thời gian cần thiết để gia công chi tiết: 

  Hệ số qui dẫn: 
ti

to

i
n

n
C =  

 Nto: số vòng quay cơ bản của trục chính / 1 phút (có thể lấy nto lớn nhất) 
 Nti: số vòng uay trong một phút của trục chính ở hành trình đã cho. 
 Số lượng vòng quay cho hành trình thứ i: 

   i

i

i

i C
C

L
K .=  (vòng)  

 Thời gian cần thiết của hành trình thứ i trong một phút: ).(60. s
n

K
t

to

i

li =  

 Thời gian chính, không tính thời gian trùng: 
   
   
  
 Công thức sơ bộ: T = (1.25 ÷1.3)T1  
 Năng suất của máy: =60 / T1  

c)  Xác định sự hối hợp giữa các nguyên công: 

 �Sự phối hợp giữa cơ cấu chấp hành và cơ cấu phụ, thông qua các hành 
trình làm việc của chúng.  
 * Thường được biểu thị trên số phần trăm hoặc 1 góc độ của một vòng quay 
của trục phân phối. 

Năng suất Q (chi tiết / phút) 0÷8 8÷15 
Nâng 1mm β =1,2o β =1,5o 

Hạ 1mm β = 0.5o       β =1o 
 � Cam trục phân phối được chia làm 100 phần, hay 360 o  
 � Xác định phần trăm chạy không. 
 � Nếu gọi Σ β: là số phần trăm (hoặc số góc của các hành trình chạy không 
của trục phân phối, thì số phần trăm hành trình công tác sẽ là:  
 Σ α = 100 -Σ β hoặc Σ α = 360o - Σ β 
  � nếu 1 nguyên công có số lượng vòng quay là Ki: thì số phần trăm hành 

trình làm việc ứng với Ki: số vòng quay sẽ là: i

i

i K
K∑

∑
=

α
α , 

∑
∑

iK

α
 :ứng với 1 

vòng quay hành trình. 
 αI: là số nguyên tổng số của các nguyên công bằng Σ α (tổng số % hành 
trình công tác). 
 � sau khi đã tính toán xong ta lập phiếu điều chỉnh:  
I. 7. Lập phiếu điều chỉnh: 
 Là phiếu tập hợp tất cả những thông số đã được xác định ở các phần trên 
 

).(60. s
n

k
TT

to

i

lil

∑
∑ ==
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tiến, kẹp 
lùi, mở 

Giới hạn 
góc quay Stt Bước gia công hi Si nlvi N’

lvi αi α’
i βi β’

i 

Từ đến 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 
2 
…… 
…… 

Mở ống kẹp phôi 
Ụ phôi lùi 
…………………………. 
……………………………. 

- 
42 
……. 
……. 

 
 
…… 
…… 

 
 
……… 
……. 

 
 
……… 
………. 

 
 
……
…. 

 
 
……. 
…… 

10 
21 
…… 
……. 

 
 
…… 
…… 

0 
10 
…… 
…… 

10 
31 
…….. 
…… 

 Tổng cộng 0 -       - - 
 
I. 8. Lập chu trình làm việc: 
 � Được biểu diển bằng biểu đồ ghi các bước làm việc của, Cơ cấu chấp 
hành. 
 � Dựa vào các góc quay α, β ở phiếu điều chỉnh: 
 Biểu đồ thông dụng (lập trên trục tọa độ thẳng góc)  

Stt 
Cơ Cấu Chấp 

Hành 
Chu trình làm việc Của Trục Phân Phối 

I. 
Cơ Cấu 
Phụ 1 

                 

2 
 
 

                  

   %.. ...........................50% ................................................... 100% 
    0o ............................180o .....................................................  360o 
� Chu trình được biểu hiện bằng đường thẳng trong góc quay trục phân phối  
• Góc dương thể hiện tính chất làm việc của cơ cấu (tiến, kẹp)  
• Góc âm là hành trìnnh lùi dao và mở chi tiết ra  
• Góc bằng không thể hiện chu trình làm việc  
• Góc để trống, cơ cấu tương ứng không làm việc  
• Độ nâng đường thẳng (khi vẽ) đặt trưng cho chiều dài di động của cơ cấu chấp 

hành,dựa vào đó ta có thể so sánh độ dài di động của các cơ cấu khác (khi vẽ 
cùng một tỉ lệ), trong bảng là kích thước L. 

I. 9. Thiết kế cam:  
Gồm hai loại: thiết kế cam đĩa và thiết kế cam đĩa  
a) Thiết Kế Cam Đĩa:  

• Tiến hành vẽ biên dạng cam theo các số liệu đã được xác định ở phiếu điều 
chỉnh. 

• Những đường cong của cam đĩa phụ thuộc vào những đặt điểm chuyển động 
của cơ cấu chấp hành. 

Làm việc  

 

L Chạy không  
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Khi cơ cấu chấp hành đứng yên, đường cong cam là những cung tròn đồng tâm 
với trục quay, đây là đường cong chạy không: khi cam quay đồng tâm với trục, 
thì cơ cấu mà cam tác động sẽ đứng yên, hoặc quay tròn ở trạng thái không 
làm việc 

• Khi cơ cấu chấp hành làm việc, góc quay cam tương ứng với độ dài hành trình 
của cơ cấu chấp hành,  

• Đường cong công tác là đường cong arsimet (h = c.ϕ ). 
• Khi chạy không tiến hoặc lùi nhanh thể hiện bằng đường cong parabol, được 

lấy theo mẫu  
• Các đường cong khác nhau được nối bởi các cung tròn. 
• Để tránh va đập con lăn chỉ được tiếp xúc với đường cong một điểm. Vì vậy 

bán kính của cung tròn phải lớn hơn bán kính con lăn khoảng 1 mm  
� Các thông số cần xác định:  
 Rmax: bán kính lớn nhất của đường cong cam  
 Rmin: bán kính nhỏ nhất của đường cong cam  
 D: đường kính con lăn  
 R: độ dài tay đòn  
 A: khoảng cách giữa tâm trục phân phối và tâm quay của cần quay. 

 
 
 
* Trình tự vẽ cam: 

 
  
 

H. X.2. Sơ đồ bố trí cam đĩa. 

 

H. X.3.  Các thông số cơ bản của cam đĩa 
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-Vẽ các đường tròn có bán kính lần lượt là rmax,rmin, A, nếu con lăn tiếp xúc với 
biên dạng cam thì: a = rmax + d/2, d: đường kính con lăn. 
� Trên vòng tròn có bán kính Rmax, được chia làm 100 phần,hoặc 360o  
-Ta lấy điểm (o) tại vị trí thẳng góc với trục cam,  
-Từ (o) vẽ đường tròn bán kính R cắt đường tròn bán kính A tại (o1), 
-Từ (o1) với khẩu độ compa R đi qua điểm chia (o), và cắt đường tròn bán kính A 
tại 1 điểm, ta lấy điểm đó làm điểm xuất phát, và đặt các thông  số góc từ phiếu 
điều chỉnh lên đường tròn bán kính A. 
 -Dựa vào bảng điều chỉnh ta đặt các điểm (các phần, góc quay hành trình 
công tác) lên vòng tròn có bán kính là A. 
 - Nếu góc quay chia bao nhiêu phần thì độ nâng h chia bấy nhiêu phần. 

- Vẽ cung tròn tương ứng với cacù phần của độ nâng  
 - Giao điểm giữa các cung tròn và các đường phân chia, góc tương ứng là 
các điểm của đường arsimet 

- Các điểm giao nhau càng nhiều, đường arsimet càng chính xác. 
- Độ nâng H = rmax - rmin (các thông số được ghi trong phiếu điều chỉnh)  
- Bước xoắn T của đường cong: t / h = 100/ 25, t = 100.h. / 25 

 -Trong trường hợp cắt ren, đường cong thực tế hơi khác so với đường cong lý 
thuyết  

- Độ chênh lệch lớn nhất chiếm khoảng 10% - 15% độ nâng cắt ren. 
 Trên một số máy tiện để tiến và lùi dao nhanh, người ta vẽ theo từng máy.. 

- Các đường cong phụ thuộc vào thời gian gia công của chi tiết. 
b) Thiết Kế Cam Thùng: 

� Các số liệu dựa vào phiếu điều chỉnh  
� Trình tự thiết kế cam thùng: 

 
  
 
� Ta triển khai cam thùng ra hình chữ nhật, chu vi được chia ra 100 phần  
(hoặc 360o) hướng xuống chiều còn lại là chiều dài cam.  
� Xác định bán kính R (khoảng cách giữa các con lăn nằm trong rãnh cam và 
tâm (o) của đòn bẩy). 
� Xác định tâm (o) đối với vị trí của cam thùng, lấy các điểm tâm (o) dọc theo 
đường biên của cam thùng. 

H. X4.. Vị trí và các thông số cơ bản của cam thùng 
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� Với khẩu độ compa R, ta quay các cung tròn có tâm là (o) qua các điểm phân 
độ. 
 -Dựa vào phiếu điều chỉnh, ta xác định các đường cong của cam, trên hình 
từ cung 10 đến cung 40, phải thực hiện độ nâng. 
 -Xác định các điểm giao nhau giữa các cung này, tại các điểm đã xác định 
vẽ đường tròn có đường kính bằng đường kính con lăn (d). 
 -Vẽ đường tiếp tuyến ngoài giữa hai đường tròn trên, đó là đường cong tác 
thực hiện độ nâng h từ cung 10 đến cung 40. 
 -Những rãnh cam thẳng góc với trục quay là những đường cam chạy không, 
cơ cấu chấp hành lúc này sẽ đứng yên. 
 -Các đường cong cam tiến hoặc lùi dao nhanh sẽ được vẽ theo mẫu và kèm 
theo máy (đây là hành trình cố định của mỗi máy)  
 -Các đường cong tiến hoặc lùi dao nhanh có thể là đường cong paarabol, 
hoặc hình sin bất kỳ.  

 
 
 
- Các mẫu dùng để tiến hoặc lùi dao nhanh thường được làm dưới dạng hình sin, 
đảm bảo cơ cấu làm việc được êm và dể chế tạo. 
 -Để việc chế tạo và điều chỉnh cam trong quá trình gia công được dễ dàng 
và nhanh, trên các máy tự động người ta dùng các mãnh cam chế tạo sẵn, có thể 
tháo lắp được. 
� Những mãnh cam được chế tạo thành từng bộ và có độ nâng (h) khác nhau  
� Hành trình làm việc gồm các đoạn: 
  + Thực hiện tiến nhanh:β = 30o ÷ 45o  
  + Thực hiện lùi nhanh: ϕ = 55o ÷ 60o  
  + Hành trình làm việc. 
� Các thông số; γ:góc nâng (phụ thuộc vào h), h: độ nâng, α: góc ôm,  

α = 120 ÷ 240o, S = 1.V.i. Id.T (mm/ v) 
I: Tỉ số truyền từ trục chính đến trục phân phối. 
Id: Tỉ số truyền từ cam đến bàn dao  

T: Bước xoắn cam ở hành trình làm việc: γπ
α

tgD
h

T
o

..
.360

1

==  

 � Khi điều chỉnh cam ta chọn cam có độ nâng h, sao cho phù hợp với lượng 
chạy dao S. 

H. X.5.  Các thông số cơ bản của mãnh cam  
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N- Tính tỉ số truyền i để điều chỉnh bánh răng thay thế.

II.2. Ví dụ về điều chỉnh máy tự động:

II.1 Điều chỉnh máy tự động nhóm 1:
 Điều chỉnh máy tiện tư ï động định hình dọc:

* Nội dung công việc điều chỉnh:
1) Lập bản vẽ
2) Chuẩn bị máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá
3) Sơ đồ bố trí bàn dao
4)Lập sơ đồ gia công
5) Xác định chế độ cắt
6) Xác định các thông số công nghệ
7) Lập phiếu điều chỉnh
8) Lập chu trình làm việc
9) Thiết kế cam

Nội Dung
1) Lập bản vẽ:

 Đặc điểm của máy tư ï động định hình dọc
- Chỉ gia công như õng chi tiết nhỏ, đơn giản và ít nguyên công …

                                   (Hình Chi tiết gia công)
2) Chuẩn bịmáy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá:

- Dư ïa vào hình dáng của chi tiết, xác định chọn nhóm máy, chi tiết đơn
giản, dể gia công.

- Chọn máy 112
1: Máy tiện
: Thế hệ máy
12: Đư ờng kính lớn nhất (Dmax), máy có thể gia công  đư ợc ( 12).

3) Sơ đồ bố trí bàn dao:
Trên máy có bộ đồ gá phay rãnh vít, làm việc trùng với các nguyên công

khác
Máy có 3 bàn dao đư ùng và hai bàn dao ngang (gọi là bàn dao đòn cân)
* Các bư ớc điều chỉnh máy:
 Lập sơ đồ gia công:
 Thư ù tư ï chọn dao
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Dao (1 vạt góc , dao (2) tiện trụ ngoài , dao (3) cắt đư ùt
 Ngoài ra còn có bàn dao cắt ren đặt đối diện trục chính và dao phay rãnh vít lắp
trên đồ gá chuyên dùng:

3
2

1
5

4

4)Lập sơ đồ gia công:
Bảng thư ù tư ï các nguyên công:

Số nguyên
công

Sơ đồ nguyên công Tên nguyên công

1

2

3

Vạt góc: 3 x 45o

Tiện ngoài: Þ 5,96 x 32

Cắt ren và cắt đư ùt: M6 x 1

 5) Xác định chế độ cắt:
 Dư ïa vào thuyết minh của máy,vật liệu và bản vẽ,hoặc giáo trình (sách

chế độ cắt khi gia công cơ… ).
 Chọn lư ợng chạy dao dọc Sd = 0.04 mm/ v
 Lư ợng chạy dao để cắt đư ùt Sn = 0.02 mm/ v

H. X.6. Sơ đồ bố trí bàn dao trên máy 112
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 Vận tốc cắt khi tiện trơn: V = 65 (mét/ phút)
 Vận tốc cắt ren: Vr = 7 (mét /

phút)
 Trên cơ sở các số liệu đã có ta tính số vòng quay của các bư ớc nguyên công:

Số vòng quay phôi:

2073
10.

65.1000


ftn  (v/f)

 Ta chọn số vòng quay gần nhất với số vòng quay có trên máy:
n f = 2070 (v/f)

Số vòng quay khi cắt ren: 372
6.

7.1000


ftn  (m/f)

Cắt ren bằng phư ông pháp cắt đuổi bàn ren
Số vòng quay trục dụng cụ khi cắt ren: ndr

Ndr = nft + nor = 2070 + 372 = 2442 (v/f)
Số vòng quay khi lùi: n’

dr = 0, (trục dụng cụ không quay)
6) Xác định các thông số công nghệ:
a)Xác định chiều dài hành trình :
 Gồâm 16 bư ớc nguyên công:.

 bư ớc1-3:kẹp phôi, bộ phận kẹp có sẳn trên máy nên không cần tính toán.
 bư ớc 2: chọn dao cắt, dày 2 mm

Chiều dài ụ phôi lùi: L2 = 40 + 2 = 42 mm
Ta lấy tỉ số truyền tư ø cam đến ụ phôi: h 2 = i.L2 = 42 mm

 Hành trình bư ớc 4: cắt đư ùt (vạt mặt đầu)

1 = 0.5, dao ngoài phôi
2 = 0.15,dao vư ợt qua đư ờng tâm phôi, L 4=0.5+5+0.15+2tg10o = 6 (mm)
Dao cắt đư ùt đư ợc đặt trên bàn dao 3 của giá dao, có i 3 = 3

Độ nâng cam là: h = I.L4 = 3.6 = 18 (mm)
 Bư ớc 5:

H. X.7. Sơ đồ bư ớc cắt đư ùt
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- Hành trình vạt góc 3x45o

L5 = 15 (mm), tỉ số truyền tư ø cam tới bàn dao, i = 3
 Bư ớc 6: Hành trình vạt góc.

L6 = 3.2 (mm)
Độ nâng: h6 = 3,2 x3 = 9,6 (mm)

 Bư ớc 7: dao lui về vị trí cũ:
L7 =L5 + L 6 = 1.5+3.2 = 4.7 (mm)
H7 = 3 x 4.7 = 14.1 (mm)

 Bư ớc 8: Hành trình chạy không,(dao tiến tư ø ngoài vào)

L 8 = 0.5 + 2 = 2.5 (mm), với I = 3
Góc nâng cam: H8 = 3 x 2.5 = 7.5 (mm)

 Bư ớc 9: tiện trụ ngoài Þ 5,96.
Dao cách chi tiết:  = 0.2
Dao chuyển động suốt độ dài hành trình:

L = 32 - 1 + 0.2 = 31.2 (mm), i = 1, h 9 = i.L9 = 31.2(mm)
 Bư ớc 10: dao tiện ngoài lùi:

    H. X.8.  Sơ đồ bư ớc vạt cạnh

H. X.9. Sơ đồ bư ớc tiện
ngoài



253

L10 = L8 = 2.5 (mm)
H10 = h8 = 7.5 (mm), hành trình lùi dao giống nhau.

 Bư ớc 11: dao cắt nằm lệch với dao tiện 1 khoảng 0.8 (mm)

- Ụ phôi tiến nhanh, hành trình chạy không
L11 = 0.8+ 8 + 2 = 10.8 (mm), i = 1, h = 10.8 (mm)
 Bư ớc 12,13,14: bư ớc cắt ren và lùi (hành trình làm việc):
L12 = L13 = 20 + 1 = 21 (mm)
- Cơ cấu kẹp phôi vào cùng một lúc với hành trình cắt ren này.
 Bư ớc 15:
Dao cắt đư ùt đi vào (hành trình chạy không)
L 15 = 0.3 mm, i = 3
H15 = 3 x 0.3 =0.9
(i: tỉ số truyền tư ø trục phân phối đến bàn dao)
 Bư ớc 16: hành trình cắt đư ùt chi tiết: L 16 = 0.2 + 5+ 0.15 +2tg10 = 5.7
(mm)
Vì:i = 3, h16 = 3 x 5.7

b) Xác định số lư ợng vòng quay và thời gian chính:
 Số lư ợng vòng quay cần thiết của trục mang phôi, cho các bư ớc

nguyên công:
Kí hiệu: Ki = Li / Si,

Đối với hành trình cắt ren: Z i = Li / Ti.
Khi vạt góc K6 = 80 vòng
Tiện ngoài K9 = 780 vòng
Cắt đư ùt K16 = 285 vòng
Khi cắt ren Z =21 vòng
Khi lùi bàn ren L13 =21 vòng

H. X.10. Bư ớc ụ phôi tiến nhanh
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 Hệ số qui dẫn khi cắt ren là:

6.5
372
2070


or

ft

ti

to
r n

n

n

n
C

 Số lư ợng vòng quay cần thiết khi cắt ren: K 12 = Z. Cr = 21 x 5.6 =118
(vòng)

+ Bư ớc cắt ren trùng với bư ớc cắt đư ùt phôi nên thời gian gia công tính
cho mỗi bư ớc này:

Vậy thời gian chính: s
n

KKK

n

k
T

ftto

i 5.3360.
2070
114560.

60 1669 


 

 Thời gian sơ bộ gia công chi tiết:
T = 4.6 + 1.07T1 = 4.6 + 1,07 x 33.5 = 40 s

Năng suất của máy là: Q = 60 /T = 60 /40 = 1,5 (chi tiết / 1phút)
c) Xác định sư ï phối hợp giư õa các nguyên công:

- xác định góc quay  các hành trình chạy không của trục phân phối:
: phụ thuộc vào năng suất của máy (Q)

Nếu công suất Q của máy có Q = 0  8 (chi tiết / phút)
Thì: Khi cam nâng 1 mm:  = 1.2o

Khi cam hạ 1 mm:  = 0.5o

Nếu công suất Q của máy có Q = 8 15 (chi tiết / phút)
Thì: Khi cam nâng 1 mm:  = 1.5o

Khi cam hạ 1 mm:  = 1o

Trên cơ sở này ta xác định góc  cho tư øng bư ớc nguyên công:
Bư ớc Nguyên Công Số Liệu

Khi mở ống kẹp 1 = 10o

1 và 3
Khi siết ống kẹp  = 15o

2
Ụ phôi lùi, cam làm việc trên đư ờng
cong hạ xuống, cam hạ một đoạn
h = 42mm,

Góc quay:
2 = 0,5o.H2 = 0.5x42= 21 o

4 Dao cắt đư ùt lùi khi cam hạ 4 = 0.5o. H4 = 0.5 x 18 = 9 o

5 Dao vạt góc khi cam nâng, bư ớc này
trùng với bư ớc 4

5 = 0.5o x h5= 0.5 x4,5= 5.4O

H5 = 4,5 mm
7 Dao vạt góc lùi khi cam hạ 6 = 0.5o x h6 = 0.5 x 14,1 = 7O

8 Dao tiện ngoài vào khi cam hạ,
bư ớc này trùng với bư ớc 7

7 = 0.5o x h7 = 0.5 x 7,5 = 4O

10 Dao tiện ngoài lùi khi cam nâng 10 = 1,2o x h10 = 1.2 x 7,5 = 9O

11 Ụ phôi tiến nhanh khi cam nâng 11 = 1,2o x h11= 1.2 x 10.8 = 13O

15 Dao cắt đư ùt vào khi cam nâng 15 = 1,2o x h15 = 1.2 x 0.9 = 1.08O

- Để dể thiết kế và gia công ta chọn
15 = 3o

 Góc quay của hành trình phụ và chạy không của trục phân phối:
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 = 10 +21+15+9+7+9+13+3 = 87 o

 Tổng góc quay trục phân phối cho hành trình làm việc:
 = 360o -  = 360o - 87o = 273o

 Góc quay của hành trình phụ và chạy không của  trục, phân phối :
 = 10 + 21+15+9+7+9+13+3 = 87 o

 Số góc trục phân phối cho tư øng bư ớc công tác:

- Ta có: 9 = 0,24. 780 =185o

16 = 0,24. 285 = 68.4o = 69o

*Các bư ớc gia công trùng:
12 = 0,24.118 = 28o

13 = 0,24.21 = 5o

 Ta điền các giá trị và vào bảng, bắt đầu tính giá trị các góc quay của trục
phân phối cho các nguyên công không trùng kế tiếp nhau tư ø: 0 - 360o

 Số góc  và trùng nhau thì bố trí tư ông ư ùng vào giư õa các bư ớc trên ( đặt trong
ngoặc).

Năng suất của máy:(năng suất này gần bằng với năng suất sơ bộ)
(chi tiết / phút)

7) Lập phiếu điều chỉnh:
Là phiếu tập hợp tất cả các số liệu cần thiết của tất cả các bư ớc gia công để

thư ïc hiện nguyên công đã đề cập:
Các kí hiệu:
L: chiều dài các hành trình (mm)
H: độ nâng của cam (mm)
K: số lư ợng vòng quay trên 1 bư ớc (vòng)
o: góc quay công tác của trục phân phối trên 1 bư ớc
o: góc quay chạy không của trục phân phối trên 1 bư ớc

 Các số trong ngoặc là số liệu của các nguyên công trùng(n’lv, ’, ’,..)




1980.24,080.
1145
273. 66 
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36.1
360
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5.33
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2
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Góc quay của
camStt Bö ôùc gia coâng L H S nlv o o

Tư øo Đến o

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mở ống kẹp phôi
Ụ phôi lùi
Siết ống kẹp phôi
Dao cắt đư ùt lùi
Dao vạt góc vào
Vạt góc 3 x 45o

Dao vạt góc lùi
Dao tiện ngoài vào
Tiện ngoài Þ  5,96
Dao tiện ngoài lùi
Ụ phôi tiến nhanh
Cắt ren M6 x 20
Bàn ren lùi
Cơ cấu kẹp ôm chi tiết
Dao cắt đư ùt vào
Cắt đư ùt
Cơ cấu kẹp mang chi
tiết
Phay rãnh vít

-
42
-
6

1.5
3.2
4.7
2.5

31.2
2.5

10.8
21
21

0.3
5.7

-
- 42

-
- 18
+ 4.5
+ 9.6
- 14.1
- 7.5

+ 31.2
+ 7.5

+ 10.8

+ 0.9
+ 17.1

0.04
-
-

0.04
-
-

t = 1
t = 1

0.02

80

780

(118)
(21)

285

19

185

(28)

69

10
21
15
9

(6)

7
(4)

9
13

(5)

(4)
3

(10)
(30)

0
10
31
46

(46)
55
74

(77)
81

266
75

(291)
(319)

288
291

10
31
46
55

(52)
74
81

(81)
266
275
288

(319)
(324)

291
360

Tổng cộng 0  ki= 1145 273 87
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8) Lập Chu Trình Làm Việc:
 Lập biểu đồ chu trình làm việc của cơ cấu, dư ïa vào phiếu điều chỉnh:

0
STT Cơ cấu chấp hành

01

02

03

04

05

06

Cơ cấu kẹ phôi

Ụ trục phôi

Dao cắt đứt

Dao tiện ngòai

Dao vát cạnh

Bàn ren

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
360R̀CHUT NH LÀM VIỆC CƠ CẤU CAM

10 31
46

288

275
266

81

288 29155

77

55
74

81

291
319

324

9. Thiết kế cam:
 Máy 112 chỉ dùng cam đĩa,để thư ïc hiện chu trình ta cần  thiết kế 3 loại cam

 Cam điều khiển trục phôi,
 Cam bàn dao đòn cân (điều khiển dao cắt đư ùt và dao tiện ngoài) và cam

bàn dao đư ùng (điều khiển dao vạt góc)
 Cam điều khiển cơ cấu kẹp có sẵn trên máy, chỉ cần điều c hỉnh, thiết kế

cam bàn ren (nếu không có)
-Kích thư ớc cam phụ thuộc vào kích thư ớc và cách bố trí các bộ phận của máy,

Cam Rmin Rmax R A (mm)
Ụ trục phôi
Bàn dao đòn cân
Bàn dao đư ùng

20
35
25

90
65
60

120
125
125

130
135
135

- Trị số Rmin: phụ thuộc vào Rmax, độ nâng của cam (h), h: nằm trong giới hạn R min

đã cho.
9.1) Cam ụ trục phôi:

Ta lấy: Rmax = 90 mm, R = 120 mm, A = 130 mm, h 2 = 42,
Rmin = Rmax –  h2 = 90 –  42 = 48 mm
 Dư ïa vào phiếu điều chỉnh ta xác định các đư ờng cong cam như  ssau:

Tư ø 0o 10o; cam chạy không,10o 31o; cam hạ
31o 81o; cam chạy không,81o 266o; cam làm việc
266o 275o; cam chạy không,275o 288o; cam nâng
288o 360o; cam chạy không.

Ta đặt vị trí các góc này lên vòng tròn có bán kính R max và vẽ cam:
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Điều kiện kỹ thuật:
- Vật liệu: thép Cm10
- Độ thấm than: 0.8 –  1.2mm
- Tôi: 54 –  58 HRc
- Tỉ lệ: 1:2

 Đư ờng cong làm việc là đư ờng
cong arsimet, đảm bảo gia công êm và
lư ợng chạy dao ổn định.
- Hành trình lùi nhanh và tiến nhanh có
thể dùng đoạn thẳng
- Lỗ Þ 20 dùng để lắp cam vào trục
phân phối.
9.2)Cam bàn dao đòn cân:

 Cam này điều khiển dao cắt
đư ùt và tiện ngoài;
Ta lấy; Rmax = 65 mm, R = 125 mm, A = 135
mm, h2 = 31.2

Rmin = Rmax –  h2 = 65 –  31.2 = 33.8 mm
Tư ø 0o  46o; cam chạy không,46o  55o; cam hạ dao cắt đư ùt lúi

55o  74o; cam chạy không,77o  81o; cam hạ ddao tiện ngoài tiến vào
81o  266o; cam đư ùng yên, thư ïc hiện tiện ngoài
266o  275o; cam nâng, đư a dao tiện ngoài lùi
275o  288o; cam chạy không.,288  291o; cam nâng đư a dao cắt vào

291o  360o; hành trình làm việc cắt đư ùt chi tiết.

Điều kiện kỹ thuật:
- Vật liệu: thép Cm10
- Độ thấm than: 0.8 –  1.2mm
- Tôi: 54 –  58 HRc
- Tỉ lệ: 1:2

 Cách vẽ tư ông tư ï như  vẽ
cam ụ trục phôi:

 Các đư ờng chạy không là
cung tròn

 Đư ờng cong gia công tiện
là cung tròn

 Đư ờng cong cắt đư ùt là
ñö ôøng arsimet

0

0350340
330

320
310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210
200

190
180 170 160

150
140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30
20

10

1

2

3

4

5
6 7

Dmax= 180

Dmin= 40

R=120

10

31

81

266

275

288

A130

H. X.11. Hình vẽ cam ụ trục phôi:

0350340330
320

310

300

290

280

270

260
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240

230

220

210

200
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180 170 160
150

140
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110

100

90

80

70

60

50

40

30

20
10

1

2
3

45

5
6 7 8

0

46

55

77
81

275
288

291

266

R125
Dmax130

Dmin70

A=135

H. X.12. Hình vẽ cam bàn dao đòn cân:
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9.3) Cam bàn dao đư ùng:
Điều kiện kỹ thuật:
- Vật liệu: thép Cm10
- Độ thấm than: 0.8 –  1.2mm
- Tôi: 54 –  58 HRc
- Tỉ lệ: 1:2

 Cam này điều khiển dao vạt
góc:

Ta lấy; rmax = 60 mm, r = 125
mm, a = 135 mm, h2 = 14.1
Rmin = 45,9 mm

   tư ø 0o 46o; cam chạy không
    46o 52o; cam nâng đư a dao gạt
vào

52o

55o; cam chạy không
55o 74o; cam

làm việc
74o 81o; cam hạ để lùi dao
81o 360o; cam chạy không

 Cam nâng hạ đều là như õng đoạn thẳng, cam chạy không là như õng cung tròn,
để cam ít mòn ta hạ bán kính cam, hoặc thay bằng đư ờng cong arsimet.
 Đễ dể lắp cam vào trục phân  phối, ta xẻ rãnh cho cam bàn dao đư ùng.

H. X.13.Hình vẽ: cam bàn dao đứng

1
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0 2 0

0 1 9
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0
1 7
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1 5
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0

1 0
0

9 0
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6 0

5 0

4 0

3 0

2
0

1
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2
3
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5
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4 6
5 5
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1 2 0
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II.2. Điều chỉnh máy tiện loại 3:(  Máy tiện tư ï động rêvolve)
* Nội dung công việc điều chỉnh :

II.2. 1. Lập bản vẽ
II.2. 2. Chuẩn bị  máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá
II.2. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao
II.2. 4. Lập sơ đồ gia công
II.2. 5. Xác định chế độ cắt
II.2. 6. Xác định các thông số công nghệ
II.2. 7. Lập phiếu điều chỉnh
II.2. 8. Lập chu trình làm việc
II.2. 9. Thiết kế cam

II.2. 1. Lập bản vẽ:

- Xét hình dáng và độ phư ùc tạp gia công của chi tiết, ta chọn máy nhóm 3,
Kích thư ớc lớn nhất của chi tiết Þ 24.
II.2. 2. Chuẩn bị  máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá:
 Chọn máy 1b140 để gia công chi tiết thép tư ï động A12, đư ờng kính  Þ 24,
Vật liệu dao cắt thép hơp kim cư ùng
II.2. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao:

Máy có 3 bàn dao chạy thẳng góc trục phôi.
 * Các vấn đề  cần lư u ý :
 Các dụng cụ cắt lắp trên đầu rêvolve, các loại dao định hình, cắt đư ùt lắp

trên các bàn dao
 Để cho đầu dao rêvolve cân bằng, các dụng cụ cắt nên đặt ở như õng góc độ
bằng nhau,( chia đều trên ổ dao 360 o ).

- Chỉ gia công ren như õng bề mặt đã gia công để giư õ tuổi thọ bàn ren
- Phải hiệu chỉnh dao nằm đúng ở vị trí công tác khi đầu rêvolve quay.

II.2. 4.  Lập sơ đồ gia công:
+Sơ đồ gia công

H. X.14.  chi tiết gia công
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STT Sơ Đồ Nguyên Công Tên Nguyên Công Bàn Dao

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Phóng phôi

Tiện ngoài phần
ren
M16 x 2.

Tiện thô đoạn Þ 20
đến Þ 20.5.

Tiện rãnh h = 3
mm,
vạt góc:1 x 45o.

Tiện tinh Þ 20.

Cắt ren M16 x 2

Cắt đư ùt

Đầu rêvolve

Đầu rêvolve

Đầu rêvolve

Bàn dao trư ớc,
bàn dao sau

Đầu rêvolve

Đầu rêvolve

Bàn dao đư ùng
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II.2. 5. Xác định chế độ cắt :
 Dư ïa vào bảng số liệu điều chỉnh máy tư ï động ta x ác định V(vận tốc cắt ), S(
lư ợng chạy dao ), n( số vòng quay trục chính )

a)Nguyên công tiện :
Tiện ngoài Þ 25, tra bảng ta đư ợc :
S2 = 0.12 mm/ vòng, ta chọn V2 = 65(mét/ phút)
 Số vòng quay trục chính khi tiện :

(v/f)

Chọn số vòng quay gần với số vòng quay có trên máy: chọn n 2 = 800(v/f)
Vận tốc thư ïc tế là:

(m/f)

 Tra theo lý lịch của máy ta chọn bánh răng thay thế :A = 25 răng, B = 70
răng

Để tiện các nguyên công : 3,4,5,7, ta chọn số vòng quay trục chính :
- Nguyên công tiện và cắt ñö ùt :n 2 = n3 = n4 = n5 = n7 = 800 (v/f)

Lư ôïng chạy dao: s2 = s3 = s5 = 0.12(mm/v )
Lư ợng chạy dao khi tiện rãnh và vạt góc : s 4 = 0.05 (mm/v)
Lư ợng chạy dao khi cắt đư ùt : s 7 = 0.04(mm/v)

b) Nguyên công cắt ren :
Cắt ren M16 x 2, s6 = t = 2 mm/v, chọn vận tốc cắt :v 6 = 8 (mm/f)

(v/f)

Số vòng quay thư ïc tế trên máy: n 6 = 160( v/f)

Vận tốc cắt ren thư ï c tế : 05.8
1000

160.16.
6 


V ( m/f)

II.2. 6. Xác định các thông số công nghệ :
a) Xác định chiều dài hành trình :
- Ở máy tiện rêvolve tỉ số truyền tư ø cam đến cơ cấu chấp hành i = 1, nên

L và h đều bằng nhau,  = 0.5  1 mm.
Stt Tên Nguyên Công Chiều Dài Hành Trình

1 Phóng phôi

Độ dài chi tiết gia công : l = 48mm
Chiều rộng dao cắt đư ùt : b = 3mm
Chi tiết nhô ra khỏi mặt đấu ống kẹp : b =
5mm
Lo = 48 +3+5 =  56 mm

863
24.14,3
65.10

.
.10 3

2
3

2 
D

v
n



5.60
1000

800.24.
1000

.. 2
2 

 nD
V

159
16.

8.1000
6 


n
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2 Tiện ngòai phần ren
  M16 x 2

L2 = +b2 = 0.5 + 24 = 24.5 mm

3 Tiện thô đọan 20 đến
đư ờng kính 20.5

B3 = 14
L3 = +b3 = 0.5 + 14 = 14.5 mm

4 Tiện rãnh :
Vạt góc :

L4 =  +1/2(d2- d1 ) = 0.5 + 1/2(20.5-
18)=1.75mm
L'4 = 3 mm

5 Tiện tinh đọan b5

B5 = b3-b = 14-3 =11 mm.
L5 = +b5 +1= 0.5 + 11+0.5 = 12 mm
1= 0.5 (độ vư ợt quá của mủi dao )

6 Cắt Ren Và Lùi Trên
Đọan B = 25mm

L6 =  2t+B6 = 20 + 2.2 = 24 Mm
( T: Bư ớc Ren)

7 Cắt đư ùt chi tiết

Ñö ôøng kính caét ñö ùt : d. = 24- 2x 1 = 22 mm,
B = 3mm( chiều rộng dao cắt đư ùt ), c = 0.3b(
hành trình phụ )
L7 = +0.5d +1+c = 0.5 + 11 + 1+0.5 = 13
mm

b) Xác định số lư ợng vòng quay  và thời gian chính :
 Số lư ợng 'vòng quay cần thiết cho mỗi nguyên công, đư ợc tính toán với hệ
số qui dẫn.
-Ta lấy số vòng quay cơ bản là số vòng qua y lớn nhất, cho hầu hết các nguyên
công:
Nto = 800(v/f), hầu hết các nguyên công tiện có c =1, trư ø  nguyên công  cắt ren
c6 = nto/n6 = 800/160 = 5
-Số vòng quay cần thiết cho nguyên  công 2:  (vòng )

Stt Tên Nguyên Công Số Lư ợng Vòng Quay

3 Tiện thô phần cắt ren M14 K3 = 14,5/ 0,12 = 129(vòng )

4 Tiện rãnh 3mm K4 = 1.75/ 0,05 = 35(vòng )
K'4 = 3/ 0,05 = 60(vòng )

5 Tiện tinh 20 K3 = 12 / 0,12 = 100(vòng)

6 Cắt ren
Khi lùi bàn ren

K6 =(L6 x C6) / t = (24/2)* 4.5  =
60(vòng )
K'6 = L6/ t = 24/2 = 12(vòng)

7 Cắt đư ùt chi tiết K7 = 13 / 0.04  = 325( vòng )

- Thời gian chính để gia công chi  tiết là:

2041.
12,0

5.24. 2
2

2
2  C

S

l
K
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)(66882.
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- Thời gian gia công chi tiết :
T  = 4.85 +  1.1 * 66 = 77.45(s)
- Năng suất sơ bộ của máy :

)/.(5.46)/.(775.0
45.77

6060
gictfct

T
Q 

c) Xác định sư ï phối hợp giư õa các nguyên công :
- Xác định  phần trăm góc  cho các hành trình chạy không:
- Phóng phôi và kẹp phôi 1 = 3%
- Quay đầu rêvolve  lần thư ù nhất : ’1 = 2%
- Quay đầu rêvolve sau mỗi lần kế tiếp :  = 3%
- Đảo chiều và thay. Đổi số vòng  quay trục chính : 5,6 = 1%
- Lùi dao cắt đư ùt : 7 = 1%
* Tổng số chạy không của cam :( trư ø đi các nguyên  công trùng )

 =  16 %
* Tổng số góc của hành trình làm việc :

 = 100- 16 = 84 %

(lấy chẳn :19%)

 Góc quay làm việc tư ông ư ùng với các nguyên công :

,

* Số lư ợng vòng quay cần thiết cho toàn bộ hành trình làm việc(1 chu kì gia
công ):
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* Thời gian cần thiết để gia công chi tiết :

* Năng suất chính xác của máy :

 Công suất thư ïc tế của máy:
T  = 79 giây, thời gian có trên máy : T = 80.1 giây

(chi tiết/ phút)

Trị số  này gần bằng với trị số chọn sơ  bộ,Ta điền tất cả các thông số trên vào
phiếu điều chỉnh.

II.2. 7. Lập phiếu điều chỉnh :
Phần

quay của
cam

Bán kính
cam

NC
Các bư ớc gia công L= h

(mm)

S
(mm/

v)

K
(vòng)


[%]


[%]

Tư ø
%

Đến
%

Đầu
h.tr

Cuối
h.tr

Bàn
dao

1
-phóng phôi
-quay đầu rêvolve

56 3
2

0
3

3
5

95 95 reâvol
ve

2

Tiện ngoài phần
Ren M14 x 2 và
vạt góc
Quay đầu rêvolve

24.5 0.12 204 19

3

5

27

24

27

96.5 121 reâvol
ve

3
Tiện thô đoạn
Þ 20 –  Þ 20,5 mm
Quayñaàu reâvolve

14.5 0.12 121 11

3

38

(43)

38

41

120.
5

135 reâvol
ve

4

Tiện rãnh b = 3
mm
Vạt góc 1 x 45o

1,75
3

0.05
0.05

(35)
60

(3)
6 41

(46)
47

78.2
5

77

80
80

Trư ớ
c sau
reâvol

ve

5

Tiện tinh  Þ  20
Quayñaàu reâvolve
Đổi vận tốc và
chiều quay trục
chính

12 0.12 100 10
3

47
57

57
60

20.5 132.5 reâvol
ve
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6

Cắt ren M14 x 2
Đổi vận tốc và
chiều quay trục
chính
Lùi bàn ren
Quay đầu rêvolve
2 lần.

24

24

2

2

60

12

6

1

1
60
66

67
(68)

66
67

68
(74)

92

116

116

92

Reâvo
lve

reâvol
ve

7 Cắt đư ùt chi tiết
Lùi dao cắt đư ùt

13 0.04 325 31
1

68
99

99
100

67 80 Đư ùng

 II.2. 8. Lập chu  trình làm việc :
 Góc  quay của trục phân phối dư ợc chia ra 100 phần, và chu trình làm

việc như  sau:

Stt Cơ cấu chấp hành Chu trình làm việc

1 Cơ cấu phóng phôi

2 Đầu rêvolve

3 Bàn dao trư ớc

4 Bàn dao sau
5 Bàn dao đư ùng

II.2. 9. Thiết kế cam :
 Dư ïa vào thuyết minh của máy ta có các thông số của cam như  sau :

Cơ cấu chấp hành D (mm) Rmin rmax R A(mm)
Cam đầu rêvolve 18 40 140 150 171
Cam bàn dao trư ớc và sau 18 35 80 90 116
Cam bàn dao đư ùng 18 35 80 90 113

Khoảng cách giư õa đầu rêvolve và mặt đầu vấu kẹp : L min = 75(mm)

a) Cam Đầu Rêvlve :
 Sơ đồ quan hệ giư õa cam và khoảng cách gia công :

3

415 24 27 47 66 74

68

99

38 57



266

- Muốn vẽ cam đầu rêvolve trư ớc tiên phải điều chỉnh vị trí đầu rêvolve, và
xác định đư ợc khoảng cách L của các nguyên công.

 Tính các số liệu cần thiết để thiết kế cam :
l = lo – b + h
lo = l+B+0.5 mm ; Lo : độ nhô ra của phôi
l: chiều dài chi tiết gia công
B: chiều rộng dao cắt đư ùt.
b: khoảng cách tư ø mặt đầu phôi đến lư ỡi cắt của dao.
h: khoảng cách tư ø lư ởi cắt của dao đến đầu rêvolve.
Nếu Lmin < Li thì bán kính của cam sẽ giảm đi L, và ngư ợc lại

L = Li- Lmin = rmax –  ri

ri = rmax – L(ri :bán kính đặt  con lăn )
Stt bư ớc Bư ớc gia công Số liệu cần thiết (mm)

0 Độ dài nhô ra của phôi Lo = L+B+ 5 = 48+3+5= 56

1
Phóng phôi L1 = lo – b + h = 56- 0 +64 = 120

L = Li- Lmin = 120 –  75 = 45

2 Tiện ngoài L2 = lo – b2 + h = 56-24 +62 = 94
L = Li- Lmin = 94–  75 = 19

3
Tiện thô đoạn Þ 20mm L3 = lo – b3 + h = 56- 45 + 62 = 80

L = Li- Lmin = 80 –  75 = 5

5
Caét ren M14 L5 = lo – b5 + h = 56- 42,5 +62 = 82,5

L = Li- Lmin = 82,5–  75 = 7,5

6
Cắt đư ùt chi tiết L6 = lo – b6 + h = 56- 24 +67= 99

L = Li- Lmin = 99 –  75 = 24

 Bán kính cam đầu reâvolve : r max = 140 mm, rmin = 40 mm
 Bán kính cam ở đầu và cuối hành trình :
ri = rmax – L
r’I = r1 –  L 1,( bán kính cam ở đầu hành trình )
r1 = 140 –  45 = 95 mm, r’1 = r1 –  L 1 = 95-0 = 95 mm,
r2 = 140 –  19 = 121 mm, r’2 = r2 –  L 2 = 121-24,5 = 96.5 mm,
r3 = 140 –  5= 135 mm, r’3 = r3 –  L 3 = 135-15,5 = 119,5 mm,
r5 = 140 –  7,5 = 132,5 mm, r’5 = r5 –  L 5 = 132.5-13 = 119,5 mm,
r6 = 140 –  24= 116 mm, r’6 = r6 –  L 6 = 116-24 = 92 mm,
 Độ nâng cắt ren, cần hạ bán kính 10% ở cuối hành trình cắt ren :

(116 –  92).10% = 2.4(mm) ,neân:r6 = 116- 2.4 = 113,6(mm)
 Các bư ớc vẽ cam đầu rêvolve :

- Vẽ các vòng tròn có bán kính r max  rmin, A,(rmax +d/2)

H. X.15 Sơ đồ cam Revolve.
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 Chiavòng tròn có bán kính(rmax +d/2), ra 100 phần, điểm khởi đầu vẽ
đư ờng tròn này là tại các đư ờng tâm vuông góc nối liền tâm của cam và lỗ tâm
định vị  Þ 10 mm của cam.

-Xác định các cung tròn có bán kính R, trên vòng tròn có bán kính A
tư ông ư ùng với góc  và ở  phiếu điều chỉnh vẽ các cung R qua các phần đã
xác định.

-Vẽ các bán kính cần thiết cho tư øng đoạn quay của cam.
-Vẽ các đư ờng cong công tác của cam.

 Cam bàn dao ngang :
Ở cuối hành trình của cam bàn dao ngang con lăn nằm ở bán kính r max

của cam, nên ta chỉ  xác định bán kính ở đầu hành trình :
Theo thuyết minh :rmax = 80 mm
Nguyên công 4:  bàn dao trư ớc,
R4t = 80, r’4 = 80-1,75 = 78,25 mm
Bàn dao sau:  r4s = 80, r’4s = 80-3 = 77 mm
- Ở nguyên công 7: nguyên công cắt đư ùt chi tiết :
r7= 80, r’7 = 80 – 13.5 =  66.5 mm

Điều kiện kỹ thuật:
- Vật liệu : thép Cm10
- Độ thấm than: 0.8 –  1.2mm
- Tôi: 54 –  58 HRc
- Tỉ lệ: 1:2

H. X.14. Cam đầu rêvolve máy tiện tư ïđộng 1b140
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- Biên dạng cam không làm việc thư ờng có bán kính bằng với bán kính r min của
cam.
- Cam có tải trọng nhỏ thư ờng đư ợc chế tạo bằng gang Gx15 -32, Gx 28-48…
- Cam có tải trọng lớn thư ờng đư ợc chế tạo bằng thép 20x –  40x.

  

Điều kiện kỹ thuật:
- Vật liệu : thép Cm10
- Độ thấm than: 0.8 –  1.2mm
- Tôi: 54 –  58 HRc
- Tỉ lệ: 1:2

H. X.15. Cam các bàn dao ngang
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 MÁY CẮT KIM LOẠI 



Lời nói đầu 

 

  Môn học máy cắt kim loại là một môn chuyên ngành, nhằm đáp ứng cho 
sinh viên có kiến thức về các chuyển động học trong ngành cơ khí chế tạo, từ đó 
xác định từ các hình dáng chi tiết gia công, phương pháp tạo hình, chuyển động 
tạo hình, hình thành sơ đồ kết cấu động học. Sau khi hình thành kiến thức cơ bản 
trên, sinh viên thể hiện kỹ năng đọc bản vẽ sơ đồ động cho từng máy điển hình, 
cách điều chỉnh máy gia công cụ thể, các cơ cấu nguyên lý máy, cách bố trí các 
đường truyền động. 

 Ngoài các kiến thức cơ bản trên, môn học còn làm nền tảng cơ bảøn cho 
các môn học khác như  Công nghệ Chế tạo máy, Thiết kế máy cắt kim loại, 
Công nghệ sửa chữa máy v. v… 
 Với các yếu tố trên người soạn cố gắng tổng hợp các kiến thức của các 
thầy giáo đi trươcù  để hình thành tập bài giảng và chỉ mong tóm gọn, giới thiệu 
những nội dung cơ bản nhất đễ sinh viên  có thể nhận thức  các dạng chuyển 
động gia công cơ, các cơ cấu nguyên lý máy được áp dụng trong máy các kim 
loại. Từ đó có thể phát triển áp dụng vào trong các thiết bị máy khác trong nền 
công nghiệp hiện tại và tương lai. 

 Rất mong được sự đóng góp của các Thầy cô và các  Sinh Viên 

  

Người biên soạn   
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CHƯƠNG I 

ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI 

I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI  

Máy là tất cả những công  cụ hoạt động theo nguyên tắc cơ học dùng làm thay đổi 
một cách có ý thức về hình dáng hoặc vị trí của vật thể. 

Cấu trúc, hình dáng và kích thước của máy rất khác nhau. Tuỳ theo đặc điểm sử 
dụng của nó, có thể phân thành hai nhóm lớn : 
 - Máy dùng để biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho thích hợp 
với việc sử dụng được gọi là máy biến đổi năng lượng. 
 - Máy dùng để thực hiện công việc gia công cơ khí được gọi là máy công cụ. 

Những máy công cụ dùng để biến đổi hình dáng của các vật thể kim loại bằng 
cách lấy đi một phần thể tích trên vật thể ấy với những dụng cụ và chuyển động khác 
nhau được gọi là máy cắt kim loại. 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, máy công cụ bao gồm năm loại :  
 - Máy cắt kim loại. 
 - Máy gia công gỗ. 
 - Máy gia công áp lực. 
 - Máy hàn. 
 - Máy đúc. 

Vật thể cần làm biến đổi hình dạng gọi là phôi hay chi tiết gia công. Phần thể tích 
được lấy đi của vật thể gọi là phoi. Dụng cụ dùng để lấy phoi ra khỏi chi tiết gia công 
gọi là dao cắt. 

 
II. CÁC DẠNG BỀ MẶT GIA CÔNG 

Bề mặt hình học của chi tiết máy rất đa dạng và chế tạo các bề mặt nầy trên các máy 
cắt kim loại có rất nhiều phương pháp khác nhau. Để có thể xác định các chuyển động 
cần thiết, tức là chuyển động của các cơ cấu chấp hành của máy tạo ra bề mặt đó, ngöôøi 
ta thường nghiên cứu các dạng bề mặt gia công trên máy cắt kim loại. Các dạng bề mặt 
thường gặp là: 
 
II.1. Dạng trụ tròn xoay 
II.1.1. Đường chuẩn là đường troøn, sinh thẳng 

Thể hiện mặt trụ được hình thành do đường sinh là đường thẳng quay chung 
quanh đường chuẩn là đường tròn . 
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                                                            Đường sinh                     
 

                    
     
          Đường chuẩn 
     
 
 
II.1.2. Đường chuẩn tròn sinh, gãy khúc 
                               

Đường sinh 
 
 
 

                         
Đường chuẩn 

 
 
 
II.1.3 Đường chuẩn là đường troøn, sinh cong 
  
                                                       Đường sinh 

                                    
                               Đường chuẩn 

 
 
 
 

H. I-1. Dạng bề mặt tròn xoay, đường chuẩn tròn , sinh thẳng   

H. I-2. Dạng bề mặt tròn xoay, đường chuẩn tròn, đường sinh gãy 

H. I-3. Dạng bề mặt tròn xoay, đường chuẩn tròn, đường sinh cong  
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II.2 Dạng mặt phaúng 
 
II.2.1 Đường chuẩn là đường thaúng,  sinh thẳng 
                     
                             
                                                                      

    
 
 
 
 II.2.2. Đường chuẩn là đường thaúng, sinh gãy khúc 
 
         Đường chuẩn                                Đường chuẩn                  Đường chuẩn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đường sinh                   Đường sinh                                                           Đường sinh 
 
 
 
II.2.3 Đường chuẩn là đường thaúng, sinh cong  
  
                                              Đường chuẩn                 Đường sinh                 
 
 

                            Đường sinh        Đường chuẩn                 
 

Đường chuaån  Đường sinh  

H. I-4. Dạng bề mặt phẳng, đường chuẩn thẳng, đường sinh thẳng  

H. I-5. Dạng bề mặt phẳng, đường chuẩn thẳng, đường sinh gãy khúc  

H. I-5. Dạng bề mặt phẳng, đường chuẩn thẳng, đường sinh cong  
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II.3 Các dạng đặc biệt  
Trình bày các dạng mặt trụ, mặt nón không tròn xoay và mặt cam . 

Ngoài ra bề mặt đặc biệt còn có dạng thân khai , arsimet, cánh turbin , máy chèo v.v… 
Tóm lại , từ các dạng bề của các dạng nói trên, ta có thể tạo ra chúng bởi hai loại đường 
sinh  sau đây: 

 
 

        
                                                                          

                                                                    
 
 

1. Đường sinh do các chuyển động đơn giản: thẳng và quay tròn đều của máy tạo 
nên như đường thẳng, đường tròn hay cung tròn, đường thân khai, đường xoắn ốc… 

2. Đường sinh do các chuyển động thẳng và quay tròn, không tròn  điều của máy 
tạo nên như đường parapôl, hyperbôl, ellip, xoắn logarit… kết cấu máy để thực hiện các 
chuyển động này phức tạp. 

Những đường sinh nói trên chuyeån động tương đối với một đường chuẩn sẽ tạo ra 
bề mặt của các chi tiết gia công. Do đó, một máy cắt kim loại muốn tạo được bề mặt gia 
công phải truyền cho cơ cấu chấp hành (dao và phôi) các chuyeån động tương đối để tạo 
ra đường sinh và đường chuẩn. 

Những chuyển động cần thiết để tạo nên đường sinh và đường chuẩn gọi là chuyển 
động tạo hình của máy cắt kim loại.  

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH 

 III.1. Phương pháp theo vết 
 Là phương pháp hình thành bề mặt gia công do tổng cộng các điểm chuyển động 

của lưỡi cắt, hay là quỷ tích của các chất điểm hình thành nên bề mặt gia công . 
                               

 
 

H. I-6. Dạng bề mặt đặc biệt 

1a2a
3a

H. I-7. Phương pháp gia công theo vết  
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III.2. Phương pháp định hình 
Là phương pháp tạo hình bằng cách cho cạnh lưỡi cắt trùng với đường sinh của bề 

mặt gia công.  

 

 

 
III.3. Phương pháp bao hình 

Là phương pháp dao cắt chuyển động hình thành các đường điểm, quĩ tích các 
đường điểm hình thành đường bao và đường bị bao, đường bị bao chính là đường sinh 
chi tiết gia công. 

                                                                             

               
                                                            Đường bị bao 
 

H. I-8. Phương pháp gia công định hính 

a1

a2 

a3 

Lưỡi cắt

Đường bao  

H. I-9. Phương pháp gia công bao hình 
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IV. CHUYỂN ĐỘNG TẠO HÌNH 
IV.1. Định nghĩa: 

Chuyển động tạo hình bao gồm mọi chuyển động tương đối giữa dao và phôi 
để hình thành bề mặt gia công. 

Chuyển động tạo hình thường là chuyển động vòng và chuyển động thẳng. 
Trong chuyển động tạo hình có thể bao gồm nhiều chuyển động mà vận tốc của 
chúng phụ thuộc lẫn nhau. Các chuyển động như thế được gọi là chuyển động thành 
phần. 
IV.2. Phân loại chuyển động tạo hình: 

 Phân loại theo mối quan hệ các chuyển động 
  Chuyển động tạo hình đơn giản: là chuyển động có các cơ cấu chấp hành 

không phụ thuộc vào nhau. 
 
 
                                   n                                                n 
 
 
 
    
 
 

  Chuyển động tạo hình phức tạp : là chuyển động có các cơ cấu chấp 
hành phụ thuộc vào nhau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Chuyển động tạo hình vừa đơn giản vừa phức tạp: Là chuyển động có các chuyển 
động cho cơ cấu chấp hành phụ thuộc và không phụ thuộc vào nhau   
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H. I-10. Chuyển động tạo hình đơn giản 

H. I-11. Chuyển động tạo hình phức tạp

   T 

H. I-12. Chuyển động tạo hình vừa đơn giản vừa phức tạp   
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Tổ hợp giữa chuyển động tạo hình với phương pháp gá đặt: Không phải chỉ 
đánh giá đúng hình dáng bề mặt, phương pháp gia công và chuyển động tạo hình, tất 
yếu  hình thành bề mặt gia công, nhưng hình dáng chi tiết còn phụ thuộc vào vị trí gá 
đặt dao và phôi.  

 
 

V. SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC 
V.1. Định nghĩa:  

Sơ đồ kết cấu động học là một loại sơ đồ quy ước, biểu thị những mối quan hệ về 
các chuyển động tạo hình và các ký hiệu cơ cấu nguyên lý máy, vẽ nối tiếp hình thành 
sơ đồ, về đường truyền động của máy. Được gọi là sơ đồ kết cấu động học.  

Trong một sơ đồ kết cấu động học có nhiều xích truyền động để thực hiện các 
chuyển động tạo hình. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V.2. Phân loại sơ đồ kết cấu động học 

V.2.1 Sơ đồ kết cấu động học đơn giản  

Là sơ đồ kết cấu động học thực hiện các chuyển động tạo hình đơn giản, bao gồm 
các xích truyền động, thực hiện các chuyển động độc lập không phụ thuộc vào nhau, 
như ở máy phay, máy khoan, máy mài … 

 

 

T

H. I-12. Tổ hợp giữa các chuyển động tạo hình  

tx

ÑC 

n

s

Phôi

Bàn daoi s 

i v 

         H. I-13. Sơ đồ kết cấu động học  
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V.2.2. Sơ đồ kết cấu động học phức tạp:  
Là sơ đồ kết có các chuyển động tạo hình phức tạp, bao gồm việc tổ hợp hai 

hoặc một số chuyển động hình phụ thuộc vào nhau hình thành bề mặt gia công. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
V.2.3. Sơ đồ kết cấu động học hỗn hợp: 
Bao gồm xích tạo hình vừa đơn giản vừa phức tạp. Sơ đồ kết cấu động học của 

máy phay ren vít là một đặc trưng cho loại xích tạo hình này. 
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         H. I-14. Sơ đồ kết cấu động học máy chuyển động đơn giản     

 H. I-14. Sơ đồ kết cấu động học máy chuyển động phức tạp  

 H. I-15. Sơ đồ kết cấu động học máy chuyển động vừa đơn giản vừa phức tạp
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b. Xích phân độ 

 Ngoài các xích thực hiện chuyển động tạo hình trong máy cắt kim loại còn có 
xích phân độ. Nó không thực hiện chuyển động tạo hình nhưng lại cần thiết để hình 
thành các bề mặt gia công theo yêu cầu kỹ thuật như là gia công bánh răng, ren nhiều 
đầu mối … 

Trong xích phân độ người ta chia ra làm hai loại. 
-  Phân độ bằng tay  
-  Phân độ tự động bằng máy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Phôi quay phân độ  

 
 
 
 
 

i 
Trục chính 

Đĩa phân độ 

Chốt 
định vị 

i

Trục chính 

Đĩa phân độ 

Chốt định vị

ÑC

Ly hợp 

 H. I-16.Phân loại sơ đồ xích phân độ 

 H. I-17.Sơ đồ kết cấu động học phôi quay phân độ 
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 - Dao tịnh tiến phân độ 

 

 

- Phôi quay phân độ và dao tịnh tiến phân độ  

 

c. Xích vi sai 

 Để hình thành bề mặt gia công, trên một số MCKL cần xích truyền động tổng 
hợp để bù trừ một số chuyển động truyền đến khâu chấp hành. Cơ cấu tổng hợp 
chuyển động thường dùng nhất là cơ cấu vi sai và xích truyền động thực hiện tổng hợp 
chuyển động gọi là xích vi sai. 

 Chuyển động vi sai được dùng trong trường hợp cần truyền đến khâu chấp hành 
một chuyển động phụ thuộc chu kỳ, khi không cần ngừng chuyển động các khâu chấp 
hành. Có khi người ta dùng xích vi sai để thực hiện một chuyển động không đều. 
 

i v

 

phơi 

is 

H. I-18.Sơ đồ kết cấu động học dao tịnh tiến phân độ  phân độ  

H. I-19. Sơ đồ kết cấu động học phôi quay phân độ và dao tịnh tiến phôi độ  
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Ví dụ : Sơ đồ kết cấu động học của máy tiện hớt lưng dùng xích vi sai 
 Trục cam nhận hai nguồn chuyển động từ cơ cấu điều chỉnh ix và iy. Cơ cấu vi 

sai (VS) thực hiện việc tổng hợp hai chuyển động này thành một chuyển động đã 
được bù trừ chuyển đến cam.                                                                                                                         
 
VI. PHÂN LOẠI VÀ KÝ HIỆU 
VI.1. Phân loại máy 

VI.1.1. Theo điều khiển 

 -  Điều khiển bằng cơ khí 

 -  Điều khiển bằng thủy lực 

 -  Điều khiển bằng chương trình số       
VI.1.2. Theo phương pháp công dụng  
 - Máy tiện 
 - Máy phay 
 - Máy bào 
 - Máy mài 
 - Máy khoan 
 - Máy doa … 
 VI.1.3. Theo trình độ vạn năng 
 - Máy vạn năng 
 - Máy chuyên môn hóa 
 - Máy chuyên dùng 
VI.1.4. Theo mức độ chính xác 
 - Máy chính xác thường 
 - Máy chính xác nâng cao 
 - Máy chính xác cao 
 - Máy chính xác đặc biệt cao 

tx

ÑC

Q

Phôi

Cam ix

iv

i s VS
iy

H. I-20 .Sơ đồ kết cấu động học xích vi sai 



 

 15

 

VI.1.5. Theo mức độ tự động hóa 
 - Máy vạn năng 
 - Máy bán tự động 
 - Máy tự động 
VI.1.6. Theo khối lượng 
 - Máy loại nhẹ (≤ 1 tấn)  
 - Máy loại trung bình (≤ 10 tấn)  
 - Máy loại trung bình nặng (10 ÷ 30 tấn)  
 - Máy loại nặng (30 ÷ 100 tấn)  
 - Máy loại đặc biệt nặng (> 100 tấn)  
VI.2. Ký hiệu 

 VI.2.1 Ký hiệu maùy 
Máy thường được ký hiệu bằng các số và các chữ cái. Ở mỗi nước có ký hiệu khác 

nhau. 
   Ký hiệu máy cắt kim loại của Việt Nam như sau : 

- Chữ cái để chỉ loại máy như chữ T chỉ loại máy tiện, P - máy phay, B - máy bào, 
K - máy khoan, M - máy mài … 

- Các chữ số khác để chỉ mức độ vạn năng, kích thước cơ bản của máy. 

Ví dụ : Máy T620 
     T : Máy tiện 
     6 : Loại máy tiện vạn năng thông thường  
   20 : Một phần mười của chiều cao từ băng máy đến đường tâm máy (200 mm)    

Ví dụ : Máy K135  
    K : Máy khoan. 
     1 : Loại máy khoan đứng. 
   35 : Đöôøng kính mũi khoan lớn nhất gia công được trên máy (mm). 

 Ký hiệu máy cắt kim loại của Liên Xô trước đây thể hiện bằng ba hay bốn chữ số. 

 - Chữ số thứ nhất chỉ loại máy (như tiện -1, khoan -2, mài -3, phay -6, bào -7 …) 
 - Chữ số thứ hai chỉ kiểu máy (như tự động, revônve, máy thường) 
 - Chữ số thứ ba và thứ tư chỉ một trong những thông số quan trọng nhất của máy 
(đường kính lớn nhất của phôi mà máy có thể gia công, chiều cao mũi tâm trục chính 
đến băng máy…) 
 - Đôi khi có chữ cái ở đầu hay giữa những chữ số kể trên chỉ máy mới được cải 
tiến từ máy cơ sở. 

 Ví dụ : Máy 2A150 

 Số 2 : Máy khoan 
 Số 1 : Máy khoan đứng 
  Số 50 : Đöôøng kính mũi khoan lớn nhất là 50 mm 
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 Chữ A : Sự cải tiến của máy so với máy trước đó 

 Ví dụ : Máy 1K62 

 Số 1 : Máy tiện 
 Số 6 : Máy tiện thường 
 Số 2 : Khoảng cách của mũi tâm trục chính đến băng máy là 200 mm 
 Chữ K : Sự cải tiến của máy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÍ HIỆU MÁY CẮT KIM LOẠI (Tiêu chuẩn Liên Xo)â  
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VI.2. Ký hiệu cơ cấu nguyên lý máy 

 

     

 
Tên gọi   Ký hiệu 

1-Trục 

2- Khớp nối 
    - Cố định 
    - Đàn hồi 
    - Các đăng 

3-Chi tiết lắp trên trục
 - Lồng không 
 - Cố định 
 - Di trượt 
 - Then kéo 

Tên gọi Ký hiệu 

4- Ổ trục 
 - Ổ trượt 
 - Ổ lăn 
 - Ổ côn 
  

5- Bộ truyền đai 
 - Đai thang 

 - Đai dẹp  

6- Bộ truyền xích 

  

7- Ăn khớp răng 
 - Bánh răng trụ 

- Bánh răng côn 

- Bánh răng xoắn 

- Trục vít bánh vít 

- Thanh răng bánh răng 
  

8- Vít me đai ốc  
- Đai ốc liền
- Đai ốc hai nữa 

  
9- Ly hợp 
- Ly hợp vấu 1 chiều 

- Ly hợp hai chiều 

- Ly hợp côn 

- Ly hợp dĩa 

- Ly hợp một chiều  

- Ly hợp điện từ 

 10- Cam 

- Cam dĩa 

- Cam thùng 

11- Phanh 
- Phanh côn 

- Phanh guốc 

- Phanh dĩa 

12- Cơ cấu chuyển động 
gián đoạn 
- Cơ cấu con cóc

- Cơ cấu Man  

13- Động cơ

14- Trục chính 

                Mũi tâm 
- Máy tiện Mâm cặp
                Ống kẹp 

- Máy khoan 

- Máy phay

- Máy mài  

Bảng ký hiệu các cơ cấu nguyên lý máy 
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                        CHƯƠNG II 

MÁY TIỆN 

I. NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG 
HỌC MÁY TIỆN 

 
I.1.  Nguyên lý chuyển động 

Chuyển động quay tròn của trục chính và chuyển động thẳng của dao hình 
thành chuyển động tạo hình.  

I.1.1.Chuyển động cắt 
Chuyển động cắt là chuyển động tạo ra tốc độ cắt, là chuyển động quay tròn 

của trục chính mang phôi . Tốc độ quay của trục chính là n tc : 

n
d

v
tc π

1000
= (voøng/phuùt). 

 Trong đó: v: Vận tốc cắt (m/phút) 
                  d: Đöôøng kính phoâi (mm) 

I.1.2.Chuyển động chạy dao 
Chuyển động chạy dao là do bàn máy mang dao thực hiện gồm 2 chuyển 

động: Chạy dao dọc  (sd) và chạy dao ngang (sn). Đây là hai chuyển động hình 
thành đường sinh chi tiết gia công.  

I.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện 

 

 
 

iV  

i S  

H. II-1.Sơ đồ kết cấu động học máy tiện 
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III.1.2.2.Phương trình xích chạy dao 
 Xích chạy dao là xích truyền động nối giữa trục chính và trục vitme hay trục 

trơn. Chuyển động chạy dao của máy T620 gồm các chuyển động : 

  + Chạy  dao dọc, chạy dao ngang khi tiện trơn. 

+ Chuyển động chạy dao khi cắt ren vít. 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

Ghi chuù: 

- iv Tỉ số truyền thay đổi của hộp tốc độ  
- iđc tỉ số truyền của cơ cấu đảo chiều 
- itt tỉ số truyền của bộ bánh răng thay thế 
- ics tỉ số truyền nhóm  cơ sở  
- igb tỉ số truyền nhóm gấp bội  
- ixd tỉ số truyền bộ bánh răng xa dao  
- tx bước vít me dọc 

   - Chuyển động chạy dao được thực hiện từ trục chính qua các tỉ số truyền cơ cấu 
đảo chiều iđc, bánh răng thay thế itt, cơ cấu Norton hình thành các tỷ số truyền được 
gọi là nhóm cơ sở ics và nhóm gấp bội igb từ đó hình thành hai nhánh: 

            + Nếu tiện  ren, truyền động đi thẳng đến trục vitme coù bước ren tx=12mm 

           + Nếu tiện trơn, truyền động phải qua tỷ số truyền ixd của hộp xe dao để tới 
cơ cấu bánh răng thanh răng 10 x 3 thực hiện chạy dao dọc hay đến trục vítme ngang 
tx = 5 x 2 đầu mối để thực hiện chạy dao ngang. 

  

10 * 3

iv 

iđc 

itt ics 

igb 

i xd 

tx = 12 mm 

tx = 5*2 mm 

phôi 

 H. II-9. Sơ đồ xích chạy dao 
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             Phương trình xích chạy dao khi tiện trơn: 

                         1vtc.i S .π .m.Z = Sd (mm) 

 Trong đó : m,Z – môđun, số răng của bánh răng trong cô caáu baùnh raêng thanh raêng  

              Phương trình xích chạy dao ngang: 

                          1vtc.i S .t X = Sn (mm) 

 * Hộp chạy dao máy T620 chia làm 2 nhóm: 
         - Nhóm cơ sở (ics) dùng cơ cấu Norton: 
 
 
 
 
  

 
 

- Nhóm gấp bội (igb) dùng cơ cấu bánh răng di trượt  
* Cơ cấu Norton có hai trạng thái : 
 - Cơ cấu Norton chủ động khi khối bánh răng hình tháp đóng vai trò 
chủ động. 
 - Cơ cấu Norton bị động khi khối bánh răng hình tháp đóng vai trò bị 
động. 
 
III.1.2.2.1.Phương trình xích cắt ren 

 Thực hiện chuyển động của bàn dao khi tiện ren 

III.1.2.2.1.1. Phương trình xích cắt ren cơ bản 
                       1vtc.icñ.iñc.itt.ics.igb.tx = tp 

 
Với     

II 

I 

Z1 
Z2 

Z3 
Z4 

Z5 

Z0

ZA 

Các bánh răng được cố định trên trục I theo thứ 
tự hình tháp và truyền động qua bánh răng Z0 
và ZA trên truc II, các tỷ số truyền được truyền 
động từ Z1 đến Z5 theo thao tác di chuyển khối 
bánh răng từ trái sang phải  

H. II-10. Cơ cấu nooc-tong 
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icđ : Tỉ số truyền cố định 
iđ  : Tỉ số truyền của cơ cấu đảo chiều 
itt  : Tỉ số truyền của cơ cấu thay thế 
ics  : Tỉ số truyền của cơ cấu cơ sở  
ig  : Tỉ số truyền của cơ cấu gấp bội 
tx  : Bước ren trục vítme, tx = 12 
tp  : Bước ren cần tiện 

a. Xích chạy dao tiện ren quốc tế : 

 Ren quốc tế dùng trong truyền động vít me – đai ốc thuộc hệ mét, bước ren 
được biểu thị bằng tp(mm). 

 

 

 

 

Đặc điểm của xích tiện ren quốc tế : 

- Dùng đường truyền chủ động của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton chủ động) 

- Dùng 
50
95.

95
42

=tti  

Phương trình xích chạy dao tiện ren Quốc tế 
 
 
 

1 vtc.
60
60  

 
 
 

Nếu tỉ số truyền ics của cơ cấu norton là i1=
36
28  và của nhóm gấp bội  

igb =
2
1

28
35*

45
18

=  thì bước ren cắt được là:                     

1v ptmm == 5.312*
28
35*

45
18*

28
25*

36
28*

50
95*

95
42*

42
42*

60
60*  

 

tp

42
42

56
28

28
35

35
28

45
18

48
15

28
35

L4 x 12 = tp   

35
28

50
95

95
42 L2

36
Zn

28
25 L3
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Đường truyền xích chạy dao tiện ren Quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

b. Xích chạy dao tiện ren Anh  

Ren Anh dùng trong truyền động vít me – đai ốc thuộc hệ Anh, thông số 

đặc trưng là số ren n trong 1 inch. ⇒ 
n

tp

4,25
=  

 
 
 
 
 
                                                           

Đặc điểm của xích tiện ren Anh : 

- Dùng đường truyền bị động của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton bị động). 

- Dùng 
50
95.

95
42

=tti . 

Phương trình xích chạy dao tiện ren Anh 

 
1vtc.icñ.iñc.itt. 
 
 

1 inch

550 

28
18

35
28

28
35

48
15

L4 x 12 = 
n

425,
35
28

35
28

25
28

28
35

nZ
36

28
35

N = 10 Kw 
n = 1450 v/p 

Φ145 

Φ260 
I 

II 

III 

IV

V
VI

VII 

VIII 

XI
X 

XI 

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII 
XVIII 

XIXXX XXI 

56 51 
24 36 

88 60 2249

34 39 29 
47 55 38 

38 
50 

21 

22 
60 60 27

88 49

5440 
60 60 

60 
35 

28 

28 42 

42 56 35 
42 

64 
95 

97 50 

35 

28 
35 28 

25 
36 

26 

44 

40 

38 

36 32 
28 

26 
48 

35 
25 28 48

45 35

15

28

35 25 
L 3 18 28

56
56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me 
t x  = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6 
60

38

60 
60

60 14 42 64 
21 

60 
44

60
L5 L 7 

L
6 L 8 m = 3

L' 3 

28 

Phanh
L 1 

i ñ 
  = 1

Trục trơn

t x  =
 5

 x
 

2 

L 2 
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Nếu lấy tỉ số truyền của bánh răng thay thế là: 

50
95

95
42

=tti  và dùng xích truyền động thứ 2 của cơ cấu notron i
28
36

=cs  lượng di 

động tính toán là: một vòng trục chính dao phải tịnh tiến một bước ren 

tp= mm
n

4.25 .Ta có phương trình truyền động: 

           1v
n

4.2512
28
35

45
28

35
28

28
35

28
36

25
28

35
28

28
35

50
95

95
42

42
42

60
60

= (mm) 

 
Đường truyền xích chạy dao tiện ren Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Xích chạy dao tiện ren Modul 

Ren Modul là ren của trục vít dùng trong truyền động trục vít – bánh vít 
thuộc hệ mét, thông số đặc trưng là modul m ⇒ tp = π.m 

Đặc điểm của xích tiện ren Modul : 

 - Dùng đường truyền chủ động của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton chủ động) 

 - Dùng 
97
95.

95
64

=tti  

N = 10 Kw 
n = 1450 v/p 

Φ145 

Φ260 
I 

II 

III 

IV

V
VI

VII 

VIII 

XI
X 

XI 

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw 

XVII 
XVIII 

XIXXX XXI 

56 51 
24 36 

88 60 2249

34 39 29 
47 55 38 

38 
50 

21 

22 
60 60 27

88 49

5440 
60 60 

60 
35 

28 

28 42 

42 56 35 
42 

64 
95 

97 50 

35 

28 
35 28 

25 
36 

26 

44 

40 

38 

36 32 
28 

26 
48 

35 
25 28 48

45 35

15

28

3525 
L 3 18 28

56
56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
t x  = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6 
60

38

60 
60

60 14 42 64 
21 

60 
44

60
L5 L 7 

L
6 L 8 m = 3

L' 3 

28 

Phanh L 1 

i ñ 
  = 1 

Trục trơn

t x  =
 5

 x
 

2 

L 2 



  32

 

Phương trình xích chạy dao tiện ren Modul 

 

1vtc.icñ.iñc.   L 3     

 

Ta lấy số truyền động của bánh răng thay thế:i
97
95

95
64

=tt .lượng di động tính toán 

là:một vòng quay trục chính dao phải tịnh tiến một bước ren tp=Л.m(mm). 

Phương trình chuyển dộng là: 

1v m.12
28
35

45
18

28
25

36
28

97
95

95
64

42
42

60
60

Π= (mm) 

tỉ số π thường được lấy gần đúng như sau: 

                                                    
95

127
20
47

5
127

380
47

=  

                            π  =                    
5.97

127.12   

                                                   
50

157
17.22
47.25

127
21.19

==  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45
18

35
28

28
35

48
15

L4 x 12 = m.π 
28
25

36
NZ

97
95

95
64

2L
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Đường truyền xích chạy dao tiện ren Modul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

d. Xích chạy dao tiện ren Pitch 

Ren Pitch là ren của trục vít dùng trong truyền động trục vít – bánh vít 

thuộc hệ Anh, thông số đặc trưng là số Pitch P ⇒ 
P

t p
π.4,25

=   

Đặc điểm của xích tiện ren Pitch : 
- Dùng đường truyền bị động của nhóm cơ sở (cơ cấu Norton bị động) 

- Dùng 
97
95.

95
64

=tti  

Phương trình xích chạy dao tiện ren Pitch 

 

 

1vtc.icñ.iñc. 

 

28
18

35
28

28
35

48
15

L4 x 12 = 
35
28

35
28

25
28

28
35

nZ
36

28
35

97
95

95
64

P
425 π,

 

N = 10 Kw 
n = 1450 v/p 

Φ145 

Φ260 
I 

II 

III 

IV

V
VI

VII 
VIII 

X
I

X 

XI 

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw

XVII 

XVIII 

XIXXX XXI 

56 51 
24 36 

88 
60 

2249

34 39 29 
47 55 38 

38 
50 

21 

22 

60 60 27

88 49

5440 
60 60 

60 
35 

28 

28 42 

42 56 35 
42 64 

95 

97 50 

35 

28 

35 28 
25 

36 

26 

44 

40 

38 

36 32 
28 

26 
48 

35 
25 28 48

45 35

15

28

35 25 
L 3 18 28

56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me 
t x  = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6 
60

38

60 
60

60 14 42 64 
21 

60 
44

60
L5 L 7 

L
6 L 8 m = 3

L' 3 

28 

Phanh
L 1 

i ñ = 1

Trục trơn

t x  =
 5

 x
 2

 

L 2 
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Ta dùng xích truyền động thứ 2 và bánh răng thay thế itt = 97
95

95
64 . Bước ren Pitch 

là: tp = 
P
π4.25 mm 

Phương trình truyền động: 

1v
P
π4.2512

28
35

45
18

35
28

28
35

28
36

25
28

35
28

28
35

97
95

95
64

42
42

60
60

=  

e. Tiện ren không tiêu chuẩn 

Là 4 loại ren trên nhưng có các thông số ren không tiêu chuẩn. 
Cách thực hiện, gồm 2 bước : 

- Bước 1 : Đieàu chỉnh hộp chạy dao theo thông số tiêu chuẩn tp  gần nhất. 
- Bước 2 : Tính toán lại bộ bánh răng thay thế. 

Ví dụ : Đieàu chỉnh máy T620 để tiện ren quốc tế không tiêu chuẩn có bước 
ren tp = 3,25 mm, sử dụng bánh răng thay thế bộ 5. 

Giải 
- Bước 1 : Đieàu chỉnh hộp chạy dao theo ren quốc tế tiêu chuẩn có bước ren     

tp = 3,5 mm 
- Bước 2 : Tính toán bộ bánh răng thay thế 

Dùng bộ bánh răng thay thế 
50
95

95
42  để cắt ren tp = 3,5 mm 

Vậy cần itt = ?  Để cắt ren có tp’ = 3,25 mm 

50
42

70
65

5,3
25,3

50
95

95
42

50
95

95
42 '

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

p

p
tt t

ti  

f. Phương trình xích cắt ren khuyếch đại. 
Ren khuếch đại là 4 loại ren trên nhưng chúng có bước ren khuếch đại tpkđ 

lớn hơn nhiều lần. 
Cách thực hiện : Dịch chuyển khối bánh răng 60 - 60 (trục VII) sang phải 

để bánh răng 60 trên trục III ăn khớp với nó, khi đó tốc độ quay của trục VII và 
các trục phía sau sẽ nhanh hơn dẫn tới bàn máy dịch chuyển lớn hơn nhiều lần. 

Phương trình cơ bản 

           1vtc.ikñ.icñ.iñc.itt.ics.igb.tx = tpkñ 
         ikđ : Tỉ số truyền khuếch đại 
 
Phương trình xích chạy dao tiện ren khuếch đại 
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1vtc.    iñc. itt. ics. igb. 12 =  tpkñ 
 
 

Các hệ số khuếch đại : 

ikñ1 = 
27
54

22
88

22
88

 = 25 = 32 

ikñ2 = 
27
54

22
88

60
60

 = 23 = 8 

ikñ3 = 
27
54

49
49

22
88

 = 23 = 8 

ikñ4 = 
27
54

49
49

60
60

 =  21 = 2  

Đường truyền xích chạy dao tiện ren Quốc tế khuếch đại 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

g. Phương trình xích cắt ren chính xác. 

 Khi cắt ren chính xác, cần phải giảm đến mức tối thiểu các khâu truyền 
động trung gian để tránh sai số của các tỉ số truyền. 

 Làm ngắn xích truyền động từ trục chính đến trục vít me bằng cách đóng li 
hợp L2, L3’, L4 để nối trực tiếp từ trục ra của bánh răng thay thế đến trục vít me. 

60
60

27
54

22
88

49
49

22
88

60
60

N = 10 Kw 
n = 1450 v/p Φ145 

Φ260 
I 

II 

III 

IV 

V
VI

VII 

VIII 

XI
X 

XI 

XIII

XII XV

XVI

N = 1 Kw 

XVII 
XVIII

XIXXX XXI

56 51 
24 36 

88 60 2249

34 39 29 
47 55 38 

38 
50 

21 

22 
60 60 27

88 49

5440 
60 60 

60 
35 

28 

28 42 

42 56 35 
42 

64 95 

97 50 

35 

28 
35 28 

25 
36 

26 

44 

40 

38 

36 32 
28 

26 
48 

35 
25 28 48

45 35

15

28 

35 25 
L 3 18 28

56
56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me t x  = 12 x 1 
30

30

37

26

z = 28

k = 6 
60

38

60 
60

60 14 42 64 
21 

60 
44

60
L5 L7 

L
6 L8 m = 3

L' 3 

28 

Phanh L 1 

i ñ 
  = 1 

Trục trơn

t x  =
 5

 x
 

2 
L 2 
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 Các bước ren chính xác được thực hiện bằng tỉ số truyền của bánh răng 
thay thế. 

Phương trình cơ bản của xích tiện ren chính xác 

1vtc.iñc.itt.tx = tp 

⇒ 
ñcx

p
tt it

t
d
c

b
ai

.
==  

 a, b, c, d : Các bánh răng thay thế có trong bộ bánh răng thay thế được 
trang bị kèm theo máy. 
 
Phương trình xích chạy dao tiện ren chính xác 
 

  1vtc.
60
60 .iñc. b

a
d
c .L2.L3’.L4.12 = tp 

 
Đường truyền xích chạy dao tiện ren chính xác 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. Phương trình xích cắt ren mặt đầu . 

Ren mặt đầu là ren được bố trí trên mặt đầu, biểu thị bằng bước ren tpmđ. 

N = 10 Kw 
n = 1450 v/p 

Φ145 

Φ260 
I 

II 

III 

IV 

V
VI

VII 

VIII 

X
I

X 

XI 

XIII

XII
XV

XVI

N = 1 Kw 

XVII 

XVIII 

XIXXX XXI 

56 51 
24 36 

88 
60 

2249

34 39 29 
47 55 38 

38 

50 
21 

22 

60 60 27

88 49

54 40 
60 60 

60 
35 

28 

28 42 

42 56 35 
42 

64 
95 

97 50 

35 

28 

35 28 

25 
36 

26 

44 

40 

38 

36 32 
28 

26 
48 

35 
25 28 48

45 35

15

28 

35 25 
L 3 18 28

56

56

28

Ly hợp một chiều

L4 Trục vít me
t x  = 12 x 1

30

30

37

26

z = 28

k = 6 
60

38

60 
60

60 14 42 64 
21 

60 
44

60
L5 L 7 

L
6 L 8 m = 3

L' 3 

28 

Phanh L 1 

i ñ 
  = 1 

Trục trơn

t x  =
 5

 x
 2

 

L 2 
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Cách thực hiện: Để tiện ren mặt đầu dao cần thực hiện chuyển động chạy 

dao ngang với bước ren tp đồng thời phải đưa vào tỉ số truyền khuếch đại trong 
xích truyền động. 

Phương trình xích chạy dao tiện ren mặt đầu 

1vtc.ikñ.iñc.itt.ics.igb. 56
28 .ixd.txn = tpmñ 

txn : Bước ren trục vítme ngang 
tpmđ : Bước ren mặt đầu 

Đường truyền xích chạy dao tiện ren mặt đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N = 10 Kw 
n = 1450 v/p 

Φ145 

Φ260 
I 

II 

III 

IV

V
VI

VII 

VIII 

XI
X 

XI 

XIII

XII XV

XVI
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III.1.2.2.1.5.Các cơ cấu truyền dẫn trong xích cắt ren  

Khi cắt ren ta không dùng trục trơn ,mà dùng trục vítme có bước ren chính 
xác . Để ngắt mối liên hệ của trục vítme với bàn dao khi tiện trơn người ta dùng đai 
ốc bổ đôi như hình  

 
  
 
 Khi chạy dao bằng vítme , phần (1) và (2) của đai ốc bổ đôi sẽ khớp chặt vào 
vítme thông qua tay quay (3), đĩa (4) xoay đi đưa hai chốt (5) mang hai nửa đai ốc di 
động trong hai rãnh (6) tiến lại gần nhau. Khi tay quay (3) quay theo chiều ngược 
lại, đai ốc mở ra giải phóng hộp xe dao khỏi trục vítme. 
 Ren của trục vítme và đai ốc thường là ren hình thang và luôn có cơ cấu khử 
khe hở của ren . 
 
III.1.2.2.2Phương trình xích  tiện trơn   
 Thực hiện chuyển động chạy dao dọc, chạy dao ngang khi tiện trơn. 
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H. II-12. Cơ cấu đai ốc hai nửa



  39

                                 Đường truyền xích chạy dao khi tiện trơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
III.1.2.2.2.3 Xích chạy dao nhanh  

 Thực hiện chuyển động chạy dao nhanh của bàn máy theo phương dọc hoặc 
phương ngang theo hành trình thuận hoặc nghịch. 
 Để đảm bảo an toàn khi chạy dao nhanh, người ta sử dụng ly hợp 1 chiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Đường truyền xích chạy dao nhanh 
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III.1.2.2.2.4.Cơ cấu truyền dẫn trong xích tiện trơn 

a) Ly hợp 1 chiều 
Ñeã trục trơn có thể thực hiện chạy dao nhanh đồng thời với chuyển động 

chạy dao dọc và ngang mà không bị gãy do 2 nguồn truyền động có vận tốc khác 
nhau,người ta dùng ly hợp 1 chiều lắp trên trục trơn . 

 

 
 

 
 
Ly hợp 1 chiều có 2 nguồn truyền động :một từ hộp chạy dao và một từ động 

cơ chạy dao nhanh. Nó có những bộ phận chính như sau: Vành (1) được chế tạo liền 
với bánh răng Z56, để nhận truyền động từ ly hợp chạy dao. Lõi (2) quay bên trong 
vành (1) có xẽ 4 rãnh,và trong từng rãnh có đặt con lăn hình trụ (3). Mổi con lăn điều 
có lò xo (4) và chốt (5) đẩy nó luôn tiếp xúc với vành (1) và lõi (2). Giữa lõi (2) lắp 
trục trơn bằng then thường hoặc then hoa. 

Khi dao chạy, khối bánh răng có 2 tỉ số truyền
56
28 làm cho vành (1) quay theo 

chiều ngược chiều kim đồng hồ. Do ma sát và lực của lò xo (4) con lăn bị kẹt ở chổ 
hẹp giữa vành (1) và lõi (2). Như vậy lõi nhận chuyển động chạy dao truyền cho trục 
trơn XVI trục trơn sẽ quay cùng chiều và cùng vận tốc vành (1). Nếu vành (1) 
chuyển động theo chiều kim đồng hồ, con lăn (3) sẽ chạy đến chổ rộng của vành (1) 
và lỏi (2). Lỏi (2) cùng trục trơn sẽ đứng yên, xích chạy dao bị ngắt. Muốn trục trơn 
chuyển động theo chiều này, phải cho khối bánh răng, Z28-Z28 trên trục XII vào 
khớp với bánh răng Z56 lắp trên trục trơn và ở ngoài ly hợp 1 chiều (Truyền động 
này còn dùng để cắt ren mặt đầu). 

Khi chạy dao nhanh, trục trơn nhận chuyển động từ động cơ chạy dao nhanh 
làm lỏi (2) quay nhanh theo chiều ngược kim đồng hồ.Lúc này vành (1) vẫn nhận 
chuyển động chạy dao theo chiều ngược kim đồng hồ nhưng với vận tốc nhỏ chậm 
hơn lỏi (2). Do đó các con lăn (3) điều chạy đến vị trí rộng giữa vành (1) và lỏi 
(2).Xích chạy dao bị cắt đứt và trục trơn được chuyển động với vận tốc nhanh. 

 
 
 

H. II-13. Sơ đồ ly hợp 1 chiều.
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b) Chạc điều chỉnh 
Ñeã điều chỉnh lượng chạy dao thích hợp với từng chi tiết gia công, người ta 

dùng chạc điều chỉnh để lắp bộ bánh răng thay thế a,b,c,d nhằm thay đổi tỉ số truyền 
itt .Chạc điều chỉnh trong máy tiện ren vít được trình bày ở hình vẽ sau: 

 

 
         
 
 Chạc điều chỉnh gồm 2 phần chính: Các bánh răng thay thế a.b.c.d và chạc 
(1).bất cứ một máy tiện ren vít nào cũng có một bộ bánh răng thay thế với các đường 
kính khác nhau. Chạc (1) lồng không trên trục I và có thể quay một góc nhất định 
theo rãnh dẩn hướng trên chạc.Rãnh dẩn hướng tâm của chạc dùng điều chỉnh trục 
của bánh răng thay thế b, c đến những vị trí thích hợp khi các bánh răng ăn khớp 
nhau. Rãnh dẫn hướng và rãnh dẫn hướng tâm của chạc đảm bảo cho tất cả các cơ sở 
bánh răng thay thế có thể ăn khớp nhau. 

H. II-14. Sơ đồ chạc điều chỉnh
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III.2 . MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG T616 

III.2.1.Tính năng  kỹ thuật 
- Đường kính lớn nhất của phôi       : Φ320 mm 
- Khoảng cách 2 mũi tâm                 : 750 mm 
- Số cấp vòng quay của trục chính   : Z = 12 
- Số vòng quay của trục chính          : n = 44 ÷ 1980 v/ph 
- Ren cắt được                                    : ren Quốc tế, ren Anh, ren Modul 
- Lượng chạy dao                               : dọc  0,06 ÷ 3,34 mm/vg 

                                                                        :ngang 0,04 ÷ 2,47 mm/vg 
- Động cơ điện                                    : công suất N = 4,5 Kw 

                                                                         :số vòng quay  nđc = 1450 v/p 
III.2.1.1. Phương trình xích tốc độ 
III.2.1.1.1.Tính toán số cấp tốc độ 
    Xích tốc độ thực hiện chuyển động chính bắt đầu từ động cơ có N=4,5Kw ,qua 
hộp tốc độ phân cấp có 3*2=6 cấp vận tốc.Từ đây truyền động qua cơ cấu buly đai 

truyền có i 1
200
200

==
θ
θ

bi  dẫn đến hộp trục chính. 

Nếu ta đóng ly hợp L1 có răng trong vào khớp với bánh răng Z27,trục chính sẽ nhận 
trực tiếp 6 cấp số vòng quay cao n =350,503,723,958,1380 và 1980 vòng/phút. 
Nếu ta mở ly hợp L1 và cho truyền động qua cơ cấu Hacne có tỷ số 

truyền
58
17*

63
27 ,trục chính sẽ thực hiện các số vòng quay thấp n=44,66,91,120,173 và 

248 vòng/phút. 
Phương trình xích tốc độ: 

Phương trình xích tốc độ 

 

nñc(1450 v/p). 
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Đóng L1 = ntc (đường truyền trực tiếp)
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= ntc (đường truyền gián tiếp) 



   43

Đường truyền xích tốc độ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

III.2.1.1.2.Các cơ cấu truyền động trong hộp tốc độ máy T616 

Hộp tốc độ của máy T616 gồm hai phần 

- Hộp giảm tốc   : Dùng cơ cấu bánh răng di trượt. 
- Hộp trục chính : Dùng cơ cấu Hac-ne 
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H. II-15. Cơ cấu Hac-ne 
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Cơ cấu Hac-ne cho hai đường truyền động : 

- Đường truyền trực tiếp (tốc độ nhanh) : đóng li hợp L1 nối trục IV với trục VII. 
- Đường truyền gián tiếp (tốc độ chậm) : mở li hợp L1, đường truyền từ trục IV 
đến trục VII qua bánh răng 27→ 63, 17 → 58. 
III.2.1.2.Phương trình xích chạy dao 
III.2.1.2.1.Phương trình xích cắt ren 
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.π.2.14 = Sd

III.2.1.2.2. Các cơ cấu truyền dẫn trong xích cắt ren: 

Hộp chạy dao máy T616 được chia làm hai nhóm 

- Nhóm cơ sở dùng cơ cấu bánh răng di trượt (có modul m khác nhau). 
            - Nhóm gấp bội dùng cơ cấu Mêan 
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III.2.1.2.3. Phương trình xích tiện trơn 
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 Đường truyền xích chạy dao khi tiện trơn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.1.2.4.Cơ cấu an toàn trong xích tiện trơn 
 
 

 
 
 

Trên trục trơn XI lắp lồng không trục vít (1) luôn ăn khớp với bánh  vít Z45. 
Một đầu trục vít ăn khớp với ly hợp vấu (2). Khi làm việc bình thường,lực lò xo (3) 
luôn đẩy viên bi (4) tì sát vào mặt côn của cần gạt (5), làm cho cần gạt luôn đẩy ly 
hợp vấu (2) ăn khớp ăn khớp Z45. Khi quá tải,lực Px sẽ thắng lực lò xo và đẩy ly hợp 
vấu (2) sang phải, đầu nhọn của càng gạt(5) sẽ trược lên phía trên của viên bi, tách 
rời hai mặt vấu, xích chạy dao bị cắt đứt. Để lập lại xích truyền động,ta dùng tay gạt 
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(6) để đưa mũi nhọn của cần gạt(5) về vị trí cũ. Vít (7) có thể điều chỉnh lực của lò 
xo, qua đó điều chỉnh lực phòng quá tải. 
 
IV. CÁC LOẠI MÁY TIỆN KHÁC  
IV.1. MÁY TIỆN HỚT LƯNG  
 IV.1.1Nguyên lý hoạt động hớt lưng: 

                      
                                           
 

Mặt sau dao phay (bề mặt cần phải gia công hớt lưng) phải là đường cong 
để tất cả mọi góc do đường kính bán kính dao và đường tiếp tuyến tạo thành ở mọi 
điểm trên đường cong phải là góc không đổi (α = const). Đường cong có đặt điểm 
đó là đường cong logarit y = A Φe . 
     Để thực hiện đường cong logrit, chuyển động vòng Q1 của phôi và chuyển 
động tịnh tiến T của dao không thể là chuyển động điều. Do đó, kết cấu máy sẽ 
phức tạp. Trên thực tế người ta thay đường xoắn logarit bằng đường xoắn arsimet    
y = Aφ. Góc α của đường arsimet tuy không phải là hằng số, nhưng vì chuyển động 
Q và T để tạo đường xoắn arsimet là chuyển động điều 
 Máy hớt lưng có hai loại: 

- Máy hớt lưng đơn giản: loại này không có cơ cấu chạy dao dọc tự động, chỉ 
dùng hớt lưng dao phay đĩa. 

- Máy hớt lưng vạn năng: có cơ cấu vi sai, nó có thể hớt lưng bất cứ loại dao 
nào có răng thẳng và răng xoắn. 

a) Nguyên lý hớt lưng dao phay đĩa: 
       Dao phay đĩa modul trước khi đem gia công, đã có dạng như hình trên:mặt 
trước đã phay xong, mặt sau chưa gia công, còn là những cung tròn.Để có thể cắt 
được đường xoắn arsimet phôi phải thực hiện chuyển động vòng Q1 và dao phải 
thực hiện chuyển động tịnh tiến T dao cam điều khiển. Khi chi tiết quay một 
góc 0α  dao cần thiết phải thực hiện một hành trình kép T ( thường hành trình làm 

việc là 04
3α  và hành trình lùi dao 04

1α ). Khi dao thực hiện một hành trình kép, 

cam cần quay 1 vòng (nếu cam có một lần ăn dao). Nếu cam có k lần ăn dao, cam 

α

 H. II-18. Sơ đồ gia công mặt sau dao phay.
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cần quay 
k
1 .Để thực hiện những chuyển động đó, máy hớt lưng cần phải có sơ 

đồ kết cấu động học như sau: 

 
 
      

 Ở đây không caàn chuyển động chạy dao. Cấu tạo chuyển động của máy gồm 
có nhóm chuyển động chấp hành Q1, T và chuyển động phân độ Q1. 
b)Hớt lưng dao phay lăn hình trụ có đường răng xoắn: 
      Khi hớt lưng những loại dao phay có đường răng xoắn, ngoài việc thực hiện 
chuyển động hớt lưng, dao hớt lưng còn phải thực hiện lượng tiến dao dọc. Giữa 
chuyển động vòng của chi tiết gia công và chuyển động hớt lưng có mối quan hệ 
chặt chẽ phụ thuộc vào số đường răng trên chi tiết gia công. Ta xét mối quan hệ 
giữa số vòng quay của chi tiết gia công và của cam thực hiện chuyển động hớt 
lưng trong trường hợp như sau: 

 

         

Đ

iv

ix

Chi tiết gia công 

Q2

Cam 

T

To

Q1 

пD 

C

B

B'

C' A' 

s 

T3 
T1

T2 

Q

A 

T

Đường răng 1

H. II-19. Sơ đồ kết cấu động họv hớt lưng dao phay dĩa 

H. II-20. Sơ đồ động học hớt lưng dao phay lăn trụ 
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Để có thể hớt lưng răng xoắn của dao phay lăn hình trụ, máy cần thực hiện 
chuyển động vòng Q, chuyển động đi về T1T2 để thực hiện hớt lưng và chuyển 
động T3 để tạo nên răng xoắn có bước ren là T. Chu trình hớt lưng  từ răng này 
sang răng khác, thí dụ từ răng 1 sang răng 2 được thực hiện như sau: 
- Dao tịnh tiến T1 tương ứng với đoạn aa’ 
- Dao di động dọc T3 tương ứng với đoạn a’b’. 
Tổng hợp hai chuyển động này dao đi được ab’=aa’ + a’b’. Như thế dao chỉ đi 
được đến điểm b’ mà chưa đến điểm c’ trên đường răng 2. Do đó, dao cần phải đi 
thêm một đoạn b’c’ để hoàn thành chu trình hớt lưng một răng. Cứ chuyển từ 
răng này sang răng khác, dao điều phải đi thêm một đoạn b’c’ cho đến khi gia 
công toàn bộ các rãnh răng tương ứng với độ tiến dọc s, dao phải di thêm một 
đoạn dài bc=Σb’c’. Như vậy khi phôi quay 1 vòng, dao tịnh tiến một bước s từ a 
đến b, nhưng chưa trở về đường xoắn cũ, là điểm c.. Do đó, nó không bảo đảm sự 
phối hợp: khi phôi quay 1 vòng, máy gia công xong Z răng,nghĩa là nó không 

đảm bảo sự phối hợp:phôi quay 1 vòng → cam phải quay 
k
Z  vòng. Vì thế ngoài 

những chuyển động trên, máy cần phải thêm một chuyển động phụ nữa(thêm 
hoặc bớt) để dao có thể hớt lưng đến điểm c. Chuyển động phụ đó là chuyển 
động vi sai.Để thực hiện chuyển động phụ, kết cấu động học của máy được thực 

hiện như sau: Để thực hiện :1 vòng quay của phôi → )1(
T
S

k
Z

±  vòng quay của 

cam, truyền động dẫn đến cam chia làm hai đĩa xích: 

- Một xích phải đảm bảo : 1 vòng quay của phôi → 
k
Z  vòng quay của cam (tức 

là hớt xong z răng). Đây là xích có cơ cấu điều chỉnh ix 
- Một xích phải đảm bảo: 1 vóng quay của phôi , tức là 1 bước tiến s của dao→ 

±
k

Z
T
s

k
Z b±=.  số vòng quay phụ thêm của cam.Đây là cơ cấu diều chỉnh iy. 

 

 
 

 

iv

ix

i S

Vs

iy

cam 

H. II-21. Sơ đồ kết cấu động học máy hớt lưng vạn năng 
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III.12Sơ đồ động máy   K96    

 
 
 
 
IV .1.3 Các cơ cấu truyền dẫn . 
          Cơ cấu thực hiện chuyển động tịnh tiến của máy hớt lưng . 
Trên bàn (1) đăt  bàn dao có thể quay tron (2). Do đó, dao tiện có thể điều chỉnh song 
song hoặc thẳng góc với trục của phôi . Cam (3) đảm bảo cho bàn (1) chuyển động 
tịnh tiến (hoặc lui ) nhờ chốt (4) và lò xo (5). Lò xo (5) luôn đẩy bàn dao thực hiện 
chuyển động lùi. Chuyển động của cam (3) do cặp bánh răng côn truyền từ một trục 
khác đến. Cam có thể thay thế tùy theo độ cao hớt lưng và hình dáng như  hình  . 

 
 
 
Đoạn cong abc của cam thực hiện chuyển động tiến dao T, còn đoạn cong cd 

thực chuyển dộng lùi dao To. Đường cong của cam là đường arsimet, để cho chuyển 
động T có vận tốc đều . Độ nâng h bằng với chiều sâu hớt lưng, và cam được chế tạo 
với những độ nâng khác nhau để có thể thay thế được. 

H. II-21.Sơ đồ động máy tiện hớt lưng K96

H. II-2. Cơ cấu tịnh tiến dao hớt lưng 
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Để giảm vận tốc q của trục cam, người ta làm nhiều đường cong công tác 
(hình c) làm có hai đường công tác, tức là hành trình tiến dao và lùi dao khi cam 
quay một vòng. Soá đường cong công tác có thể 4. 

Để gia công những dao phay có rãnh chứa phoi A lớn, góc β của cam cần làm 
lớn hơn. Do đó ta có thể kéo dài thời gian, giảm bớt lực chấn độntg khi thay đổi hành 
trình một cách đột ngột. 
Góc β có thể từ 12 đến 450 và độ nâng của cam h = 0,25 đến 30 mm. Nếu như phôi 
cần gia công z răng, và cam có k phần tiến dao (tức là k đường cong công tác), thì 
công thức điều chỉnh để hớt lưng dao phay đĩa môdul phải đảm bảo: phôi quay một 

vòng , cam quay 
k
z vòng, tức là : 

                                         1v . it =
k
z vòng cam  

                                         it  = k
z  

itt tỉ số truyền cơ cấu thay thế đễ phù hợp giữa k và z 
 
IV.2. MÁY TIỆN REVOLVER. 
IV.2.1. Nguyên lý hoạt động . 

Máy tiện Revolve dùng trong sản xuất hàng loạt để gia công sản phẩm có 
dạng tròn xoay làm nhiều công việc bằng nhiều dao khác nhau:dao tiện, khoan, 
taro, bàn ren, doa vv… Tùy theo sản phẩm gia công, khi điều chỉnh máy ta lắp sẵn 
trên máy tất cả các dao cần dùng theo thứ tự qui trình công nghệ đã định. 
IV.2.2. Sơ đồ động máy Revolver 1M36 
V.2.2. Caùc cô caáu truyeàn daãn . 
a/ Đầu revơlve. 

Đầu revôlve là cơ cấu lắp dao, có trục song song với trục chính máy. Dao 
cắt lắp trên lỗ (1) song song với trục quay, hoặc lắp trên đồ gá chuyên dùng. Số vị 
trí lắp dao có từ 6 đến 16 , thường là 12 lỗ. Tâm các lỗ ở vị trí cao nhất đồng tâm 
với trục chính. 
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b/ Cơ cấu kẹp phôi thanh . 
Khi gia công xong chi tiết phôi thanh , cơ cấu kẹp phôi mở ra để dịch chuyển phôi 
thanh về phía trước , tiếp tục gia công chi tiết khác. Trục chính của máy người ta 
lắp cơ cấu kẹp phôi thanh (hình vẽ). 
 
 
 

H. II-23. Sơ đồ động máy Revove1M36

H. II-24. Các dạng đầu Revonve
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Mặt trước của trụ lắp đầu (1) có mặt trong tiếp xúc với mặt côn của vaáu kẹp 

đàn hồi (2). Bên trong trục chính có lắp ống tì (3), một đầu của nó tì vào vấu kẹp 
đàn hồi. Phôi thanh được đặt trên ống tì, tay gạt (4) đẩy con trượt (5) sang trái, vấu 
đẩy (6) sẽ đưa ống tì sang phải. Dưới tác dụng của mặt côn , vấu kẹp đàn hồi (2)  
sẽ kẹp chặt phôi. Nếu quá trình ngược lại, phôi được nới lỏng , cơ cấu sẽ đẩy phôi 
phóng ra phía trước, sau cơ cấu sẽ làm việc trởû lại. 
 
IV.3. MÁY TIỆN ĐỨNG 

Máy tiện đứng là loại máy có trục chính đặt thẳng đứng, trên có lắp bàn 
máy quay tròn và những vấu cặp để cố định chi tiết gia công. Dùng để gia công 
những chi tiết ngắn có  đường kính lớn, hoặc những chi tiết có hình dáng không đối 
xứng  

Ngoài việc gia công các mặt tru ,mặt côn trong và côn  ngoài còn có thể gia 
công: xén mặt,  cắt ren, khoan, khoét, doa. 
 
IV.5. MÁY TIỆN CỤT 

Dùng gia công chi tiết lớn có đường kính trong khoảng 300 -700 mm và 

hơn nữa. Tỉ õ lệ giữa đường kính và chiều dài của chi tiết gia công là    0.5<
D
L <1.  

Thường có hai loại máy tiện cụt: loại băng máy và thân máy liền một khối  
(gia công chi tiết nhỏ hơn và dài), loại thân máy và trụ ñỡ bàn dao tách rời (gia 
công chi tiết lớn và dẹt). 
    Khuyết điểm chính của máy tiện cụt là: gá đặt chi tiết khó khăn và năng suất 
thấp (ví chi tiết quay xung quanh trục nằm ngang, do trọng lượng của bản thân làm 
cho nó luôn bị lật nhào xuống) và độ cứng vững kém. 
 
 
 

1 

3 
2 5 6 

4 

Trục chính 

H. II-25. Cơ cấu kẹp phôi thanh 
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CHƯƠNG III 

MAÙY KHOAN – MAÙY DOA. 
 

I. MAÙY KHOAN  

I.1. Nguyên lý chuyển động và kết cấu động học máy khoan . 

Thực hiện sự kết hợp giữa chuyển động quay tròn và chuyển động tịnh tiến của 
dao cắt, hình thành bề mặt gia công, trong đó hia công các bề mặt tròn xoay có 
đường chuẩn là đường tròn đường sinh là đường thẳng, cong, gãy khúc. Chủ yếu 
bề mặt trong, nếu phát triển thêm đồ gá, dao có thể gia công các dạng bề mặt 
khác.  

I.1.1. Nguyên lý chuyển động . 

Chuyển động tạo hình : 

          -     Chuyển động chính là chuyển động quay tròn của mũi khoan. 

- Chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến của mũi khoan theo 
phương thẳng đứng ). 

 

 

 

 

 

 

H. III.1. Chuyển động tạo hình máy khoan  
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I.1.2. Sơ đồ kết cấu động học máy khoan                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 . Công dụng và phân loại 

I.2.1. Công dụng . 

Máy khoan là máy cắt kim loại dùng để gia công các bề mặt tròn xoay , công 
nghệ chính là gia công các chi tiết dạng lỗ . Ngoài ra còn dùng để khoét ,doa , cắt 
ren bằng tarô, hoặc gia công bề mặt có tiết diện nhỏ, thẳng góc hoặc cùng chiều trục 
với lỗ khoan.    

    

           

 

 

Ñciv
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n

H. III.2. Sơ đồ kết cấu động học máy khoan 

H. III.3. Khoan lổ thủng và không thủng H. III.4. Doa lỗ thẳng và lỗ côn  
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I.2. 2 . Phân loại : 

Máy khoan bàn. 
Máy khoan đứng. 
Máy khoan cần. 
Máy khoan nhiều truc 

H. III.5. Các kiểu lã lỗ

H. III.6. Các loại dụng cụ khoét và doa
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H. III.7. Máy khoan đứng H. III.8. Máy Khoan Bàn H. III.9.Máy Khoan Điện Cầm tay

H. III.11. Máy khoan cần  Máy khoan nhiều trụcH. III.10. Máy khoan nhiều trục 
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I.2.3. Các cơ phận và chi tiết máy khoan  

 

 

I.3. MÁY KHOAN ĐỨNG 2A150  

I.3.1.Đặc tính kỹ thuật  
- Đường kính lớn nhất của lỗ gia công : Þ 50 mm. 
- Số cấp vận tốc trục chính : Z = 12. 
- Số vòng quay trục chính : n = 32 ÷ 1400 v/ph. 

 Thân máy

Hộp chạy dao 

Động cơ 

Đầu máy  

  Cữ hành trình Tay quay đầu khoan 

 Tay quay trục   chính

        Trục  chính 

          Bàn máy 

 Động cơ bơm 
nước 

Bảng điều khiển 

H. III.12. Các bộ phận cơ bản máy khoan 
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- Löợng chạy dao : S = 0,125 ÷ 2,64 mm/vg. 
- Công suất động cơ chính : N = 7 KW. 

I.3.2.Sơ đồ động máy khoan 2A150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ động máy khoan đứng 2A150 

 

I .3.2.1.Phương trình cơ bản xích tốc độ  

                              nñc .iv = ntc.         
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n    (1400v/p) ñc 173 
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= n tc 
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35 

34 

18 

43 
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53 

36 

60 

1  = S ñoùng π x 4 x 12 d

Phương trình xích tốc độ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đường truyền xích tốc độ 
 
I.3.2.2.Phương trình xích chạy dao 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đường truyền xích chạy dao 
 

I.3.3.3.Các cơ cấu truyền dẩn trong máy khoan 2A150 

 

 

Kết cấu trục chính máy khoan 

Để có thể đảm bảo thực hiện chuyển động vòng và chuyển động thẳng, kết 
cấu trục chính máy khoan đứng nhö sau  

4
3

1
2 

 

 

47
20
61

61

 

H. III.13. Kết cấu trục chính máy khoan 
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Chuyển động tròn của trục chính được truyền từ  hộp tốc độ đến bạc có rãnh 
then khớp với phần then hoa (1) của trục chính . Chuyển động chạy dao được thực 
hiện từ trục chính , qua hộp chạy dao đến cơ cấu bánh răng – thanh răng. Thanh răng 
được lắp trên bạc (3). Bạc này kết hợp với trục chính cùng di động theo chiều trục , 
thực hiện chuyển động chạy dao.Để cân bằng trọng lượng trục chính, người ta dùng 
đối trọng qua dây xích (4) . 

I.4. MAÙY KHOAN CAÀN 2B56  

Để khắc phục nhược điểm của máy khoan đứn. Khi kích thước chi tiết có 
khối lượng nặng và độ vươn dài của đầu khoan không đạt khả năng gia công, 
cho nên người ta thiết kế máy khoan có độ vươn dài của dài của hộp đầu khoan 
di điều chỉnh di động phù hợp với điều kiện gia công, ngoài ra hộp đầu khoan 
còn xoay theo ba phương. 

I.4.1. Đặc tính kỹ thuật  

- Đường kính lỗ khoan lớn nhất    :50 mm. 
- Tầm với của trục chính : 375 ÷ 2095 mm. 
- Löợng di động thẳng đứng của trục chính : 350 mm. 
- Lượng di động thẳng đứng của xà ngang : 940 mm. 
- Số vòng quay trục chính : n = 55 ÷ 1140 v/p. 
- Löợng chạy dao : S = 0,15 ÷ 1,2 mm/v. 
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I.4.2. Các bộ phận cơ bản 

 

 

 

 

 

 

             

 

              

 

 

 

 

 

 

 

1 – Bệ máy. 
2 – Ống đỡ. 
3 – Động cơ nâng  
4 – Cần.   
 
 
 

H. III.14. Máy khoan cần 
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5 – Hộp tốc độ. 

I.4.3.Sơ đồ động máy khoan cần 2B56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          1x 60 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ động máy khoan cần 2B56 
 
I.4.3.1. Phương trình cơ bản xích tốc độ  

nñc .iv = ntc. 

 

48
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49 
31 

ñcn    (1440v/p) = n tc  

57 
23

27 
43 

43 
27 

34 
36 

40
40 22 

48 
49 
31

33 
40 

33 
40 

 

thanh raêng 

thanh raêng 

13b 

Tay quay 3 

Tay quay 2 

Ly hợp 

Z = 60 

XII 
XI 

13a 

29 19 

18 

29 

18 
40 

40 41 
1vtc 31 

29 

32 
22 

25 

35 

55 
22 

=  S π.3.13 
60 
1 

ñ  L 2 (mm/voøng) đóng 

6 (mm/phút) (theo phương đứng) n     đc 2 66 54 
= S cần

16 23 

Phương trình xích tốc độ 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.4.3.2. Phương trình xích chạy dao 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phương trình xích điều chỉnh độ cao của cần 
 

 

Ngoài ra còn có một động cơ N = 0,52 KW truyền động trục vít, bánh vít 2 x 
60 đến cơ cấu vítme visai (để kẹp hoặc tháo vòng xiết). 

 
I. 4.3.3.3.Các cơ cấu truyền dẫn trong máy khoan cần . 

a. Kết cấu của tay quay nhanh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. III.15. Cơ cấu chạy dao nhanh 
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- Đóng ly hợp (gạt tay quay 3 vào phía trong ⇒ chuyển động truyền từ trục vít 
⇒ bánh vít 1/60 đến ly hợp ⇒ trục XII và cơ cấu bánh răng và thanh răng 
13a ⇒ thực hiện chạy dao tự động. 

- Mở ly hợp bằng cách kéo tay quay 3 ra phía ngoài quay tay quay 3 quanh 
tâm trục XI, XII để thực hiện chạy dao nhanh bằng tay.   

- Nếu tay quay 2 chuyển động truyền sang trục XI ⇒ cơ cấu bánh răng 13b ⇒ 
làm cho hộp trục chính dịch chuyển dọc theo cần.  

b. Cơ cấu an toàn. 
 

 

            
 

     Để phòng quá tải, trên trục VIII ở hộp chạy dao người ta dùng cơ cấu an toàn. 
Phần dưới của bánh răng Z22 loàng không trên trục VIII. Phần (1) của ly hợp vấu 
lắp trên cuối trục VIII. Phần (2) ly hợp vấu trượt bằng then ở phía trong hình 
chuông. Đầu có vấu phần (2)  nối liền với phần (1) nhờ viên bi (3). Phần dưới 
của chi tiết (2) được tạo thành răng trong, có thể ăn khớp với bánh răng (4) lắp 
chặt trên trục của tay quay (I). Do đó, chi tiết (2) ăn khớp với chi tiết (1) và bánh 
răng (4). Chi tiết (2) di động nhờ tay gạt có lò xo (5). 
       Khi làm việc bình thường, tay gạt lò xo (5) đẩy phần (2) ăn khớp với phần 
(1) của ly hợp vấu, các viên bi (3) sẽ hoạt động. 
      Khi quá tải lực cắt sẽ thắng lực lò xo (6), hai phần của hợp ly vấu trượt lên 
nhau. Phaàn (2) trượt về phía dưới, lò xo (6) đẩy phần (2) ăn khớp với bánh răng 
(4), xích chạy dao sẽ bị cắt đứt. 

Khi bánh răng (4) ăn khớp bánh răng trong của phần (2), ta có thể thực hiện 
chạy dao chậm bằng tay nhờ tay quay (I).  

 

Z22

1
2

6

5

4 

 
3

I

VI

Bình thường                Quá tải 

H. III.16.Cơ cấu an toàn  
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CHƯƠNG IV 
MÁY PHAY 

 
I.   NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC 

I.1.  Nguyên lý 

Thực hiện chuyển động xoay tròn của dao phay là chuyển động chính và kết 
hợp chuyển động thẳng hình thành chuyển động chạy dao. Các chuyển động nầy 
phối hợp với nhau hình thành chuyển động tạo hình. Chuyển động xoay tròn hình 
thành chuyển động chính, tạo nên vận tốc cắt. Chuyển động thẳng của bàn máy 
hay là chuyển động của chi tiết hình thành chuyển động chạy dao, tạo nên bước 
tiến s (mm/ răng hoặc mm/voøng), Chuyển động tịnh tiến của chi tiết theo ba 
phương dọc, phương ngang, hoặc thẳng đứng. Quá trình phay được thể hiện bằng caùc 
chuyển động tạo hình, phương pháp gia công, ngoài ra còn còn phụ thuộc vào hình 
dáng dao cắt, phương gá đặt giữa chi tiết và dao.  

I.2.Sơ đồ kết cấu động học: 

 

 

 

Nđñc1 

Uv

ntc

Nđñc2

L 

Sd

Sn 

Đ1 

Đ2 

sñ 

H. IV.1. Sơ đồ kết cấu động học máy phay 
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II. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI  

   II.1. Công dụng : 

            Máy phay có phạm vi sử dụng rất lớn, dùng để gia công các bề mặt phẳng, 
các mặt trụ tròn xoay, các mặt định hình, các bề mặt đặc biệt… 

        Công nghệ gia công các chi tiết: 
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II.2 . Phân loại 
 Về mặt kết cấu   

 Máy phay đứng. 
 Máy phay ngang. 

 Về mặt tính năng   
  - Máy phay vạn năng :  

 Máy phay ngang vạn năng. 
 Máy phay đứng vạn năng. 

  - Máy phay chuyên dùng :  
 Máy phay rãnh then.  
 Máy phay ren vít. 
 Máy phay chép hình. 
 Máy phay lăn răng. 

H. IV.2. Các phương pháp phay và chuyển động tạo hình 
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- Máy phay chuyên môn hóa 
Về mặt điều khiển 

 Cơ khí  
 Kỹ thuật số … 

- Về mặt công dụng   
 Máy phay rãnh then hoa 
 Máy phay ren vítvạn năng  
 Máy phay chép hình. 
 Máy phay bánh răng  

 

 

 

H. IV.3.  Máy phay đứng 
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Mẫu 

Chi tiết 

H. IV.5.  Máy phay chép hình 

H. IV.4.  Máy phay giường 

Đầu dò 

Dao
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II.3. Các bộ phận cơ bản 

 

 

 

 

Giá đỡ 

Bàn máy 

Sống trượt 

Gạt bàn ngang 

Gạt bàn dọc 

Bơm nhớt 

Tay quay bàn đứng

Tay gạt 
bàn đứng 

Hộp điều chỉnh tốc độ  
Chạy dao Đế máy 

Hộp chạy dao

Khóa bàn đứng 

Nắp tủ điện 

Du xích bàn dọc 

Tay quay hộp số 

Tay quay xà Trục chính 

Dao 
Trục dao ống căn 

Bulông kẹp xà Bulông mọc 
côn 

Bạc lót 

Bulong 
giá đõ 

 

H. IV.6. Các bộ phận cơ bản của máy phay 
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3 3  

1 9
3 6  

1 6
3 9  

2 2
3 7

4 7
1 8  

2 6
3 9

2 8  

1 9  
7 1

8 2
3 8

5 4  
2 6n    ( 1 4 4 0 v /p )  ñ c  1 =  n tc  

III. MÁY PHAY NGANG VẠN NĂNG P82  
III.1. Đặc tính kỹ thuật             

  _ Kích thước của bàn máy                         : 320 x 1250. 
  _ 18 cấp vòng quay trục chính                   : n = 30 ÷ 1500 v/f. 
  _ 18 cấp lượng chạy dao dọc và ngang     : sd,n = 23.5 ÷ 1800 mm/f. 
  _ Công suất động cơ điện chính                : Nđ = 7 kw. 

III.2.Sơ đồ kết cấu động học: 

 

III.3. Sơ đồ động của máy phay vạn năng P82 

III.3.1.Phương trình xích tốc độ           

nñc . iv = ntc 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Đc1 

Đc2 

iv 

is 

dao

Bàn dao 

H. IV.7. Sơ đồ kết cấu động hoc máy phay
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21 40 4045 27 
27 37 

n   (1420v/p) 1 ñc 
36 
36 
18 

18 44 
26 

40 
18 

13 

24 
34 40 

40 18 
40

L 1 
L2

38 
35 33

18 

37 
33 
37 

33 
33 
22 

16 
18 

18
18 

33 
37 

34 
34 

68 
20 đóng trái

đóng 3L 

môûL 3
đóng L 4 

6 

6 

5 L đóng 6 

= S  ñ 

= Sn

= Sd

Đường truyền xích tốc độ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2. Phương trình xích chạy dao  

III.3.2.1.Phương trình xích chạy dao Sd 

Chuyển động chạy dao ở máy phay chủ yếu là lượng di động của bàn 
máy. 

Máy P82 có 18 lượng chạy dao dọc và ngang từ 23,5 ÷ 1180 mm/f. 
Đường truyền xích chạy dao S 
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           Đường truyền xích chạy dao  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2.2. Xích chạy dao nhanh  

nñ2
43
57

57
44

44
26

⋅⋅ L2 đóng phải 
nhanhS
nhanhS
nhanhS

d

n

d
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III.3.3.Các cơ cấu truyền dẫn 

Cơ cấu hiệu chỉnh khe hở vitme : 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
1 – bàn trượt ngang.                                 5 – trục vit rỗng. 
2 – đai ốc.                                                 6 – đai ốc.   
3 – đai ốc phụ.                                         7 – bạc.   
4 – vitme. 
Trên bàn trượt ngang (1), ngoài đai ốc chính (2) còn có đai ốc phụ (3). 

Để thực hiện chuyển động dọc của bàn máy, vítme (4) vừa quay trong đai ốc 
(2) vừa quay trong ren của trục vít rỗng (5) có ren ở bên ngoài ghép với đai ốc 
phụ (3). Để ren trong trục vít rỗng (5) ốp sát với ren của vítme (4), đầu mút 
bên trái của vít rỗng có xẽ rãnh dọc. Dùng đai ốc (6) di động bạc (7) sẽ ép mặt 
côn làm cho ren của trục vít rỗng bó sát vào ren của vítme. 

Khi vítme quay theo chiều mũi tên, mặt trái của các ren vítme sẽ tì sát 
vào ren của đai ốc (2) và vítme sẽ di động sang phải. Cùng lúc,trục vít rỗng sẽ 
bị xê dịch về phía bên trái ép khít vào mặt của ren vítme. Do đó khi phay 
thuận các vòng ren của đai ốc (2) sẽ ngăn cản sự chuyển vị của vítme về bên 
phải. 
 
 
 
 
 

Khe hở 

H. IV.8. Cơ cấu hiệu chỉnh khe hở vitme
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IV. ĐẦU PHÂN ĐỘ  

IV.1.Công dụng 
Đầu chia độ là phụ tùng quan trọng của các máy phay mà đặc biệt là các máy 

phay vạn năng, nó mở rộng khả năng công nghệ của các máy lên rất nhiều. 
-  Dùng để gá trục của chi tiết gia công dưới một góc cần thiết so với bàn máy. 
-  Quay chi tiết theo chu kỳ quanh trục của nó một góc nhất định (chia thành 

các phần bằng nhau hoặc không bằng nhau) 
-  Dùng đầu chia độ khi chế tạo các dụng cụ cắt (dao phay, dao doa, dao khoét)  
-  Quay liên tục chi tiết khi gia công rãnh xoắn ốc hoặc răng xoắn của bánh 

răng. 
 
IV.2.Phân loại 
 
Đầu chia độ có các loại sau dây: 
1. Đầu phân độ có dĩa chia  
2. Đầu phân độ không có dĩa chia  
Đầu phân độ có dĩa chia và không có dĩa chia.  Thực hiện các phương pháp công 

nghệ sau: 
a) Chia độ trực tiếp 
b) Chia độ gián tiếp 
c) Chia vi sai  
d) Chia raõnh xoaén  

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thân
Mâm tốc 

Mũi tâm

võ 
Đĩa 

Tay quay 

Đai ốc 

Cần hãm 

Mũi tâm Vít Vôlăng 

H. IV.9.  Đầu chia độ trực tiếp 
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  1: vôlăng;  2: thân;  3: nòng;  4: mũi tâm vát;  5: đai ốckhoaù;  6: Thanh đỡ chi tiết; 
7: Trục chính ; 8:dĩa chia độ trực tiếp;  9: thân đế; 10: thân trục phân độ  ; 11:chốt 
kẹp; 12: du xích; 13: tay quay; 14:vít khóa ; 15: kéo chia lỗ; 18: vòng đệm ; 19: nắp 
đậy; 20: đế ngang; 21: mũi tâm; 22: vít hãm; 23: đế giá đỡ tâm; 24: ụ động  

 
IV.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐỘ 
I.V.3.1.Đầu phân độ có đĩa chia 
 
Sơ đồ động đầu phân độ của đầu phân độ vạn năng có đĩa chia độ: 

                  

 
 
 
IV.3.1.1.Phương pháp phân độ trực tiếp 
 
Với phương pháp này, dĩa chia được gá trực tiếp vào trục chính. tức là xích truyền 
động giữa trục vít và bánh vít cần được cắt đứt. Chuyển động của dĩa chia trực tiếp 
vào chi tiết gia công, nên gọi là chia trực tiếp . Số lỗ trong một vòng của đĩa chia 
thường dùng cho phương pháp này là 24. Độ chính xác của phương pháp này có thể 
đạt ± 0.5µm trên chu vi. 
 

H. IV.10. Đầu phân độ có dĩa chia  

H. IV.11. Sơ đồ  động đầu phân độ có dĩa chia 
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IV.3.1.2. Phân độ giaùn tieáp 
 

    
  
 
 

 
Sơ đồ động phân độ giaùn tieáp 
 
Phương pháp phân độ gián tieáp,laø sự truyền động của tay quay thông qua sự ăn 
khớp của trục vít và bánh vít đến trục chính 
           

                              ntq . i1 . 
0Z

K  = ntc = 
Z
1  

  Gọi 
K
Z0 = N , N là đặc tính cơ của đầu phân độ  

                          ⇒  ntq =   
K
Z0  . 

Z
1  = 

Z
N = 

B
A  

 

         A – Số khoảng  cần quay trong một lần phân độ. 

B – Số khoảng trên một vòng lỗ của đĩa phân độ. 

Trục vít 

Trục chính  Bánh vít  

Tay quay 

Dĩa chia 
Mâm cặp Trục vít 

Bánh vít 
Chốt  

 

H. IV.12. Nguyên lý đầu phân dộ có dĩa chia, chia gián tiếp  

H. IV.13. Đầu phân độ có dĩa chia 

H. IV.14. Sơ đồ động đầu phân độ  
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i1 – Tỷ số truyền cố định (thường i1 = 1). 

K và Z0 là số đầu mối trục vít và số răng của bánh vít. 

Z – Số phần cần chia của chi tiết. 

N – Đaëc tính của đầu phân độ (thường N =   40; 60; 90;120. 

       Các giá trị của B trên đĩa chia hai mặt : 

Mặt 1 : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43. 

Mặt 2 : 46, 47, 49, 50 , 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. 

Ví dụ 1: Tính toán đầu phân độ có đĩa chia với N = 40, để phân chi tiết 
thành Z = 72. 

    
                  

                                 ntq = 
B
A  = 

Z
N  = 

72
40  = 

9
5  =  

54
30 . 

Mỗi lần phân độ phải quay 30 lỗ trên   hàng  lỗ 54.(không kể lỗ đang cắm 
chốt). 

Ví dụ 2 : Tính toán đầu phân độ có đĩa chia (N = 40) để phân Z = 32. 

             

        ntq = 
B
A  = 

Z
N  = 

32
40  = 

4
5  = 1vòng + 

28
7  

 Vậy mỗi lần quay tay quay 1 vòng và thêm 
7 lỗ trên hàng lỗ 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0  
1 9  
1 8  
1 7  
1 6  
1 5  

H. IV.15. Phương pháp phân lỗ trên dĩa chia 

H. IV.16.Bố trí lỗ trên dĩa chia   
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IV.3.1.3. Phân độ vi sai 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sơ đồ động đầu phân độ trong trường hợp phân độ vi sai 

 

                                         
 
 
Trong trường hợp không thể chọn được dĩa chia có số lỗ thích hợp để  phân độ 

gián tiếp. Người ta phảI tiến hành phân độ vi sai, tức là chọn giả định một số Z’ 
tương đương với Z sao cho: ntq = N/ Zx = A/B thích hợp vớI dĩa phân độ có vòng lỗ 
B. Như vậy sẽ gây ra sai số, sự bù vào sai so álà nối đường truyền từ trục chính xuống 
tay quay và dĩa chia . 

Việc phân độ vi sai được chia thành hai bước:     

          Bước 1 : Chọn tỷ số Zx ≈ Z  và tiến hành phân độ với Zx                            

                                 ntq = 
B
A  = 

xZ
N . 

 
   Bước 2 : Tính toán bộ bánh răng thay thế để bù trừ sai số khi phân độ với Zx. 

H. IV.17. Bố trí bánh răng thay 
thế trên đầu phân độ vi sai  

H. IV.18. Sơ đồ  động học đầu phân độ khi chia vi sai  



 
 

 99

Sai số khi phân độ với Zx là : 
                 

                           ∆  = ntq – ntqx =  
Z
N  - 

xZ
N  =  N ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

xZZ
11 . 

 
Phương trình truyền động để bù trừ sai số ∆  : 

               

                      
x

ii Z
N

Z
Nii

d
c

b
a

Z
−=∆=⋅⋅⋅ ''

1  

                 ⇒ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⋅=

xx
tt Z

ZN
ZZ

NZ
d
c

b
ai 111 . 

Ví dụ : Tính toán đầu phân độ có đĩa chia với N = 40 ;Z = 63. 
   Bước 1 : chọn Zx = 62 

   Do đó : 
62
40

==
x

x Z
Nn . 

Mỗi lần phân độ quay tay quay qua 40 lỗ của hàng lỗ 62 trên đĩa phân độ, 
số răng các bánh răng thay thế sẽ là : 

Bước 2 : itt = 
62
40

62
631401 −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⋅

xZ
ZN

d
c

b
a

 

Không chọn được bánh răng thay thế với Zx = 62, vậy : 

Chọn Zx = 64 ⇒ 
64
40

==
x

x Z
Nn . 

Mỗi lần phân độ quay tay quay qua 40 lỗ trên hàng lỗ 64 của đĩa phân độ, 
số răng các bánh răng thay thế : 

60
30

40
50

88
410

64
40

64
631401 ⋅=

×
×

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⋅=

x
tt Z

ZN
d
c

b
ai  

⇒ a = 50, b = 40, c = 30, d = 60. 

Điều kiện thỏa maõn  a ≠ b ≠ c ≠ d ;  a + b ≥ c + (15 ÷20)  

  Khi Zx> Z’x chiều quay của tay quay và đĩa phân độ như nhau. 

           Khi Zx < Z’x chiều quay của đĩa phân độ quay ngược chiều kim đồng hồ, 
phải thêm một bánh răng trung gian Z0 để phù hợp với chiều quay   
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IV.3.1.4. Phân độ phay rãnh xoắn  

 

 

 

Các bánh răng Z=501, Z=502, Z=40 là những bánh răng cố định luôn được lắp 
trong chạc, còn các bánh răng Z1, Z2, Z3, Z4 là những bánh răng thay thế. 

Sơ đồ động phân độ phay rãnh xoắn 

 
    

      

vítme 

Z3 
Z2 

Z=40

Z1

Z=50
Z=50

Z4

H. IV.19. Bố trí  bánh răng thay thế trên đầu phân độ, khi chia rãnh xoắn  

H. IV.20. Sơ đồ động đẩu phân độ phay rãnh xoắn 
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  Phương trình truyền động khi phay rãnh xoắn : 

                  1 vòng phôi px tt
a
b

c
diii

K
Z

=⋅⋅⋅⋅⋅
1

1

1

1
321

0 . 

 

                 ⇒  itt = 
p

x

p

x

t
tN

t
t

K
Z

d
c

b
a

=⋅=⋅ 0

1

1

1

1 . 

      Với  tx :  bước ren trục vitme. 

       tp : Bước xoắn cần cắt, (tp = 
β

π
tg

D ). 

 

 
 
Ví dụ : Tính toán đầu phân độ có dĩa chia để gia công bánh răng xoắn có β = 

250, Z = 64, D = 80 mm, N = 40,  tx = 6.  
  Giải : 

 mm
tgtg

Dtp 540539
25
80

0 ≈===
π

β
π . 

 
72
32

9
4

540
240

540
640

1

1

1

1 =====⋅=
p

x
tt t

tN
d
c

b
ai . 

 
54
61

9
11

36
40

====
Z
Nntq .  

  Vậy mỗi lần phân độ tay quay phải quay 1 vòng và thêm 6 lỗ của hàng lỗ 
54 trên đĩa phân độ.     

                                              
 

H. IV.21. Sơ đồ hình thành đường xoắn ốc 
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IV.3.3 Đầu phân độ không có đĩa chia 
 Đầu phân độ có dĩa chia và không có dĩa chia khác nhau : 

- Đầu phân độkhông có dĩa, có bộ bánh răng thay thế, thay cho dĩa chia taïi 
vò trí tay quay trên đầu phân độ .  

- Bộ truyền vi sai làm nhiệm vụ vi sai khi thực hiện chuyển động vi sai  
 

IV.3.3.1.Phân độ đơn giản 
 
 

 

 

 

  

   

 

 

 

   

 Phương trình truyền động khi phân độ đơn giản : 

           
ZZ

Kii
d
c

b
an vstq

1

0
1 =⋅⋅⋅=  

                  a, b, c, d : Số răng của các bánh răng thay thế. 

                  ivs :Tỷ số truyền của cơ cấu vi sai. 

Trong phân độ đơn giản bánh răng Z1 đứng yên, ivs = 2. 

ntq : Số vòng quay chẵn của tay quay. (Thường chọn ntq = 1vòng chẳn) 

 

                      
tqvstq

tt Zn
N

iZn
N

d
c

b
ai

2
==⋅=             với         ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

K
Z

N 0 . 

I

II

III

IV

V 

i1

i2

k

Z0

VI 

a

cd

b

Z1

Z2

Z4

Z3

 

H. IV.22. Sơ đồ động đầu phân độ không có dĩa chia, chia đơn giản   
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IV.3.3.2.Phân độ vi sai 

 Sơ đồ động đầu phân độ trong trường hợp phân độ vi sai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
Bước 1 : Chọn Zx ≈  Z và tính toán bánh răng thay thế a, b, c , d, ta có : 

                               
tqx

tt nZ
N

d
c

b
ai

2
=⋅= . 

Bước 2 : Tính toán a1, b1, c1, d1 bù trừ sai số khi phân độ Zx, tính sai số ∆   
khi phân độ với Zx 

                                    
xZZ

11
−=∆ . 

Phương trình truyền động để bù trừ cho sai số ∆  : 
                      

                    
xZZZ

Ki
Z
Z

Z
Z

Z
Zi

d
c

b
a

Z
111

0
1

3

2

2

1

1

4
2

1

1

1

1 −=∆=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ . 

 
Với Z4 = Z3  

              ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⋅=⇒

xx
tt Z

ZN
ZZ

NZ
d
c

b
ai 111

1

1

1

1 . 

                
                  Zx < Z 0>⇒ tti   cần bánh răng trung gian. 
                 Zx > Z 0<⇒ tti  không cần bánh răng trung gian… 

a 

c d 

b 

c1 

d1 

b1 

a

I

II

III

IV

V i2 

k 

Z0 

VI 

Z1 

Z2 

Z4 

Z3 

i1 

H. IV.23. Sơ đồ động đầu phân độ không có dĩa chia, chia vi sai 
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IV.3.3.3. Phân độ phay rãnh xoắn 

              Phương trình truyền động khi phay rãnh xoắn : 

                      
 
 
 
 
 
 
 
                  
                       
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                    1vg t/c px tt
a
b

c
di

Z
Z

Z
Z

Z
Zi

K
Z

=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
1

1

1

1
2

4

1

1

2

2

3
1

0  

                                         ⇒  itt = 
p

x

p

x

t
tN

t
t

K
Z

d
c

b
a

=⋅=⋅ 0

1

1

1

1 . 

 
 

VIc1 

a Z4 

i2 

a 

c d 

b 

d1 

b1 

I

II

III

IV

V 

k 

Z0 

Z1 

Z2 

Z3 

tx 

i1 

H. IV.24. Sơ đồ động đầu phân độ không có dĩa chia, chia rãnh xoắn  
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CHƯƠNG V 

MÁY GIA CÔNG BÁNH RĂNG 

 

           

 

H. V.1. Các dạng bánh răng gia công 



  106

Phối hợp các chuyển động tạo hình có đường tròn và đường thẳng để gia 
công các bề mặt phức tạp của bánh răng  

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BÁNH RĂNG  

Có hai phương pháp gia công bánh răng. 

I.1. Phương pháp định hình  

 

Là phương pháp mà cạnh của lưỡi cắt trùng với đường sinh chi tiết gia công.  

 

   
Để gia công bằng phương pháp định hình cần có : 

- Máy phay vạn năng. 
- Đầu phân độ có đĩa chia hoặc không có đĩa chia. 
- Dao phay modul có hai loại :         + Dao phay ngón modul. 

       + Dao phay đĩa modul. 

H. V.2. Phương pháp phay định hình đơn giản  

H. V.3. Các dạng phay định hình
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Về nguyên tắc khi gia công bánh răng có modul m số răng Z cần phải 
coù 1 dao phay rieâng. Nhưng vì điều kiện chế tạo khó khăn nên người ta 
chế tạo theo bộ và chấp nhận có sai số về biên dạng răng  

Dao phay được tiêu chuẩn hoá thành hai bộ : 
Bộ 8 : gồm có 8 dao được ký hiệu 1, 2, ..., 8. 

Bộ 15 : gồm 15 dao được ký hiệu 1, 1
2
1 , 2, 2

2
1 , ..., 8. 

 

    Số liệu dao 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 

Bộ 8 ; Số răng  12÷15  14÷16  17÷20  21÷25 
Bộ 15 ; Số răng 12 13 14 15÷16 17÷18 19÷20 21÷22 

       
Ưu điểm :  

+ Không cần phải có máy phay chuyên dùng. 
+ Dao phay modul được chế tạo dễ dàng. 

Nhược điểm :  
+ Độ chính xác thấp (có sai số do biên dạng của dao, do phân độ). 
+ Năng suất thấp. 
+ Số lượng dao phay modul rất lớn. 
⇒ Chủ yếu gia công bánh răng trong sản xuất đơn chiếc. 

I.2. Phương pháp bao hình: Là phương pháp gia công bánh răng nhắc lại sự ăn 
khớp giữa bánh răng – thanh răng hoặc giữa bánh răng – bánh răng. 

 

 

       Số liệu dao 
 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 

Bộ 8  26÷34  35÷54  55÷134  
Bộ 15 23÷25 26÷29 30÷34 35÷41 42÷54 55÷80 81÷134
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a. Dựa vào nguyên lý ăn khớp bánh răng - thanh răng: trong đó thanh răng đóng 
vai trò là dao ⇒ kết cấu máy phức tạp và cồng kềnh. 

Thay dao có dạng thanh răng bằng dao có dạng trục vít gọi là dao phay lăn 
trục vít ⇒ máy phay lăn răng. 

Máy phay lăn răng có các chuyển động tạo hình 
- Chuyển động chính : chuyển động quay của dao nd. 
- Chuyển động bao hình : chuyển động quay của phôi np. 

Mối quan hệ giữa chuyển động quay của dao và phôi. 

                    
k
1  vòng dao ⇒ 

z
1  vòng phôi. 

                     1 vòng dao ⇒ 
z
k  vòng phôi. 

Chuyển động chạy dao là chuyển động chạy dao đứng (dao sẽ chuyển động 
tịnh tiến theo phương thẳng đứng) 

b. Dựa vào nguyên lý thứ hai 
  Nguyên lý ăn khớp bánh răng – bánh răng. 

Khi đường kính chia răng lớn so với thanh răng, dao có dạng thanh răng sẽ 
được thay bằng dao có dạng bánh răng, dao có dạng bánh răng  gọi là dao xọc ⇒ 
máy xọc răng. 

H. V.4. Nguyên lý gia công bao hình 



  109

+ Chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến thu hồi của dao xọc nhtx. 
+ Chuyển động bao hình : gồm chuyển động quay của dao nd và chuyển 

động quay của phôi với mối quan hệ. 

                       
dz

1  vòng dao ⇒ 
pz

1  vòng phôi. 

zd số răng của dao xọc. 
zp số răng cần cắt của phôi. 

                       1 vòng dao ⇒ 
p

d

z
z  vòng phôi. 

Chuyển động chạy dao hướng kính : là chuyển động tịnh tiến của bàn máy 
mang phôi theo phương hướng kính nhằm gia công hết chiều cao răng (h). 
                                            h = 2,25 m. (với m là Modul của bánhrăng gia công) 

So sánh hai loại máy phay lăn răng và máy xọc răng 
Máy phay lăn răng được sử dụng rộng rãi hơn vì có năng suất, độ chính xác 

cao. 
Tuy nhiên máy xọc răng được sử dụng để gia công trong các trường hợp mà 

máy phay lăn răng không thể thực hiện được: gia công bánh răng bậc, gia công 
bánh răng trong. 
 

II. MÁY PHAY LĂN RĂNG 

II.1.Nguyên lý gia công lăn răng: 
Máy lăn răng là máy gia công bánh răng theo phương pháp bao hình, lặp lại 

chuyển động của bánh răng và thanh răng trong đó một đóng vai trò là dao, một 
đóng vai trò là phôi sự ăn khớp nầy là sự ăn khớp cưỡng  bứ. Nhưng theo nguyên 
lý nầy sẽ gây ra các trở ngại sau  

1- Chuyển động chính để gia công cơ là chuyển động tịnh tiến khứ hồi, vì 
vậy khi chuyển sang thiết máy, chuyển động khứ hồi khó có thể hiện 
các cơ cấu nguyên lý máy, bên cạnh đó các thông số phù hợp với các 
điều kiện kích thước gia công khó đạt yêu cầu đề ra.  

2- Chuyển động khứ hồi làm thời gia phụ gia tăng, năng suất giảm.  
3- Các thông số về số răng, modul dẫn đến chiều dài dao cắt thay đổi cho 

nên khó chế tạo dao.  
       Từ đó nguyên lý gia công bánh răng được thay đổi bằng phương pháp ăn khớp 
bánh vít  và trục vít biến chuyển độmg khứ hồi hữu hạn thành chuyển động quay 
tròn vơ hạn của trục vít, một đóng vai trò là phôi một đóng vai trò là dao, sự ăn 
khớp nầy là sự ăn khớp cưỡng bức . 
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II.1.1. Gia công bánh răng trụ răng thẳng   
 

Các chuyển động tạo hình gồm : 
+ Chuyển động quay của dao nd. 
+ Chuyển động quay của phôi np. 
+ Chuyển động chạy dao đứng Sđ. 

Mối quan hệ giữa dao và phôi khi gia công : 

Dao 

Chi tiết 

Chi 
tiết 

Dao  

Sơ đồ nguyên lý gia công bằng phương pháp bao hình 

H. V.5.Chuyển động tạo hình gia công bánh răng bằng phương pháp bao hình 
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                1 vòng dao ⇒ 
z
k  vòng phôi. 

Với các bánh răng có m  ≤ 3 có thể gia công trong một lần. 

Với các bánh răng có m > 3 chia thành các bước gia công thô và tinh. 

Để đảm bảo lưỡi dao phay luôn trùng với hướng của rãnh răng ta phải quay 
trục dao một góc α  bằng góc nâng của dao. 

II.1.2. Gia công bánh răng trụ răng xoắn 

Các chuyển động tạo hình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ Chuyển động chính chuyển là động quay của dao n1 
+ Chuyển động bao hình là chuyển động quay của chi tiết n2 và chuyển 

động dao phay n1. 
+ Chuyển động chạy dao đứng S1 (là chuyển động của dao theo phương 

thẳng đứng). 
+ Chuyển động vi sai là chuyển động quay thêm hoặc bớt đi của phôi tạo 

ra đường xoắn n3. 
 Chuyển động này do cơ cấu vi sai thực hiện gọi là chuyển động vi sai. 
Chuyển động vi sai phải đảm bảo 

                            1 vòng phôi ⇒  
T
S

k
z
⋅±  vòng dao. 

z : Số răng cần gia công. 
k : Số đầu mối của dao. 
S1 : Lượng  chạy dao đứng. 

T : Bước xoắn. 

n

n1

n2
3

S1

H. V.6.Các chuyển động tạo hình gia công trên máy phay lăn răng  
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β

π
sin

ZmT n ⋅⋅
= . 

 
Các điều chỉnh cần thiết khi gia công bánh răng xoắn  

 

 
- Điều chỉnh góc quay của trục dao γ = β ± αă1 

   Dấu (-) nếu chiều xoắn của dao và bánh răng gia công cùng chiều. 
   Dấu (+) nếu chiều xoắn của dao và bánh răng gia công ngược chiều. 

- Điều chỉnh khoảng cách A giữa đường tâm dao và phôi để đảm bảo chiều 
cao răng h (h = 2,25 mm). 

II.1.3.Gia công bánh vít 

 

 

+ Chuyển động chính là chuyển động quay của dao nd. 

H. V.7. Điều chỉn hgóc dao cắt phù hợp với góc xoắn 

H. V.8.Chuyển động tạo hình gia công bánh vít 
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+ Chuyển động bao hình (chuyển động phân độ) là chuyển động quay của phôi. 

                          1 vòng dao ⇒ 
z
k  vòng phôi. 

+ Chuyển động chạy dao hướng kính S2 là chuyển động tịnh tiến của bàn 
máy mang phôi theo phương hướng kính. 

Phương pháp chạy dao hướng kính có ưu điểm năng suất cao song dao mòn 
không đều, vì vậy người ta có thể dùng phương pháp chạy dao tiếp tuyến . 

Chạy dao tiếp tuyến là chuyển động tịnh tiến của dao theo phương dọc trục 
tiếp tuyến với bánh vít cần gia công, tất cả răng của dao đều hoạt động ⇒ lượng 
mòn đều nhưng năng suất thấp. 

II.2. MÁY PHAY LĂN RĂNG 5E32 

II.2.1.Sơ đồ kết cấu động học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

ĐC 

iv
v

VS

  iy

is

ix

Dao

Phoâi

H. V.9.  Sơ đồ kết cấu động học máy phay lăn răng 5E32
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II.2.2. Sơ đồ động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II.2.2.1. Phương trình cơ bản xích tốc độ 

nñc . iv = ntc. 
+ Xích tốc độ thực hiện chuyển động quay của dao nd: 

           nñ1(1440) dv ni =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
72
18

25
25

25
25

25
25

35
35

48
32

240
126

φ
φ (voøng/ph). 

           ⇒  
126

d
v

ni = .  



  115

II.2.2.2. Phương trình xích bao hình 

           1vòng dao ⇒ 
z
k  vòng phôi. 

           1 vòng dao
z
ki

f
e

x =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
96
11

46
46

25
25

25
25

25
25

18
72  vòng phôi. 

             ⇒ 

f
e
k

Z
ix

24
=  

Với 1=
f
e = 

54
54 . Khi gia công chi tiết có Z<160 

Vôùi 
2
1

=
f
e  =

72
36 . Khi gia công chi tiết có Z>160 

   
II.2.2.3. Phương trình xích chạy dao dọc trục 
  1 vòng phoâi⇒  Sd (mm/ vòng) 
 

1 vg phoâi dxs Sti =
30
5

20
4

16
16

19
19

36
45

24
2

1
96 ;  trong đó tx= 10 mm 

 is= 
10
3 Sd 

 
II.2.2.4. Phương trình xích chạy dao dọc trục 

1 vòng phoâi⇒  Sn (mm/ vòng) 
 

1 vg phoâi dxs Sti =
30
5

25
20

20
2

20
4

16
16

19
19

36
45

24
2

1
96 ;  

trong đó tx= 10mm 

 is= 
8
5 Sn 

II.2.2.5. Phương trình xích chạy dao dọc trục 

 Xích chạy dao dọc trục  

Thực hiện chuyển động tịnh tiến của dao theo phương dọc trục khi gia công 
bánh vít bằng phương pháp chạy dao tiếp tuyến.  

Không dùng cơ cấu vi sai 

1vgphôi tS±⇒  vòng dao (quay thêm hoặc bớt đi).     



  116

1 v/ph ts Si =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ π2
50
1

35
35

16
16

19
19

36
45

24
2

1
96  (mm/vph). 

               ⇒ ts Si
π2
5

= . 

Dùng cơ cấu vi sai 
                1vgphoâi zm ⋅⋅⇒ π  vòng dao. 

               

1v/ph zm
ie

f
i yx

⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ππ2
50
1

35
35

16
16

19
19

36
451

1
30

2
11

1
96 (mm/vph).                 

⇒
mk

is
3

= . 

 
II.2.2.6. Phương trình xích chạy dao cắt rãnh xoắn 
 
Khi cắt rãnh xoắn,người ta không cho biết bước xoắn T mà cho góc nghiêng β của 
răng , ta có mối quan hệ như sau: 
 

Cos β =
βπ

π
cos.

. mm
m
m

t
t

S
SS

=→=  

T = Л.cotgβ = Л.z.m S .cotgβ 

β
π

β
βπ

sin
..

cos
cot.. mzgzT ==⇒  

mà 
kT

z
d
c

b
a

iY
25.

1

1

1

1 ±==  

công thức điều chỉnh 
kmd

c
b
aiY .

sin.95775.7.
1

1

1

1 β
±==  

Daáu – khi hướng xoắn của dao và phôi cùng chiều 
Daáu + khi hướng xoắn của dao và phôi ngược chiều. 
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III. MÁY XỌC RĂNG 

III.1. Nguyên lý gia công xọc răng 
Nguyên lý xọc răng là nhắc lạI sợ an khớp của bánh răng và bánh răng một 

đóng vai trò là dao một đóng vai trò là phôi sự ăn khớp nầy là sự ăn khớp cưởng bức  
 
Các chuyển động của nguyên lý gia công bao hình bằng phương pháp xọc răng  

- T3 chuyển động chính , hình thành vận tốc cắt  
- Q1 và Q2 chuyển động bao hình  
- T4 (Sk) chuyển động chạy dao hướng kính  
- Ngoài ra máy còn có chuyển động nhường dao. 

 

 

     

 

Dao  

Chi tiết Chi tiết 

Dao 

H. V.10. Nguyên lý và chuyển động xọc răng bao hình  
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III.2.1. Sơ đồ kết cấu động học 

 

 

 

 

 

 

H. V.11. Sơ đồ kế cấu động học máy xọc 514
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III.2.2. Sơ đồ động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2.1. Phương trình xích tốc độ 

+ Phương trình cơ bản xích tốc độ: 

nñc . iv = ntc. 
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+ Phương trình xích tốc độ :  

nñ1 =⋅⋅

64
46
73
37
81
29
88
22

985,0
280
100

φ
φ

 ntc (htk/ph). 

ntc = 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

phhtk
phhtk
phhtk
phhtk

/359
/253
/178
/125

. 

 
Để lựa chọn số hành trình kép của dao xọc, cần tính số hành trình kép cần 

thiết theo công thức: 

L
vn

2
1000

=  (htk/ph)  (với L = b + c). 

L – Chiều dài của hành trình kép. 
b – Bề dày của phôi. 
c – Khoảng vượt quá của dao. 
v – Vận tốc cắt phụ thuộc vào môdul và vật liệu của bánh răng gia công. 
 
 

III.2.2.2. Phương trình xích bao hình 

1 vòng dao 
p

d

z
z

⇒  vòng phôi. 

p

d

z
z

d
c

b
avtc =⋅⋅⋅⋅⋅⋅

240
1

30
30

30
30

1
1001

1

1

1

1 . 

⇒ Công thức điều chỉnh chạc phân độ : 

p

d
x z

z
d
c

b
ai ⋅=⋅= 4,2

1

1

1

1 . 

III.2.2.3. Phương trình xích chạy dao hướng kính 

         + Phương trình xích chạy dao hướng kính  

( )htkmmST
b
aIIvt /

40
2

40
1

48
24

28
28)(1

3

3 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅ . 

T – độ nâng của cam. 
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Trong máy 514, cam thực hiện lượng chạy dao hướng kính, khi xích phân độ 
quay nó ¼ vòng, tức là 900, với cam có độ nâng h = 19,2, thì : 

( )mmT 0

0

90
3602,19 ⋅

= . 

⇒ Công thức điều chỉnh chạc chạy dao hướng kính : 

                     
048.03

3 S
b
a

= . 

Các bánh răng thay thế trên máy 514 thực hiện chạy dao hướng kính S = 
0,024; 0.048; 0.096. 

III.2.2.4. Phương trình xích nhường dao: 

Khi dao xọc thực hiện xong hành trình thuận (hành trình cắt) dao xọc đi lên 
phôi và dao phải tách rời nhau một khoảng từ 3 ÷ 5 mm để tránh chạm nhau. Xích 
truyền động thực hiện nhiệm vụ này gọi là xích nhường dao. Nó được thực hiện từ 
cam lắp trên trục II cam này tiếp xúc với con lăn 6 gắn với khung. Khi cam quay, 
khung di động trục XIV  lên xuống làm cho đĩa biên 8 lắp trên trục XVI quay tròn. 
Trục XVII lắp lệch tâm trên đĩa biên 8 sẽ mang bàn máy lắp phôi chuyển động ra  
vào tương ứng với các hành trình của dao xọc. 

III.2.3. Cơ cấu truyền dẫn 

Cơ cấu điều khiển hành trình và điều khiển dao xọc 

 

 

     

Muốn điều chỉnh độ lớn hành trình dao xọc (phụ thuộc vào chiều dài răng gia công) 
dùng cơ lê vặn 51 điều chỉnh độ lệch tâm của chốt 53 trên đĩa biên 31 hành trình 
chuyển động của thanh răng 29 thay đổi. 

Muốn điều chỉnh vị trí của trục dao dọc ta vặn vít 57 điều chỉnh vị trí an khớp đầu 
tiên của thanh răng 29 với bánh răng 26 quay trục III giữ cho vị trí trục dao cần thiết. 

H. V.11.Cơ cấu điều khiển hành trình dao xọc 
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CHƯƠNG VI 
 

MÁY MÀI 
 

I. NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG 
HỌC 

 
I.1.Nguyên lý chuyển động 
 
Trên tất cả các loại máy mài, chuyển động chính v là chuyển động vòng của đá 

mài tính bằng [ m/s].  Chuyển động chạy dao trên máy mài rất khác nhau phụ thuộc 
vào tính chất của từng loại máy.  

I.2.Sơ đồ kết cấu động học 

 
 
II.PHÂN LOẠI 
 
Máy mài gồm các loại sau đây: 
 
II.1.MÁY MÀI TRÒN NGOÀI 

 
     

Mâm đẩy tốc

H. VI.1.Sơ đồ kết cấu động học máy mài  

H. VI.2. Máy mài tròn ngoài
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 II.1.1.Máy mài tròn ngoài có tâm 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mặt đá mài 

Nước làm mát

Đá mài 

Chi tiết 

 Đá mài 

Chi tiết 

 

H. VI.3. Máy mài tròn ngoài

H. VI.4.Nguyên lý và chuyển động máy mài tròn ngoài 

H. VI.5. Các dạng bề mặt  mài tròn ngoài
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II.1.2.Máy mài tròn ngoài vô tâm 

 

H. VI.6. Các phương pháp mài trên máy mài tròn ngoài 

H. VI.7. Máy mài vô tâm 
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Chiều quay 
Đá mài 

Thanh đỡ Đá dẫn 

Chi tiết 

Đá mài 

Thanh 
đỡ 

Chi tiết 

Góc nghiêng =θ 

Đá dẫn 

Đá mài 

H. VI.8. Máy và phương pháp mài vô tâm 
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Nguyên lý mài vô tâm 
       Đá mài (1) hình trụ, có tốc độ v1=30÷60 m/s.Bánh dẫn 2  có dạng hình yên ngựa 
(hyperboloide) quay với tốc độ v2= 10÷ 50m/phút.  Chi tiết số 3 quay tròn với vận 
tốc v. Thanh đỡ 4, máng dẫn 5 giữ cho chi tiết trượt dọc. 

Bánh dẫn không có tác dụng mài chi tiết.Nó có nhiệm vụ làm cho phôi quay 
tròn nhờ lực ma sát giữa hai mặt đá. Lực ma sát cần phải lớn hơn lực cắt (hệ số ma 
sát của đá dẫn trên thép khoảng 0.6). Thanh đỡ có thể thay đổi và điều chỉnh được 
tùy theo vật liệu của chi tiết gia công, thanh đỡ làm bằng những vật liệu khác nhau. 
Nếu phôi là thép hoặc kim loại , thanh đỡ cần là thép chống mòn hoặc thép hợp kim 
cứng. Để giảm rung động bề mặt tỳ của thanh đỡ đặt nghiêng về phía đá dẫn một góc 
từ 30÷40 0  và để tránh kẹt, chi tiết gia công cần đặt cao hơn đường nối liền hai tâm 
đá một khoảng h=(0.15÷0.25)d  nhưng không quá 10÷12 mm (d: đường kính chi tiết 
gia công). 

Góc α có ảnh hưởng đến độ lớn lượng chạy dao.Khi mài thô lấy trị số 
α=1.5÷6, khi mài tinh α=0.5÷1.5 0  
     
II.2. MÁY MÀI TRÒN TRONG 

 
 

H. VI.9. Nguyên lý chuyển động mài vô tâm 

Chi tiết  

Đá mài  

H. VI.10. Máy mài tròn trong 
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II.2.1.Máy mài tròn trong cưỡng bức 

 
 

 
 
II.2.2. Máy mài tròn trong vô tâm 

 
 

Đá mài 

Chi 
tiết 

Dây đai 

Chiều ăn dao dọc 

 

Đá mài 

Bàn máy 

Đá mài ngoài 

Đá mài trong Chi tiết 

H. VI.11. Nguyên lý và chuyển động máy mài tròn trong 

H. VI.12. Nguyên lý và chuyển động máy mài tròn trong vô tâm  
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II.3. MÁY MÀI PHẲNG 
II.3.1. Máy mài phẳng đá mài chu vi 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

H. VI.13. Máy mài phẳng 
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II.3.2. Máy mài phẳng đá mài mặt đầu 

                    
                            
II.3.3. Máy mài phẳng bàn máy chuyển động dọc 

 
 

 
 

 
II.3.4. Máy mài phẳng bàn máy xoay tròn 
 
 

          Chuyển động bàn máy  

Chuyeån động đá mài
      Đá mài 

Chi tiết 

Bàn từ Chiều quay Bàn từ 

Chi tiết 
 

 

      Đá mài 

H. VI.14. Nguyên lý và chuyển động máy mài mặt đầu 

Đá mài 

Bàn từ 

Chuyeån động đá mài

`
      Đá mài 

Chi tiết 

          Bàn từ 

Chuyển động bàn máy  
Chi tiết Chuyển động 

 bàn máy  
H. VI.15. Bàn máy chuyển động dọc 

H. VI.16. Bàn máy chuyển động tròn 
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III. MÁY MÀI TRÒN NGOÀI 3A150 
 
III.1. Tính năng kỹ thuật 
 
-Đường kính và chiều dài lớn nhất của phôi      :                  Ф100*180 mm 
-Đường kính đá mài                                           :                   Ф230*300 mm 
-Góc quay lớn nhất của bàn máy                        :                    10 0  
 
III.2. Sơ đồ động máy 

 

 
 

 
III.3.CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐÔNG 
Cơ cấu công tác xilanh-piston: 
Trang thái hãm: Dầu cao áp dẫn vào cả hai buồng của xi lanh,bàn máy 

đang chuyển động sẽ hãm tức thì tại vị trí cần thiết.Khi đó ta gạt tay gạt của 
van trượt điều khiển tự động 9 để đường dầu cao áp nối từ bơm 6 qua van đổi 
chiều 7 rẽ theo 2 ngã.một vào xi lanh 8,một vào van 9 rồi trở về van đảo chiều 
7 vào buồng trái xi lanh. 

Trạng thái quá tải (hay khi bơm dầu đã làm việc nhưng dầu không dẫn vào 
cơ cấu công tác):ta gạt tay gạt của van điều khiển 9 cho đường dầu cao áp từ 
bơm 6 vào van 9 nối vào bể dầu.Khi máy quá tải dầu qua van an toàn 11 về bể. 

 

H. VI.18. Sơ đồ động máy mài tròn ngoài 3A150 
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IV. MÁY MÀI PHẲNG 3E711B 
 
IV.1. Tính năng kỹ thuật 
 
Máy mài phaúng là máy dùng để gia công tinh cũng như thô các mặt phẵng bằng 

mặt trụ hoặc mặt đầu của đá mài. 
-Kích thước bàn máy                                        :   200 x 630 
-Chuyển động của bàn máy dọc                       :   s1=2÷35 m/p 
-Chuyển động của bàn máy ngang                   :   s2=0.01÷1.5 m/p 
-Kích thước máy                                              :  2700 x 1775 x 1910 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. VI.19. Cơ cấu đảo chiều hệ thống thủy lực  
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IV.2. Sơ đồ động máy mài phẳng 3E711B 

 
 

Sơ đồ động máy mài phẳng 3E711B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34

100 
�

�

�

�

K=1

 100 

11

10

L1K=1
8

K=1

t=6mmt=5mm

L2

12
20

18

I

    Ф90 

    
�

 Ф105 
S2

S1

   
S3 
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VI. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA CÁC MÁY MÀI KHÁC 
 
VI.1. Máy Mài Then Hoa 

 
 

Phương pháp mài đồng thời đáy rãnh và mặt bên của then. Với phương pháp này, 
máy phải có cơ cấu chép hình để sửa đá. Phương pháp mài ba đá nó có độ chính xác 
và năng suất kém hơn nhưng ưu điểm có thể dùng nhiều loại đá khác nhau để mài 
đáy rãnh và mặt bên ta cũng có thể mài riêng lẻ đáy và 2 mặt bên nhưng năng suất 
thấp và phải chỉnh lại máy khi mài mặt bên sang đáy rãnh. 

Chuyển động chính v của đá mài thực hiện từ động cơ chính qua cơ cấu puli đai 
truyền. 

Chuyển động chạy dao dọc là chuyển động thẳng đi về của bàn máy được thực 
hiện vô cấp bằng hệ thống dầu ép. 

Chuyển động chạy dao đứng của đá mài có thể thực hiện bằng tay hoặc tự 
động.Khi chạy bằng tay thì ta dùng tay quay quay trục vítme cố định trên bàn trượt 
đứng. 

Chuyển động phân độ: Để đảm bảo độ phân rãnh chính xác, máy dùng cơ cấu 
phân độ đặc biệt lắp trong ụ trước của bàn máy. 

 
VI.1.2.MÁY MÀI DỤNG CỤ CẮT 
 
 

 
 
 

H. VI.20. Nguyên lý và chuyển động máy mài then hoa 

Đá mài 

Thanh đỡ

 

Đá mài Thanh ñôõ 

Dao 

Dao 

H. VI.21. Nguyên lý và chuyển động máy mài dụng cụ cắt 
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Bàn máy lắp phôi hoặc ụ máy có thể quay đi những góc độ khác nhau để mài các 

góc γ, α, λ, φ của dao cắt. 
 

 

Dao Đá 
mài

Thanh đỡ 

Đá mài 

Dao

Dao 

DaoÑaù maøiù

H. VI.22. Các kiểu gá đặt mài các loại dụng cụ cắt 
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VI.3. MÁY MÀI TINH XÁC 
 

 
 

 
 
Dùng gia công các lỗ có độ chính xác cao và độ bóng cao như lỗ blốc xilanh, sơ 

mi xilanh.lỗ xilanh….máy có thể sửa lại sai số về độ côn, ô van lỗ. 
Đá mài có kết cấu : Thanh mài số 4 (gồm nhiều thanh ) kẹp vào đầu mài được 

điều chỉnh hướng tự động do hai côn 2 và 5 lắp ren với trục 3. Sau hành trình lên 
xuống của đầu mài,trục 3 quay, côn 2 và 5 tiến gần lại qua chốt 1 làm cho thanh mài 
4 nở ra luôn áp sát vào bề mặt mài. 

Máy có kết cấu như máy khoan đứng, động cơ điện 3 truyền chuyển động cho 
đầu mài 2, đầu mài lên xuống do hệ thống dầu ép đặt trong thân máy 1.4 và 7 là trục 
khống chế hành trình, tay gạt 8 điều khiển hệ thống thuỷ lực. 

 

 

 

H. VI.23. Nguyên lý và chuyển động máy mài tinh xác 



 

 136

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG 
MÁY CẮT KIM LOẠI 

 
(  Máy chuyển động thẳng ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2006 - 

 



 

 137

CHƯƠNG VII 

MÁY CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 
I. MÁY BÀO 
I.1. Công dụng và phân loại  

I.1.1. Công dụng 
Máy bào dùng để gia công chi tiết có dạnh mặt phẳng, có đường chuẩn là 

đường thẳng đường sinh là đường thẳng, cong, gãy khúc. Từ đó, hình thành các 
bề mặt gia công có hình dáng mặt phẳng ngang, đứng và nghiêng, các rãnh chữ 
T, rãnh đuôi én, rãnh vuoâng…Ngoài ra đôi khi người ta còn dùng máy bào để gia 
công những bề mặt định hình. 

 

 

 
 H. VII.1. Các bề mặt gia công trên máy bào 
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Raõnh chữ T                                 R·aõnh vuoâng                  Raõnh đuôi én 

  
   I.1.2. Phân loại 

Máy bào có hai loại : 
- Máy bào ngang. 
- Máy bào giường. 

 

 

 H. VII.2. Máy bào ngang 

Các dạng bề mặt gia công trên máy bào
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H. VII.3. Máy bào giường
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I.2.MÁY BÀO NGANG 7A35 

I.2.1.Tính năng kỹ thuật 
Chiều dài lớn nhất của bàn trượt 200-2400 mm. Chuyển động chính là 

chuyển động thẳng đi về do dao thực. Chuyển động chạy dao là chuyển động 
tịnh tiến không liên tục do phôi thực hiện. 

 Các bộ phận cơ bản của máy bào: 

 

 

 

 

 

  Du xích 
Trục vít dẫn hướng 

 

     Đầu gắn dao 

 Đai ốc xoay đầu dao 

  Chốt xoay 

Bàn máy 

Gá đỡ bàn máy 

Cử đặt hành trình 

Chọn tốc độ 

  Du xích ngang 

Trục quay tay 

Sống 
trượt 

 
Khaâu chia

H. VII.4. Các bộ phận cơ bản máy bào ngang 
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I.2.2. Sơ đồ động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I.2.3.Các cơ cấu truyền dẫn 

+ Cô caáu culit laéc  

  Cơ cấu này biến chuyển động quay một chiều thành chuyển động tịnh tiến 
đi về hai chiều với tốc độ khác nhau. 

 

H. VII.5. Sơ đồ động máy bào ngang  
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Khi đĩa biên (1) quay tròn ⇒ cần lắc (4) lắc lư với một góc 2δ ⇒ bàn 
trượt chuyển động đi và về. 

+ Cơ cấu bánh răng - thanh răng hoặc vítme – êcu : 

 

H. VII.7. Cô caáu culit laéc 

H. VII.8. Giản đồ thời làm việc cơ cấu cu lit lắc 

H. VII.9. Giản đồ làm việc cơ cấu bánh răng thanh răng 
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Chỉ dùng cho hành trình lớn từ 1000- 1200 mm. Có ưu điểm là tốc đô 
ổn định, nhưng phải dùng thêm cơ cấu đảo chiều chuyển động thẳng bằng cơ 
khí hoặc bằng điện, neânhiện nay ít dùng. 

+ Cơ cấu dầu ép  

Dầu từ bơm dầu theo đường ống truyền vào cơ cấu công tác.Vị trí 1-đầu bào 
lùi về,vị trí 2- đầu bào tiến công tác. 

 

 

Trên bàn trượt đầu bào có gắn vấu khống chế chiều dài hành trình.Vấu này gạt 
tay tự động ở vị trí 1 và 2 dùng đảo chiều nhanh,vị trí số V ct  và V ck  

V ct = S
Q  ; V ck =

sS
Q
−

 

Q: Lưu lượng dầu từ bơm vào trong cơ cấu công tác 

S: Diện tích piston 

Nhược điểm: khó chế tạo, nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự làm việc ổn định của 
máy…v.v. 

+ Cơ cấu chạy dao 

Cơ cấu chạy dao ngang tự động: 

Cơ cấu công tác 

Vct 
Vck

Bơm Q 

Van đảo 
chiều 

H. VII.10. Sơ đồ máy bào thủy lực 
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    Bánh Z1 (21) lắp then với trục đĩa biên (của cơ cấu culít), bánh Z2 (22) 
lồng không trên trục thanh 6. Quá trình làm việc như sau: 

Yêu cầu sau mổi hành trình kép của đầu bào, bàn máy chạy ngang một 
lượng S. Đầu tiên đĩa biên quay qua Z1-Z2 tới chốt lệch tâm 7 quay xung 
quanh Z2 kéo đòn 5 làm cho thanh 4 quay lắc. 

- Khi đòn 5 kéo sang phải,con cóc 4 vào khớp bánh cóc, truyền chuyển 
động quay tới trục vítme ngang di động nhờ bàn máy. 

- Khi đòn 5 bị đẩy sang trái, mặt vát nghiên của con cóc trượt trên răng 
bánh cóc và nắp chắn 1, bàn máy đứng yên.Khi bàn máy 9 lên xuống kéo đòn 
8 và thanh lắc 6 giữ cho cả hệ thống làm việc như cũ. 

 

 

 

Nguyên tắc làm việc cũng giống như trên, muốn điều chỉnh độ lớn của 
lượng chạy dao chỉ cần điều chỉnh độ lệch tâm của chốt 7 bằng vít điều chỉnh. 

  + Cơ cấu chạy dao thẳng đứng 

Khi vấu di động tới chạm vào vấu cố định, làm quay bánh cóc truyền tới gá 
dao thẳng đứng qua vítme đứng. 

H. VII.11. Cơ cấu chạy dao tự động máy bào ngang  

H. VII.12. Sơ đồ nguyên lý chiều chuyển động bàn máy  
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   Vít điều chỉnh 

Vấu cố định
Vấu di động 

Thaân maùy

H. VII.14. Cơ cấu đầu dao bào 

H. VII.13. Cơ cấu chạy dao thẳng đứng 
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II. MÁY XỌC: 

II.1. Công dụng : 

Máy xọc là máy có chuyển động chính là chuyển động thẳng đứng do 
dao thực hiện theo phương thẳng đứng. 

Máy xọc dùng để gia công các rãnh bên trong lỗ, bánh răng trong,then hoa v.v… 

Các dạng bề mặt máy xọc có thể gia công  

 

- .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Các dạng mặt định hình. 

Các dạng mặt phẳng 

Các dạng rãnh trong và ngoài 

T 
T 

H. VII.15. Chuyển động tạo hình máy xọc 

H. VII.16.Các dạng chi tiết gia công trên máy xọc  
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II.2.MÁY XỌC 743  
III.2.1.Tính năng kỹ thuật 
 
   -Hành trình lớn nhất của bàn trượt           L =300 mm 
   -Đường kính của bàn máy                        Ф=610 mm 
   -Phạm vi điều chỉnh số hành trình kép     20 ÷ 80 htk/f 
   -Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao        0.05 ÷ 2 mm/hkt 

Hình dáng bên ngoài                         

 
 
 
 
 
 
                  
 
                                                                                                           
                                                                                                                                                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tay quay dọc 

Tay quay ngang 
Sống trượt Đế máy 

Hộp chạy dao 

Đồ gá 

Chi tiết 

Dao 

Đầu trượt 

H. VII.17. Các bộ phân cơ bản trên máy xọc
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II.2.2.Sơ đồ động máy xọc 743 

 
 

Sơ đồ động máy xọc 743 
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hành trình công  
tác  

hành trình chạy 
không  

1 

2 

6

5

4

02

10

II.2.3. Cơ cấu truyền dẫn: 
 Cô caáu culit quay 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Cơ cấu culit – quay gồm đĩa biên (1) nhận truyền động từ hộp tốc ñộ, trên đĩa 
biên có lắp con trượt (2). Khi đĩa biên quay quanh tâm O1 ⇒  tay đòn (3) quay 
quanh tâm O2 với vận tốc góc không đều. Đầu kia của tay đòn (3) lắp khớp động 
với thanh kéo (4) để di động bàn trượt của dao xọc. 

Muốn thay đổi hành trình của bàn trượt dao xọc, ta dùng vitme (5) để di động 
đai ốc (6) trong rãnh của tay đòn  (3) 

 

 

 

 

 

H. VII.18. Sơ đồ chuyển động cơ cấu culit quay
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III. MÁY CHUỐT 
III.1. Công dụng và phân loại 
III.1.1.Công dụng 
 

Máy chuốt được sử dụng trong sản xuất hang loạt lớn và hàng khối, Máy dùng để 
gia công chính xác lỗ có dạng prôphin bất kỳ, chuốt rãnh trong, bánh răng trong, lỗ 
then hoa…Ngoài ra đang phát triển chuốt mặt phẳng, mặt định hình và rãnh bên 
ngoài. Chuốt có năng suất và độ chính xác cao.  

Máy chuốt là máy có chuyển động chính là chuyển động thẳng do dao thực 
hiện. Dao chuốt có dạng như một thanh kim loại có các lưỡi cắt phân bố đều trên 
một mặt hoặc trên toàn bộ chu vi của thanh. 

Hình dáng của dao chuốt: 
 

 

Phần dẫn 
hướng 

Phần cắt thô 

Phần hiệu chỉnh 

Chuốt lỗ trụ

Chuốt rãnh 

Phần kéo 

H. VII.19. Nguyên lý và chuyển độn dao chuốt 
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- Gia công lỗ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cắt rãnh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gia công bánh răng và thanh răng có modul nhỏ. 
 

- Gia công các mặt phẳng. 

H. VII.20. Các dạnh chi tiết chuốt 
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III.1.2. Phân loại : gồm hai loại 

Máy chuốt đứng. 
Máy chuốt ngang. 

 
 
 

 

Dao chuốt 

Chi tiết 

Chi tiết 

Dao chuốt 

Bệ máy 

H. VII.21. Các dạng chi tiết chuốt 

H. VII.22. Máy chuốt ngang  
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III.2.MÁY CHUỐT 

III.2.1.Tính năng kỹ thuật  

- Lực chuốt lớn nhất : 300 ÷ 400 kN (máy trung bình), 1200 kN (cỡ máy nặng). 
- Chiều dài lớn nhất của hành trình dao chuốt : 350 ÷ 2000 mm. 

Ở máy chuốt không có cơ cấu chạy 
dao.  Các lưỡi dao kế tiếp nhau có 
kích thước lớn dần đã thực hiện 
lượng chạy dao. 

 

Hệ thống thủy lực 

Bệ máy

Dao 

Chi tiết 

α

β
γ

Vùng chứa phoi

Bước 
h 

H. VII.23. Sơ đồ máy chuốt đứng 

H. VII.24. Lượng chạy dao trên dao chuốt
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III.2.2..Máy chuốt đứng 

+Máy chuốt đứng gia công mặt ngoài 

Chuyển động của dao được xác định nhờ các vấu điều chỉnh lắp trên thân máy. 

Nguyên lý làm việc : Chi tiết gia công cùng bàn máy tiến đến gần dao, và trong 
chu kỳ làm việc dao chuốt di động từ trên xuống. Khi kết thúc quá trình gia công 
phôi cùng bàn máy rời khỏi dao và dao di động lên phía trên. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 H. VII.25. Máy chuốt đứng  
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1 – Thân máy;  2 – Động cơ; 3 – Ống dẫn nước; 4 – Chân máy ; 5 – Bệ 
máy; 6 – Bàn trượt; 7 – Bàn máy lắp phôi; 8 – Bộ phận làm mát; 9 – Trục 
chính; 10 – Bộ phận trượt  

Máy chuốt gia công mặt trong có cấu trúc : bàn máy có lỗ để dao chuốt đi qua, 
đầu kẹp dao ở dưới bàn máy. 

Nguyên lý làm việc : Khi bắt đầu gia công, dao chuốt ở vị trí trên cùng. Sau khi 
lắp phôi vào đồ gá trên bàn máy, cán dao được đưa qua lỗ của chi tiết gia công và 
được tự động kẹp chặt. Dao chuốt sẽ di động xuống phía dưới thực hiện quá trình 
cắt gọt 
 
III.2.3.Máy chuốt ngang: 

Hình dáng bên ngoài 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 – Trục chính                                           2 – Bộ phận làm mát dao chuốt 
3 – Bệ đỡ dao                                            4 – Vỏ máy 
5 – Má kẹp phụ                                         6 – Thân máy  

 

H. VII.26. Máy chuốt ngang 
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Máy chuốt ngang làm việc với dao chuốt dài hoặc ngắn với phương pháp nén 
hoặc kéo. 

Chủ yếu gia công mặt trong, vì vậy chi tiết gia công phải có lỗ xuyên suốt để 
dao chuốt đi qua. 

Nguyên lý làm việc của máy chuốt ngang tương tự như máy chuốt đứng gia 
công mặt trong. 
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ĐẠI CƯƠNG 

       VỀ MÁY TỰ ĐỘNG 
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CHƯƠNG VIII 

ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY TỰ ĐỘNG 
 
 I. Khái Niệm 
  I.1. Vai trò:  
 
  Công cụ sản xuất luôn được cải tiến, thay đổi dần từ thô sơ đơn giản 
lên công cụ cơ khí hóa, công cụ tự động hóa. 
  Cách mạng về công cụ sản xuất gắn liền với các cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần I với nội dung chủ yếu là cơ 
khí hóa, bắt đầu vào thế kỷ 18. 
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần II bắt đầu vào đầu thế kỷ-21 với nội dung 
là tự động hóa và linh hoạt hoá các quá trình sản xuất, khoa học kỹ thuật đã đạt 
đến trình độ cao. 

 
     
 H. VIII.1. Máy tiện tự động điều khiển bằng cam 
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I.2. Tự động hóa là gì: ? 
   Cơ khí hóa là thay thế sức lực của con người bằng máy móc để thực 
hiện nhanh, những công việc tinh vi, phức tạp, nặng nhọc. 
    Tự động hóa là khả năng cơ khí hóa ở trình độ cao máy móc thực hiện 
nhanh chóng các quá trình sản xuất mà không cần sự điều khiển trực tiếp của con 
người. 
      - Hiệu quả lao động của máy tự động hóa: 
      - Công suất lớn, làm việc liên tục 24/ 24. 
      - Tốc độ cao, giảm được thời gian gia công. 
      - Thay thế con người làm những công việc nặng nhọc, độc hại …. 
      - Người công nhân có thể theo dõi nhiều máy cùng một lúc. 
      - Máy móc tự động đã thay thế con người để điều khiển các quá trình sản xuất, 
phức tạp tinh vi, với năng suất cao và chất lượng tốt  như: NC, CNC, FMS 
 ( flexible manufacturing  system),… 
      - Thay thế con người ở những điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại nguy 
hiểm, giảm thời gian lao động và có thể làm việc liên tục. 
   
II . Lý thuyết về năng suất của máy tự động: 
   Nội dung  chủ yếu: là giảm  thời gian chạy không để  tăng năng suất lao 
động. 
 - Thời gian gia công một sản phẩm, hay thời gian 1 chu kỳ gia công 

- Kí hiệu: T, tính theo công thức sau:  
         (Phút) 
Ở đây:         lvt  - thời gian làm việc   
          Tck- thời gian chạy không, gồm thời gian tiến vào, lùi ra đóng mở các 
cơ cấu máy……. 
       Năng suất của máy tự động Q: là số sản phẩm máy làm ra trong một đơn vị 
thời gian. 

(Chiếc / Phút) 
  
Nếu  t ck = 0,  thì năng suất  bằng:  
      (1.2) 

 
- K: gọi là năng suất công nghệ của máy, nó tượng trưng cho năng suất của 

một chiếc máy “ lí tưởng “ tự động cắt gọt liên tục, không có hành trình chạy 
không. 

Thay trị số:  
K

Tlv
1

= , từ công thức (1.2) vào công thức (1.1), ta có: 

         (1.3) 
 

cklv ttT +=

cklv ttT
Q

+
==

11

K
T

Q
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==
1

η.
.1

1.
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tK
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Q
ckck

=
+

=
+
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Trong đó; η: gọi là hệ số năng suất của máy, 
    ,  nó xác định mức độ sử dụng máy có hiệu quả. 
 

- Chú ý: từ (1.3) ta có:  
  : Đôi khi còn gọi là “ mức độ gia công liên tục của quá trình công 
nghệ” giá trị của nó trùng với hệ số năng suất η  của máy tự động. 
 Ví dụ: Trong một chu kì gia công tlv = 0.4 phút; tck = 0.8 phút, như vậy năng 

suất công nghệ  K=
4.0

1 = 2.5 (chiếc / phút) và hệ số năng suất:  

   
  
 -Tức thời gian có ích của máy chỉ chiếm 33% của chu kì gia công. 
 -Theo công thức (1.3) thì năng suất của máy Q phụ thuộc vào năng suất công 
nghệ K và hệ số năng suất η. Muốn tăng Q liên tục thi phải đồng thời tăng K và η, 
tức giảm đồng thời, thơiø gian làm việc(tlv) và thời gian chạy không (tck). 

 Nếu chỉ có một trong hai thành phần này giảm thì gia trị Q sẽ tiến đến 
một gia trị giới hạn nhất định. 

   Có hai trường hợp năng suất tiến đến một giá trị giới hạn: 
               ( chiếc/ phút) 

       
( chiếc/ phút) 

 
 

 
 
+ Đường 1 ( hình 1.3) chỉ rằng Q = K ( năng suất lí tưởng), nếu Tck = 0. 
+ Nhưng vì Tck ≠ 0 nên có đường công năng suất thực tế 2. trong trường hợp này dù 

có tăng K tới đâu thì năng suất Q vẫn tiến đến giới hạn 
ckT
1 ,chứ không tăng tỉ lệ 

với K, vì khi K tăng thì trị số: 
cktK.1

1
+

=η  lại giảm.  

cktK .1
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H. VIII.2. Dồ thị  năng suất 
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 Các đường cong trên (hình 1.4) cho thấy mối quan hệ giữa K và η. 
 Ví dụ: Gia công chi tiết có: L =100 mm, S = 0,1 ( mm/ vòng), 
 Tck = 1 ( phút), ( đưa dụng cụ vào và ra, đo, kiểm tra,…) 
 Số vòng quay trục chính: ntc = 1000 (vòng / phút). 

 Vậy số vòng quay cần thiết để gia công phôi: 1000
1.0

100
===

S
Ln  (vòng)  

 Năng suất của máy: Q = k. η         (chiếc / phút) 

 Năng suất công nghệ K: 11
===

n
n

T
K tc

lv

    (chiếc/ phút) 

 Hệ số năng suất η:         5.0
1.11

1
.1

1
=

+
=

+
=

cktK
η   

 Năng suất của máy: Q = k. η =1.0,5 = 0,5   (chiếc /phút) 
 Giả sử có thể nâng  k = 50 ( chiếc / phút) lúc đó hệ số năng suất và năng suất 

của máy Q = K. η = 50.0,02 = 1 (chiếc /phút)  
  
 

  Để tăng năng suất lên 50 lần cần những phí tổn về kỹ thuật rất lớn, nhưng 
năng suất thực tế chỉ tăng 2 lần. 
 Kết luận: muốn tăng năng suất Q của máy đồng thời với việc giảm thời 
gian làm việc, để tăng năng suất công nghệ K, phải giảm thời gian chạy không 
(Tck). 

  Lịch sử phát triển của mát tự động có thể biểu 
diển bằng đồ thị dưới đây, 

 Sau khi chế tạo loại máy đầu tiên  người sản xuất 
cố tận dụng khả năng của chúng bằng cách tăng 
cường độ gia công ( tăng K), 
- Nhưng đến một lúc nào đó K tăng mà Q sẽ không 
tăng, để có năng suất cao hơn nữa cần có một loại 
máy mới với thời gian chạy không bé hơn hoặc với 
qui trình công nghệ mới tốt hơn và như thế các máy 
mới dần dần xuất hiện, các đường cong năng suất cao dần   

02.0
1.501

1
≈

+
=η

H. VIII.3. Đồ thị  hệ số năng suất 
ù

H. VIII.4. Giản đồ phát triển năng 
suất máy tự động  
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  Năng suất tăng đều trên mỗi đường cong là do tăng K hay giảm thời 
gian làm việc ( Tlv). 
  Năng suất nhảy vọt từ đường cong này lên đường cong kia đôi khi là 
nhờ có qui trình công nghệ mới, Tlv và Tck đều giảm, nhưng chủ yếu là giảm thời 
gian chạy không  
  Nên nội dung chủ yếu của tự động hóa là giảm thời gian chạy không, 
giúp tăng nhanh năng suất lao động. 
  Ở trên tính tổn thất của máy cho từng chu kì làm việc ( gia công xong 
một chi tiết) nếu tính cho một thời gian dài thì nó cao hơn, vì nếu thời gian dài sẽ 
phát sinh tổn thất ngoài chu kì, như thay đổi hay điều chỉnh một số dụng cụ đã 
mòn, sửa chữa hay điều chỉnh lại các cơ cấu máy, đưa loạt phôi mới vào máy, 
kiễm tra sản phẩm, điều chỉnh máy …., Cường độ gia công càng tăng thì tổn thất 
ngoài chu kì càng lớn. 
  Trong trường hơp náy tổn thất máy tính theo công thức:  
 
 
 Ttt = ttt1+ ttt2+ ttt3+…, là thời gian tổn thất ngoài chu kì tính cho một sản phẩm. 
 Σtph = tck+ttt  là tổng số thời gian phụ ( tổn thất trong và ngoài chu kì). 

 Trong thực tế khi tính đến năng suất phải tính đến các tổn thất trong và ngoài 
chu kì. 
 

III. Nhiệm vụ tự  động để giảm tổn thất và  nâng cao  
năng suất: 
III .1 . Tổn thất loại 1 và Nhiệm vụ tự động hóa chu kỳ. 
  Tổn thất loại 1: Là  tổn  thất liên quan đến chuyển động chạy không, 
không trùng  với chu kỳ làm việc của máy, lắp phôi, tháo phôi, đổi vị trí của phôi, 
các  cơ cấu đóng mở  …v…v 
        Để giảm tổn  thất  người ta tìm cách giảm tối đa thời gian chạy không 
xuống mức thấp nhất, hoặc bằng không  
        Đối với dạng sản xất hàng loạt lớn người ta dùng máy tự động nhiều trục để 
gia công, phương pháp  này có năng suất  gấp 22 lần so với khi gia công trên máy  
vạn năng. vì gia công trên máy này tốc độ cắt cao, thời gian gia công và thời gian 
chạy không giảm. 

∑+
=

++
=

phttcklv tK
K

TTT
Q

1
1
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Hình 1 và hình 2: biểu diễn phương pháp gia công trụ ngoài theo  
2 phương pháp: 
 Hình 1: gia công bằng phương pháp cắt thử L1,L2,L3m Phương pháp này 
giãm được thời gian chạy không cho từng chu kỳ. 
 Hình 2: gia công từng lớp mỏng L1,L2,L3. Phương pháp náy tiêu tốn nhiều 
thời gian chạy không, dao cắt mau mòn. 
 Hình 3 và hình 4: biểu diễn phương pháp khoan lỗ  
 Hình 3: khoan lỗ đạt kích thước L1 trước, sau đó khoan lỗ kích thước  L2, 
phương pháp này giảm được rất nhiều thời gian chạy không, thường được áp dụng 
trong trường hợp vật liệu cứng khó gia công, nhưng đảm bảo phôi phải cứng vững 
khi khoan, giữ  được tuổi thọ của mũi khoan được lâu hơn. 
 Hình 4: cách này thường được áp dụng để gia công vật liệu mềm, tốn thời 
gian chạy không khoảng L2 

III .2. Tổn thất loại 2 và Nhiệm vụ tự động hóa thay thế 
điều chỉnh dụng cụ. 

 Là loại tổn thất liên liên quan đến việc giao nhận mài sửa, lắp đặt,điều 
chỉnh dụng cụ gia công. 

   Để khắc phục và giảm loại tổn thất này cần phải: 
 Chọn vật liệu làm dao tốt để tăng tuổi thọ của dao cắt, giảm thời gian 

điều chỉnh dụng cắt.  
 Ngày nay tổn thất loại II vẫn còn trên máy tự động,nhưng được hiện đại 

hóa và linh hoạt hóa hơn, với sự ra đời của máy điều khiển theo chương 
trình số, trên máy bố trí 1 ổ dao quay được, thay dao nhờ vào hệ thống 
điều khiển thủy lực hoặc khí nén, nhanh và an toàn. 

 Người công nhân có thể điều chỉnh, lắp ghép dao sẳn ở bên ngoài, sau đó 
lắp vào ổ dao để máy tự động thay dao.  

 Ngoài ra để giảm tổn  thất người ta còn sử dụng các cơ cấu đặc biệt trong 
giá dao, đồ gá hay trên bàn máy để điều chỉnh dụng cụ chính xác và 
nhanh choùng…v…v..  
 

H. VIII.5. Các phương pháp cắt trong chu kỳ gia công 
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Các loại dao cắt thông dụng: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kiểu 1: là kiểu lắp dao đa dụng, dể dàng thay đổi kiểu bằng cách thay 
đổi mãnh hợp kim cứng, khi chuyển sang một công đoạn khác 

(1)thân dao,(2) chốt lắp bộ phận cắt,(3)bộ phận cắt (miếng hợp kim được gắn lên 
nó) 
 (4) lỗ vát; (5) vít ép ( cố định bộ phận cắt);(6) tiết diện vuông chống xoay. 
  Khi làm việc chỉ xoay bộ phận cắt đến vị trí cần thiết và xiết vít(5) lại  
  Kiểu 2: đây là kiểu thông dụng được dùng phổ biến. 
Có kết cấu đơn giản nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy cao. 
(1)thân dao, (2) mặt định chuẩn (2) và (3), 4) miếng cắt (bằng hợp kim), (5) ống 
kẹp có ren để vặn vít (10) đồng thời trong ống  có 3 rãnh tạo với nhau 1 góc 90o, vị 
trí khi làm việc các góc này quay về phía mặt (2), (12) miếng đệm,giữa miếng cắt 
(4) và mặt chuẩn (3), vít (10)  có đầu côn (11). 
  Khi vặn vít 10 thì các cánh 8 sẽ bị vặn trước cánh 9 và ép miếng cắt 4 
vào mặt định chuẩn 2, nếu tiếp tục vặn vít 10, cánh 9, sẽ ép miếng cắt xuống mặt 
định chuẩn 3. 
  Miếng đệm 12) là để đảm bảo cho mặt định chuẩn 3 của dao không bị 
hư khi miếng cắt (4) bị gãy. 

III .3. Tổn thất loại 3 và nhiệm vụ nâng cao độ tin cậy của 
các hệ thống tự động: 
  Là tổn thất liên quan đến độ tin cậy của hệ thống, bao gồm việc thay 
đổi sửa chữa và điều chỉnh các cơ cấu của máy … 
  Máy tự động là máy rất phức tạp, nhiều bộ phận cơ khí nhanh chóng bị 
mài mòn, nên phải thực hiện tốt công tác bảo trì và sửa chữa máy: 
 + Bôi trơn thường xuyên cho máy. 

Kiểu1 Kiểu 2:

H. VIII.6. các loại dao gá lắp nhanh 
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 + Chuẩn bị sẳn các cơ cấu mau mòn để kịp thời thay thế. 
 + Chế tạo vật liệu,  nhiệt luyện tốt, cơ cấu điều khiển hợp lí chính xác, để 
giảm mài mòn. 
 + Định kỳ kiểm tra cho máy và thực hiện tốt các thiết bị tự động. 
Ví Dụ: Các cơ cấu cam phải dể điều chỉnh và nhẹ nhàn,máy chạy êm không bị 
rung. 
   Ngày nay trên các máy tự động để truyền động êm và giảm masát 
người ta dùng vít me bi để điều khiển các cơ cấu,nhằm làm tăng khả năng làm 
việc và năng suất của máy. 

 
 

III. 4 . Tổn thất loại 4 và nhiệm vụ tự động hóa khâu tổ 
chức: 
  Là khâu liên quan đến tổ chức sản xuất, bao gồm việc phân phối, dọn 
phôi, thu thành phẩm, đổi ca và điều chỉnh công việc … 
  Để giảm tổn thất phải tự động hóa khâu tổ chức …, tự động hóa khâu 
tiếp liệu,gá đặt phôi…  
 Tự động hóa khâu dọn phoi, ví dụ: trên máy tự động có các cơ cấu gạt 
phôi, qua hệ thống tưới nguội và đưa phôi ra ngoài, hoặc dùng cơ cấu thu hồi  phoi 
bằng nam châm, để hút phoi vá đưa phoi ra ngoài. 
 Ví Dụ: Các cơ cấu dọn phôi trong quá trình gia công cơ khí được trình bày 
trong hình dưới đây: 
Các cơ cấu dọn phôi, đưa phôi ra ngoài bằng trục xoắn hoặc bằng băng tải 
….,thường được áp dụng trong các máy tự động. 

H. VIII.6. Các loại đai ốc bi
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 Dùng máy tính điện tử trong việc thiết kế và tính toán, đảm bảo  kế hoạch sản 
xuất kịp tiến độ. 

Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại trong các xưởng sản xuất, dùng máy 
móc thay thế dần sức lao động của con người. 

Nếu thời gian làm việc của máy lớn hơn nhiều so vớt thời gian bận rộn của 
người công nhân thì người công nhân có thể đứng được nhiều máy hơn. 

- Gọi Q: năng suất của máy  
+ ∑tbr: tổng thời gian bận rộn  

 + T: thời gian gia công một chi tiết  
• Ta có hệ số bận rộn:  

    TQtQ
T
t

br
br /1;. =∑=

∑
=ψ  

• Gọi số máy là: Z   

    
brt

TZ
∑

==
ψ
1  

  Ví dụ: Q = 5 (chi tiết / phút), ∑tbr = 0.1 (phút / 1 chi tiết) 
 Ψ = 5. 0,1 = 0.5  
Z = 1/ 0,5 = 2 (máy), vậy trong trường hợp này người công nhân có thể đứng 2 
máy. 
  Ngày nay để tăng năng suất trên máy tự động, người ta cấp thêm các 
phểu cấp phôi tự động ( đối với phôi rời), hoặc ống kẹp đàn hồi tự động điều khiển 
bằng khí nén hoặc thủy lực ( dạng phôi thanh), người công nhân có nhiệm vụ theo 
dõi sự hoạt động của máy và kiểm tra chất lượng sản phẩm.  

III.5. Tổn thất loại 5 và nhiệm vụ kiểm tra tự động chất 
lượng sản phẩm: 
  Là loại tổn thất liên quan đến chất lượng của sản phẩm: 
  Do việc gia công thử, điều chỉnh máy, phôi hư hỏng trong quá trình bảo 
quản, vận chuyển …. 

Điều chỉnh và xác định sai số của máy chọn 
1) Điều chỉnh: 

H. VIII.7. Các cơ cấu dọn phôi 



  167

  Điều chỉnh máy chọn ở đây là điều chỉnh đầu đo và vị trí các tiếp điểm sau 
cho tương ứng với các thước mẫu ( hoặc chi tiết mẫu) số lượng các thước mẫu do 
số nhóm chi tiết quyết định, mỗi nhóm có hai kích thước giới hạn. 

- Điều chỉnh có thể là điều chỉnh, tĩnh hoặc điều chỉnh động: 
  Điều chỉnh tĩnh là bắt buộc và được tiến hành lúc máy không làm việc, dùng 
căn mẫu hoặc chi tiết mẫu để điều chỉnh khoảng cách giữa các đầu đo giữa các tế 
bào quang điện hoặc điều chỉnh các tiếp điểm điện. 
   Cảm biến có thể được điều chỉnh xong mới lắp vào máy. 
  Điều chỉnh động: được tiến hành trong trạng thái làm việc của máy.  
  Dùng chi tiết mẫu đưa vào máy để máy chọn nhiều lần xem các vị trí máy 
cần điều chỉnh đã chính xác chưa. 
  Xác định số lần chọn nhầm và tiến hành điều chỉnh về 1 phía nào đó. 

2.Xác định sai số của máy chọn: 
  Sai số của máy chọn do nhiều yếu tố gây nên. trong đó đáng kể là sai số 
của bộ phận đo và các sai số về định vị, sai số của các nhân tố tác động.v.v.. 
  Vì vậy việc tính toán các sai số đơn lẻ không chính xác bằng khảo sát  thực 
tế của kết quả chia nhóm. khảo sát nên tiến hành với từng gới hạn chia nhóm. 

• Các phương pháp khảo sát, xác suất chia nhóm sai: 
 Giả thuyết có một chi tiết mẫu, kích thước của nó phân bố đều trong miền nào 

đó, miền đó được vạch ra với hai giới hạn trái và phải như hình vẽ:  

 
  

 Sau khi đặt hai giới hạn ấy vào máy, ta cho nhóm mẫu qua nó chọn, kết quả 
chọn có thể là: một số mẫu bị chọn nhầm sang nhóm hai bên. nguyên nhân là do 
máy có phân tán kích thước, nếu biết được xác suất chọn nhầm P  
  Xét chi tiết mẫu nằm cách giới hạn trái 1 khoảng X, sai số chọn nhầm với 
xác suất S, ta có:  

  Trong đó φ là hàm laplace: 
đối với cả nhóm mẫu, xác suất bị chọn nhầm sang nhóm trái là: 
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 Trong đó:∆ là dung sai của nhóm mẫu. 
khai triển phép tính ta có: 

 khi ∆ >3σ thì φ(∆/σ)≈1/2 và  
 vì vậy:  
  Ta được: 
  Biết dung sai của nhóm mẫu ∆ tiến hành thí nghiệm nhiều lần để xác định 
P và tính  σ. 
  
 
 

 Nhận xét: Phương pháp tìm xác suất chọn lầm chỉ có nghĩa trong việc khảo sát 
máy chọn đặt biệt là chỉ tiêu độ chính xác σ. Chưa xác định được sai số điều chỉnh 
∆x. 
 Phương pháp xác định sai số của máy bằng hai chi tiết mẫu: 

 
 

- Chọn lấy chi tiết mẫu có kích thước là x1 và x2 nằm ở gần giới hạn chia nhóm Xo 
 Đưa hai chi tiết qua hai máy chọn m1 và m2 lần, giả thuyết chi tiết được chọn 

sang nhóm m1 với số lần tương ứng là n1 và n2 ta có xác suất chọn: 
 
 

 Dựa vào hàm laplace tra được: 
 
 

 Trong đó G: là hàm ngược của hàm laplace  φ:ta tìm được σ và Xo. 
 
 
 

 Đem so sánh xo này với giới hạn Xo cần đặt vào máy ta tìm được sai số điều 
chỉnh:   oo xXX −=  

 Nhận xét: Phương pháp này tốn ít chi tiết mẫu, chọn được sai số hình dáng bé, 
thông thường lấy m1 = m2 >> 250, khi đó coi P ≈ n/m. 
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 Để giảm tổn thất cần kiểm tra để nâng cao chất lượng  sản phẩm. 
 + Máy móc, độ cứng vững  
 + Chất lượng chi tiết gia công. 
 + Chất lượng dụng cụ cắt và điều chỉnh dụng cụ cắt. 
 + Chế tạo các loại đồ gá kiểm tra và đồ gá gia công chi tiết.  
 +Sử dụng các  loại máy móc hiện đại để đảm bảo chất lượng của chi tiết 
giảm bớt sai số và thời gia gia công. 
 + Sử dụng các dụng cụ đo kiễm có độ chính xác cao, để kiểm tra trực tiếp 
trong quá trình gia công như: calip đo lỗ, đồng hồ và panme đo lỗ và đo trụ ngoài 
…. 

III .6) Tổn thất loại 6 và nhiệm vụ linh hoạt hóa sản xuất 
tự động. 
  Tổn thất  loại 4 là loại tổn thất  liên quan đến vấn đề thay đổi sản 
phẩm gia công, gồm việc thay đổi đồ gá, dụng cụ cắt cơ cấu điều khiển và chương 
trình điều khiển ……v.v… 
  Để giảm được tổn thất loại này, thì các cơ cấu máy phải được điều 
chỉnh và được gá lắp một cách nhanh chóng,  khi cần gia công  một chi tiết mới, 
khác với chi tiết ban đầu.. 
  Máy điều khiển bằng cam không cơ động và tốn nhiều thời gian để 
điều chỉnh máy: 

Ví Dụ: khi thay đổi chi tiết gia công  
- Trên máy điều khiển băng cam, phải thay đổi cam và tiến hành gia 

công đo kiểm, điều chỉnh lại máy nhiều lần. 
  Ngày nay với sự xuất hiện của máy điều khiển theo chương trình số thì 
việc điều chỉnh máy để gia công chi tiết mới được nhanh hơn, khi thay đổi sản 
phẩm chỉ cần thay đổi chương trình hay các thông số điều khiển của chương trình 
trên máy.  
   Đây là hình thức điều khiển cho phép áp dụng tự động hóa vào trong 
sản xuất,  áp dụng được cho các dạng sản xuất đơn chiếc và hàng loạt nhỏ, rất có 
hiệu quả. 
        Giải quyết được các vấn đề về kỹ thật và đem lại hiệu quả kinh tế cao  
 Ví dụ: Gia công được những biên dạng phức tạp, cho độ bóng và độ chính xác cao, 
giảm thời gian  phụ và thời gian gia công, đem lại năng suất cao. 
  Nhược điểm: Chỉ gia công được những chi tiết có kích thước giới hạn, 
không gia công được những chi tiết có chiều sâu cắt lớn, và tiêu tốn rất nhiều thời 
gian. 
  Do tính cơ động của máy nên thông thường máy có độ cứng vững kém 
hơn máy vạn năng và thường được áp dụng trong nguyên công gia công tinh và  
bán tinh. 
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  Ngoài ra để nâng cao năng suất lao động và độ chính xác gia công 
người ta có thể sử dụng các cơ cấu tay máy công nghiệp để gá lắp và vận chuyển 
phôi thay thế con người: 

 
 
 H. VIII.10. Tay máy công nghiệp phục vụ sản xuất 
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IV . Quy trình công nghệ và vấn đề tự động hoá trên máy tự 
động: 

  
 IV.2. Vai trò quy trình công nghệ trên máy tự động: 
  Trước khi thiết kế một công cụ bất kì, nhất là thiết bị phúc tạp tự động, 
một vấn đề quan trong phải xác định rỏ ràng là thiết bị ấy làm nhiệm vụ gì ?, làm 
như thế nào?, nói cách khác là qui trình công nghệ gia công sản phẩm hay một loại 
sản phẩm trên thiết bị sắp thiết kế ra sau ?  
  Cho nên giai đoạn đầu của quá trình thiết kế máy tự động, đường dây 
tự động là chọn đúng đắn quy trình công nghệ để gia công sản phẩm. Vì quy trình 
công nghệ có ảnh hưởng đến năng suất, kết cấu sơ đồ động và  nhiều yếu tố khác 
của máy, số lượng nguyên công, tính chất và  thứ tự thực hiện chúng sẽ quyết định 
việc chọn và  bố trí các cơ cấu cháp hành của máy. 
  Quy trình công nghệ bao gồm các bước biến đổi dần từ phôi liệu ra sản 
phẩm để có hình dạng kích thước và độ chính xác cho trước. 
 Ví dụ: Quá trình gia công cắt gọt tự động từ phôi thép ra ốc vít, quy trình 
dập tự động từ phôi thép tấm thành những chi tiết hình dạng phức tạp, quy trình 
lắp ráp tự động  một cơ cấu, một loại vòng bi,……quy trình công nghệ phải được 
chọn trên cơ sở thỏa mãn điều kiện đầu tiên là đảm bảo sản lượng thành phẩm quy 
định cho mỗi đơn vị thời gian. 
  Để có thể tham gia trên máy tự động cần chia quy 
trình công nghệ ra nhiều nguyên công riêng biệt và  phôi biến 
đổi hình dạng dần dần trở thành chi tiết đạt chất lượng mong 
muốn. 
Ví Dụ:  Quy trình tiện vỏ ngoài của vỏ bi trên máy tiện tự 
động 4 trục chính (H. VIII.11)  
 -Phôi thép ống kẹp trên các trục chính, lần lược chuyên 
từ vị trí này, sang vị trí khác để tiến hành gia công các nguyên 
công khoét trong và tiện lỗ ngoài. 
 - vị trí 1: Tiện định hình mặt ngoài  

- Vị trí 2: Tiện định hình mặt trong và  xén mặt đầu 
  - Vị trí 3: Vát cạnh và cắt đứt 

 Trong nguyên công có chuyển động làm việc và  chuyển 
động chạy không  
trên các máy tự động thường áp dụng gia công nhiều vị trí và 
ởø mỗi vị trí có nhiều dao hoạt động liên tục . 
  Xu hướng chung là làm thế nào để các chuyển động 
chạy không trùng với mức tối đa các chuyển động làm việc, 
đôi khi khó phân biệt rõ ràng hai chuyển động ấy ở mỗi vị trí. 

H. VIII.11. Qui trình 
công nghệ gia công 
võ ngoài ổ bi  
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  Tuy trên mỗi máy có thể tiến hành nhiều nguyên công khác nhau như: tiện, 
phay, khoan,...những nguyên công chủ yếu với khối lượng gia công lớn sẽ định ra 
nhiệm vụ và  tên của máy, máy tiện vạn năng tự động, máy tiện chuyên dùng tự 
động, máy lắp ráp tự động, máy kiểm tra  tự động, ….. 
   Nhiều trường hợp trên một máy có nhiều nguyên công khác nhau với 
khối lượng gia công như nhau,thì máy không mang tên một nguyên công nào mà 
lấy tên sản phẩm. 
Ví Dụ: Máy tự động gia công nan hoa xe đạp, máy tự động làm kim băng,…. 
  Khi qui trình công nghệ khá phức tạp máy gồm nhiều bộ phận đã được 
tiêu chuẩn hóa hay thống nhất hóa, thì gọi là máy tự động tổ hợp. 
  Về nguyên tắc,bất kì một qui trình công nghệ phức  tạp nào cũng có 
thể tiến hành trên các thiết bị tự động  gồm một máy hay một hệ thống máy . 
  Trong thực tế, trên mỗi máy tự động, số lượng nguyên công bị hạn chế 
và thứ tự thực hiện các nguyên công rất chặt chẽ, cho nên tính vạn năng của máy 
tự động nói chung là hẹp so với máy không tự động. 
   Máy tự động  không thể gia công được những chi tiết có hình dạng và  
kích thước khác nhau nhiều như trên máy tiện bán tự động  vì tính vạn năng hẹp 
cho nên để có thể gia công được tất cả các loại chi tiết máy. 
  Số lượng và loại, số cỡ máy tự động ngày càng nhiều, trong mỗi loại,mỗi 
cỡ  có những máy chỉ thực hiện được một nhiệm vụ nhất định gọi là máy chuyên 
dùng.  
    Nếu nhiệm vụ gia công có thể thay đổi trong một phạm vi nào đó thì gọi 
là máy tự động vạn năng. 
           Ở các máy điều khiển bằng chương trình, mức độ vạn năng được mở rộng 
hơn nhiều. 

 Trước khi thiết kế bên cạnh mặt định tính của qui trình công nghệ, như 
tính chất các nguyên công, thứ tự có thể của chúng,…cần xác định quy trình công 
nghệ về mặt định lượng, như kích thước tối đa, tối thiểu của sản phẩm, chế độ gia 
coâng,…vv. 
  Như vậy quy trình công nghệ là cơ sở để thiết kế các máy và hệ thống 
máy công cụ tự động. 
IV.2. Các phương án công nghệ khác nhau trên máy tự động: 
  Để gia công một  sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác 
nhau .  
 Ví Dụ: Chế tạo bulông có thể dùng phương pháp dập rồi cán ren, hay 
phương pháp tiện rồi cắt ren, mỗi một phần của quy trình công nghệ có thể có 
nhiều dạng gia công khác nhau  
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 Để gia công mặt phẳng có thể bào, phay, mài, truốt….trong phạm vi một dạng 

gia công có thể có nhiều phương pháp khác nhau,… 
 Ví dụ:Để gia công bề mặt hình trụ trên máy tiện tự động hay nửa tự động 
có hơn 10 phương pháp khác nhau. 
trên (hình 2.2): 
  Tiện dọc ( dao chuyển động dọc với 
nhiều cách khác nhau)  
  Tiện dọc ( phôi chuyển động dọc)  
  Tiện ngang dao rộng lưỡi chuyển động 
ngang  
 Tiện tiếp tuyến ( dao chuyển động tiếp 
tuyến với hình trụ). 
  Tiện dao mặt đầu ( phôi hoặc dao quay) 

 Các kiểu tiện nhiều dao 
  Truốt phẳng,  

 Truoát  quay;  
 Tiện dao hình chậu  

  Một ví dụ khác: Để gia công bánh răng hình 
trụ răng thẳng có thể có rất nhiều phương pháp, 
và mỗi một phương pháp cần kết cấu máy khác 
nhau .    

 Cắt răng có thể bằng phương pháp chép hình hoặc bao hình trên  
a) Dao phay môdun với đầu phân độ  
b) Dao bào định hình với đầu  phân độ  
c) Dao phay  lăng  răng  
d) Dao xọc bánh răng: 
e) Dao  thanh răng: 
f) Dao chuốt thẳng định hình. 
g) Dao xọc định hình cùng một lúc gia công từ nhiều phía  

 

H. VIII.12. Mô hình máy cán ren tự động 

H. VIII.13. Các phương pháp gia công mặt trụ
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h) Dao xọc bánh răng  lớn  
cùng một  lúc xọc bao hình 
nhiều phôi; 

i) Dao truốt ghép  tròn . 
j) Dao truốt đĩa  
k) Tiện bằng dao xọc  răng 

nghiêng – dùng nguyên lý 
kiểu cà răng . 

  Phương pháp gia công 
khác nhau đòi hỏi các cơ cấu máy, sơ 
đồ động bố trí các bộ phận của máy,… 

phải  khác nhau,  
  Như các chuyển động 
của phôi, của dao …..trong mỗi trường hợp khác nhau, đôi khi chỉ khác nhau một ít 
về phương pháp sẽ dẫn đến sự khác nhau quan trọng về kết cấu máy,  
 Ví Dụ: Gia công mặt trụ cùng một loại dao hẹp lưỡi với chuyển động dọc 
do dao hoặc  do phôi thực hiện ( hình 2.2a và 2.2b) sẽ có hai loại máy tự động 
khác nhau về nguyên lý: loại ụ trục chính đứng yên và loại ụ trục chính di động. 
  Ngoài sự khác nhau về định tính các phươngg án khác nhau về định 
lượng như chiều dài chuyển động, hế độ cắt, công suất cắt, năng suất  cắt,… 
  Đó là những cơ sở xuất phát quan trọng để thiết kế máy tự động. 
  Khi phân tích chọn phương án cần chú ý đến nhu cầu riêng biệt của 
sản phẩm gia công, như chi tiết không cứng vững, độ chính xác,…….,  
 Nói chung,là phải chọn phương án nào để máy sẽ thiết kế đảm bảo  chất 
lượng gia công, đạt năng suất cao,dể chế tạo và có kinh tế hơn. 
     IV.3. Chọn phương án công nghệ tiên tiến nhất để tự động hóa: 
  Khi cơ khí  hóa và tự động hóa phải dựa vào cơ sỡ khoa học  của các 
môn cơ lý thuyết, nguyên lý máy, kỹ thuật  điều khiển, dựa vào những thành tựu 
trong  lĩnh vực các phần tử  tự động, các cơ cấu tự động, lý thuyết cấu tạo máy tự 
ñoäng,…v…v…. 
  Chọn qui trình công nghệ để thiết kế phương tiện tự động là loại lao 
động có sáng tạo,biết áp  dụng những thành tựu mới mẽ nhất  thuộc các lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật khác nhau vào điều kiện cụ thể của mình . 
   Khoa  học kỹ thuật phát triển rất nhanh chóng, bất kỳ một quy trình 
công nghệ tiên tiến nào sau một thời gian cũng trỡ thành lạc hậu 
  Vì thế  mỗi khi định thiết kế chế  tạo máy tự động mới cần nghiên cứu, 
tìm chọn  qui trình công nghệ tiên tiến nhất, nếu không như vậy thì không thể nâng 
cao năng suất chất lượng gia công và hiệu quả kinh tế trong sản xuất tự động. 
 +Ví dụ: Phương pháp dập nguội đầu bulông từ thép tròn  ra hình sáu cạnh, 
cắt ba via và sau đó cắt ren cho năng suất cao hơn 10  lần, lượng kim loại thảy ra 

H. VIII.14. Các phương pháp gia công bánh răng  
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giãm từ 10 lần  đến 20 lần so với qui trình công  nghệ chế tạo bulông bằng phương 
pháp  cắt gọt từ phôi thanh hình sáu cạnh. 
  Do đó khi gia  công hàng loạt lớn, hàng khối bulông hình dạng đơn 
giản, rõ ràng là phải thiết kế máy tự ïđộng dập nguội và cán ren  chứ không sử 
dụng  phương án máy tiện tự động. 
  Khi gia công trên máy tự động có thể gia công nhiều bề mặt cùng một 
lúc.  
  Phương pháp này đạt năng suất  cao, tiết  kiệm vật liệu nhiều hơn các 
dao ghép và điều chỉnh chính xác thành từng bộ khi dụng cụ mòn và  được  thay 
thế cả bộ. 
  Khi chuyển giao quy trình  công nghệ mới đòi hỏi phải giải quyết 
nhiều vấn đề  mới về tính toán, thiết  kế, chế tạo, sử  dụng thiết bị ……. 
IV.4. Áp dụng  nguyên tắc trùng nguyên công trên máy tự động:  
 * Mục đích: giảm thời gian làm việc và thời gian chạy không nhằm 
tăng năng suất lao động. 
  Để gia công một sản phẩm trong điều kiện kỹ thuật hiện có, mỗi một 
phương án sẽ có năng suất công nghệ K và hệ số năng suất η tương ứng,muốn  
tăng năng suất, phải đồng thời tăng  K và tức phải giảm thời gian làm việc Tlv và  
thời gian chạy không Tck . 
  Thường  người ta giảm tối đa thời gian chạy không Tck đến  mức thấp 
nhất . 
   Để tiếp tục giảm thời gian chạy không cần áp dụng nguyên tắc trùng 
nguyên công thể hiện dưới hai phương pháp cơ bản: 

1. Trùng theo thời gian những chuyển động chạy không với nhau 
  + Hai dao cùng cắt và ra cùng một lúc  

2. Trùng theo thời gian những chuyển động chạy không với thời gian  
làm việc  

 + Dao 1 lùi ra, dao 2 tiến vào, hai hành trình này diển ra cùng một 
lúc . 
- Giảm thơiø gian chạy không là phương pháp tăng năng suất hiệu quả 

nhất   
 Lưu ý: Vấn đề này khi lập quy trình công nghệ và thiết kế máy: 

 -  Thiết kế phải lập nhiều phương án, phân chia bố trí các chuyển động 
như thế nào  là  hợp  lý nhất đạt kết quả cao trong điều  kiện có thể. 
 - Thời gian làm việc phụ thuộc khối lượng gia công và có giới hạn nhất 
định, không thể giảm đến trị  số không được, tuy  nhiên nguyên tắc trùng nguyên 
công có thể giảm thời gian làm việc với hai phương pháp trùng nguyên công cơ 
bản sau:    
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1.Gia công đồng thời nhiều dao ở mỗi vị trí  

 
  

2. Gia công đồng thời nhiều vị trí ở mỗi máy: 

   
  
IV.4. 1 .  Gia công nhiều dao:  

 
 
 + Mục đích chủ yếu của phương pháp này là làm trùng những nguyên  
công làm việc với nhau,để rút ngắn thời gian làm việc Tlv. 
 +  
 

H. VIII.15. Gia công nhiều dao ở mổi vị trí 

H. VIII.16. Gia công đồng thời nhiều vị trí ở mỗi máy 

H. VIII.17.Hình gia công nhiều dao 
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Nội dung của nó là sử dụng một lúc nhiều dao để gia công một sản phẩm ở mỗi vị 
trí gia công, sử dụng dao tổ hợp dao định hình,…cũng là một hình thức  gia công 
nhiều dao. 

 Hai trường hợp gia công nhiều dao: 
 1. Rút ngắn chiều dài di động của bàn máy bằng cách chia chiều dài ấy ra 
nhiều phần gia công  
2) Gia công nhiều dao ở những phần khác nhau của chi tiết  (hình 2.4). 

+ Căn cứ vào hai trường hợp trên người ta đã chế 
tạo rất nhiều máy nửa tự động và tự động gia  công nhiều 
dao, đôi khi ở một vị trí  gia công có đồng thời hơn 10  
nguyên công khác nhau: tiện ngoài, tiện trong, khoét  lỗ 
vát cạnh, cắt rãnh,…v……v. 
 + Càng tăng nhiều dao năng suất càng tăng gấp 
bội, nhưng đặt nhiều dao cần rất nhiều bàn máy to và  
cứng vững hơn không gian gia công hẹp, thường không 
đủ khoảng cách để đặt nhiều dao, và khó lấy phoi ra. 
 + Vì vậy tuỳ trường hợp cụ thể mà xác định  số 
dao ở  mỗi vị trí cho thích hợp. 
 IV.4.2.  Gia công nhiều vị trí: 

 
H. VIII.18 . Máy nhiều trục chính, gia công ở nhiều vị trí 

 + Nhiều lúc không thể tăng năng suất bằng  cách gia công nhiều dao, 
 Ví dụ: Nguyên công 2 chỉ có thể thực hiện  sau khi đã hoàn thành 
nguyên công 1, gia công tinh sau khi đã gia công thô, chi tiết không đủ cứng vững 
để gia công nhiều dao,không đủ chỗ để gia công nhiều dao,.. trong những trường 
hợp đó phải gia công nhiều vị trí tại nhiều trục chính nằm trên 1 máy. 
 + Có 3 trường hợp gia công nhiều vị trí: gia công nối tiếp, gia công song 
song, gia công song song - nối tiếp: 
 IV.2. 1 .Gia công nối tiếp: 
  Dùng trong trường hợp gia công chi tiết phức tạp, cần nhiều dao khác 
nhau, phải chia nhiệm vụ gia công ra từng nhóm nguyên công có thời  gian cơ bản 
như nhau, 
  Đặt những nhóm nguyên công ở những vị trí khác nhau, tiến  

 
H. VIII.18. Hình gia công nhiều dao 
trên nhiều vị trí mỗi máy  
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hành  gia công cùng một lúc ở các vị trí, số chi tiết gia công bằng số vị trí .  
  Bán thành  phẩm lần lược được gia công từ vị trí này sang vị trí khác 
bằng những dụng cụ khác nhau  
. Trên (H. VIII.19.) phôi  vào vị trí 1 của bàn  máy, phôi lần lượt qua các vị 
trí gia công 1,2,3..,và ở vị trí cuối cùng“ q” ra thành phẩm.  
  Trong trường hợp này thời gian làm việc và thời gian chạy  không 
trùng nhau, như  đưa dao vào, lùi dao ra chuyển phôi bán thành phẩm từ vị trí này 
đến vị trí khác  đều cùng làm một lúc, thời gian  cấp  phôi trùng với thời gian làm 
việc. 
 IV.2. 2. Gia công song song 
    Áp dụng khi nhiệm vụ gia công đơn giản, không  cần thiết phải  
chia quy trình ra nhiều nguyên công, những nguyên công như nhau được thưc hiện  
đồng thời  ở nhiều vị trí khác nhau như: đưa phôi vào gia công, lấy phôi ra (hình   
 
  Máy để gia 
công song song thực chất 
là  máy gồm những cơ cấu 
chấp hành như nhau ghép 
chung lại, thời gian cấp 
phôi  trùng với thời gian 
gia công. 
  Nên dùng loại  máy này có lợi khi thời gian cấp phôi chiếm tỉ lệ rất ít 
so với thơiø gian  làm việc.  

 Khi thời gian cấp phôi chiếm tỉ lệ lớn, nên làm trùng thời gian cấp phôi với thời 
gian làm việc, nghĩa là  dùng nguyên tắc gia công nối tiếp tốt hơn . 
IV.2. 3. Gia công song song- nối tiếp 

 Đây là sự phối hợp hình 
thức, trên máy sẽ gia công (p) 
loạt chi tiết song song 
nhau,trong mỗi loạt có (q) vị trí 
nối tiếp  loại trùng nguyên công 
này sẽ cho năng suất cao hơn 
nữa. 

H. VIII.19. Gia công nối tiếp  

H. VIII.20. Gia công song song  

H. VIII.21. Gia công vừa song song vừa nối tiếp  
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Ví Dụ: Trên máy tiện tự động sáu trục chính, 6 vị trí có thể có 4  phương án gia 
công   (hình 2.8). 
   Một vấn đế cơ bản là chọn số vị trí gia công, nếu chọn càng nhiều dao 
và cần nhiều vị trí gia công, thì năng suất công nghệ K càng tăng  nhưng  năng 
suất của máy  sẽ giảm do tổn thất  ngoài chu kì càng lớn . 
   Nếu chọn ít dao, ít vị trí thì năng suất sẽ giảm vì thế phải chọn số vị 
trí hợp lý để có năng suất  cao nhất. 

  Bằng phương pháp giải tích ta có thể rút ra công thức về sự phụ thuộc 
giữa năng suất Q với  vị trí gia công song song (q) và gia công nối tiếp (p) 
của máy dự kiến thiết kế.  

  Trên(H. VIII.21) biểu diển sự liên hệ ấy trong một trường hợp gia công 
song song- nối tiếp.  

 Căn cứ vào đồ thị mà chọn số  vị trí hợp lý để có 
năng suất cao nhất, số vị trí ít quá, năng suất thấp. 

 Nếu tổn thất nhiều thì tổn thất trong và ngoài 
chu kỳ lớn dẫn đến năng suất càng giảm, cho nên 
muốn tăng vị trí mà năng suất cũng tăng thì phải 
tìm cách giảm những tổn thất . 
V. Phôi liệu dùng trong máy tự động: 
  Khi chọn qui trình công nghệ để thiết 
kế gia công trên máy tự động, phải chọn phôi liệu 
gia công phục vụ cho quy trình công nghệ ấy.  
  Dạng phôi liệu có ảnh hưỡng rất lớn 
đến quy trình công nghệ và kết cấu của máy vì 
nhiều cơ cấu quan trọng cuả máy tự động, như cơ 
cấu tiếp liệu hay cấp phôi, cơ cấu vận chuyển bán thành phẩm …phụ thuộc rất 
nhiều vào dạng phôi liệu.  
 Ví dụ: Để gia công những chi tiết nhỏ, nếu dùng thép cuộn thì trục chính 
kẹp phôi của máy không quay, dụng cụ quay . 

 Nếu dùng thép thanh thì trục chính quay, dụng cụ có thể không quay, nếu dùng 
thép ống thì không cần nguyên công khoan trong.  

H. VIII.21 
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Trên ( H. VIII.22) giới thiệu các dạng phôi liệu dùng trong máy tự động và  nửa tự 
động . 

 Các dạng cấp phôi theo dạng phôi: 
V.1 . Cấp phôi thép cuộn: 

  Phôi dưới dạng thép sợi, thép lá rộng hay hẹp, cuộn tròn trong quá 
trình gia công cuộn phôi tháo từ từ, phôi thường được qua cơ cấu nắn thẳng trước 
khi đến vị trí gia công, khi hết cuộn thay cuộn phôi khác bằng tay sau đó quá trình 
tự động tiếp tục. 
 Ví dụ: Cấp phôi thép cuộn cho máy tự động cuốn lò xo gia công nan hoa 
xe đạp, đinh vít nhỏ .,….. 

 
 
 
V.2 . Cấp Phôi Thép Thanh 

H. VIII.22. Phôi liệu trên máy tự động 

H. VIII.23. Hệ thống cấp phôi cuộn  
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  Phôi dưới dạng thép thanh thẳng có tiết diện khac nhau thường dài từ 
1÷ 6 mét, tự động tiến đến vị trí gia công theo từng suất, thép tấm, thép lá thẳng 
cũng thuộc loại này ( thường dùng trên các máy dập tự động kết hợp với một số 
nguyên công khác), phôi thép thanh tương đối ngắn, mau hết so với thép cuộn, và 
thường phải ngừng máy tiếp phôi bằng tay . 

 
  
 
Ví dụ: Cấp phôi thép thanh cho máy tự động nhiều trục chính . 
V.3 . Cấp phôi từ phễu:  
  Phôi dưới dạng từng chi tiết, nằm lộn xộn trong phễu, sau đó tự định 
hướng và lần lượt tiến đến vị trí gia công, có cơ cấu tự động chuyên dùng đảm 
nhiệm việc định hướng các chi tiết và cấp phôi cho máy, khi phôi hết cần đổ loạt 
phôi mới vào phễu.  
  Cấp phôi từ phễu rất tiện lợi khi gia công hàng loạt, hàng khối các chi 
tiết nhỏ, nhẹ, tương đối đơn giản dể tự định hướng, sử dụng nhiều cho các máy tự 
động gia công các loại mặt  hàng tiêu chuẩn như ốc, vít,… 
V.4 . Cấp phôi tư øổ: 
 - Phôi dưới dạng từng chi tiết, không nằm lộ xộn trong phễu, mà nằm một 
cách có trật tự, có định hướng trong ổ, từ đó tự động lần lượt đến các vị trí gia 
công, loại chi tiết này khó tự động định hướng, nên công nhân phải xếp tùng chi 
tiết vào ổ, trong một số trường hợp chủ yếu 
là trong các đường dây tự động, có một số cơ 
cấu chuyên dùng, tự động định hướng các 
chi tiết trước khi đưa chúng vào ổ. 
 Ví Dụ: Cấp phôi từ ổ cho các máy 
tự  động gia công một số chi tiết dạng hình  
trụ 

1.Cơ cấu trữ phôi 
 2.Cơ cấu tách phôi 

3.Cơ cấu nạp phôi 
4.Cơ cấu đẩy phôi vào trục  chính  
5. Cơ cấu kẹp phôi 

 6.Cơ cấu đẩy phôi ra 

H. VIII.24. Hệ thống cấp phôi thanh  

H. VIII.25. Hệ thống cấp phôi tự động  
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8. Cơ cấu báo hết phôi 
 5.Cấp phôi bằng tay: 
  Phôi dưới dạng từng chi tiết, công nhân lần lượt đưa vào vị trí gia công, 
sử dụng trong trường hợp chi tiết tương đối nặng và có hình dạng phức tạp, 
  Ví dụ: các loại vỏ hộp, các loại van,…..các loại sản phẩm này thường 
gia công trên các máy nửa tự động, trường hợp các chi tiết quá nặng thường sử 
dụng các cơ cấu nâng hạ để giãm nhẹ sức lao động của công nhân . 
 Tóm lại: khi chọn loại cấp  phôi nên xét đến hai yếu tố chính, kích thước và 
hình dạng bên ngoài của chi tiết, chi tiết càng lớn càng nặng, càng phức tạp thì 
càng khó cấp phôi tự động . 
  Hướng chung là tạo được phôi theo ý muốn sao cho quá trình sản xuất kể 
cả việc chế tạo máy tự động dùng phôi ấy đạt hiệu  quả kinh tế cao nhất, năng suất 
của máy phụ thuộc vào phôi liệu. 
  Vật liệu gia công trên máy tự động: chủ yếu là thép tự động, thép kết cấu, 
kim loại màu và kim loại đặc biệt thì ít hơn . 
  Số liệu về tỉ lệ vật liệu gia công:  
  + Thép tự động: 10 – 30 % 
  + Thép kết cấu: 20 – 50 %  
  + Thép hợp kim: 10 –20 % 
  + Đồng: 15 – 25% 
  +Nhôm: 3 – 5% 
  + Vật  liệu phi kim loại: 1 – 5%  
  
VI . Chế độ cắt hợp lý trên máy tự động: 
 VI .1 . Chế độ cắt hợp lý: 
  Sau khi chọn qui trình công nghệ, phương pháp gia công và dụng cụ cần 
xác định chế độ cắt để đảm bảo chất lượng gia công năng suất cao và kinh tế nhất 
. 
  Tuổi thọ của dao phụ thuộc vào tốc độ cắt, lượng chạy dao và chiều sâu 
cắt  
  Chiều sâu cắt T, đại lượng cho sẳn, do lượng dư cắt gọt quyết định, trong 
điều kiện sản xuất hàng loạt trên máy tự động lượng dư cắt gọt phải được tính toán 
kỹ . 
  Lượng chạy dao S thay đổi trong một phạm vi hẹp, S quá lớn chất lượng 
bề mặt gia công không tốt, S bé thì năng suất thấp . 
  Tốc độ cắt V, thay đổi trong phạm vi rộng và ảnh hưởng đến năng suất, 
tốc độ bé năng suất thấp. Tốc độ cao, tuổi thọ dao giảm, do đó năng suất giảm.  
  Với lượng chạy dao và chiều sâu  cắt đã biết chọn tốc độ V, để đạt năng 
suất cao nhất. Đó là vấn đề rất quan trọng, có ảnh hưởng đến việc thiết kế chế tạo  
và sử dụng máy  tự động có hiệu quả nhất.  
  Trên máy tự động càng ít dao càng dể gia công. 
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V.2 . Chế độ cắt có năng suất tối đa: 
  Trong thực tế sản xuất người ta chọn tốc độ cắt Vo dựa vào các số liệu 
thực nghiệm sẳn có trên máy tự động, nhưng trong điều kiện gia công cụ thể Vo 
chưa chắc đã cho năng suất tối đa . 
  Có thể tính toán để đạt  tốc độ Qmax, khi cắt với tốc độ V, lúc đó hệ số thay 
đổi tốc độ λ sẽ là: 
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 λ: có thể lớn hơn, bằng hay nhỏ hơn 1 
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 - Ko: Năng suất công nghệ của máy với tốc độ cắt vo  
 - Tck: Thời gian chạy không trong chu kỳ gia công tự động  

- Ci: Hệ số liên quan đến dụng cụ cắt. 
- aI: Thời gian dụng cụ thứ i tham gia cắt trong quá trình gia công một sản 
phẩm;  
- tI: Thời gian máy dừng vì hỏng dụng cụ thứ i, bao gồm thời gian tháo lắp 
và chỉnh dụng cụ ở máy mài sửa ……..;  
- Toi:Tuổi thọ của dụng cụ thứ  I với tốc độ cắt vo. 
     mtb: = Σmi.ci/Σci  
- mI:hệ số ảnh hưởng tốc độ cắt đến tuổi thọ của 
dao thứ I  

mI = 2 ÷ 15, vật liệu càng tốt m càng nhỏ . 
- Trên (H. VIII.26.): là đồ thị Q = f(λ), theo đẳng 
thức (2.2), đồ thị Q = f(v) cũng tương tự, phân tích 
đẳng thức (2.2) ta có một số kết luận sau: 

 Thời gian chạy không Tck càng bé, năng suất Q càng 
cao, chọn đúng λQmax càng quan trọng vì giá trị λQmax sai 

Q

(v)(   Qmax)

(VQmax)

Hinh2.11  H. VIII.26. 
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lệch một ít dẫn đến tổn thất lớn về năng suất Q. máy tự động càng hiện  đại, tck 
càng bé, hệ số củaCi và mi càng bé, năng suất càng cao càng có khả năng tăng λ 
dể tăng năng suất, muốn giảm Ci cần nâng cao chất lượng dụng cụ, cải tiến quy 
trình sản suất và gá lắp dụng cụ muốn giảm mi phải dùng vật liệu tốt để làm dụng 
cụ. 

 Năng suất công nghệ ko càng lớn, năng suất Q càngcao, đỉnh cao của đố 
thị năng suất càng dịch về bên trái, chứng tỏ rằng có khả năng giảm tốc độ 
cắt ( nâng cao tuổi thọ của dao để tăng năng suất. 

 Chế độ cắt hợp lý: 
 -Xác định λQmax, tức là xác định cần tăng hày giảm tốc độ bao nhiêu để đạt 
Qmax. ngoài ra còn tính phí tổn mới về dụng cụ do tăng tốc độ. 
 -(H. VIII.27), gộp đồ thị phí tổn vào đồ thị năng suất, từ a đến b năng suất 
tăng nhanh, nhưng phí tổn dụng cụ ít,  
 - Nên có thể tăng λ để tăng Q, nhưng từ b đến c năng suất tăng chậm, phí tổn 
dụng cụ lại tăng nhanh, nên tăng năng suất trong khoảng này không kinh tế, do đó 
chế độ cắt với λQmax không lợi . 
 - Lấy λ để có năng suất ở d ( nằm giửa a và b) không tốt vì hạ thấp chế độ 
cắt và không tận dụng hết khả năng của máy, mặt dù chi phí dụng cụ ít, chọn điểm 
gần (b) là tương đối hợp lí vì năng suất cao và phí tổn dụng cụ vừa phải . 

- Để chọn λh1 ta sử dụng hệ số dự trữ năng suất theo chế độ cắt: 

 
  Chọn trị số: ϕh1 dựa vào đồ thị ϕ - α ( H. VIII.28); α là phí tổn dụng cụ tính 
theo phần trăm giá thành sản phẩm. 
  Lập đồ thị này dựa vào các số liệu thực tế ở những nhà máy sản suất hàng 
loạt tự động với trìng độ tiên tiến . 
  Thực tế cho thấy: 1,03 < ϕh1 < 1,06 
Trị số ϕ  càng bé chứng tỏ trình độ sản xuất càng cao phí tổn về dụng cụ α% càng 
ít, cho phép tăng tốc độ để tăng năng suất nhiều hơn . 

H. VIII.27 H. VIII.28 
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 Tính lượng  dự trữ năng suất A: 
  
 Nếu: ϕ = 1,03 thì A = 3%; ϕ = 1,06, A= 5%, 
 ϕ = 1,12 thì A = 10% . 
 cho λQmax  = 1, dựa vào đẳng thức (2.2) có thể tính được Qmax, Qh1, rồi căn 
cứ vào (2.5) xác định:  
 
  
 

 
 Nếu m ≥ 2, có thể dùng công thức gần đúng: 
 
      (2.6)  
 
 tính theo λ Qmax, với λQmax ≠ 1; 
 
       (2.7)  
 Có thể xác định λ h1 bằng đồ thị ( H. VIII.29), giao điểm của đường cong 
năng suất . 
Q = Qmax  và đường cong dự trữ năng suất ϕ = ϕ (λ), sẽ cho trị số  định λ h1  trong 
từng trường hợp cụ thể .  
 - Đường cong Q: công thức (2.2) 
 - Đường cong  ϕ  dựa theo công thức (2.6)  
 - Chọn chế độ cắt hợp lý thường được áp dụng trong sản xuất hàng loạt, chế 
độ cắt trên máy tự động nhỏ hơn trên máy vạn năng trong cùng một điều kiện, 
nhằm tăng tuổi thọ của dao và tăng năng suất của máy. 
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IV .  Sơ đồ động của máy tự động 
  

IV.1 . Sơ đồ động máy thuộc nhóm 1: 
         IV.1.1.1. Đặc điểm và nguyên lý làm việc: 

  Đặc Điểm: 
 - Máy tiện tự động  định hình ngang,máy này toàn bộ chu kỳ gia công chi 
tiết, được thực hiện bằng cam gắn trên 1 trục hoặc nhiều trục  gọi là trục phân 
phối. 
 Là loại máy có một hay nhiều trục chính chuyển động quay tròn xung quanh 
nó, trên máy có thể có một hoặc nhiều dao cùng tham gia quá trình gia công: 
  Máy chỉ có chuyển động chạy dao ngang thường là dao định hình, (không có 
chuyển động chạy dao dọc), máy thực hiện lượng chạy dao ngang thẳng góc với 
đường tâm của phôi. 
* Có hai loại máy tự động định hình ngang:  

1) Loại nhiều trục chính dùng phôi thép thanh với đường kính lớn, có thể 
đến 56mm, phôi quay dụng cụ không quay, gia công song song ở nhiều vị trí 
những chi tiết đơn giản, như kiểu máy: 147,148,149, … 
 2) Loại một trục chính, dùng phôi thép cuộn với đường kính bé, thường chỉ  
8÷10 mm, khi gia công phôi không quay, dụng cụ vừa quay vừa chuyển động 
hướng tâm, như kiểu máy 1106, máy này có tính chất điển hình cho máy tự động 
tiện ngang.  
  - Thường dùng trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối. 
 - Gồm 2 chuyển động cơ bản sau: Chuyển động chính là chuyển động quay 
tròn của trục chính mang phôi  
Chuyển động phụ là chuyển động thẳng đều của bàn máy mang dao chuyển động 
theo phương thẳng góc với trục chính  

- Phôi gia công có thể là  phôi cuộn hoặc phôi thanh. 
* Một số chi tiết điển hình và phương pháp gia công trên máy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. IX.14. Gia công định hình trên MTĐ
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* Hình máy 1106: 

 
  
 
 * Máy 1106 gồm: 1- thân máy; 2-cam điều khiển đóng mở chấu kẹp phôi trước; 3-
thùng chứa thành phẩm; 4-máng dẩn thành phẩm; 5-ụ chấu kẹp phôi trước; 6-dao 
cắt; 7-chấu kẹp phôi trong đầu trục chính; 8-đầu dao; 9,10-các khớp nối với hai 
then để điều khiển chuyển động chạy dao ngang; 14-ụ phóng phôi và nắn thẳng 
phôi; 15-các con lăn nắn thẳng phôi; 16-cuộn phôi; 17-giá đỡ cuộn phôi; 18- bơm 
dầu bôi trơn; 19-cam điều khiển ụ phóng phôi và nắn thẳng phôi; 20-cam điều 
khiển cơ cấu kẹp phôi sau; 21-dây xích; 22-tay gạt đóng, mở li hợp vấu 33; 23-
chốt định vị, đồng thời là chốt bảo hiểm điện (ngắt điện động cơ khi cần đóng hay 
mở li hợp vấu); 24- công tắc điện để khởi động máy ( chỉ hoạt động khi chốt 23 tác 
động đến nó); 25- vô lăng để quay tay trục phân phối; 26-puly căng đai; 27,28-
cam điều khiển các dao chạy ngang; 29-trục phân phối; 30-bơm dầu làm nguội; 
31- puly thay thế; 32-động cơ điện;  33 ly hợp; 34- lyhợp vấu; 35-hệ thống đòn bẩy 
điều khiển ly hợp vấu; 36-tay nắm đóng mở ăn khớp hay bánh răng hình trụ  
Z 28-Z 28. 
+ Trên hình b: sơ đồ gia công 1 chi tiết điển hình trên máy tiện tự động định hình 
ngang. 

 

H. IX.15. Hình máy 1106

H. IX.16.Gia công định hình trên MTĐ
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       Hành trình 1: Sau khi gia công  xong chi tiết dao cắt  5 và 5’ lui về vị trí 
ban đầu với lượng chạy dao s 2 và s 2’, lúc này các vấu kẹp mở ra, phôi phóng về 
phía trước nhờ vào bàn nắn thẳng phôi và đẩy chi tiết gia công  xong về phía 
trước. 
      Hành trình 2: Phôi được kẹp chắt lại sau đó dao cắt 5 và 5’ tiến vào gia 
công  chi tiết với lượng chạy dao s1 và s1’ để tiện mặt đầu và cắt đứt chi tiết đồng 
thời hình thành mặt côn cho chi tiết tiếp theo, chu kỳ gia công  mới được lặp lại. 
*Ưu, nhược điểm: 

1.  Tốn ít thời gian phục vụ máy vì phôi là một cuộn dài. 
2. Hay mặt đầu chi tiết khá nhẳn vì khi gia công chi tiết đứng yên và được 

kẹp ở hai đầu. 
3. Thành phẩm có thể thu được trong thùng riêng, không lẫn lộn với phôi.  
4. Máy làm việc không ồn vì sợi phôi không quay  

 5. Máy chiếm diện tích bé vì không có các ống bảo vệ phôi khá dài như trừơng 
hợp gia công thép thanh. 
IV.1.1.2. Đặc tính kỹ thuật của máy:  
 Máy 1106 là máy tiện tự động định hình ngang dùng gia công phôi dây có 
tiết diện tròn. 
 -   Thời gian phục vụ máy ít, ít thay phôi. 

- Máy làm việc ít ồn vì phôi đứng yên. 
- Diện tích lắp đặt bé, phôi có thể dẩn về thùng chứa riêng. 
 Đặc tính kỹ thật gồm: 
- Kích thước đường kính Dmax:   Dmax  = φ8 mm 
- Chiều dài:  100 mm  
- Chiều rộng lớn nhất của chi tiết chổ dao định hình: 20 mm 
- Số dao của đầu quay:  2 
- Số vòng quay đầu dụng cụ cắt:  n = 1230 – 3500 v/f  
- Giới hạn năng suất:  6,6 – 37 v/f  
- Công suất động cơ chính:  N =2,2KW 
- Kích thước máy:  3500 x 720 x 1450 

mm. 
- Trọng lượng máy: 1500Kg 

 
 
IV.1.2. Sơ đồ động của máy:  

  
* Sơ đồ động của máy tự động định hình ngang 1106 được trình bài trên hình sau 
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25
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Ñ1

N=2.2kw
n=1440v/p

D

FF

A

 
 
a) Xích tốc độ: 

- Xích tốc độ thực hiện chuyển động quay tròn của đầu dao quay (4) từ 

động cơ Ñ 1 có N = 2,2 kw, n = 1440 (v/f) - 
110φ
D làm quay trục chính,  

- Để thay đổi tốc độ người ta thay đổi puly D. 
b)Xích trục phân phối (FF): 

 -Trục FF nhận truyền động từ động cơ Đ 1-L1-L2-
45
2..

40
26.

52
25

b
a . Bánh răng 

thay thế a và b, dùng điều chỉnh trục FF. 
a) Xích điều chỉnh: 

 - Để điều chỉnh trục phân phối bằng tay, ta quay tay quay (7) -
16
12 , -

28
28 -

45
2 đến trục FF. 

- Các cam lắp trên trục FF gồm có cam (8) điều khiển bàn phóng và nắn 
phôi (6); cam (9) điều khiển cơ cấu kẹp phôi A và B; cam (10) và (11) 
điều khiển lượng chạy dao ngang của dao (5) và (5’); cam 12 điều khiển 
cơ cấu kẹp chi tiết đã gia công xong C, chi tiết đã gia công được dẩn theo 
máng (13) về thùng chứa (14). Trên máy còn có bơm (15) để bơm dầu 
bôi trơn, và bơm (16) để bơm dung dịch làm nguội. 

 IV.1.2.1. Các cơ cấu điều khiển đặc biệt trên máy:   
 + Đầu trục chính: 

 

H. IX.17.Sơ đồ động MTĐ định hình ngang 1106
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 -Trục chính của máy tiện tự động định hình ngang 1106 vừa thực hiện 
chuyển động chính, quay tròn, vừa thực hiện chuyển động ngang  của dao. 
 -Trục chính (1) nhận truyền động qua puli (2) làm quay đầu dao (3) mang 
các dao hướng kính (4). Cùng quay với trục chính có các then (5), và(6). Những 
then này có thể trượt độc lập với nhau trong các rãnh dọc của trục chính nhờ các 
cam (7) và (8)  lắp trên trục phân phối qua hệ thống đòn bẩy (9).  
 -Khi các then 5,6 di động sang trái nhờ mặt nghiêng ở đầu bên phải, nó quay 
đòn bẩy (10) quanh các tâm cố định (O), đẩy các bàn dao (4), di động về phía chi 
tiết gia công,thực hiện lượng chạy dao ngang ( hướng tâm).  
 -Khi các then di động sang phải, các dao lùi về vị trí ban đầu dưới tác dụng 
của loxo nén (11), tỉ số truyền từ cam đến dao là( 4). 
 -Phôi (12) đứng yên bên trong trục chính và được cố định bằng vấu kẹp đàn 
hồi (13)má ngoài bên phải của vấu kẹp là mặt côn, nó được tì vào mặt côn của ống 
(14). Khi cam di động ống (14) sang phải, mặt côn sẽ ép vấu kẹp đàn hồi (3) vào 
chi tiết gia công. 
 - Chi tiết gia công (12) còn được kẹp chặt trong vấu kẹp nằm đối diện với 
đầu dao quay, đây là vấu kẹp C trên hình (V-12) hai vị trí kẹp chặt này đảm bảo 
khả năng gia công đồng thời mặt sau của chi tiết trước và mặt trước của chi tiết 
sau. 
IV.1.2. Máy tiện tự động định hình dọc: 

IV.1.2.1. Đặc điểm và nguyên lý làm việc: 
 + Máy này gồm có 2 chuyển động: chuyển động chính và chuyển động phụ. 
 - Chuyển động chính là chuyển động quay tròn của phôi được lắp trên trục 
chính, ngoài ra trục chính mang phôi có thể chuyển động theo phương hướng trục. 
 - Chuyển động phụ: là chuyển động tạo hình của bàn máy mang dao (  bàn 
dao), theo phương hướng trục, Nếu phôi chuyển động tịnh tiến thì bàn dao đứng 
yên và ngược lại. 
 - Máy tiện tự động định hình dọc có thể có một hoặc nhiều trục mang 
phôi,một hoặc nhiều bàn dao chuyển động thẳng gocù vơiù trục chính. 

 Đặc Điểm: Khi gia công, trục chính mang phôi vừa chuyển động tịnh tiến vừa 
quay theo chiều dọc trục. 

H. IX.18. Sơ đồ trục chính máy tiện tự động 1106
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   Dao cắt  thực hiện lượng chạy dao ngang thẳng góc với phôi. 
  Vì vậy cùng một lúc máy có thể chuyển động vòng và tịnh tiến của phôi 
Và chuyển động tịnh tiến của dao cắt  nên có thể không cần dùng dao định hình để 
gia công  chi tiết. 

 Nguyên lý hoạt động:  

 
  
 Phôi thanh (1) được kẹp chặt trong vấu kẹp đàn hồi (2) và thực hiện chuyển 
động quay tròn. 
 Đồng thời thực hiện lượng chuyển động tịnh tiến Sd, từ ụ trục phôi (3), ụ trục 
phôi này có thể đứng yên, chuyển động sang trái hoặc lùi về bên phải, được thực 
hiện nhờ 1 cam lắp trên trục phân phối. 
 - Các dao cắt  (4) và (5) lắp trên bàn dao đòn cân (9), thực hiện chuyển động 
lắc lư quanh tâm (O) do cam 10 điều khiển, lò xo (11) sẽ giử cho cam và bàn dao 
luôn tiếp xúc nhau. 
 - Dao (5) được sử dụng làm dao cắt  thô, vị trí của dao cắt  ( 5), cứng vững 
hơn dao cắt  (4),do khi có lực cắt sẽ làm tăng sự tiếp xúc giữa cam và bàn dao, còn 
dao (4) dùng để cắt tinh. 
 Các bàn dao đứng (6),(7),(8) đặt trước đầu phôi, theo hình rẽ quạt, chuyển 
động độc lập nhau nhờ các hệ thống cam và đòn bẩy. 
 Tất cả các dao cắt  đứng và ngang đều được đặt gần giá đỡ (13), trước đầu 
trục chính với khoảng cách L = 2 ÷ 4 mm,  
 Nên lực cắt tạo ra momen uốn rất bé, đảm bảo gia công chi tiết có độ chính 
xác cao. 
* Ưu Điểm:  Có thể gia công  được những chi tiết có chiều dài lớn và đường kính 
bé. 
 Sau khi cắt đứt chi tiết xong, dao (14) không lùi về ngay mà dừng tại vị trí đó 
một thời gian, để làm chức năng gối chắn, lúc đó vấu kẹp (2) mở ra và lui về 1 
đoạn bằng đoạn phóng phôi, sau đó dao cắt  (14) lùi về, vấu (2) kẹp lại và bắt đầu 
chu kỳ gia công mới. 

  Đặc điểm khi cắt ren:   
  Cắt ren trái: phôi quay tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, vì vậy khi 
cắt ta phải dùng bàn ren trái và cơ cấu  mang bàn ren không quay. 

H. IX.19. Cơ cấu phóng phôi H. IX.20. Cơ cấu bàn dao  
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  Khi cắt ren phải thì bàn ren được lắp trên trục dụng cụ, trục dụng cụ phải 
quay cùng chiều quay của phôi và nhanh hơn, khi cắt xong trục dụng cụ quay 
chậm hơn trục phôi, nên bàn ren được tháo ra ( phương pháp cắt đuổi). 
 Khi khoan: do trục chính mang phôi quay theo chiều trái nên ta dùng mũi 
khoan có bước xoắn trái. 
 Thông thường trên máy tiện tự động định hình dọc  có lắp 1÷3 trục dao dụng 
cụ có thể quay hoặc đứng yên để lắp dao cắt… 
IV.1.2.2. Đặc tính ky õthuật của máy 1π12: 
 Là máy gia công có độ chính xác cao cấp 1, cấp 2,là loại máy được dùng 
rộng rãi do liên xô sản xuất.  
 Với sự phối  hợp chuyển động vòng và tịnh tiến của phôi, cùng với các 
chuyển động tịnh tiến của dao máy có thể gia công các mặt trụ,côn, định hình tiện 
rãnh, xén mặt đầu, cắt ren,…. 

 Hình dáng chung của máy được trình bày trên hình sau: 

 
  

 (1): thân máy (2): động cơ  thực hiện truyền động cho toàn máy, thành máy bên 
phải của thân máy lắp tủ điện (3), và đóng mở máy nhờ bản điều khiển, trên than 
máy có ụ trục phôi (5) giá đỡ (6), để lắp các bàn dao đứng (7) bàn dao đòn cân với 
dao ngang (9), ở phía trái có thể lắp các loại đồ gá khác nhau …. 
- Phía bên phải của máy là cơ cấu phóng phôi với trụ (11), ống dẩn hướng phôi 
thanh (12). 

 * Đặc tính kỹ thuật chủ yếu của máy 1π12: 
Đường kính và chiều dài lớn nhất của chi tiết gia công:  Þ12x 80 
mm  
Ren lớn nhất có thể gia công:  M6 
Đường kính lỗ khoan lớn nhất:  Þ7 
Số vòng quay trục chính:                                                                 n = 750 – 6070 v/f 
Số lượng bàn dao: 05 
Thời gian gia công 1 chi tiết:                                                         1,77 – 389,6 f  
Công suất động cơ chính:                                                               N = 2,2 kw. 

H. IX.21.Các bộ phận cơ bản MTĐ
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 IV.1.2.3 Sơ đồ động máy 1π12: 
 - Máy tiện tự động định dọc 1π12 khác các kiểu cùng loại là nó có xích chạy 
dao nhanh của trục phân phối khi chạy không, điều đó tạo nên sự hợp lý và thuận 
lơiï khi sử dụng. 
  

 Sơ đồ động của máy  

Ñ 1  

Ñ  2 φ8 4

S d

4 3  1 2  1 1  
1 0  9  8 7 6 5

4 5

k= 2      4 D 3

F F

2
1  

L 3
4 2

3 8

4 0 '
L 2
L 1 4 0 1 8 / 3 0

B ô m  
D1

1 2  

1 8  1 2  D 4  

A  

D  3 
N = 2 .2 kw
n = 1 4 3 0 v /p

B  
φ1 4 7

a b

k= 4

2 4
D 2

D1

D  5 D  6 II

 
  
 1).Xích tốc độ: 
 - Xích tốc độ thực hiện chuyển động chính quay tròn của phôi, bắt đầu từ 
động cơ Ñ1 co:ù  

N = 2,2 kw, n = 1430 (v/f) - 
B
A  - II - 

84
147
φ
φ  truyền đến trục chính mang phôi. 

 2)Xích trục FF: 
 a)Hành trình làm việc:  
 - Trục phân phối FF được lắp tất cả các cam điều khiển tự động toàn bộ chu 
trình làm việc của máy. 
 Ở hành trình làm việc, trục FF quay chậm.  

H. IX.22. Sơ đồ động máy 1Π 12
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 Truyền động bắt nguồn từ trục II -( D1 = 88,96,102,109,118,và D2 = 

178,170,164,157,148,- 
24
4 -

b
a  - 

40
18 hoặc 

4
3 - L1 - 

42
38 ,- -L3 - trục vít – bánh vít 

quay chậm trục FF. 
b) Hành trình chạy không: 

Chuyển động nhanh cũng bắt đầu D1  - '110
100

4

3 =
D
D

 - 
18
12  đến trục bơm dung dịch 

làm nguội, - 
'40

12 - L2  - 
'42

38 - L3  -
45
2 -quay nhanh trục FF. 

 - Nếu tính đến hệ số trượt dây đai, xích này cho vận tốc của trục FF khoảng 
10 v/f. 
 - Các ly hợp L1, L2 được đóng mở bằng cam, tương ứng với việc đóng mở 
xích chạy nhanh hay chạy chậm. 
3)Xích các đồ gá: 
 a)Đồ gá dụng cụ: 
 -Đồ gá các dụng cụ (Đ) dùng để lắp các mũi khoan khoét tarô ….nhận truyền 
động từ trục chính qua puly D5 và D6 truyền lên các puly tương ứng của đồ gá (1), 
các puly của đồ gá có cơ cấu đảm bảo việc đảo chiều quay. 

b)Đồ gá phay rãnh: 
 -Từ puly D7 lắp trên trục của bơm làm nguội ta có thể đưa truyền động đến 
đồ gá để phay rãnh. 
Các cam lắp trên trục FF thực hiện các chức năng: cam (1) dùng để điều khiển 
lượng chạy dao dọc Sd của trục chính mang phôi cam( 2) làm dừng máy, 
 -Khi gia công hết phôi thanh, cam( 3) đóng mở vấu kẹp đàn hồi, cam (4) 
đóng chuyển động chạy dao nhanh của trục FF, cam (5,6) điều khiển lượng chạy 
dao của các bàn dao đứng, cam (8): điều khiển tay máy, cam (9) điều khiển bàn 
dao đòn cân; cam (10,11,12,13) điều khiển các đồ gá đặc biệt. 
IV.1.2.4. Các cơ cấu đặc biệt trên máy:  

Các cơ cấu đặt biệt máy tiện tự động 1Π12 
IV.1.2.4.1.Hệ thống ụ trục phôi: 

 
  

H. IX.23. Cơ cấu ụ trục phôi
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Dưới tác dụng của cam 1, trên trục phân phối ở phía sau máy và hệ thống đòn bẩy, 
ụ trục phôi (2) chuyển động chạy dao dọc về bên trái, đưa phôi (3) qua bạc của giá 
đỡ (4), đến các dụng cụ (5) và (6) để gia công. 

-Tùy theo nhu cầu gia công, ụ trục phôi còn có thể, đứng yên 1 chổ như khi 
tiện mặt đầu, tiện rãnh, cắt đứt chi tiết,….chạy lùi về bên phải như lúc cần gia công 
rãnh rộng hơn lưởi dao gia công hình côn lõm,….. 

-Sau khi gia công xong một sản phẩm ụ trục phôi lùi về bên phải, chuẩn bị 
đưa phôi về bên trái, quá trình thực hiện như sau: cắt đứt xong một chi tiết, dao cắt 
đứt không lùi ngay, mà dừng tại vị trí đó thời gian ngắn. 

* Chấu kẹp trong ụ trục phôi mở rộng, phôi được thả lỏng nhưng bị dao cắt 
đứt chắn ngang nên không thể chạy về bên trái, đồng thời lúc đó ụ trục phôi (2) lùi 
nhanh về bên phải dưới tác dụng của cam (1) và lò xo nằm trong hệ thống, ở cuối 
hành trình này phôi được kẹp lại, dao cắt đứt lùi ra hẳn, ụ trục phôi bắt đầu tiến về 
bên trái, tiếp tục thực hiện chu kỳ mới. 

IV.1.2.4.2. Hệ thống bàn dao đứng: 
 -Trước đầu trục phôi có 3 bàn dao đứng đặt thành hình rẽ quạt và hoạt động 
độc lập nhau, sơ đồ kết cấu của nó được trình bày trên H. IX.24 

 
  
 - Mỗi bàn dao đứng điều do một cam 
(1) lắp trên trục EF điều khiển. 
 -Truyền động từ cam bàn dao (3) qua 
hệ thống đòn bẩy (2) với một tỉ số truyền 
nhờ xê dịch khớp nối (4) trong phạm vi tư 
Aømin ÷ Amax. 
 -Tỉ số truyền này có thể điều chỉnh từ: 
I =1 ÷ 2,5  
        -Ngoài khả năng điều chỉnh nói trên, vị trí bàn dao (3) còn có thể được điều 
chỉnh nhờ vít chính xác (5). 
 Mỗi vạch chia độ của đầu vít tương ứng với lựơng di động 0,01mm của bàn 
dao. 
 Lò xo (6) đảm bảo cho bàn dao chuyển động lùi và chốt dò luôn tiếp xúc với 
bề mặt làm việc của phôi,chốt (7) khống chế vị trí thấp của mũi dò không cho nó 
tiếp xúc với mặt cam khi chạy không. 
IV.1.2.4.3. Hệ thống bàn dao đòn cân: 
 - Ở trục các bàn dao đứng không đặt 
quá 3 bàn dao, để mở rộng khả năng làm 
việc của máy người ta đặt hai bàn ngang, 
trên cơ cấu đặt biệt gọi là bàn dao đòn cân. 

-Dưới tác dụng của cam (1), trên trục 
phân phối, bàn dao đòn cân (2) quay xung 

1 2 

4 5 6

H. IX.24. cơ cấu bàn dao đứng 

H. IX.25. Cơ cấu bàn dao đòn cân 
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quanh tâm cố định (3) để lần lượt đưa hai dao (4) và (5) vào gia công phôi (6)  
 * Hai dao không thể làm việc đồng thời được, khi dao này tiến vào thì dao 
kia lùi ra. Dao trước (5) hoạt động khi đoạn đường cong của cam nhỏ hơn kích 
thước trung bình, khi đoạn cam lớn hơn – dao (4) hoạt động, lò xo (7) ép cần bàn 
dao vào cam, chốt bảo vệ (8) hạn chế góc quay của bàn dao, không cho cần bàn 
dao tiếp xúc với cam ở những góc chạy không, có những vít chính xác để điều 
chỉnh vị trí dao (4) và (5).  

IV.1.2.4.4. Cơ cấu cắt ren: 
 -Cơ cấu cắt ren là lọai đồ gá chuyên dùng lắp đối diện với trục phôi dùng để 
lắp bàn ren tarô (cơ cấu trên hình V-18) 

 
 
    Cơ cấu cắt ren có loại  một trục và hai trục. 
 -Một trục: dùng để cắt ren ngòai với bàn ren. 
 -Loại hai trục: dùng để cắt ren trong với tarô (một trục dùng để khoan trục 
kia dùng để cắt ren) 
 -Khi cắt ren phải, bàn ren một, phải quay cùng chiều và nhanh hơn trục phôi  
(2), khi lùi ren bàn ren dừng lại hoặc quay chậm hơn. 
Để đảm bảo bàn ren quay khi nhanh, khi chậm trên trục dụng cụ có ba puli: puli 
(3) và (4) lòng không, puli (5) nằm giữa được cài then trên trục. 
 -Trục dụng cụ nhận truyền động từ hai puli lắp trên trục (II) xem hình (V-
16), qua hai đai thẳng (6) và (7).Các đai truyền được đẩy (8) di động đồng bộ để 
cùng một lúc chỉ có thể nằm trên hai puli của trục dụng cụ. 
 -Nhánh đai (6) nằm trên puli (3), đai (7) nằm trên puli (5) trục dụng cụ sẽ 
quay nhanh: Nếu đai (6) nằm trên puli (5), đai (7) nằm trên puli (4) trục dụng cụ 
quay chậm. 
     -Máy tiện tự động định hình dọc còn có cơ cấu khoan, cơ cấu này có 3 loại: loại 
một trục, hai trục và 3 trục dụng cụ. 
 -Loại 2 và 3 trục có thể lắp đồng thời 2÷3 dụng cụ để lần lượt khoan lỗ 
tâm,khoan sâu,khoét …Việc thay đổi vị trí các trục dụng cụ cho đồng trục với trục 
phôi do cam lắp trên trục FF điều khiển. 

IV.1.2.4.5. Cơ cấu phay rãnh vít. 

H. IX.26. Cơ cấu ụ dụng cụ



      

  213

    Cơ cấu phay rảnh vít lắp kề bên cơ cấu cắt ren dùng để phay rảnh 
vít,phay hai cạnh song song ở đầu vít.Cơ cấu này bao gồm đầu phay và tay máy. 
 -Dao phay có đường kính không đổi 25mm, nhận truyền động từ puli (D7) 
trên hình (V-19) với vận tốc từ 600 ÷ 3740 v/f. 
 -Tay máy nhận truyền động từ trục FF,Sơ đồ kết cấu của cơ cấu phay rãnh 
vít được trình bày trên hình (V-19). 

 
     
 -Trên hình (H. IX.27), tay máy (1) có hai chuyển động chuyển động lắc quanh 
trục và chuyển động thẳng dọc trục. 
 -Cam (2) qua các cung răng (3) và(4) thực hiện chuyển động lắc V:cam (5) 
qua cần (6) thực hiện chuyển động dọc S. 
 -Khi dao cắt (7) sắp cắt đứt chi tiết (8) tay máy (1) kẹp lấy chi tiết (8),sau đó 
vừa quay vừa dịch chuyển chi tiết đến gần dao phay (9) như trên hình (V-
19b).Cam (5) tiếp tục đưa tay máy về bên trái thực hiện nguyên công phay rảnh 
vít. 
 -Khi phay xong tay máy lùi về bên phải chi tiết bị vấu gạt (10) đưa ra khỏi 
tay máy và rơi vào máng hứng sản phẩm. 
  
 

H. IX.27. Cơ cấu tay máy
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CHƯƠNG IX 
 MÁY  TỰ ĐỘNG 

 
I . Định nghĩa: 

  Máy tiện tự độïng là loại máy thực hiện toàn bộ tất cả các chu trình gia công để 
tạo nên hình dáng của chi tiết mà không cần có sự  tham gia của con người. 

 Nguyên công gá lắp phôi: đối với phôi trụ thanh dài, máy dùng cơ cấu đẩy phôi 
và kẹp chặt tự động không cần con  người. 
 - Đối với phôi có hình dáng phức tạp thì nguyên công gá lắp phôi cần đến 
con người. 
 - Người  công nhân có nhiệm vụ: điều chỉnh  kích thước,dung sai yêu cầu  
 - Dao gá lắp phôi theo từng chu kì ( nếu là phôi có hình dáng phức tạp). 
 - Trên máy tiện tự động có nhiều loại dao  để thực hiện gia công các bề mặt 
phức tạp. 

- Trên máy có sử dụng cơ  cấu cấp phôi tự động. 
 - Các cơ  thể bằng cơ khí, điện, khí nén, thủy lực, hay tổng hợp các cơ cấu 
đó. 
 -Ví dụ: khi bàn dao ngang đưa dao vào cắt đứt chi tiết xong, chạm vào cử 
hàng trình và tác động cho máy tự động lui về (nhờ vào cơ cấu điều khiển bằng 
điện ), đồng thời tác động cho cơ cấu cấp  phôi đẩy phôi tới một đoạn đã được cài 
đặt  trước ( cơ cấu bằng thủy lực). 
 
 II.2 . Các hệ thống điều khiển 
 Có 3 loại:  

- Hệ thống điều khiển bằng gối tựa . 
- Hệ thống điều khiển bằng hình mẫu.  
- Hệ thống điều khiển bằng trục phân phối . 
* Đặt điểm: 
- Đảm bảo độ chính xác về sự lập lại tự động chu kì gia công  
- Gia công những chi tiết như nhau  chu kì gia công tương đối chính xác, tlv  

và tck thay đổi trong phạm vi nào đó. 
- Vì trên máy tiện có hệ thống điều khiển theo kế hoạch đã định trước.  
- Có 2 loại hệ thống điều khiển:  + hệ thống điều khiển tập trung 
             + hệ thống điều khiển không tập trung 
- Hệ thống điều khiển tập trung: là hệ thống điều khiển duy nhất phối hợp 

các hoạt động của máy, có thời gian gia công cố định. 
- Hệ thống điều khiển không tập trung: là hệ thống  không có hệ thống 

điều khiển duy nhất, tín hiệu được phát ra ở từng cơ cấu chấp hành khác 
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nhau trong máy, vì vậy thời gian chu kỳ gia công phụ thuộc vào tổng sai 
số hoạt động của các cơ cấu chấp hành. 

  II.2.1 . Hệ thống điều khiển bằng gối tựa: 

 
- Có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện nhiệm vụ điều khiển các cơ cấu  

+ Trực tiếp: hạn chế hành trình các cơ cấu máy  
+ Gián tiếp: nhận lệnh từ bộ phận trước rồi phát ra hiệu lệnh điều khiển bộ 
phận tiếp theo, đóng mở động cơ điện, nam châm ly hợp điện từ …. 

- Gối tựa: điều khiển đổi chiều chuyển động (hình: a); (3,4)- gối tựa; 
(5,6)- cử hành trình. 
- (Hình:b) gối tựa(1); bàn máy (2); 4- van trượt; 5- xilanh thủy lực  
- Gối tựa điều khiển qui trình gia công  

 + Hình vẽ: 2– gối tựa,3,4,5,6: thứ tự chu kì gia công (công tắc điều khiển)  
- Có thể điều khiển tập trung hoặc phân tán 

trên máy. 
- Ưu điểm: đơn giản dể điều chỉnh, sự hoạt 

động dựa trên cơ sở: cơ khí, điện cơ, dầu 
ép, khí nén ….. 

- Nhược điểm: không thống nhất hóa khi 
dùng cho các máy, không linh hoạt  

- Mỗi máy có hệ thống điều khiển riêng.  
 II.2 .2 . Hệ thống điều khiển bằng hình mẫu 
  II.2 .1 .1. Hệ thống điều khiển 
bằng cơ khí  

- Là hệ thống tự động chép hình dùng điều 
khiển dụng cụ theo một quỷ tích nào đó, 
trong quá trình gia công. 

H. IX.1. Hệ thống điều khiển bằng gối tựa

H. IX.2. Hệ thống điều khiển bằng hình mẫu 
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- Hình dáng chi tiết giống như hình mẫu. 
-Nếu i = 1, kích thước chi tiết giống và bằng kích thước hình mẫu. 

- i ≠ 1, kích thướt chi tiết khác kích thước mẫu. 
+ Để thực hiện phương pháp chép hình, cần bộ phận dò hình: 

- Hệ thống chép hình cơ khí thường dùng 
cho các máy tiện, hoặc phay … 
- Có hai nhiệm vụ: điều khiển và truyền 
lực  
-Nhược điểm: hình mẫu tiếp thu toàn lực 
tác dụng giữa phôi và dụng cụ gia công, 
nên hình mẫu mau mòn, dẩn đến mất độ 
chính xác. 
- Hình a) 1- phôi, 2- dụng cụ cắt,3- mẫu, 
4- đầu dò, 5- đối trọng, có nhiệm vụ luôn 
đưa bàn máy về bên phải ép sát chốt dò 
(4) vào hình mẫu (3). 
- Để đảm bảo độ chính xác đường kính 
chốt dò (4), bằng đường kính dụng cụ cắt. 

- Hình b): 1- phôi, 2- dụng cụ cắt, 
3- cam mẫu, 4- con lăn (đầu dò), 
bàn dao chuyển động dọc dưới 

tác dụng của trọng lượng (5). 
- (Hình c): Phôi 1 và hình mẩu 3, quay cùng tốc độ, 2- dụng cụ cắt tạo đường 

cong kín, hình dáng đường cong kín tùy thuộc vào hình dáng mẫu. 
- Hình d: con lăn (4) ép sát mẫu (3) nhờ trọng lượng đầu trục chính, mẫu (3) 

và chi tiết (1) quay cùng vận tốc. 
- (Hình e, g): hình mẫu và phôi lắp cùng trục  
- – (Hình g) trục phôi có 2 chuyển động, chuyển động quay tròn và chuyển 

động dọc trục, dao phay cùng chốt dò xê dịch từng bước sau mỗi vòng quay 
của phôi.- Hệ thống chép hình điện cơ: Các chuyển động dò, chuyển thành 
tín hiệu điều khiển các chuyển động tương đối giữa dụng cụ cắt và phôi . 

 II.2 .1 .2.Hệ thống chép hình điều khiển bằng điện  
- Có 2 loại: - Tín hiệu điều khiển gián đoạn  
 - Tín hiệu điều khiển liên tục. 

- Hình a): Sơ đồ nguyên lý chép hình điện cơ trên máy phay với tín hiệu gián 
đoạn. 

- Bàn máy chạy dọc liên tục qua chốt dò đòn bẩy – điều khiển a hoặc b. 
- Ly hợp điện từ la: nâng bàn máy. 
- Ly hợp điện từ lb: hạ bàn máy. 
- Tín hiệu của chốt dò không liên tục, nên bề mặt gia công là đường gấp khúc  
( hình:b)  

H. IX.3. Hệ thống chép hình theo đầu dò
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- Tín hiệu điều khiển liên tục: sử dụng các loại chuyển đổi tín hiệu điện từ tạo 
ra tín hiệu liên tục để điều khiển cơ cấu truyền dẩn với động cơ điện 1 chiều. 

- Hình bên: Trình bài cơ cấu dò hình với tín 
hiệu liên tục. 

(1): Phần ứng di chuyển giữa hai lỏi biến thế, 
(2) gắn với chốt dò hình qua hệ thống đòn bẩy. 

- w1, w2: cuộn sơ cấp; w3, w4: cuộn thứ cấp, 
cuộn sơ cấp nối tiếp nhau chịu tác dụng 
của dòng điện xoay chiều. 

- Khi (1) nằm giữa (2) điện áp đầu ra của 
cuộn thứ cấp bằng không, khi (1) nằm lệch, 
đầu ra cuộn thứ cấp có điện, điện áp này tỉ 

lệ thuận với độ lệch.  
- Điện áp và độ lệch pha cuộn thứ là tín 

hiệu biến đổi liên tục, qua hệ khuếch 
đại làm thay đổi chiều quay và tốc độ quay của động cơ, thực hiện chuyển 
động chép hình. 

 II.2 .1 .3.  Hệ thống chép hình thủy lực 
+ Ưu điểm: quán tính bé, hoạt động 
nhanh, không có khe hở giữa các khâu 
truyền động, độ bền tốt, độ chính xác 
gia công cao. 
- Ngày nay hệ thống chép hình thủy 

lực được phổ cập cho nhiều loại máy 
tự động, nửa tự động v…v., nhằm 
nâng cao năng suất những máy tự 
động có sẳn. 

- Các phương án đơn giản dùng trong máy phay chép hình, 
- (hình: a), 1- đầu dao, 2- ống dẩn phải, 3- đầu dò, 4- van trượt; 5,6,7: các 

cửa van điều khiển, 8- lo xo đẩy, 9- ống dẩn trái. 
- Vị trí 6  cân bằng, vị trí 5, và 7 là 2 vị trí không cân bằng, van trược (4) di 

chuyển sang phải để điều khiển xi lanh. 
- Hình b): van chỉ phan phối buồng bên trái của xi lanh, dầu theo (4) và (5) 

vào xilanh (6), lượng di động xi lanh (6), tùy thuộc vào cửa (3). 
- Hình c): van trượt chỉ có một mép công tác  
- Dầu theo ống (3) và van tiết lưu (4) vào hai bên xi lanh. 
- Khi van trượt xê dịch sang trái (2) không thông với (1), áp suất bên trái 

tăng, đẩy xi lanh về bên phải. 
- Khi van trượt xê dịch sang phải, (1) thông với (2) xi lanh di chuyển sang 

trái áp suất buồng trái giảm xuống, đến một mức nào đó, van trượt đứng 
yên, nên xi lanh không xê dịch, 

H. IX4. sơ đồ tín hiệu đầu dò 
bằng điện  

H. IX.5. Hễ thống chép hình thủy lực 
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 II.2 .1 .4. Hệ thống dò hình điều khiển bằng quang học  
• Hệ thống chép hình dò ảnh: 

 -Hình mẫu là bản vẽ chi tiết cần chế tạo. 
 -Độ chính xác gia công phụ thuộc vào độ chính xác của nét 
vẽ ( độ chính xác trên bản vẽ gấp ≈10 lần chi tiết gia công) 
 -Nguyên lý chép hình dò ảnh: (Hình a:) 
 (1)nguồn sáng, (2)hệ thống kính, (3)lăng kính ( hội tụ 
thành chùm sáng trên nét vẽ chi tiết gia công,(4) hình vẽ: 
phản chiếu qua mặt parabol,(5) gương soi:,(6) tế bào quang 
điện, (tín hiệu do tế bào quang điện tạo ra phụ thuộc vào độ 
sáng phản chiếu từ nét vẽ). 
- Nếu nét vẽ có độ sáng cân bằng: (hình b, (nửa sáng và tối 
bằng nhau thì trị số cường độ dòng điện của tế bào quang 
điện cân bằng). 
 -Nếu nét vẽ bị lệch: tín hiệu dò hình sẽ giảm hoặc tăng. 

⇒ Tín hiệu này được khuếch đại và đưa vào điều 
khiển chuyển động dò hình của bàn máy, sao cho tín hiệu luôn cân bằng. 
⇒ Về nguyên lý: có thể đảm bảo tốt chuyển động dò hình  

* Nhược điểm:  - Độ chính xác không cao  
-Khó khăn trong việc tạo bản vẽ. 

⇒  Nên ít được phát triển và dùng rộng rãi. 
 
 II.3 .  Hệ thống tự động điều khiển bằng trục phân phối 

- Trục phân phối bao gồm nhiều cam ghép chung trên một trục, chuyển động 
của trục có thể điều khiển mọi chuyển động phức tạp của chu kì gia công, 
theo qui luật cho trước, trên trục có 
các loại cam: 

(Hình bên): 1- cam đĩa, 2- cam thùng,  
3 –cam mặt đầu, 4- cam vấu…. 
- Trong một chu kì hoạt động của 

máy có 3 loại chuyển động chuyển 
động làm việc, chuyển động chạy 
không và chuyển độngđiều khiển. 

- Trục phân phối quay 1 vòng tương ứng với 1 chu kỳ gia công, 
- Chuyển động chậm để làm việc  
- Chuyển động nhanh để chạy không và điều khiển.  
- Mỗi máy chỉ có một trục phân phối, trường hợp gia công phức tạp trên máy 

có thể có nhiều trục phân phối, hoạt động độc lập nhau. 
- Ngoài trục phân phối, còn có trục phụ: trục phụ thực hiện 2 chuyển động, 

chuyển động chạy không và điều khiển. 

H. IX.6. Hệ thống đầu dò 
không tiếp xúc  

H. IX.7.Hệ thống điều khiển bằng trục 
phân phối  
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- Hệ thống điều khiển bằng trục phân phối được ứng dụng trong các lĩnh vực: 
cắt kim loại, rèn dập, hàn, in, chế biến thực phẩm…. 

 III . Các nhóm máy điều khiển bằng trục phân phối 

Máy tự động khác với máy thường ở chỗ các chuyển động chạy không 
được thực hiện chính xác trong chu kỳ tự động.  Thực hiện các chuyển động chạy 
không ấy như thế nào là một điều quan trọng, vì tốc độ chạy không có liên quan 
chặt chẽ đến vấn đề năng suất, quy trình công nghệ, độ bền của máy … Máy tự 
động khác nhau trước hết là ở chỗ này.  Cho nên phân nhóm máy tự động phại dựa 
vào nguyên tắc thực hiện chuyển động chạy không. 

Trên quan điểm ấy có thể chia các máy tự động điều khiển bằng trục 
phân phối thành ba nhóm cơ bản.  Chỗ khác nhau chủ yếu giữa chúng thể hiện 
trong tính chất hoạt động của trục phân phối. 

 
  III . 1 . Máy tự động nhóm 1: 

Nhóm này gồm có một số máy tự động cắt kim loại một trục chính để gia 
công những chi tiết không phức tạp và máy tự động các ngành khác như thực 
phẩm, dệt, hóa chất, in, nông nghiệp, v,v … 

Đặc điểm thứ nhất của nhóm máy này là trong chu kỳ gia công một sản 
phẩm trục phân phối PP quay với tốc độ không đổi để thực hiện chuyển động làm 
việc, chuyển động chạy không và chuyển động điều khiển.  Khi gia công sản 
phẩm khác, thời gian chu kỳ và tốc độ trục phân phối có thể khác với trước, nhưng 
trong chu kỳ mới này tốc độ quay của trục phân phối vẫn không đổi.  Thay đổi tốc 
độ trục phân phối khi gia công sản phẩm khác nhau nhờ cơ cấu điều chỉnh Y  

Chú ý là xích truyền động từ động cơ đến trục PP có thể thiết kế độc lập 
qua cơ cấu điều chỉnh Y hay thiết kế nối tiếp một phần với xích trục chính qua hai 
cơ cấu điều chỉnh X và Y.  Về phương tiện sử dụng máy, để dễ điều chỉnh và điều 
chỉnh chính xác nhằm đạt năng suất cao, nên làm xích truyền động cho trục PP với 
cơ cấu điều chỉnh độc lập thì tốt hơn. 

Đặc điểm thứ hai của nhóm máy này là khi gia công sản phẩm khác nhau, 
những cam thực hiện các chuyển động chạy không (lắp trên trục phân phối) đòi 
hỏi trục PP phải quay những góc khác nhau, nhưng cố định : β1 , β2 , β3 , … (hình 
3.13a)  ; cho nên tổng số của chúng cũng cố định. 

Σ β1 = β2 + β2 + β3 + … = βI = const   
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Trong khi đó các cam thực hiện chuyển động làm việc đòi hỏi trục phân 
phối quay những góc khác nhau, không cố định , α1 , α2 , α3 , … tùy theo tính chất 
gia công của mỗi sản phẩm, nhưng tổng số của chúng luôn luôn không đổi  vì : 

α = α1 + α2 + α3 + … Σ α1 = 2π - Σ β1 = 2 π - βI = const    

Từ đặc điểm trên thấy rằng tổng số thời gian chạy không tckI tỷ lệ với thời 
gian chu kỳ T  

tckI = T
π
β
2

 

Khi thay đổi sản phẩm gia công, T sẽ khác nhau, nên thời gian chạy 
không tckI cũng khác nhau : tckI ≠ const. 

Mặt khác, trong mỗi chu kỳ tỷ số giữa tlv và tckI không đổi 

Ilv

ckI

t
t

βπ
β

α
β

−
==

2
 

Trong công thức (3.3), thay tlv = 
K
1  vào ta có : 

tckI = 
)2( I

I

K βπ
β
−

  

Theo công thức (1.13), chương I, có thể tính năng suất của máy nhóm I(1) 

QI = I
I

I

ckI

KK

K
K

K
tK

K
T ηπ

β

βπ
β

=−=

−
+

=
+

= )
2

1(

)2(
1.1

1  (3.5) 

Như vậy năng suất QI
  của nhóm máy I bằng tích số năng suất công nghệ 

K và hệ số năng suất η 

Vì βI = const nên ηI = 1 - 
π
β
2

 = const  

X 
A `Y 

B 
TC

PP

α β

α1
α2

β3 β1

β2

0 0

a) b)

H. IX 8. Sơ đồ kết cáu động học MTĐ  nhóm I



 194

H. IX.9.Đồ thị năng suất MTĐ nhóm I 

Khi gia công sản phẩm khác nhau, hệ số năng suất ηI không thay đổi, và 
năng suất QI

 của máy nhóm I tỷ lệ với năng suất công nghệ K của máy (hình 3.14b)  

Chú ý rằng, trong thực tế, năng suất công nghệ K nằm trong giới hạn nào 
đó : Kmin < K < Kmax . 

tx

T

Qx

KT min T max

a) b)

Q max

Q min

K min K max
0 0

                  

Nếu K < Kmin tức là năng suất công nghệ hay năng suất nói chung quá thấp, sử 
dụng máy tự động như vậy không hợp lý. 

Nếu K > Kmax , tức là năng suất quá cao, thời gian làm việc và thời gian 

chạy không (tỷ lệ với tlv) quá ngắn (tlv < 
max

1
K

), các bộ phận trong máy chuyển 

động quá nhanh, tải trọng động quá lớn, độ cứng vững và độ bền của máy có thể 
không đủ, máy hỏng. 

Vì thế, năng suất QI của máy cũng nằm trong phạm vi Qmin - Qmax nào đó 
(hình 3.14b), tương ứng với Kmin - Kmax . 

Nhược điểm chủ yếu của nhóm máy này la thời gian chạy không tckI tỷ lệ 
thuận với thời gian chu kỳ T.  Khi gia công chi tiết phức tạp tckI tăng đồi thời với T 
và đạt đến những trị số lớn quá mức cần thiết, không kinh tế. 

Vì lẽ ấy máy tự động thuộc nhóm I chỉ để gia công những chi tiết đơn 
giản, có T bé. 

  III . 2 .  Máy tiện tự động nhóm 2:  

 

                               
PP 

TC 
B

Y
A

X

H. IX.10. Sơ đồ kết cấu động học MTĐ nhónII 
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             Nhóm này gồm đa số máy tự động và một số máy nửa tự động cắt kim loại 
một và nhiều trục chính để gia công các chi tiết phức tạp. 

Đặc điểm của máy nhóm II là trong chu kỳ gia công một sản phẩm, trục 
phân phối không quay với tốc độ cố định (như ở nhóm I), mà với hai tốc độ khác 
nhau : quay chậm khi thực hiện chuyển động làm việc, quay nhanh khi thực hiển 
chuyển động chạy không. 

Vì thế, từ động cơ đến trục phân phối có 2 xích truyền động : xích chạy 
chậm và xích chạy nhanh.  Xích chạy chậm có cơ cấu điều chỉnh Y để thay đổi tốc 
độ trục phân phối PP khi gia công sản phẩm khác nhau.  Xích chạy nhanh không 
cần cơ cấu điều chỉnh vì tốc độ quay nhanh của trục phân phối là cố định mặc dù 
đối tượng gia công thay đổi, cho nên tckII = const. 

Để dễ so sánh với nhóm máy I, cần nói rõ thêm rằng, tổng số các góc 
quay α cho các chuyển động làm việc và β cho các chuyển động chạy không của 
trục phân phối ở đây cũng là cố định, nhưng tốc độ quay các góc ấy không giống 
nhau như trong nhóm I.  Nhờ vậy mới có thể khống chế thời gian chạy không trong 
phạm vi hợp lý nhất : gia công sản phẩm đơn giản hay phức tạp, tổn thất chạy 
không trong nhóm II như nhau.  Do tải trọng động quyết định, nên không thể rút 
ngắn quá mức thời gian chạy không được. 

Năng suất của máy nhóm II : áp dụng phương pháp chứng minh ở phần  

Q I, với điều kiện tckII = const , tlv = 
K
1  và không kể các tổn thất ngoài chu 

kỳ, ta có công thức : 

QII' = II
ckIIckIIlv

K
Kt

K
ttT

η.
1

1.11
=

+
=

+
=   

Năng suất ở đây cũng bằng tích số năng suất công nghệ K với hệ số năng 
suất ηII . 

Tuy tckII = const, nhưng : 

η1 = ≠
+ ckIIKt1

1  const 

Là vì ηII có chứa K, mà như đã biết, khi thay đổi sản phẩm.  

K = 
lvt
1  cũng thay đổi. 

Chú ý rằng trong nhóm máy I, ηI = const. 
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Hình trên biểu diễn mối quan hệ giữa ηII và K 

Trị số ηII nằm trong giới hạn tương ứng với Kmin < K < Kmax 

Nếu K < Kmin thì tăng năng suất của máy QII quá thấp mặc dù ηII lớn, sử 
dụng máy tự động như vậy không hợp lý.  

            Nếu K > Kmax thì năng suất của máy QII cũng thấp tuy rằng năng suất công 
nghệ K cao, vì hệ số ηII lại quá bé, hạn chế năng suất sử dụng máy tự động. 

           Trong máy nhóm II, quan hệ giữa năng suất QII và năng suất công nghệ K 
là một đường cong, không phải là một đường thẳng như ở nhóm máy I. 

So với máy nhóm I, máy tự động nhóm II có cơ cấu truyền động phức tạp 
hơn, nhưng hạn chế được nhiều tổn thất chạy không khi gia công chi tiết phức tạp. 

 
  

  III . 3 . Máy tiện tự động nhóm 3: 

3.2.3. Máy tự động nhóm III 

Nhóm này chủ yếu gồm những máy tự động không đổi (như ở nhóm máy 
I) trong chu kỳ gia công một sản phẩm để thực hiện tất cả các chuyển động làm 
việc và phần lớn những chuyển động chạy không.  Ngoài ra, trên trục phân phối 
còn có những cam điều khiển khác để đóng mở một số cơ cấu đặc biệt trong máy.  
Nhờ có trục phân phối những cơ cấu này thực hiện những chuyển động chạy không 
còn lại như kẹp phôi, mở phôi, phóng phôi, quay đầu revônve, … Cơ cấu điều chỉnh 
Y để thay đổi tốc độ trục phân phối khi gia công các sản phẩm khác nhau. Trục 
phân phối phụ quay với tốc độ nhanh và không đổi khi gia công sản phẩm khác 
nhau (như ở nhóm máy II) để điều khiển những cơ cấu đặc biệt trong máy.  Xích 
trục phân phối phụ không có cơ cấu điều chỉnh tốc độ  

00 
K maxK 

min

K 

η

K

Q  

H. IX.11. Đồ thị năngsuất máy nhóm II
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Như thế nhóm máy III là nhóm máy mà các chuyển động chạy không của chúng 
được thực hiện theo hai cách : cách trục phân phối quay chậm và đều như trong 
máy nhóm I và cách treục phân phối (phụ) quay nhanh như trong nhóm máy II.  Vì 
lẽ đó, nhóm máy III được xem là nhóm máy trung gian của hai nhóm trên. 

Cho nên thời gian chu kỳ gia công T một sản phẩm bằng : 

T = tlv + tckI + tckII  

tlv : thời gian làm việc, phụ thuộc vào độ phức tạp của sản phẩm. 

tckI : thời gian chạy không, có tính chất như trong nhóm máy I, do trục 
phân phối chạy chậm thực hiện.  Ở đây góc quay βI của trục phân phối để thực 
hiện phần lớn chuyển động chạy không là cố định, βI = const.  Nhưng khi gia công 
sản phẩm khác nhau, cũng như trong nhóm máy I, thời gian chạy không sẽ khác 
nhau, tức là : 

tckI = ≠TI

π
β
2

 const  

tckII : thời gian chạy không, có tính chất như trong máy nhóm II, do trục 
phân phối phụ quay nhanh điều khiển. 

tckII = const 

Chú ý rằng trong khoảng thời gian tckII , khi mà trục phân phối phụ điều 
khiển thực hiện những chuyển động chạy không còn lại, góc quay βII

* của trục 
phân phối sẽ không cố định, vì T khác const, cho nên : 

βII
* = 2 π . ≠

T
tckII  const.  

Từ đó  ta có : 

T = tlv + ckII
I tT +
π
β
2

 

X

A
Y

B

TC

PP

PPP

H. IX.12. Sơ đồ kết cấu động học MTĐ nhóm III
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Hay là : T = 

π
β
2

1 I

ckIlvt

−

+
  

Năng suất của máy nhóm III : áp dụng phương pháp chứng minh ở phần 

Q2 với điều kiện tckII = const, tlv = 
K
1  và không kể đến các tổn thất ngoài chu kỳ, 

ta có công thức : 

QIII
 = =

+
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
+

−
=

ckII

I

ckIIlv

I

Kt
K

ttT 12
12

11
π
βπ

β

 

= K 
ckII

I

Kt+
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

1
1.

2
1

π
β

  

So sánh với kết quả ở trước : 

η1 = 1 - 
π
β
2

I   

ηII = 
ckIIKt+1

1   

Cho neân : 

QIII
 = K . ηI

 . ηII  

Như vậy, năng suất của máy tự động nhóm III bằng tích số năng suất công 
nghệ K, hệ số năng suất ηI của máy nhóm I và hệ số năng suất ηII của máy nhóm 
II.  Đồ thị quan hệ giữa năng suất QIII và năng suất công nghệ K cũng là một 
đường cong. 

Cần lưu ý thêm một điểm nữa là ở máy nhóm III góc βII
* ≠ const trong khi 

đó ở máy các nhóm khác góc βI và βII đều cố định.  Điều này có ảnh hưởng điến 
việc tính toán cam khi điều chỉnh máy. 

Vì T = 
IIIQ
1  ; nên βII

* = 2π 
T

tckII  = 2π . QIII . tckII  

Thay trị số QIII từ công thức trên ta có : 

βII
* = 

ckII

ckII

Kt
Kt
+1

(2π - βI )  

Ở đây tckII = const , β1 = const. 
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Năng suất công nghệ K ảnh hưởng đến góc quay βII
* tức là thay đổi trị số 

K (chẳng hạn khi thay đổi chế độ cắt gọt) thì βII
* sẽ thay đồi. 

Như vậy, trong máy nhóm III, khi gia công cùng một sản phẩm, nhưng 
chế độ cắt gọt khác nhau, đòi hgỏi phải chế tạo những cam mới, ở các máy nhóm 
khác không phải làm như thế. 

  
  III . 4 . Chọn máy để gia công sản phẩm: 
 III.4.1 Naêngnsuaát cộng nghệ K 

 Luôn luôn phải đứng trên quan điểm năng suất để chọn máy khi gia công 
sản phẩm cụ thể nào đó.  

0 K  2K  1 K

Q x 

M

I

I  I  I 
I  I

 

            

Qua đồ thị năng suất Q của 3 nhóm máy tự động   ta thấy đô thị của nhóm máy tự 
III chiếm vị trí trung gian. 

 Căn cứ vào năng suất công nghệ K và đồ thị trên mà chọn máy để đạt năng 
suất cao nhất :  

 Nếu K < K1   - chọn máy nhóm II  

 Nếu K1 < K < K2 - chọn máy nhóm III 

 Nếu K2 < K  - chọn máy nhóm II 

 Giao điểm M của hai đường I và II chứng tỏ rằng, tại đây năng suất nhóm I 
và nhóm II  bằng nhau, nhưng thua năng suất của máy nhóm  III. Nếu lệch về bên 
trái điểm M,  năng suất máy nhóm II cao hơn máy nhóm I, lệch về bên phải - 
nhóm I cao hơn nhóm II. Cho nên khi một sản phẩm  có thể gia công được trên hai 
hay ba nhóm máy, phải dựa vào đồ thị X.13 để chọn nhóm hợp lý nhất .  

H. IX.13. Đồ thị chọn máy theo K
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 Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và vẽ đồ thị năng suất cho rất nhiều máy 
tự động và nửa tự động đã dùng lâu nay, có những số liệu ước chừng như sau : 

K > 10cht/ph - chọn hay thiết kế máy nhóm I 

K < 1cht/ph - chọn hay thiết kế máy nhóm II 

o,5 < K < 10cht/ph - chọn hay thiết kế máy nhóm III 

Nói các hkhác, khi gia công chi tiết loại nhỏ, nhẹ, đơn giản, nên thiết kế, chế tạo, 
hoặc sử dụng máy nhóm I ; chi tiết loại nhỏ và vừa, quy trình gia công tương đối 
phức tạp - máy nhóm III ; chi tiết loại vừa, loại nặng và phức tạp - máy nhóm II. 

Điểm xuất phát để thiết kế, chế tạo và sử dụng máy tự động là quy trình công 
nghệ và năng suất công nghệ.  Muốn làm tốt việc này cần nghiên cứu phân tích 
đầy đủ về tính năng của các cơ cấu máy, về trị số của K và η , làm thế nào để bảo 
đảm năng suất Q của máy cao nhất. 

Sau đây là ví dụ minh họa việc lựa chọn máy để gia công.  Chẳng hạn cần gia 
công chi tiết vật liệu mềm có ∅ = 6mm. 

l = 6mm, độ bóng ∇ 4.  Giả sử chọn chế độ cắt; 

v = 150m/ph , S = 0,1mm/vg 

Vậy số vòng quay cần thiết của trục chính để gia công chi tiết 

n0 = 
1,0

61
=

S
 = 60vg.  Tốc độ trục chính. 

ntc = 
6.14,3

150.10001000
=

d
v

π
 = 8000 vg/ph. 

Năng suất công nghệ K = 
60

8000

0

=
n
ntc  = 133 cht/ph 

Vì K > 10 nên chọn máy nhóm I, ví dụ máy 111 

Năng suất của máy này theo công thức QI = K ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

π
β
2

1 I  

Tìm trị số βI theo bản thuyết minh của máy 111 : 

Nếu  QI < 60 thì βI = 14% của vòng (tức 14% của 2π ) 

 QI > 60 thì βI = 24% của vòng 

Vì K lớn hơn số 60 nhiều, nên chọn βI = 24% và  
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QI = 133 ≈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

100
241 100cht/ph 

Giả sử cũng chi tiết đó, nhưng ta gia công trên máy nhóm III, chẳng hạn máy 1112 
; máy này có số vòng quay tối đa của trục chính ntcmax = 4000 vg/ph, vậy K = 

60
4000  = 66cht/ph.  Theo bản thuyết minh của máy 1112, có βI = 20% , tckII = 1,5 

gy.  Năng suất của máy : 

QIII = K phcht
KtckII

I /20

60
5,1.661

1.
100
20166

1
1.

2
1 ≈

+
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

+
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

π
β

 

Rõ ràng khi K lớn, năng suất máy nhóm III thua nhóm máy I.  Cũng chi tiết này, 
nếu gia công trên máy nhóm II, thì QII lại càng thấp hơn nữa, vì tckII nói chung của 
nhóm này lớn hơn. 

Trên đây đã giới thiệu 3 nhóm máy cơ bản.  Vì tính chất muôn hình, muôn vẻ, cho 
nên có một số ít máy tự động không và nửa tự động không nằm hẳn trong 3 nhóm 
nói trên.  Có máy như 1283 … có nhiều trục phân phối, chúng quay không đồng bộ 
để điều khiển chu kỳ gia công phức tạp ; có máy như 129 - A có trục phân phối 
quay khi nhanh, khi chậm như trong nhóm II, nhưng lại có thêm trục phân phối 
phụ như trong nhóm III … 
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IV .  Sơ đồ động của máy tự động 
  

IV.1 . Sơ đồ động máy thuộc nhóm 1: 
         IV.1.1.1. Đặc điểm và nguyên lý làm việc: 

  Đặc Điểm: 
 - Máy tiện tự động  định hình ngang,máy này toàn bộ chu kỳ gia công chi 
tiết, được thực hiện bằng cam gắn trên 1 trục hoặc nhiều trục  gọi là trục phân 
phối. 
 Là loại máy có một hay nhiều trục chính chuyển động quay tròn xung quanh 
nó, trên máy có thể có một hoặc nhiều dao cùng tham gia quá trình gia công: 
  Máy chỉ có chuyển động chạy dao ngang thường là dao định hình, (không có 
chuyển động chạy dao dọc), máy thực hiện lượng chạy dao ngang thẳng góc với 
đường tâm của phôi. 
* Có hai loại máy tự động định hình ngang:  

1) Loại nhiều trục chính dùng phôi thép thanh với đường kính lớn, có thể 
đến 56mm, phôi quay dụng cụ không quay, gia công song song ở nhiều vị trí 
những chi tiết đơn giản, như kiểu máy: 147,148,149, … 
 2) Loại một trục chính, dùng phôi thép cuộn với đường kính bé, thường chỉ  
8÷10 mm, khi gia công phôi không quay, dụng cụ vừa quay vừa chuyển động 
hướng tâm, như kiểu máy 1106, máy này có tính chất điển hình cho máy tự động 
tiện ngang.  
  - Thường dùng trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối. 
 - Gồm 2 chuyển động cơ bản sau: Chuyển động chính là chuyển động quay 
tròn của trục chính mang phôi  
Chuyển động phụ là chuyển động thẳng đều của bàn máy mang dao chuyển động 
theo phương thẳng góc với trục chính  

- Phôi gia công có thể là  phôi cuộn hoặc phôi thanh. 
* Một số chi tiết điển hình và phương pháp gia công trên máy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. IX.14. Gia công định hình trên MTĐ
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* Hình máy 1106: 

 
  
 
 * Máy 1106 gồm: 1- thân máy; 2-cam điều khiển đóng mở chấu kẹp phôi trước; 3-
thùng chứa thành phẩm; 4-máng dẩn thành phẩm; 5-ụ chấu kẹp phôi trước; 6-dao 
cắt; 7-chấu kẹp phôi trong đầu trục chính; 8-đầu dao; 9,10-các khớp nối với hai 
then để điều khiển chuyển động chạy dao ngang; 14-ụ phóng phôi và nắn thẳng 
phôi; 15-các con lăn nắn thẳng phôi; 16-cuộn phôi; 17-giá đỡ cuộn phôi; 18- bơm 
dầu bôi trơn; 19-cam điều khiển ụ phóng phôi và nắn thẳng phôi; 20-cam điều 
khiển cơ cấu kẹp phôi sau; 21-dây xích; 22-tay gạt đóng, mở li hợp vấu 33; 23-
chốt định vị, đồng thời là chốt bảo hiểm điện (ngắt điện động cơ khi cần đóng hay 
mở li hợp vấu); 24- công tắc điện để khởi động máy ( chỉ hoạt động khi chốt 23 tác 
động đến nó); 25- vô lăng để quay tay trục phân phối; 26-puly căng đai; 27,28-
cam điều khiển các dao chạy ngang; 29-trục phân phối; 30-bơm dầu làm nguội; 
31- puly thay thế; 32-động cơ điện;  33 ly hợp; 34- lyhợp vấu; 35-hệ thống đòn bẩy 
điều khiển ly hợp vấu; 36-tay nắm đóng mở ăn khớp hay bánh răng hình trụ  
Z 28-Z 28. 
+ Trên hình b: sơ đồ gia công 1 chi tiết điển hình trên máy tiện tự động định hình 
ngang. 

 

H. IX.15. Hình máy 1106

H. IX.16.Gia công định hình trên MTĐ
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       Hành trình 1: Sau khi gia công  xong chi tiết dao cắt  5 và 5’ lui về vị trí 
ban đầu với lượng chạy dao s 2 và s 2’, lúc này các vấu kẹp mở ra, phôi phóng về 
phía trước nhờ vào bàn nắn thẳng phôi và đẩy chi tiết gia công  xong về phía 
trước. 
      Hành trình 2: Phôi được kẹp chắt lại sau đó dao cắt 5 và 5’ tiến vào gia 
công  chi tiết với lượng chạy dao s1 và s1’ để tiện mặt đầu và cắt đứt chi tiết đồng 
thời hình thành mặt côn cho chi tiết tiếp theo, chu kỳ gia công  mới được lặp lại. 
*Ưu, nhược điểm: 

1.  Tốn ít thời gian phục vụ máy vì phôi là một cuộn dài. 
2. Hay mặt đầu chi tiết khá nhẳn vì khi gia công chi tiết đứng yên và được 

kẹp ở hai đầu. 
3. Thành phẩm có thể thu được trong thùng riêng, không lẫn lộn với phôi.  
4. Máy làm việc không ồn vì sợi phôi không quay  

 5. Máy chiếm diện tích bé vì không có các ống bảo vệ phôi khá dài như trừơng 
hợp gia công thép thanh. 
IV.1.1.2. Đặc tính kỹ thuật của máy:  
 Máy 1106 là máy tiện tự động định hình ngang dùng gia công phôi dây có 
tiết diện tròn. 
 -   Thời gian phục vụ máy ít, ít thay phôi. 

- Máy làm việc ít ồn vì phôi đứng yên. 
- Diện tích lắp đặt bé, phôi có thể dẩn về thùng chứa riêng. 
 Đặc tính kỹ thật gồm: 
- Kích thước đường kính Dmax:   Dmax  = φ8 mm 
- Chiều dài:  100 mm  
- Chiều rộng lớn nhất của chi tiết chổ dao định hình: 20 mm 
- Số dao của đầu quay:  2 
- Số vòng quay đầu dụng cụ cắt:  n = 1230 – 3500 v/f  
- Giới hạn năng suất:  6,6 – 37 v/f  
- Công suất động cơ chính:  N =2,2KW 
- Kích thước máy:  3500 x 720 x 1450 

mm. 
- Trọng lượng máy: 1500Kg 

 
 
IV.1.2. Sơ đồ động của máy:  

  
* Sơ đồ động của máy tự động định hình ngang 1106 được trình bài trên hình sau 
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1

2 

3 6 φ110 B 4 5 C 

5' 

12 1110

9

6

a
III IV b

k=2 45

15

28 28
16 12

7
40

26

L2

52

25

I

II

Ñ1

N=2.2kw
n=1440v/p

D

FF

A

 
 
a) Xích tốc độ: 

- Xích tốc độ thực hiện chuyển động quay tròn của đầu dao quay (4) từ 

động cơ Ñ 1 có N = 2,2 kw, n = 1440 (v/f) - 
110φ
D làm quay trục chính,  

- Để thay đổi tốc độ người ta thay đổi puly D. 
b)Xích trục phân phối (FF): 

 -Trục FF nhận truyền động từ động cơ Đ 1-L1-L2-
45
2..

40
26.

52
25

b
a . Bánh răng 

thay thế a và b, dùng điều chỉnh trục FF. 
a) Xích điều chỉnh: 

 - Để điều chỉnh trục phân phối bằng tay, ta quay tay quay (7) -
16
12 , -

28
28 -

45
2 đến trục FF. 

- Các cam lắp trên trục FF gồm có cam (8) điều khiển bàn phóng và nắn 
phôi (6); cam (9) điều khiển cơ cấu kẹp phôi A và B; cam (10) và (11) 
điều khiển lượng chạy dao ngang của dao (5) và (5’); cam 12 điều khiển 
cơ cấu kẹp chi tiết đã gia công xong C, chi tiết đã gia công được dẩn theo 
máng (13) về thùng chứa (14). Trên máy còn có bơm (15) để bơm dầu 
bôi trơn, và bơm (16) để bơm dung dịch làm nguội. 

 IV.1.2.1. Các cơ cấu điều khiển đặc biệt trên máy:   
 + Đầu trục chính: 

 

H. IX.17.Sơ đồ động MTĐ định hình ngang 1106
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 -Trục chính của máy tiện tự động định hình ngang 1106 vừa thực hiện 
chuyển động chính, quay tròn, vừa thực hiện chuyển động ngang  của dao. 
 -Trục chính (1) nhận truyền động qua puli (2) làm quay đầu dao (3) mang 
các dao hướng kính (4). Cùng quay với trục chính có các then (5), và(6). Những 
then này có thể trượt độc lập với nhau trong các rãnh dọc của trục chính nhờ các 
cam (7) và (8)  lắp trên trục phân phối qua hệ thống đòn bẩy (9).  
 -Khi các then 5,6 di động sang trái nhờ mặt nghiêng ở đầu bên phải, nó quay 
đòn bẩy (10) quanh các tâm cố định (O), đẩy các bàn dao (4), di động về phía chi 
tiết gia công,thực hiện lượng chạy dao ngang ( hướng tâm).  
 -Khi các then di động sang phải, các dao lùi về vị trí ban đầu dưới tác dụng 
của loxo nén (11), tỉ số truyền từ cam đến dao là( 4). 
 -Phôi (12) đứng yên bên trong trục chính và được cố định bằng vấu kẹp đàn 
hồi (13)má ngoài bên phải của vấu kẹp là mặt côn, nó được tì vào mặt côn của ống 
(14). Khi cam di động ống (14) sang phải, mặt côn sẽ ép vấu kẹp đàn hồi (3) vào 
chi tiết gia công. 
 - Chi tiết gia công (12) còn được kẹp chặt trong vấu kẹp nằm đối diện với 
đầu dao quay, đây là vấu kẹp C trên hình (V-12) hai vị trí kẹp chặt này đảm bảo 
khả năng gia công đồng thời mặt sau của chi tiết trước và mặt trước của chi tiết 
sau. 
IV.1.2. Máy tiện tự động định hình dọc: 

IV.1.2.1. Đặc điểm và nguyên lý làm việc: 
 + Máy này gồm có 2 chuyển động: chuyển động chính và chuyển động phụ. 
 - Chuyển động chính là chuyển động quay tròn của phôi được lắp trên trục 
chính, ngoài ra trục chính mang phôi có thể chuyển động theo phương hướng trục. 
 - Chuyển động phụ: là chuyển động tạo hình của bàn máy mang dao (  bàn 
dao), theo phương hướng trục, Nếu phôi chuyển động tịnh tiến thì bàn dao đứng 
yên và ngược lại. 
 - Máy tiện tự động định hình dọc có thể có một hoặc nhiều trục mang 
phôi,một hoặc nhiều bàn dao chuyển động thẳng gocù vơiù trục chính. 

 Đặc Điểm: Khi gia công, trục chính mang phôi vừa chuyển động tịnh tiến vừa 
quay theo chiều dọc trục. 

H. IX.18. Sơ đồ trục chính máy tiện tự động 1106
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   Dao cắt  thực hiện lượng chạy dao ngang thẳng góc với phôi. 
  Vì vậy cùng một lúc máy có thể chuyển động vòng và tịnh tiến của phôi 
Và chuyển động tịnh tiến của dao cắt  nên có thể không cần dùng dao định hình để 
gia công  chi tiết. 

 Nguyên lý hoạt động:  

 
  
 Phôi thanh (1) được kẹp chặt trong vấu kẹp đàn hồi (2) và thực hiện chuyển 
động quay tròn. 
 Đồng thời thực hiện lượng chuyển động tịnh tiến Sd, từ ụ trục phôi (3), ụ trục 
phôi này có thể đứng yên, chuyển động sang trái hoặc lùi về bên phải, được thực 
hiện nhờ 1 cam lắp trên trục phân phối. 
 - Các dao cắt  (4) và (5) lắp trên bàn dao đòn cân (9), thực hiện chuyển động 
lắc lư quanh tâm (O) do cam 10 điều khiển, lò xo (11) sẽ giử cho cam và bàn dao 
luôn tiếp xúc nhau. 
 - Dao (5) được sử dụng làm dao cắt  thô, vị trí của dao cắt  ( 5), cứng vững 
hơn dao cắt  (4),do khi có lực cắt sẽ làm tăng sự tiếp xúc giữa cam và bàn dao, còn 
dao (4) dùng để cắt tinh. 
 Các bàn dao đứng (6),(7),(8) đặt trước đầu phôi, theo hình rẽ quạt, chuyển 
động độc lập nhau nhờ các hệ thống cam và đòn bẩy. 
 Tất cả các dao cắt  đứng và ngang đều được đặt gần giá đỡ (13), trước đầu 
trục chính với khoảng cách L = 2 ÷ 4 mm,  
 Nên lực cắt tạo ra momen uốn rất bé, đảm bảo gia công chi tiết có độ chính 
xác cao. 
* Ưu Điểm:  Có thể gia công  được những chi tiết có chiều dài lớn và đường kính 
bé. 
 Sau khi cắt đứt chi tiết xong, dao (14) không lùi về ngay mà dừng tại vị trí đó 
một thời gian, để làm chức năng gối chắn, lúc đó vấu kẹp (2) mở ra và lui về 1 
đoạn bằng đoạn phóng phôi, sau đó dao cắt  (14) lùi về, vấu (2) kẹp lại và bắt đầu 
chu kỳ gia công mới. 

  Đặc điểm khi cắt ren:   
  Cắt ren trái: phôi quay tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, vì vậy khi 
cắt ta phải dùng bàn ren trái và cơ cấu  mang bàn ren không quay. 

H. IX.19. Cơ cấu phóng phôi H. IX.20. Cơ cấu bàn dao  
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  Khi cắt ren phải thì bàn ren được lắp trên trục dụng cụ, trục dụng cụ phải 
quay cùng chiều quay của phôi và nhanh hơn, khi cắt xong trục dụng cụ quay 
chậm hơn trục phôi, nên bàn ren được tháo ra ( phương pháp cắt đuổi). 
 Khi khoan: do trục chính mang phôi quay theo chiều trái nên ta dùng mũi 
khoan có bước xoắn trái. 
 Thông thường trên máy tiện tự động định hình dọc  có lắp 1÷3 trục dao dụng 
cụ có thể quay hoặc đứng yên để lắp dao cắt… 
IV.1.2.2. Đặc tính ky õthuật của máy 1π12: 
 Là máy gia công có độ chính xác cao cấp 1, cấp 2,là loại máy được dùng 
rộng rãi do liên xô sản xuất.  
 Với sự phối  hợp chuyển động vòng và tịnh tiến của phôi, cùng với các 
chuyển động tịnh tiến của dao máy có thể gia công các mặt trụ,côn, định hình tiện 
rãnh, xén mặt đầu, cắt ren,…. 

 Hình dáng chung của máy được trình bày trên hình sau: 

 
  

 (1): thân máy (2): động cơ  thực hiện truyền động cho toàn máy, thành máy bên 
phải của thân máy lắp tủ điện (3), và đóng mở máy nhờ bản điều khiển, trên than 
máy có ụ trục phôi (5) giá đỡ (6), để lắp các bàn dao đứng (7) bàn dao đòn cân với 
dao ngang (9), ở phía trái có thể lắp các loại đồ gá khác nhau …. 
- Phía bên phải của máy là cơ cấu phóng phôi với trụ (11), ống dẩn hướng phôi 
thanh (12). 

 * Đặc tính kỹ thuật chủ yếu của máy 1π12: 
Đường kính và chiều dài lớn nhất của chi tiết gia công:  Þ12x 80 
mm  
Ren lớn nhất có thể gia công:  M6 
Đường kính lỗ khoan lớn nhất:  Þ7 
Số vòng quay trục chính:                                                                 n = 750 – 6070 v/f 
Số lượng bàn dao: 05 
Thời gian gia công 1 chi tiết:                                                         1,77 – 389,6 f  
Công suất động cơ chính:                                                               N = 2,2 kw. 

H. IX.21.Các bộ phận cơ bản MTĐ
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 IV.1.2.3 Sơ đồ động máy 1π12: 
 - Máy tiện tự động định dọc 1π12 khác các kiểu cùng loại là nó có xích chạy 
dao nhanh của trục phân phối khi chạy không, điều đó tạo nên sự hợp lý và thuận 
lơiï khi sử dụng. 
  

 Sơ đồ động của máy  

Ñ 1  

Ñ  2 φ8 4

S d

4 3  1 2  1 1  
1 0  9  8 7 6 5

4 5

k= 2      4 D 3

F F

2
1  

L 3
4 2

3 8

4 0 '
L 2
L 1 4 0 1 8 / 3 0

B ô m  
D1

1 2  

1 8  1 2  D 4  

A  

D  3 
N = 2 .2 kw
n = 1 4 3 0 v /p

B  
φ1 4 7

a b

k= 4

2 4
D 2

D1

D  5 D  6 II

 
  
 1).Xích tốc độ: 
 - Xích tốc độ thực hiện chuyển động chính quay tròn của phôi, bắt đầu từ 
động cơ Ñ1 co:ù  

N = 2,2 kw, n = 1430 (v/f) - 
B
A  - II - 

84
147
φ
φ  truyền đến trục chính mang phôi. 

 2)Xích trục FF: 
 a)Hành trình làm việc:  
 - Trục phân phối FF được lắp tất cả các cam điều khiển tự động toàn bộ chu 
trình làm việc của máy. 
 Ở hành trình làm việc, trục FF quay chậm.  

H. IX.22. Sơ đồ động máy 1Π 12
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 Truyền động bắt nguồn từ trục II -( D1 = 88,96,102,109,118,và D2 = 

178,170,164,157,148,- 
24
4 -

b
a  - 

40
18 hoặc 

4
3 - L1 - 

42
38 ,- -L3 - trục vít – bánh vít 

quay chậm trục FF. 
b) Hành trình chạy không: 

Chuyển động nhanh cũng bắt đầu D1  - '110
100

4

3 =
D
D

 - 
18
12  đến trục bơm dung dịch 

làm nguội, - 
'40

12 - L2  - 
'42

38 - L3  -
45
2 -quay nhanh trục FF. 

 - Nếu tính đến hệ số trượt dây đai, xích này cho vận tốc của trục FF khoảng 
10 v/f. 
 - Các ly hợp L1, L2 được đóng mở bằng cam, tương ứng với việc đóng mở 
xích chạy nhanh hay chạy chậm. 
3)Xích các đồ gá: 
 a)Đồ gá dụng cụ: 
 -Đồ gá các dụng cụ (Đ) dùng để lắp các mũi khoan khoét tarô ….nhận truyền 
động từ trục chính qua puly D5 và D6 truyền lên các puly tương ứng của đồ gá (1), 
các puly của đồ gá có cơ cấu đảm bảo việc đảo chiều quay. 

b)Đồ gá phay rãnh: 
 -Từ puly D7 lắp trên trục của bơm làm nguội ta có thể đưa truyền động đến 
đồ gá để phay rãnh. 
Các cam lắp trên trục FF thực hiện các chức năng: cam (1) dùng để điều khiển 
lượng chạy dao dọc Sd của trục chính mang phôi cam( 2) làm dừng máy, 
 -Khi gia công hết phôi thanh, cam( 3) đóng mở vấu kẹp đàn hồi, cam (4) 
đóng chuyển động chạy dao nhanh của trục FF, cam (5,6) điều khiển lượng chạy 
dao của các bàn dao đứng, cam (8): điều khiển tay máy, cam (9) điều khiển bàn 
dao đòn cân; cam (10,11,12,13) điều khiển các đồ gá đặc biệt. 
IV.1.2.4. Các cơ cấu đặc biệt trên máy:  

Các cơ cấu đặt biệt máy tiện tự động 1Π12 
IV.1.2.4.1.Hệ thống ụ trục phôi: 

 
  

H. IX.23. Cơ cấu ụ trục phôi
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Dưới tác dụng của cam 1, trên trục phân phối ở phía sau máy và hệ thống đòn bẩy, 
ụ trục phôi (2) chuyển động chạy dao dọc về bên trái, đưa phôi (3) qua bạc của giá 
đỡ (4), đến các dụng cụ (5) và (6) để gia công. 

-Tùy theo nhu cầu gia công, ụ trục phôi còn có thể, đứng yên 1 chổ như khi 
tiện mặt đầu, tiện rãnh, cắt đứt chi tiết,….chạy lùi về bên phải như lúc cần gia công 
rãnh rộng hơn lưởi dao gia công hình côn lõm,….. 

-Sau khi gia công xong một sản phẩm ụ trục phôi lùi về bên phải, chuẩn bị 
đưa phôi về bên trái, quá trình thực hiện như sau: cắt đứt xong một chi tiết, dao cắt 
đứt không lùi ngay, mà dừng tại vị trí đó thời gian ngắn. 

* Chấu kẹp trong ụ trục phôi mở rộng, phôi được thả lỏng nhưng bị dao cắt 
đứt chắn ngang nên không thể chạy về bên trái, đồng thời lúc đó ụ trục phôi (2) lùi 
nhanh về bên phải dưới tác dụng của cam (1) và lò xo nằm trong hệ thống, ở cuối 
hành trình này phôi được kẹp lại, dao cắt đứt lùi ra hẳn, ụ trục phôi bắt đầu tiến về 
bên trái, tiếp tục thực hiện chu kỳ mới. 

IV.1.2.4.2. Hệ thống bàn dao đứng: 
 -Trước đầu trục phôi có 3 bàn dao đứng đặt thành hình rẽ quạt và hoạt động 
độc lập nhau, sơ đồ kết cấu của nó được trình bày trên H. IX.24 

 
  
 - Mỗi bàn dao đứng điều do một cam 
(1) lắp trên trục EF điều khiển. 
 -Truyền động từ cam bàn dao (3) qua 
hệ thống đòn bẩy (2) với một tỉ số truyền 
nhờ xê dịch khớp nối (4) trong phạm vi tư 
Aømin ÷ Amax. 
 -Tỉ số truyền này có thể điều chỉnh từ: 
I =1 ÷ 2,5  
        -Ngoài khả năng điều chỉnh nói trên, vị trí bàn dao (3) còn có thể được điều 
chỉnh nhờ vít chính xác (5). 
 Mỗi vạch chia độ của đầu vít tương ứng với lựơng di động 0,01mm của bàn 
dao. 
 Lò xo (6) đảm bảo cho bàn dao chuyển động lùi và chốt dò luôn tiếp xúc với 
bề mặt làm việc của phôi,chốt (7) khống chế vị trí thấp của mũi dò không cho nó 
tiếp xúc với mặt cam khi chạy không. 
IV.1.2.4.3. Hệ thống bàn dao đòn cân: 
 - Ở trục các bàn dao đứng không đặt 
quá 3 bàn dao, để mở rộng khả năng làm 
việc của máy người ta đặt hai bàn ngang, 
trên cơ cấu đặt biệt gọi là bàn dao đòn cân. 

-Dưới tác dụng của cam (1), trên trục 
phân phối, bàn dao đòn cân (2) quay xung 

1 2 

4 5 6

H. IX.24. cơ cấu bàn dao đứng 

H. IX.25. Cơ cấu bàn dao đòn cân 
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quanh tâm cố định (3) để lần lượt đưa hai dao (4) và (5) vào gia công phôi (6)  
 * Hai dao không thể làm việc đồng thời được, khi dao này tiến vào thì dao 
kia lùi ra. Dao trước (5) hoạt động khi đoạn đường cong của cam nhỏ hơn kích 
thước trung bình, khi đoạn cam lớn hơn – dao (4) hoạt động, lò xo (7) ép cần bàn 
dao vào cam, chốt bảo vệ (8) hạn chế góc quay của bàn dao, không cho cần bàn 
dao tiếp xúc với cam ở những góc chạy không, có những vít chính xác để điều 
chỉnh vị trí dao (4) và (5).  

IV.1.2.4.4. Cơ cấu cắt ren: 
 -Cơ cấu cắt ren là lọai đồ gá chuyên dùng lắp đối diện với trục phôi dùng để 
lắp bàn ren tarô (cơ cấu trên hình V-18) 

 
 
    Cơ cấu cắt ren có loại  một trục và hai trục. 
 -Một trục: dùng để cắt ren ngòai với bàn ren. 
 -Loại hai trục: dùng để cắt ren trong với tarô (một trục dùng để khoan trục 
kia dùng để cắt ren) 
 -Khi cắt ren phải, bàn ren một, phải quay cùng chiều và nhanh hơn trục phôi  
(2), khi lùi ren bàn ren dừng lại hoặc quay chậm hơn. 
Để đảm bảo bàn ren quay khi nhanh, khi chậm trên trục dụng cụ có ba puli: puli 
(3) và (4) lòng không, puli (5) nằm giữa được cài then trên trục. 
 -Trục dụng cụ nhận truyền động từ hai puli lắp trên trục (II) xem hình (V-
16), qua hai đai thẳng (6) và (7).Các đai truyền được đẩy (8) di động đồng bộ để 
cùng một lúc chỉ có thể nằm trên hai puli của trục dụng cụ. 
 -Nhánh đai (6) nằm trên puli (3), đai (7) nằm trên puli (5) trục dụng cụ sẽ 
quay nhanh: Nếu đai (6) nằm trên puli (5), đai (7) nằm trên puli (4) trục dụng cụ 
quay chậm. 
     -Máy tiện tự động định hình dọc còn có cơ cấu khoan, cơ cấu này có 3 loại: loại 
một trục, hai trục và 3 trục dụng cụ. 
 -Loại 2 và 3 trục có thể lắp đồng thời 2÷3 dụng cụ để lần lượt khoan lỗ 
tâm,khoan sâu,khoét …Việc thay đổi vị trí các trục dụng cụ cho đồng trục với trục 
phôi do cam lắp trên trục FF điều khiển. 

IV.1.2.4.5. Cơ cấu phay rãnh vít. 

H. IX.26. Cơ cấu ụ dụng cụ
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    Cơ cấu phay rảnh vít lắp kề bên cơ cấu cắt ren dùng để phay rảnh 
vít,phay hai cạnh song song ở đầu vít.Cơ cấu này bao gồm đầu phay và tay máy. 
 -Dao phay có đường kính không đổi 25mm, nhận truyền động từ puli (D7) 
trên hình (V-19) với vận tốc từ 600 ÷ 3740 v/f. 
 -Tay máy nhận truyền động từ trục FF,Sơ đồ kết cấu của cơ cấu phay rãnh 
vít được trình bày trên hình (V-19). 

 
     
 -Trên hình (H. IX.27), tay máy (1) có hai chuyển động chuyển động lắc quanh 
trục và chuyển động thẳng dọc trục. 
 -Cam (2) qua các cung răng (3) và(4) thực hiện chuyển động lắc V:cam (5) 
qua cần (6) thực hiện chuyển động dọc S. 
 -Khi dao cắt (7) sắp cắt đứt chi tiết (8) tay máy (1) kẹp lấy chi tiết (8),sau đó 
vừa quay vừa dịch chuyển chi tiết đến gần dao phay (9) như trên hình (V-
19b).Cam (5) tiếp tục đưa tay máy về bên trái thực hiện nguyên công phay rảnh 
vít. 
 -Khi phay xong tay máy lùi về bên phải chi tiết bị vấu gạt (10) đưa ra khỏi 
tay máy và rơi vào máng hứng sản phẩm. 
  
 

H. IX.27. Cơ cấu tay máy



 214

IV.1.2.4.6 Kết cấu chấu kẹp phôi : 

Chấu kẹp phôi dùng phổ biến trong các máy nửa tự động và tự động, thường để gia 
công các chi tiết có bề mặt kẹp là hình trụ hay lăng trụ đối xứng.  Trong các máy 
tiện tự động gia công thép thanh, chấu kẹp được dùng rất rộng rãi. 

Chấu kẹp là một ống ngắn có xẻ đứt nhiều rãnh ở một đầu, trên hình 4.41a là một 
ví dụ.  Ở đầu các má kẹp, bên ngoài có hình côn thuận hoặc nghịch mài nhẵn, bên 
trong là lỗ kẹp với hình dạng như hình dạng phần của kẹp phôi.  Thường thường đó 
là là hình tròn, hình vuông và hình sáu cạnh (hình 4.41b).  Số rãnh xẻ đứt là ba, 
đôi khi bốn. Chấu ba má kẹp phôi  ở ba điểm với lực kẹp tương đối đều, ở chấu 
bốn má sự phân phối lực kẹp phôi ở ba điểm với lực kẹp tương đối đều, ở chấu bốn 
má sự phân phối lực kẹp không được  xác định, mặc dù  chế tạo chấu bốn má đơn 
giản hơn . Chấu kẹp nằm  trong lòng trục xác định, mặc dù  chế tạo chấu bốn má 
đơn giản hơn. Chấu kẹp nằm trong lòng trục chính,  hình côn của chấu ứng với bề 
mặt côn trong của trục chính, chên chấu sẽ kẹp hay  nhả phôi  tùy theo chiều di 
chuyển dọc của nó trong trục chính .  

 

  

 

Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ cấu kẹp.  

 1. Lực kẹp phải tập trung và bảo đảm độ đồng tâm của phôi với trụch 
chính.  

 2. Chiều dài của phôi được phóng ra không thay đổi.  

 3. Kẹp bảo đảm  phôi  không xoay và không trược dọc .  

 4. Phôi không bị rung .  

H. IX.33. Ống kẹp phôi thanh theo hình dạng phôi 
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 5.  Lực kẹp bình thường  khi kích thước của phôi thay đổi trong phạm vi  
cho phép .  

 6. Kết cấu đơn giản , kích thước nhỏ .  

 Điểm cuối cùng này rất quan trọng nhất là đối với máy nhiều trục, vì chấu 
kẹp lớn thì trục phôi và khối trục phôi sẽ rất lớn.   

Ngoài ra, yêu cầu nhiệt luyện chấu kẹp phải đặc biệt , sao cho đầu chấu (chỗ kẹp ) 
phải cứng, phần giữa phải đàn hồi và đôikhi đuôi chấu (chỗ cắt ren nếu có ) phải 
tương đối mềm .  

 Mỗi một chấu kẹp chỉ dùng cho một loại thép thanh có kích thước nhất định 
, vì thế nếu sử dụng  chấu kẹp liền ( không có má ghép ) thì trong mỗi máy có dự 
trữ một bộ nhiều chấu kẹp với  kích thước và hình dạng lỗ kẹp khác nhau .  

  

Để tránh sự tốn kém đó và khỏi  nhiệt luyện phức tạp, người ta dùng chấu với 
má ghép : bên trong các má có những miếng lót  thay thế và được kẹp chặt 
bằng những vít. Kết  cấu chấu ghép có nhiều loại khác nhau, nhưng yêu cầu 
chung là phải làm thế nào để định vị tốt các miếng lót và chúng đảm bảo 
truyền lực lớn . Thuận tiện hơn cả là kết cấu mà ghép cho ghép không cần tháo 
chấu kẹp ra khỏi trục chính  khi thay miếng lót, tức là kẹp miếng lót từ phía đầu 
trục  chính .  

Ưu điểm của loại chấu má ghép :  

          1 ) Bộ chấu kẹp cho phôi khác nhau được thaybằng bộ những miếng lót  

H. IX.34.  Ống kẹp  với má ghép  
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2 ) Nhiệt luyện riêng chấu kẹp và các  miếng lót  dễ dàng ;  

3) Có thể chọn  vật liệu thật tốt để  làm các miếng lót .  

Nhược điểm của loại chấu này là   

1) Kẹp phôi không được bảo đảm vì vít kẹp các miếng  lót không được  
vững và dễ bị  long ra trong quá trình gia công  

2) Kết cấu  của chấu phức  tạp  :  

 Để kẹp loại phôi thôi , kích thước hướng kích thước  dung sai lớn (thép cán 
nóng, chưa qua khâu rút  nguội hay mài vô tâm), người ta dùng chấu kẹp  má ghép 
tự lựa. trong loại này, kết cấu má ghép có khác,  khá phức tạp , không kẹp bằng 
vít, mà  hay dùng chốt trơn với lò xo.  Ở các máy tự động gia công loại chi 
tiết tinh vi chính xác , lặc cứt bé, lỗ chấu kẹp được mài nhẵn để bề mặt  chỗ kẹp 
của  chi tiết không bị hư hỏng. Trong các máy lớn, người ta làm  bề mặt lỗ chấu 
kẹp nhám để tăng ma sát giữa phôi  và các má  hay các miếng lót của chấu.  

 IV.1.2.4.6.1. Các loại chấu kẹp phôi  
 Có ba phương pháp kẹp phôi và ứng với đó là ba loại kẹp .  
 Loại I : Chấu có mặt côn thuận, khi kẹp phôi cần lực nén chấu kẹp theo  
 Loại II  : Chấu có mặt côn ngươc, khi  kẹp phôi cần lực kéo chấu kẹp theo 
chiều dọc.  
 Loại III : Chấu có mặt côn ngược,  khi kẹp phôi  cần lực bóp đầu chấu kẹp 
theo hướng kính .  

a. Phương pháp kẹp 1 và các laọi chấu kẹp I  

Cam 1 của trục phân phối hay trục phụ đẩy ly hợp 2 về bên trái. Cần 3 có 
tâm quay cố định, một đầu nâng lên, đầu kia  tiến về bên phải , đẩy nén ống 4 và 
chấu kẹp 5 . Bị ép trong mặt côn của nắp trục chính, chấu 5 kẹp chặt phôi. Khi mở 
tháo phôi  - quá trình ngược lại dưới tác  dụng có tính đàn hồi của các má chấu kẹp 
.  
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H. IX.35.  Cơ cấu kẹp loại 1 
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Ưu điểm :  

 - Kết cấu chấu kẹp đơn giản, chấu kẹp không có phần cắt ren .  

 - Chấu kẹp  thép tôi cứng , chịu nén tốt hơn chịu kéo .  

 Khuyết điểm :   

 - Độ đồng tâm của chấu kẹp không cao : Đuôi chấu kẹp trượt trong lòng 
trục chính, đầu côn của chấu kẹp vào mặt côn của nắp trục chính (có nắp  là  vì 
khó gia công mặt côn như vậy ngay trong trục chính) ,nắp ghép với trục khó bảo 
đảm độ đồng tâm . 

 - Lực cắt dọc trục ngược chiều với lực kẹp Q, do đó chấu kẹp có thể bị đẩy 
lùi và mở ra, phôi chạy lùi  trong quá trình gia công .  

 - Gối chắn phôi chóng mòn và chóng hỏng : sau khi phóng, phôi chậm sát  
vào gối chắn , lúc kẹp - chấu kẹp lại đẩy phôi tiến tới một tí nữa, ép phôi càng 
mạnh vào gối chắn.  

 - Trong  quá trình phóng phôi, do ma sát lớn, có thể xảy ra hiện tượng là  
phôi kéo chấu kẹp theo, các má của chấu kẹp lại và giữ không cho phôi tiến tới, 
lượng phóng phôi không đủ, hỏng sản  phẩm .  

 Vì những nhược điểm trên, loại chấu kẹp nàykhông dùng trong các máy tự 
động hiện đại nữa .  

b-Phương pháp kẹp II và loại chấu kẹp II :  

 

Ly hợp 2 chạy về bên trái một đầu cần 3 nâng lên,  đầu kia tựa vào điểm 
cố định , nên tâm quay của cần 3  lùi về bên trái, kéo ống kẹp 4 và chấu kẹp  5 , 
phôi được kẹp chặt .  

 Ưu điểm :  

H. IX.35. Cơ cấu kẹp phôi loại II
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  - Độ đồng tâm của chấu kẹp tốt : Mặt côn trong gia công  ngay ở trục 
chính, cho nên độ đồng tâm giữa  lỗ côn và lỗ trục, trong trục chính cao.  

 - Lực cắt dọc cùng chiều  với lực kẹp Q , nên kẹp  phôi càng tốt hơn .  

 - Gối chắn phôi không bị lực kẹp tác dụng thêm, lâu hỏng. 

- Trong quá trình phóng phôi không bị kẹp như trước. 

 Khuyết điểm :  

 - Lỗ con của trục chính mòn, sửa hay thay trực chính khó và đắt hơn thay 
nắp trục có lỗ côn như ở trên. có thể khắc phục điểm này bằng cách lắp  tỏng đầu 
trục chính  cái bạc cõ lỗ côn, khi mòn chỉ thay bạc .  

- Chấu kẹp có phần cắt ren để nối với ống kẹp . Đó là chỗ yếu , hay bị đứt . 

- Chấu kẹp bằng thép tôi cứng, chịu kéo kém hơn chịu nén .  

 - Lượng phôi phóng không chính xác lắm, vì sau khi phôi chạm gối chắn, 
chấu kẹp lùi để kẹp phôi,  kéo phôi lùi theo. Lượng phôi chạy lùi khác nhau, một 
trong những nguyên nhân là đường kính của phôi có dung sai không  như nhau .  

  Loại chấu  kẹp này dùng rất phổ biến , nhất là trong máy  nhiều trục chính 
, vì kích thước của nó nhỏ hơn loại III .  

c-  Phương pháp kẹp III và chấu kẹp III :  

 

Cam 1 đẩy ly hợp 2 chạy sang phải, một đầu cần 3 bị ép xuống,  đầu khác 
tực vào điểm cố định, cho nên đỉnh cầu 3 đẩy ống 4 về bên phải, chấn kẹp 5  
không thể trượt dọc, các má bị mặt côn trong của ống 4 bóp lại và phôi được kẹp 
chặt . khi ly hợp  2 sang trái, do tính đàn hồi của chấu kẹp  5 , ống 4 lùi về bên 
trái, phôi được thả lỏng.  

 Ưu điểm :  Cơ cấu này tránh được  hầu hết các khuyết điểm của hai loại 
trên :  

H. IX.36. Cơ cấu kẹp ph6i loaïiIII
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 - Bảo đảm lượng phôi phóng chính xác (ống kẹp không di chuyển theo 
chiều trục ) .  

 - Ống kẹp  không có chỗ  yếu, không có ren .  

 - Lực kẹp truyền quá các cầu đầu má, ứng suất nén bé, nên chấu rất bền .  

 Khuyết điểm  chủ yếu là  có ống bao ngoài chấu kẹp, kích thước của trục 
chính lớn. Vì  thế loại chấu kẹp này không dùng trong các máy tự động nhiều trục 
chính (khối trục chính sẽ rất lớn ) mà chỉ dùng trong máy tự động một trục chính .  

 Chấu kẹp  loại III cũng thường dùng trong các loại máy để gia công chính 
xác những chi tiết  nhỏ, lặc cắt bé. Lực đẩy ống 4 do lò xo thực hiện  nên lực kẹp 
tương đối cố định mặc dù  sai số kích thước của phôi khác nhau . Khi tháo lỏng 
phôi , cam đẩy ly hợp 2  về bên trái, ép lò xo lại, chấu kẹp đàn  hồi ,  tự mở rộng 
IV.1.2.5. Các phương pháp cắt ren trên máy tự động: 

1) Giới thiệu: 
  Dụng cụ cắt ren chủ yếu là bàn ren, dao răng lược, thường dùng cắt ren 
ngoài, chi tiết thường có đường kính nhỏ. 
 -Máy thường có hai trục chính nằm đối diện nhau, 1 trục mang phôi trục kia 
mang dụng cụ cắt. 
 Hai trục này có thể quay cùng chiều hay ngược chiều nhau và có thể thay đổi 
vận tốc quay. 
 -Để bàn ren ít bị mài mòn, ta có thể điều chỉnh vận tốc khi cắt và khi lùi dao 
khác nhau. 

+ Tốc độ cắt tăng khi hai trục quay ngược chiều nhau. 
+ Tốc độ cắt giảm khi hai trục quay cung chiều. 
 N(gia công) = n(fôi)  ± n (dụng cụ cắt) 

Dấu (+):Khi hai trục quay khác chiều 
 Dấu (-):Khi hai trục quay cùng chiều 
* Sau đây là một số phương pháp cắt ren trên máy tự động, các kí hiệu sẽ dùng:  
 npt _ số vòng quay trong một phút của trục phôi khi tiện ngoài. 
 npcr_ số vòng quay trong một phút của trục phôi khi cắt ren 
 nplr_ số vòng quay trong một phút của trục phôi khi lùi ren  
 ndcr _ số vòng quay trong một phút của trục dụng cụ khi cắt ren  
 ndlr _ số vòng quay trong một phút của trục dụng cụ khi lùi ren 
 ncr _ số vòng quay trong một phút cho phép khi cắt ren  
 nlr _ số vòng quay trong một phút cho phép khi lùi ren  
 *Số vòng quay cho phép khi cắt ren: 

d
v

n cr
cr .

.1000
π

=  
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Gồm 7 Phương Pháp: 
  : Chiều quay khi cắt ren. 
 
  : Chiều quay khi lùi ren. 
 
 a)Phương pháp 1: 

 
 Nguyên lý:     

+ Khi cắt: -Phôi đứng yên, npcr  =0, ndcr = ncr,  
   -Dụng cụ quay thuận, ndcr = ncr 
 +Khi lùi:  - Phôi đứng yên, nplr =0  
   -Dụng cụ quay ngược lùi ra, ndlr = nlr 
 b)Phương pháp 2: 

 
  Nguyên lý: + khi cắt: - Phôi quay thuận, npcr = ncr;  
                      -Dụng cụ không quay, tiến vào, ndcr =0 
   +Khi lùi:  - phôi quay ngược, nplr = nlr  
    -  dụng cụ không quay, lùi ra;ndlr =0 

- Phương pháp này dùng trên máy tiện rêvolve  
- Nhược điểm: Chu kì lùi dao ra của bàn dao ngang, không thể tiếp tục gia 

công nguyên công cắt đứt ( cắt đứt phôi trên máy tiện) 
 c)Phương pháp 3: 

 
  Nguyên lý:  
  + khi cắt: -Phôi không quay; npcr=0,  
   -Nhưng dụng cụ cắt quay;ndcr= ncr 
  + Khi lùi: -Phôi quay,nplr = nlr, 
    -Dụng cụ không quay, và lùi ra; nplr = 0 
  Dùng để gia công những chi tiết bé trên máy tiện tự động. 
 
 d)Phương pháp 4: 
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 Nguyên lý:  

  + Khi cắt:   - Phôi quay; npcr=npt  
 - Dụng cụ cắt quay cùng chiều với phôi nhưng nhanh 
hơn; ndcr = npt+ ncr  

  + Khi lùi: -Phôi quay như cũ; nplr=0, 
   - Dụng cụ cắt không quay;ndlr =0 
 + Phương pháp này dùng nhiều trên máy tiện tự động nhiều trục, máy tiện tự 
động định hình dọc 1 trục. 
 + Nhược Điểm: bàn ren mau bị mòn ( do vận tốc lùi nhanh) 
 e)Phương pháp 5: 
  -Sơ đồ:  

 
Nguyên lý:  

  +khi cắt:- Phôi quay; npcr = npt, 
    -Dụng cụ cắt quay cùng chiều với phôi,  
   nhưng nhanh hơn; ndcr =npt+ ncr  
  + Khi lùi ren: -Phôi quay như cũ,nplr = npt, 
          -Dụng cụ cắt quay cùng chiều phôi  
nhưng chậm hơn; ndlr = npt -nlr 

- Phương pháp này áp dụng nhiều trên máy tiện tự động nhiều trục. 
 f)Phương pháp 6: 
  + Phương pháp dùng bàn ren tự mở: bàn ren sau khi cắt xong, tự động mở ra 
và lùi về nhanh. 

+ Gồm hai cách cắt: 
a) Dùng phương pháp cắt đuổI  

 
  Nguyên lý:  
  +Khi cắt: -Phôi quay, npcr = npt, 

    -Dụng cụ cắt quay cùng chiều với phôi,  
   nhưng nhanh hơn; ndcr = npt +ncr  



 222

  + Khi lùi: -Phôi vẫn quay, nplr = npt  
    -Nhưng dụng cụ cắt không quay; ndlr = 0 

b) Phương Pháp Không Cắt Đuổi:  
 + Khi cắt: -phôi quay nhanh,npcr =ncr 

   -dụng cụ cắt không quay; ndcr =0 
   + Khi lùi:- Phôi quay ngược lại; nlr=ncr 
     -Dụng cụ cắt không quay; ndlr =0. 
 - Phương pháp này thương dùng trên các máy tự động chuyên dùng. 
 g)Phương pháp 7: 
  Dùng bàn ren lược: 

 
 + Khi cắt: -Phôi quay,npcr =ncr, 

   -Dùng cụ cắt không quay mà tịnh tiến hướng kính, đạt đến 
chiều sâu cắt; ndcr = 0  

  + Khi lùi: -Phôi quay theo chiều ngược lại; nplr = ncr 
    -Dụng cụ cắt không quay; ndlr = 0 
 -Phương pháp này dao tịnh tiến vào đúng chiều sâu, sau đó lùi ra,tiến về vị 
trí cũ bên phải. 
 - Phương pháp này tuy chậm nhưng tốt hơn các phương pháp khác, nên được 
dùng nhiều ở các ngành cơ khí chính xác. 
  + Số vòng quay (n) cần thiết khi cắt ren. 
  + Hệ số qui dẫn: 

 + Z: số vòng ren cần cắt  
  + L: chiều dài đoạn có ren 
  + T: bước ren 
  
 * Bài Tập Áp Dụng Ï:  
+ Dùng phương pháp cắt đuổi,cắt ren theo bản vẽ trên máy tự động định hình dọc: 

      
 Các số liệu cho trước: vt = 75 m/f, Vcr = 6 m/f 

 Ta tính: )/.(3400
7.14,3
75.1000 fvn f == , chọn theo vận tốc có trên máy:  

T
L

rr

or

FT
r

CZCn
n
nC

..

102

==

÷==
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  n = 3600 (v/f). 
 Số vòng quay khi cắt ren: nr = 382 v/f 
 Số vòng quay dụng cụ cắt: nf + nr =3600 +382 = 3982 (v/f) 
 Cr =3600/382 = 9,4  

 Số vòng ren cần cắt: 5.22
8.0

181
===

t
Z , để tránh va đập cần lấy thêm, 

 ∆Z = 1,5 vòng   
Vậy số vòng ren cần cắt là: Z = 22,5 + 1,5 = 24 vòng. 
 Số vòng quay cần thiết khi cắt ren: n f = z.Cr = 24. 9,4 = 228 vòng. 

 Số vòng quay cần thiết khi tiện: )..(400
05.0

20 vong
S
Ln

t
t ===  

 Số vòng quay cần thiết của trục phôi để gia công chi tiết: 
   Σn = 400 + 228 = 628 (vòng). 
+  Số vòng quay của trục dụng cụ tùy thuộc vào đường kính của chi tiết gia công.  

 
 
 
 
V. Sơ đồ động máy thuộc nhóm 2: 
    V.1. Máy tiện tự động nhiều  trục: 
     V.1. 2. Nguyên lý làm việc: 
 Là loại máy tiện có nhiều trục chính được đặt theo phương ngang  và 
thẳng đứng dùng để mang phôi hoặc dao chuyển động quay tròn, tất cả các trục 
lắp chung với nhau tạo thành  bộ trục chính. 
   Hình  minh họa:   

 
  
 

 Đặc điểm: dùng để gia công chi tiết từ phôi thanh hoặc từ phôi đúc  
  Áp dụng cho dạng sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối. 
  Phương pháp song song: các bàn dao thực hiện gia công cùng một lúc  
  phương pháp nối tiếp: các bàn dao thực hiện gia công chi tiết một cách có 
thứ tự. 
   Nguyên lý làm việc: 

H. IX.28. Sơ đồ trục chính máy nhiều trục 
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  1.Trục chính, số lượng 6 trục  
  2.Chu vi khối trục chính  
  3.Bàn dao ngang, số lượng 6 bàn lắp xung quanh khối trục chính 
  4.Trục tâm có lắp bàn dao dọc (5) phục vụ cho tất cả các trục chính, 
 + Bàn dao dọc có dạng 6 cạnh mỗi cạnh có bàn trượt để gá dao, tương ứng 
với từng trục chính. 
 + Các bàn dao ngang này nhận chuyển động từ các cam riêng lẽ. 
 + Bàn dao dọc nhận chuyển động từ một cam chung, trên bàn dao dọc có thể 
lắp 1 giá dao trượt được điều khiển từ một cam riêng biệt.  

-Các trục chính nhận chuyển động từ trục (6) qua bánh răng trung tâm (7).  
 -Khi gia công thời gian gia công gần như nhau  ở tất cả các vị trí. 
 -Nếu nguyên công quá dài thì có thể phân ra thành nhiều vị trí kế tiếp thực 
hiện bằng những dao cắt khác nhau, đến vị trí cuối cùng là cắt đứt chi tiết và 
chuẩn bị để gia công  chi tiết tiếp theo. 
 -Để trục chính mang phôi từ vị trí này đến vị trí khác như mong muốn, khối 
trục chính (2) thực hiện chuyển động 1 góc theo chu kỳ sau đó khóa chặt lại để 
tiến hành gia công.  
     V.1.2. Đặc tính kỹ thuật: 

 Máy tiện tự động 6 trục 1Β240 - 6k: 
 Đặc điểm kỹ thuật: máy tiện tự động  6 trục 1b240 - 6k là loại máy có độ 
chính xác cao, có hình dáng chung sau đây: 

 
  
 - Các bộ phận chính của máy gồm: thân máy (1), trục trước (2), mang khối 
trục chính (3), lắp 6 trục chính nằm ngang, trục sau (4) nối liền với trục trước bằng 
bàn ngang (5), (6); bàn dao dọc,(7); trục chính; (8và 9) các bàn ngang, giá phôi 
dẩn hướng (10).  
 * Đặc tính kỹ thuật của máy: 

- Số lượng trục chính:  6 
- Đường kính dmax: của chi tiết gia công  þ40 mm 
- Chiều dài lớn nhất của phôi thanh:  180 mm 
- Số cấp vòng uay của trục chính:  39  
- Số vòng quay trục chính:                                       n = 140 – 1660 v/f 
- Số lượng bàn dao dọc;  1 
- Ngang: 6 

H. IX.29. Các bộ phaäncô bản máy 1Β 240-6k
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- Hành trình lớn nhất của bàn dao dọc: sd = 180 mm 
- Ngang:  sn = 80 mm 
- Công suất động cơ chính:  nđ = 15 kw 
    V.1.3. Sơ đồ động: 

 
   + Sơ đồ động của máy 1Β 240-6K 

 
  
 *  Xích truyền động chính: 
  a) Xích trục phôi: 

fn
b
c

b
a

=
36
48...

57
48.

330
230.1450 φ  

 - Bộ bánh răng thay thế đảm bảo số vòng quay của trục chính mang phôi khi 
làm việc bình thường nf =140 ÷ 1600v/f, khi chạy nhanh nf = 140÷2500 v/f. 
 b) Xích truyền động chính của trục khoan nhanh: 
  - Sau khi biết vận tốc cắt ta có số vòng quay nf của trục phôi từ đó có thể 
tính vòng quay của trục khoan nhanh: 

S
nn fk

40.
30
60.

48
36.=  

 Ta xác định bánh răng thay thế: .40.
30
60.

48
36.

f

k

n
n

S =  

Chuyển động tương đối của trục (IX) khi khoan nhanh là: 
nkn=nf + nk 

c)  Xích chuyển động chính của trục khoét doa: 

H. IX.30. Sơ đồ động máy 1Β 240-6K 
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 - Để khoét hay doa người ta cũng lắp lưỡi khoét hoặc dao vào trục dụng cụ 
IX quay cùng chiều với trục phôi nhưng vận tốc nhỏ hơn.  
-Xích bắt nguồn từ trục trung tâm (III) và kết thúc với bánh răng thay thế (p) lắp 

trên trục (IX) với các tỉ số truyền.
p

30.
25
60  

d) Xích chuyển động chính của trục cắt ren: 
 - Cắt ren có 2 xích: xích cắt ren và xích tháo ren.  
 Trục cắt ren cũng là trục dụng cụ lắp bàn ren hay tarô, khi cắt ren phải, xích 
cắt ren thực hiện chuyển động cùng chiều nhưng chậm hơn trục phôi, phôi đi vào 
bàn ren. 
  Khi tháo ren xích tháo ren cũng quay cùng chiều, nhưng nhanh hơn trục 
phôi, phôi rời khỏi bàn ren, khi cắt ren trái thì ngược lại. 
 + Xích cắt ren: trục dụng cụ IX nhận truyền động từ trục trung tâm III, qua 

bộ bánh răng thay thế 
l
k

j
i .  

Bộ ly hợp điện từ l6, các cặp bánh răng  
43
60.

57
52.

52
30  

  Lúc này ly hợp điện từ mở dụng cụ cắt ren lắp trên trụ IX sẽ cắt ren phải 
  + Xích tháo ren: khi tháo ren phải xích tháo ren cũng bắt đầu từ trục trung 

tâm (III), cặp bánh răng thay thế
j
i , ly hợp l5, các cặp bánh răng 

43
60.

57
52  quay 

nhanh trục dụng cụ (IX) lúc này ly hợp l6 mở, phôi rời khỏi dao cắt. 
 Khi cắt ren với bàn ren tự mở, trục dụng cụ (ix) vẫn tiếp tục quay như cũ sau 
khi cắt ren xong. 
 Từ vận tốc cắt và đường kính của bàn ren ta xác định số vòng quay cắt ren nr 
cấn thiết. Từ đó ta có số vòng quay nd của trục dụng cụ khi cắt ren:  
      nd = nf – nr  
e)Xích trục phân phối FF: 
Phương trình chuyển động khi làm việc của trục ff là: 

   FFn
h
g

f
e

d
c

b
a

=
42
1.

67
28.

22
22.

63
47...

63
32...

57
48.

330
230.1450

φ
φ  

Bộ bánh răng thay thế
h
g

f
e . , đảm bảo điều chỉnh các số vòng quay khác nhau của 

trục phân phối. 

 -Khi chạy nhanh, ly hợp l1 mở, l2 trên trục 1 đóng - 
20
29 - (VII)- 

42
1.

67
28 - ff - 

khi đóng ly hợp điện từ l1 hoặc l2, ly hợp l4 phải mở ra và ly hợp hãm l3 phải đóng 
lại, đóng mở các ly hợp l1, l2 do các cam ở trống điều khiển (1) lắp trên trục x thực 
hiện  
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 - Trống điều khiển nhận truyền động từ trục ff qua các cặp bánh răng với tỉ 

số truyền 
65
65.

65
65.

65
65 = 1  

 - Chuyển động điều chỉnh của trục ff dùng để làm nhẹ nhàng công việc điều 
chỉnh, chuyển động này do động cơ d2 thực hiện có n =1,5 kw  và n= 950 v/f -

47
46.

46
16 -l4 -(VII) - 

42
1.

67
28 đến trục ff. 

 - Khi đó xích chuyển động điều chỉnh ly hợp l1,l2 mở ra. Để điều chỉnh trục 
ff bằng tay ta dùng tay quay lắp vào đầu trục (VIII). 
f)Xích phân độ: 
- Sau khi gia công được một đoạn chi tiết, khối trục chính mang phôi (2) cần quay 
1/6 vòng để chuyển động trục phôi từ vị trí này sang vị trí khác. 

- Từ trục FF - Mal(3- ¼ ( đĩa cam có 4 rãnh) -
144
80.

50
60 ,tức là: 

- 1v. Trục FF.1/4 (cơ cấu mal). ).(
6
1.

144
80.

50
60 v= khối trục phôi. 

 - Trước khi quay khối trục chính mang phôi cần phải tháo chốt và nâng nó 
lên khỏi gối một đại lượng ( 0,3 –0,4 mm) để ổ trục chính đỡ mòn. 
 Đồøng thời với việc quay khối trục phôi, khối các ống dẩn phôi (4) cũng được 

quay đồng bộ qua cặp bánh răng
'24

144 , trục (xi) và cặp bánh răng 
144
24 . 

 Cơ cấu chạy dao và kẹp phôi được thực hiện từ cam (5) lắp trên trục ff qua 
các hệ thống đòn bẩy (6). 
g)Xích tải phoi: 
 Xích này dùng để quay guồng xoắn (7) tải phôi ra khỏi máy. 
  Xích được thực hiện từ động cơ điện đ3,  

Có n = 1,1kw và n= 1400 v/f qua trục vít – bánh vít 
110

1  

h)Xích chạy dao: 
 - Chuyển động chạy dao ngang của các bàn dao ngang, bàn dao dọc đều do 
các cam lắp trên trục ff thực hiện qua các hệ thống đòn bẩy. 
 -Các cam (8) trên trục ff và và cam (9) trên trục (XII) thực hiện lượng chạy 
dao của các bàn dao ngang. 
 -Cam (10) dùng để thực hiện lượng di động độc lập của giá dao hoặc các trục 
chính dụng cụ lắp trên bàn dao dọc, với sự phối hợp của các hệ thống đòn bẩy, 
Cam (11) thực hiện lượng chạy dao nhanh và làm việc của bàn dao dọc. 
    V.1.4. Các cơ cấu điều khiển đặc biệt trên máy: 

 Các cơ cấu đặc biệt  máy tiện tự động 1b240-6k: 
a) Bàn dao ngang: 
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-Các bàn dao ngang của máy tự động 6 trục 1b240-6k được bố trí như hình sau:

  
 Hai bàn dao ngang dưới thực hiện cho 2 vị trí gia công (I) và (II), hai bàn dao 

giữa thực hiện cho hai vị trí gia công (III) và (VI), và hai bàn dao ngang trên phục 
vụ vị trí (IV) và (V). 
 -Hai bàn dao được lắp trên xà ngang của máy các bàn dao còn lại lắp trên 
mặt đầu của thân khối trục chính mang phôi.  
 -Toàn bộ truyền động của các bàn dao ngang được thực hiện từ các cam 
riêng lẽ lắp trên trục FF, kết cấu của chúng khác không đáng kể, do vị trí của 
chúng khác nhau. 
 -Điều khiển các bàn dao ngang trên (1) và (2) là các cam (3) và (4)  lắp trên 
trục FF làm lắc lư tay đòn (5) và(6) tay đòn này truyền chuyển động cho con trượt 
(5) và (7) làm di động bàn trượt (8) được lắp chặt với bàn dao (9).  
 -Bàn dao chuyển động trên sống trượt phẳng (10), được cố định vào xà 
ngang (11).  
 -Để điều chỉnh bàn dao ngang ta dùng vít me (12) với đĩa chia độ (13), lò xo 
(14) giúp cho việc lùi bàn dao được nhanh, vít me (15) của ụ tì (16)lắp chặt trong 
rãnh chử T của bàn dao dùng để điều chỉnh chính xác vị trí biên phía trước của bàn 
dao. 

b) Bàn dao dọc của máy tự động 6 trục: 

  
  
      -Bàn dao dọc (1) là một khối lăng trụ 6 mặt có thể di động trên trục ống (2) 
trên các mặt lăng trụ có rãnh để lắp các loại dao cắt hay trục chính dụng cụ ( 

H. IX.31. Bàn dao ngang 

H. IX.32. Bàn dao 
d
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khoan, doa, tarô …) cơ cấu trượt (3) của bàn dao dọc di động trên sống trượt (4) lắp 
trên xà ngang của thân máy, để ngăn cản bàn dao dọc (1) quay chung quanh trục 
ống (2). 
 -Di động bàn dao dọc nhờ thanh đòn (5) và hệ thống đòn bẩy (6) nối liền với 
khớp nối (7), có thể điều chỉnh vị trí trên tấm trượt (8) cho phù hợp với hành trình 
làm việc của bàn dao, trên cam (11) có rãnh công tác a và rãnh chạy nhanh b. 
  Hai rãnh này điều khiển lượng di động của thanh bẩy (9)và (10) làm cho 
tấm trượt (8) quay chung quanh tâm o1 và o2.  
 -Kết quả: chuyển động tương đối của hai thanh đẩy (9) và(10) hệ thống đòn 
bẩy (6) sẽ di động bàn dao (1) tới, lui nhanh hay chậm. 
- Cam (11) ở vị trí A thể hiện thời điểm đầu của hành trình tiến dao nhanh, ở vị 

trí B bắt đầu hành trình làm việc; ở vị trí C – bắt đầu hành trình lùi dao nhanh 
    V.2. Các phương pháp kẹp phôi 

- Cơ cấu kẹp tự động : toàn bộ quá trình kẹp, kể cả việc phát lệnh, được tự động 
hóa hoàn toàn.  Đây là một trong những cơ cấu quan trọng phân biệt máy tự động 
với máy nửa tự động. 

Trong phần này chỉ xét cơ cấu kẹp phôi tự động, chủ yếu là chấu kẹp phôi, vì nó 
điển hình và phổ biến. 
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VI. Sơ đồ động máy thuộc nhóm 3: 
 VI.1. Máy tiện tự động revolve: 
     VI.1. 1. Nguyên lý làm việc: 
 - Là loại máy dùng đầu revolve để gá lắp dao, trên đầu gắn nhiều dao. 
 - Khi thay dao đầu revolve sẽ xoay tròn xung quanh  nó một góc để vị trí dao 
kế tiếp, đầu revolve có thể lắp trên bàn  dao đứng hoặc ngang.   
 - Chuyển động của bàn dao là chuyển động hướng kính do bàn dao đứng và 
ngang thực hiện. 
 - Chuyển động trục chính mang phôi là chuyển động dọc trục. 
 - Phôi được  dùng trên máy thông thường là phôi thanh. 

 Ví dụ minh họa:  

 
 
VI.1. 2. Đặc tính kỹ thuật 
- Máy điển hình là máy tiện tự động  rêvolve 1a140   
 Dùng gia công những chi tiết có đường kính:d ≤ þ40, l ≤ 60 mm. 
- Phôi có tiết diện định hình tròn, vuông, 6 cạnh …. 

1. Thân máy 
2. Động cơ chính  
3. Hộp tốc độ  
4. Hộp thiết bị điện, thiết bị đảo chiều, hệ thống bôi trơn và làm 

nguội. 
5. Ụ trục chính  
6. Cơ cấu phóng và kẹp phôi  
7. Bàn dao  
8. Bàn dao ngang và dọc  
9. Đầu rêvolve 

  10.Trục lắp cam 
11.Cam điều khiển lượng chạy dao  
12. Hộp chạy dao 
13. Trục phân phối ngang 

H. IX.37. Sơ đồ minh họa máy nhóm III
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14. Giá đỡ giữ miếng dẩn hướng cho phôi thanh. 
Ef: Trục phân phối dọc  
E: Trục phụ 

 Hình dáng chung của máy tự động rêvolve:  
 

  
  
  Đặc tính kỹ thuật:  
 Dphoâi max:  þ40 mm  
   lchi tieát  max:                                  60 mm 
   lphoâi thanh max:                               3000 mm 
   Số bàn dao ngang và đứng:     03  
   Số cấp vận tốc trục chính:       z = 18  
   ntieän:                                                                 n = 56 ÷5038 (v/f)  
   ncaét ren:                                       n= 192 ÷ 555 (v/f)  
   Vtruïc phuï:                                     nf = 150 (v/f) 
  Thời gian gia công:                  2 ÷200 s 
   nñoäng cô chính:                                nñ = 2,8 kw  
   Kích thước tổng quát:               4300 x 625x1330 (mm)  

H. IX.38. Các bộ phận cơ bản máy nhóm III
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VI.1. 3. Sơ đồ động của máy 
  

Sơ đồ động máy 1b140 

 
* Sơ đồ động của máy 1b140 được trình bài trên, có xích truyền động như sau: 

VI.1. 3. 1. Xích tốc độ: 
 - Xích thực hiện từ d1 có n = 7 kw, n = 1440 (v/f) làm quay trục 1 của hợp tốc 
độ (a), từ trục I truyền đến trục( ii) qua 3 xích độc lập thực hiện 3 tỉ số truyền: 

 Nếu û 2 ly hợp điện từ l1 và l2 đều mở ( II)- 
68
27  - z68 / z53 - (II)= nnhoû  

 +Nếu đóng ly hợp l1, ly hợp 1 chiều l - 
68
27 và

53
42 - 

53
42 =n ( trục quay nhanh. 

Nếu đóng ly hợp l2 - 
'37

58  - 
'68

27 - (II) = nmax ,( vòng quay lớn nhất  cho trục II). 

H. IX.39.Sơ đồ động máy nhóm III 
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Từ trục II - 
B
A - III, - l3 - 47

47 - 
'170

212
φ
φ , trục chính mang phôi thực hiện 3 chuyển 

động nhanh theo chiều trái, 

 + Nếu đóng ly hợp l4 - 170
212.

60
40.

40
24

φ
φ  làm trục chính quay theo chiều phải với 

3 cấp vận tốc thấp,  
 + Các ly hợp điện từ l1, l2,l3,l4 được đóng mở một cách tự động theo chương 
trình lắp trên bảng điều khiển. 
 VI.1. 3. 2.Xích trục phụ: 
  + Trục F nhận truyền động từ động cơ đ2 có n = 1,1 Kw và n = 1440 v/ f -

24
2 - ly hợp vấu (1), đóng mở ly hợp vấu này dùng tay gạt (2) 

 + Chốt an toàn (3) dùng phòng quá tải cho trục F và trục FF, tay quay (4) ở 
đầu bên phải của trục F dùng để quay trục F khi điều chỉnh máy. 
-Với xích truyền động trên trục F luôn quay với số vòng quay không đổi  

       )/(2)/(120
24
2.1440 svfvn f ===  

 1.3.3/ Xích phóng phôi: 

 Trên trục f có lắp trục vít – bánh vít 
18
1 để quay cơ cấu điều khiển (5) đóng 

các ly hợp điện từ ở hộp tốc độ. 

 Nếu đóng ly hợp (6) - F - 
72
72.

72
36 - (v)- cam thùng (8) và (9) để điều chỉnh 

phóng phôi và kẹp chặt phôi. 
 1.3.4/ Xích quay đầu rêvolve: 

 + Nếu đóng ly hợp (10- 
42
84.

84
42   - (VI), - 

'50
25 -cơ cấu mal (11), quay phân độ 

đầu rêvolve (12) 1 góc 60o.  
 + Cam mặt đầu lắp đồng trục với bánh răng côn z50 dùng để đóng chốt định 
vị (13) của đầu rêvolve qua hệ thống đòn bẩy. 
 VI.1. 3. 3. Xích trục phân phối: 
 + Xích trục phân phối FF bắt đầu từ trục F - hợp chạy dao b với 2 đường 
truyền để đến trục (IX): 

Qua - 
55
64.

64
22 - 

f
e

d
c

b
a .. =n ff (khi làm việc) 

 Qua các bánh răng 
38
62.

62
57.

31
55 sẽ cho - FF với vận tốc nhanh khi chạy không 

-l (14) - cam (15) lắp trên trục ffn. + Trục phân phối bàn dao:  trục vít – bánh vít 

40
1 - ffn- 

25
25 và trục vít – bán vít 

40
1 = nffd. 

  Số vòng quay của hai phần trục phân phối là như nhau và bằng: 
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 )/(8
40
1.

38
62.

6238
57.

31
55. fvNN FFF == khi chạy không  

  Cam thùng (17) thực hiện lượng chạy dao dọc (18),các cam thùng 
(19),(20),(21),dùng để đóng mở các ly hợp tương ứng  
  Ly hợp (7): dùng để quay cơ cấu điều khiển (5) làm thay đổi vận tốc trong 
hợp tốc độ, ly hợp (6) dùng phóng và kẹp chặt phôi; ly hợp (10): dùng để quay đầu 
rêvolve, cam (22) trên trục x dùng để quay đòn bẩy và cung răng – bánh răng 

20
125 , dùng quay gối chắn phôi (23) vào vị trí đối diện với trục chính, trước lúc 

phóng phôi. 
  Phóng phôi xong nó đưa gối chắn về vị trí ban đầu, hai cam đĩa (24) điều 
khiển lượng chạy dao của hai bàn da đứng (26); hai cam đĩa (25) điều khiển 2 bàn 
dao ngang (27). 
  Trên trục phân phối ngang ffn có lắp cam đĩa (28) dùng để di động dọc 

bàn mang đầu rêvolve(12), cam (16) với 2 cung răng 
85
85 và cung răng- bành răng 

18
70  quay máng (29) để hứng lấy chi tiết gia công xong. 

 VI.1. 3. 6. Xích trục dung cụ đo: 
   Nhằm quay nhanh mũi khoan hoặc tarô lắp trên trục dụng cụ ( ở một 
trong 6 lỗ của đầu rêvolve ) máy còn có xích trục DC bắt nguồn từ động cơ điện đ3 
có: 

N = 0.4 kw, n = 1400 v/f, qua các cặp bánh côn 
17
17.

18
24  đến trục dụng cụ ( DC ). 

   Khi trục DC quay ngược chiều với trục chính mang phôi sẽ cho vận tốc 
cắt rất cao để khoan những lỗ có đường kính nhỏ. 
  
VI.1. 3. 7. Xích tải phoi: 

  Xích tải phoi bắt đầu từ trục f qua cặp bánh xích 
12
18 , trục vít – bánh vít 

36
2  

ly hợp vấu (3) quay băng vít tải phoi (31). 
VI.2. Cơ cấu đặc biệt  máy 1b140: 

VI.2. 1. Ly hợp tự động quay 1 vòng: 
  Trên các máy tự động rêvolve nói chung khi thực hiện xong một nguyên 
công, cầp phải cho xích quay đầu rêvolve làm việc sau đó phải tự động cắt xích 
truyền động.  
 -Thực hiện nhiệm vụ này người ta dùng ly hợp tự động quay một vòng, ly 
hợp (10), cũng như ly hợp ( 6) trên (H. IX.40) Sơ đồ kết cấu của ly hợp này được 
trình bày trên hình (H. IX.40). 
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 - Bộ phận (1) của ly hợp được lắp chặt trên trục ép và phần (2) thì lồng 
không, phía bên phải của phần (2) có vấu dài di trượt trong rãnh của bánh răng Z= 
42, khi cần (2) vào khớp với phần (1) nó cũng vẫn nằm trong rãnh, lò xo (3) luôn 
luôn đẩy phần (2) về bên trái nhưng bị chốt 4 nằm trong rãnh nó giữ lại. 
 - Điều khiển ly hợp được điều khiển từ trục FF ( hình C ), vấu tì 5 lắp trên 
cam (6) nâng cần (7) quay quanh trục của nó, làm cho chốt (4) rút ra khỏi rãnh của 
phần (2), và như thế lò xo (3) sẽ đẩy nó sang trái vào khớp với bộ phận (1), cùng 
lúc đó chốt cam (8) lắp trên cần (7) cũng rút ra khỏi rãnh lăng trụ của phần (2) 
cùng bánh răng Z = 42 quay một vòng, chốt (4) và (8) trượt trên mặt ngoài  của 
vòng 2. 

VI.2. 2. Bàn dao rêvolve: 
  Sơ đồ bàn dao rêvolve máy 1b140: 
 - Bàn dao nhận chuyển động từ hai nguồn từ trục FF để thực hiện lượng chạy 
dao dọc Sd và từ trục F để quay đầu rêvolve theo chu kỳ. 

 
  
 -Chuyển động chạy dao dọc của đầu dao rêvolve do cam (1) lắp ở phần nằm 
ngang của trục FF thực hiện qua cung răng (2) ăn khớp với thanh răng (3) lắp trên 
bàn dao rêvolve. Khi bàn dao rêvolve di động bánh răng dài Z =42 cũng di động 
dọc theo bánh răng Z =84. 

H. IX.40. Sơ đồ cơ cấu ly hợp quay 1 vòng 

H. IX.41. Sơ đồ đầu Revlove
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 Lò xo (4) luôn luôn làm cho con lăn (5) tiếp xúc với bề mặt cam (1)  
Do đó khi cam quay theo chiều kim đồng hồ, chỗ lồi của cam sẽ làm cho bàn dao 
di động về phía trước thực hiện lượng chạy dao dọc Sd. 
 Lúc này lò xo (4) bị nén lại (vì đầu trái của lò xo cố định ở thân máy đầu 
phải gắn với bàn dao rêvolve) và tâm của trục (VII) cùng chốt A,B của thanh 
truyền cùng nằm trên 1 đường thẳng. 
 Khi gia công xong con lăn (5) hạ xuống theo đường cong chạy không của 
cam (1), dưới tác dụng của lò xo (4) bàn dao rêvolve lùi nhanh về vị trí cũ. 
 Lúc này đầu rêvolve sẽ thực hiện phân độ, quay 1/6 vòng, chuyển động này 
thực hiện từ bộ ly hợp tự động quay 1 vòng đã nói ở trên, làm quay bánh răng Z 
=42 lắp ở trục F, sau đó qua bánh răng trung gian Z =84, bánh răng dài Z =42 và 

cặp bánh răng côn 
50
25 làm quay trục (VII). 

 -Đầu (VII) có lắp cơ cấu thanh truyền tay quay (7) va ø(6).  
 -Khi tay quay (6) quay nửa vòng từ trái qua điểm chết bên phải, thanh truyền 
(7) mang bàn dao rêvolve lùi nhanh về sau, để tạo chỗ rộng thực hiện việc quay 
đầu rêvolve,lúc này, lò xo (4) cũng góp phần làm lùi nhanh bàn dao rêvolve  cùng 
lúc cam mặt đầu (8) lắp trên trục viiđẩy cần (9) rút chốt định vị (10) ra khỏi lỗ 
khoá chặt đầu rêvolve. 
 Sau đó chốt (11) của đĩa (12) lắp trên trục viiđi vào rãnh của đĩa mal (13) 
quay đầu rêvolve 1 góc 60o. 
 -Dưới tác dụng của lò xo (14) chốt (10) lại đi vào lỗ định vị và khóa chặt đầu 
rêvolve  Trục (VII) tiếp tục quay tay quay (6) từ điểm chết phải về điểm chết trái 
đưa bàn dao rêvolve tiến nhanh về vị trí cũ để chuẩn bị gia công, lúc đó ly hợp tự 
động trên trục F mở ra, trục (VI) ngừng chuyển động sau khi quay đúng 1 vòng. 
 -Nếu muốn cho đầu rêvolve quay khi trục F quay 2 vòng, cần phải làm cho 
bộ ly hợp tự động quay 1 vòng (10 ) không đóng lại khi trục F quay xong vòng thứ 
nhất để đạt được điều đó, trên trục (XI) ta lắp cam (32) để đóng ly hợp tự động sau 
khi trục F quay vòng thứ hai. 

VI.2. 3. Bàn dao ngang: 
  Bàn dao ngang của máy 1b140 bao gồm những bàn dao có chuyển động 
thẳng góc với trục cũ chi tiết gia công. 
  Hai bàn dao ngang phía trước và phía sau và hai bàn dao đứng, bàn dao 
phía trước lại có một sống trượt dọc, nên bản thân nó cũng được coi là bàn dọc nên 
mỡ rộng trêm rất nhiều khả năng công nghệ của máy. 
  
 
 
 
 
Sơ đồ kết cấu bàn dao ngang: 
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 Các bàn dao ngang của các loại máy tiện tự động rêvolve về cơ bản giống 
nhau, chỉ khác ở kết cấu ở bàn dao ngang phía trước.  
 -Các bàn dao đều chuyển động theo các sống trượt lắp trên thân máy, mổi 
bàn dao nhận được chuyển động từ cam lắp trên trục phân phối FF bàn dao ngang 
phía trước (1) nhận truyền động từ cam (2) qua con lăn (3), hệ thống tay đòn (40, 
hệ thống cung răng- thanh răng  (5) thực hiện lượng chuyển động lượng chạy dao 
ngang S1, bàn dao ngang phía trước của máy (1b140) còn có thể thực hiện lượng 
chạy dao dọc Sd theo rãnh trượt của bàn dao ngang nhờ hệ thống con lăn – thanh 
chép hình. 
-Tương tự, bàn dao ngang phía sau (6) được truyền từ cam (7) qua cơ cấu cung 
răng – thanh răng (8) hệ thống đòn bẩy (9) và cung răng – thanh răng (10) bàn 
dao đứng (11) hệ thống cam (12) cung răng thanh răng (13) và đòn bẩy (14). 
 -Tất cả các bàn dao đều có thể điều chỉnh nhờ các vít me (15) và có thể trở về 
vị trí ban đầu nhờ các ló xo đặt bên trong bàn máy. 
 

H. IX.42. Sơ đồ bàn dao ngang 
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ĐIỀU CHỈNH 

 MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG 
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CHƯƠNG X 

 ĐIỀU CHỈNH MÁY TỰ ĐỘNG 
  
I.  Nội dung công việc điều chỉnh: 
  
  I. 1. Lập bản vẽ  
  I. 2. Chuẩn bị máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá  
  I. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao  
  I. 4. Lập sơ đồ gia công  
  I. 5. Xác định chế độ cắt  
  I. 6. Xác định các thông số công nghệ  
  I. 7. Lập phiếu điều chỉnh  
  I. 8.  Lập chu trình làm việc  
  I. 9. Thiết kế cam  
 
 I. 1. Lập bản vẽ:  
  - Thiết kế bản vẽ, đưa kích thước và yêu cầu kỹ thuật lên bản vẽ. 
 I. 2. Chọn máy, dao, phôi, đồ gá:  
 + Đây là công việc đầu tiên và rất quan trọng, nó quyết định đến tiến độ sản 
xuất, chất lượng chi tiết và giá thành của sản phẩm. 
 + Chọn máy, dụng cụ cắt phù hợp với thiết bị tại nhà máy có sẳn  
 + Chọn máy phù hợp với điều kiện năng suất Q và K 
 + Chọn phôi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 
 + Đồ gá, dụng cụ kẹp đảm bảo độ cứng vững và tháo lắp dể dàng. 
 I. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao: 

 
 
I. 4. Lập sơ đồ gia công:  

 Sơ đồ gia công bao gồm các công việc: 
 + Xác định các thứ tự nguyên công gia công, và vị trí các nguyên công. 

+ Các thông số, n, v, st (số vòng quay, vận tốc cắt, và lượng chạy dao). 

H. X.1. Sơ đồ bố trí dao và ụ trục phôi 
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 + Các sơ đồ nguyên công phải có tỉ lệ nhất định và kích thước đầy đủ. 
 + Có thể có nhiều sơ đồ gia công cho một chi tiết, vì vậy phải chọn phương 
án tốt nhất, đem lại năng suất cao và giá thành hạ. 
  Sơ đồ gia công:  

- Có nhiều phương án gia công, phôi thanh hay phôi rời rạc ……, từ đó ta chọn 
phương án tối ưu nhất. 

- Dùng phôi thanh để gia công chi tiết và gia công một lần (trên một nguyên 
công). 

 Chú ý: Cố gắng cho trùng nhiều nguyên công giữa các bàn dao và đầu rêvolve, 
giữa các hành trình chạy không và hành trình làm việc. 

STT Bước công nghệ Hình vẽ Dụng cụ cắt 
Kích 
thước 

01 Vạt mặt dầu 
 

Dao tiện mặt đầu 
BK6 

Vạt Þ6 
phẳng 

 

02 
Tiện trụ ngoài 

Þ6 x 15 
 

Bk6 tiện trụ 
ngoài 

Þ6 x15 

03 
Cắt đứt dùng 
chiều dài L 

 

P18 dao cắt đứt 
Dày 3 x 20 

Þ6 x 10 

  Nguyên công thô gia công trước, nguyên công tinh gia công sau tránh 
trùng nguyên công để đảm bảo độ chính xác gia công. 
  Khi khoan lỗ có đường kính bé hơn Þ10 mm, cần định tâm với mũi khoan 
lớn hơn. 
  Nguyên công định tâm và vạt góc tiến hành cùng một lúc. 
  Khi khoan lỗ có nhiều bậc; khoan lổ có đường kính lớn trước, sau đó 
khoan lỗ nhỏ hơn. 

 (phương pháp này sử dụng đối với những chi tiết có độ cứng và độ dẻo cao)  
- Mục đích làm ngắn hành trình và thời gian làm việc. 
- Mũi khoan làm việc êm hơn và tuổi thọ cao hơn  
- Có thể gia công được các vật liệu cứng hơn  

  Khi khoan lỗ sâu: 
- Lần 1: L1 ≤ 3d, (d: đường kính mũi khoan) 
- Lần 2: L2 ≤ 2d  
- Lần 3: L3 ≤ d,  
- Mục đích: Tránh cho mũi khoan không bị kẹt cùng với chi tiết, dẫn đến 

xoay mũi khoan hoặc chi tiết.  
- Thoát phoi dễ dàng  
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 Gia công với dao định hình:  
- Ta dùng hai dao: Một dao thô và một dao tinh, kích thước dao đúng bằng 

kích thước nguyên công cần gia công. 
- Cho trùng nguyên công tiện định hình với nguyên công khoan lỗ(nguyên 

công gia công bằng dao tinh)  
 Để đảm bảo độ đồng tâm chi tiết: độ đồng tâm giữa đường kính ngoài và 

đường kính trong chi tiết có nhiều bậc, cần gia công cùng một vị trí.  
 Cần cho thời gian nghỉ của dụng cụ cắt ở cuối hành trình trong các nguyên 

công, nhằm làm tăng độ bóng bề mặt gia công.  
I. 5. Xác định chế độ cắt: 
 -Chế độ cắt gồm:  - Lượng chạy dao S (mm/vòng)  
   -Vận tốc cắt V(m/phút)  
   - Số vòng quay trục chính: n (vòng /phút)  

• Từ công thức: 
D

V
D

Vn .5,318
.

.1000
==

π
 (vòng /phút)  

 (D: đường kính chi tiết gia công) 
- Tùy yêu cầu về đường kính, chiều sâu và chiều dài, xác định được lượng 

chạy dao bằng cách tra bảng. 
- Với S được xác định, chọn vận tốc V tương ứng, tùy thuộc vào vật liệu và các 

thông số gia công  
 Biết V: Xác định n (số vòng quay), chọn n gần với số vòng quay mà máy có 
cho bước nguyên công, cần gia công. 

 Chọn chế độ cắt: 
+ Lượng dư cắt: chọn lượng dư cắt là bé nhất, để giảm chi phí sản xuất. 

Tốc độ cắt: áp dụng phương pháp cắt tốc độ cao, dụng cụ cắt là hợp kim cứng. 
 + Khi tiện thép C45 có thể chọn: v = 400 ÷ 450 (m/f), 
thép cứng: v = 200÷ 250 (m/ f) 
 + Khi gia công nhiều dụng cụ nên chọn chế độ cắt thấp hơn. 
* Để gia công có hiệu quả cần:  

- Chọn đúng kim loại làm dụng cụ  
- Các thông số hình học của dụng cụ  
- Mài sắt dụng cụ để tăng tuổi thọ  
- Dụng cụ cắt cứng vững  
- Đồ gá sử dụng phải linh hoạt  
- Làm nguội tốt  

• Lượng chạy dao:  

 - Điều chỉnh theo công thức: 
o

o L
LSS .=   

- S,l: lượng chạy dao và chiều dài gia công cho nguyên công cần tính  
- So, lo: lượng chạy dao và chiều dài gia công cho nguyên công giới hạn. 
- Nếu s giảm thì tuổi thọ tăng (s cắt đứt ≥ 0.02 mm/vòng) 
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• Tuổi thọ của dụng cụ:  
- Theo kinh nghiệm có thể lấy: T = 120 phút  

Khi gia công với độ chính xác cấp 3 trở lên, chọn tuổi thọ theo dung sai  
I. 6. Xác định các thông số công nghệ: 

- Nhiệm vụ: tính toán thời gian thực hiện tất cả các nguyên công. Hành trình 
làm việc và hành trình chạy không, và các cơ cấu khác, sau khi đã có sơ đồ 
gia công và chế độ cắt.  

- Các bước thực hiện ï:  
a) Xác định chiều dài hành trình làm việc: 
  Chiều dài hành trình làm việc được tính theo công thức sau: 

 L = L1 + ∆ 
  L1: Độ dài gia công  
 ∆: Khoảng cách an toàn nhỏ nhất và độ vượt quá giữa phôi và chi tiết. 
   Nếu ∆ lớn: tốn nhiều thời gian, cần hạn chế, 
 ∆l: Lấy tùy thuộc vào kết cấu của bàn dao, đồ gá các biện pháp làm việc của 
máy. 
 

∆ (Mm) 
Stt Loại Máy Tự Động 

Bàn Dao Dọc Bàn dao ngang 

01 
02 
03 

 
 

04 
05 

Tiện định hình ngang 
Tiện định hình dọc 
(Đường kính phôi 
≤ 18 (mm) 
8 ≤ d ≤ 45 mm) 
Nhiều trục 
Nửa tự động 

0.2 ÷0.5 
0.3 ÷0.7 
0.4 ÷0.6 

 
 

0.5 ÷1 
0.5 ÷2 

0.1 ÷0.3 
0.2 ÷0.5 

0.25 
 
 

0.2 ÷0.5 
0.5 ÷1 

 Cắt ren:∆ = 2t (t: bước ren) 
 Cắt ren bằng tarô: ∆l = 3mm 
 Cắt đứt chi tiết: ∆1 = ∆2 = 0.2 ÷0.5mm 

b) Xác định số lượng vòng quay và thời gian chính: 
  Nếu gọi i là chỉ số thứ tự các hành trình, thì số vòng quay của hành trình đó 
là: 

  Ki: = Li / Si (vòng)  
  L i : chiều dài thứ i:  
  Si: lượng chạy dao của hành trình thứ i  

 Do các hành trình khác nhau nên số vòng quay trong một phút khác nhau 
khác nhau nên tỉ lệ thời gian thực hiện qua các hành trình khác nhau, Li tăng, 
Vi tăng,T tăng. 

 Để số vòng quay tỉ lệ với thời gian tiêu phí ta cộng thêm hệ số qui dẫn:  
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Sau khi đã xác định thời gian cần thiết để gia công chi tiết: 

  Hệ số qui dẫn: 
ti

to
i n

n
C =  

 Nto: số vòng quay cơ bản của trục chính / 1 phút (có thể lấy nto lớn nhất) 
 Nti: số vòng uay trong một phút của trục chính ở hành trình đã cho. 
 Số lượng vòng quay cho hành trình thứ i: 

   i
i

i
i C

C
L

K .=  (vòng)  

 Thời gian cần thiết của hành trình thứ i trong một phút: ).(60. s
n
K

t
to

i
li =  

 Thời gian chính, không tính thời gian trùng: 
   
   
  
 Công thức sơ bộ: T = (1.25 ÷1.3)T1  
 Năng suất của máy: =60 / T1  

c)  Xác định sự hối hợp giữa các nguyên công: 
 Sự phối hợp giữa cơ cấu chấp hành và cơ cấu phụ, thông qua các hành 
trình làm việc của chúng.  
 * Thường được biểu thị trên số phần trăm hoặc 1 góc độ của một vòng quay 
của trục phân phối. 

Năng suất Q (chi tiết / phút) 0÷8 8÷15 
Nâng 1mm β =1,2o β =1,5o 

Hạ 1mm β = 0.5o       β =1o 
  Cam trục phân phối được chia làm 100 phần, hay 360 o  
  Xác định phần trăm chạy không. 
  Nếu gọi Σ β: là số phần trăm (hoặc số góc của các hành trình chạy không 
của trục phân phối, thì số phần trăm hành trình công tác sẽ là:  
 Σ α = 100 -Σ β hoặc Σ α = 360o - Σ β 
   nếu 1 nguyên công có số lượng vòng quay là Ki: thì số phần trăm hành 

trình làm việc ứng với Ki: số vòng quay sẽ là: i
i

i K
K∑

∑=
α

α , 
∑
∑

iK
α

 :ứng với 1 

vòng quay hành trình. 
 αI: là số nguyên tổng số của các nguyên công bằng Σ α (tổng số % hành 
trình công tác). 
  sau khi đã tính toán xong ta lập phiếu điều chỉnh:  
I. 7. Lập phiếu điều chỉnh: 
 Là phiếu tập hợp tất cả những thông số đã được xác định ở các phần trên 
 

).(60. s
n

k
TT

to

i
lil
∑∑ ==
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tiến, kẹp
lùi, mở

Giới hạn 
góc quay Stt Bước gia công hi Si nlvi N’

lvi αi α’
i βi β’

i 

Từ đến 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 
2 
…… 
…… 

Mở ống kẹp phôi 
Ụ phôi lùi 
…………………………. 
……………………………. 

- 
42 
……. 
……. 

 
 
…… 
…… 

 
 
……… 
……. 

 
 
……… 
………. 

 
 
……
…. 

 
 
……. 
…… 

10 
21 
…… 
……. 

 
 
…… 
…… 

0 
10 
…… 
…… 

10 
31 
…….. 
…… 

 Tổng cộng 0 -       - - 
 
I. 8. Lập chu trình làm việc: 
  Được biểu diển bằng biểu đồ ghi các bước làm việc của, Cơ cấu chấp 
hành. 
  Dựa vào các góc quay α, β ở phiếu điều chỉnh: 
 Biểu đồ thông dụng (lập trên trục tọa độ thẳng góc)  

Stt 
Cơ Cấu Chấp 

Hành Chu trình làm việc Của Trục Phân Phối 

I. 
Cơ Cấu 
Phụ 1 

                 

2 
 
 

                  

   %.............................50% ................................................... 100% 
    0o............................180o .....................................................  360o 

 Chu trình được biểu hiện bằng đường thẳng trong góc quay trục phân phối  
• Góc dương thể hiện tính chất làm việc của cơ cấu (tiến, kẹp)  
• Góc âm là hành trìnnh lùi dao và mở chi tiết ra  
• Góc bằng không thể hiện chu trình làm việc  
• Góc để trống, cơ cấu tương ứng không làm việc  
• Độ nâng đường thẳng (khi vẽ) đặt trưng cho chiều dài di động của cơ cấu chấp 

hành,dựa vào đó ta có thể so sánh độ dài di động của các cơ cấu khác (khi vẽ 
cùng một tỉ lệ), trong bảng là kích thước L. 

I. 9. Thiết kế cam:  
Gồm hai loại: thiết kế cam đĩa và thiết kế cam đĩa  

a) Thiết Kế Cam Đĩa:  
• Tiến hành vẽ biên dạng cam theo các số liệu đã được xác định ở phiếu điều 

chỉnh. 
• Những đường cong của cam đĩa phụ thuộc vào những đặt điểm chuyển động 

của cơ cấu chấp hành. 

Làm việc 

L Chạy không 
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Khi cơ cấu chấp hành đứng yên, đường cong cam là những cung tròn đồng tâm 
với trục quay, đây là đường cong chạy không: khi cam quay đồng tâm với trục, 
thì cơ cấu mà cam tác động sẽ đứng yên, hoặc quay tròn ở trạng thái không 
làm việc 

• Khi cơ cấu chấp hành làm việc, góc quay cam tương ứng với độ dài hành trình 
của cơ cấu chấp hành,  

• Đường cong công tác là đường cong arsimet (h = c.ϕ ). 
• Khi chạy không tiến hoặc lùi nhanh thể hiện bằng đường cong parabol, được 

lấy theo mẫu  
• Các đường cong khác nhau được nối bởi các cung tròn. 
• Để tránh va đập con lăn chỉ được tiếp xúc với đường cong một điểm. Vì vậy 

bán kính của cung tròn phải lớn hơn bán kính con lăn khoảng 1 mm  
 Các thông số cần xác định:  

 Rmax: bán kính lớn nhất của đường cong cam  
 Rmin: bán kính nhỏ nhất của đường cong cam  
 D: đường kính con lăn  
 R: độ dài tay đòn  
 A: khoảng cách giữa tâm trục phân phối và tâm quay của cần quay. 

 
 
 
* Trình tự vẽ cam: 

 
  
 

H. X.2. Sơ đồ bố trí cam đĩa. 

H. X.3.  Các thông số cơ bản của cam đĩa 
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-Vẽ các đường tròn có bán kính lần lượt là rmax,rmin, A, nếu con lăn tiếp xúc với 
biên dạng cam thì: a = rmax + d/2, d: đường kính con lăn. 

 Trên vòng tròn có bán kính Rmax, được chia làm 100 phần,hoặc 360o  
-Ta lấy điểm (o) tại vị trí thẳng góc với trục cam,  
-Từ (o) vẽ đường tròn bán kính R cắt đường tròn bán kính A tại (o1), 
-Từ (o1) với khẩu độ compa R đi qua điểm chia (o), và cắt đường tròn bán kính A 
tại 1 điểm, ta lấy điểm đó làm điểm xuất phát, và đặt các thông  số góc từ phiếu 
điều chỉnh lên đường tròn bán kính A. 
 -Dựa vào bảng điều chỉnh ta đặt các điểm (các phần, góc quay hành trình 
công tác) lên vòng tròn có bán kính là A. 
 - Nếu góc quay chia bao nhiêu phần thì độ nâng h chia bấy nhiêu phần. 

- Vẽ cung tròn tương ứng với cacù phần của độ nâng  
 - Giao điểm giữa các cung tròn và các đường phân chia, góc tương ứng là các 
điểm của đường arsimet 

- Các điểm giao nhau càng nhiều, đường arsimet càng chính xác. 
- Độ nâng H = rmax - rmin (các thông số được ghi trong phiếu điều chỉnh)  
- Bước xoắn T của đường cong: t / h = 100/ 25, t = 100.h. / 25 

 -Trong trường hợp cắt ren, đường cong thực tế hơi khác so với đường cong lý 
thuyết  

- Độ chênh lệch lớn nhất chiếm khoảng 10% - 15% độ nâng cắt ren. 
 Trên một số máy tiện để tiến và lùi dao nhanh, người ta vẽ theo từng máy.. 

- Các đường cong phụ thuộc vào thời gian gia công của chi tiết. 
b) Thiết Kế Cam Thùng: 

 Các số liệu dựa vào phiếu điều chỉnh  
 Trình tự thiết kế cam thùng: 

 
  
 

 Ta triển khai cam thùng ra hình chữ nhật, chu vi được chia ra 100 phần  
(hoặc 360o) hướng xuống chiều còn lại là chiều dài cam.  

 Xác định bán kính R (khoảng cách giữa các con lăn nằm trong rãnh cam và tâm 
(o) của đòn bẩy). 

 Xác định tâm (o) đối với vị trí của cam thùng, lấy các điểm tâm (o) dọc theo 
đường biên của cam thùng. 

H. X4.. Vị trí và các thông số cơ bản của cam thùng 
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 Với khẩu độ compa R, ta quay các cung tròn có tâm là (o) qua các điểm phân 
độ. 
 -Dựa vào phiếu điều chỉnh, ta xác định các đường cong của cam, trên hình từ 
cung 10 đến cung 40, phải thực hiện độ nâng. 
 -Xác định các điểm giao nhau giữa các cung này, tại các điểm đã xác định 
vẽ đường tròn có đường kính bằng đường kính con lăn (d). 
 -Vẽ đường tiếp tuyến ngoài giữa hai đường tròn trên, đó là đường cong tác 
thực hiện độ nâng h từ cung 10 đến cung 40. 
 -Những rãnh cam thẳng góc với trục quay là những đường cam chạy không, 
cơ cấu chấp hành lúc này sẽ đứng yên. 
 -Các đường cong cam tiến hoặc lùi dao nhanh sẽ được vẽ theo mẫu và kèm 
theo máy (đây là hành trình cố định của mỗi máy)  
 -Các đường cong tiến hoặc lùi dao nhanh có thể là đường cong paarabol, 
hoặc hình sin bất kỳ.  

 
 
 
- Các mẫu dùng để tiến hoặc lùi dao nhanh thường được làm dưới dạng hình sin, 
đảm bảo cơ cấu làm việc được êm và dể chế tạo. 
 -Để việc chế tạo và điều chỉnh cam trong quá trình gia công được dễ dàng và 
nhanh, trên các máy tự động người ta dùng các mãnh cam chế tạo sẵn, có thể tháo 
lắp được. 

 Những mãnh cam được chế tạo thành từng bộ và có độ nâng (h) khác nhau  
 Hành trình làm việc gồm các đoạn: 

  + Thực hiện tiến nhanh:β = 30o ÷ 45o  
  + Thực hiện lùi nhanh: ϕ = 55o ÷ 60o  
  + Hành trình làm việc. 

 Các thông số; γ:góc nâng (phụ thuộc vào h), h: độ nâng, α: góc ôm,  
α = 120 ÷ 240o, S = 1.V.i. Id.T (mm/ v) 

I: Tỉ số truyền từ trục chính đến trục phân phối. 
Id: Tỉ số truyền từ cam đến bàn dao  

T: Bước xoắn cam ở hành trình làm việc: γπ
α

tgDhT
o

...360

1

==  

  Khi điều chỉnh cam ta chọn cam có độ nâng h, sao cho phù hợp với lượng 
chạy dao S. 

H. X.5.  Các thông số cơ bản của mãnh cam  
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 N- Tính tỉ số truyền i để điều chỉnh bánh răng thay thế. 
  
II.2. Ví dụ về điều chỉnh máy tự động: 

  
 II.1 Điều chỉnh máy tự động nhóm 1: 

 Điều chỉnh máy tiện tự động định hình dọc: 
 * Nội dung công việc điều chỉnh: 
  1) Lập bản vẽ  
  2) Chuẩn bị máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá  
  3) Sơ đồ bố trí bàn dao  
  4)Lập sơ đồ gia công  
  5) Xác định chế độ cắt  
  6) Xác định các thông số công nghệ  
  7) Lập phiếu điều chỉnh  
  8) Lập chu trình làm việc  
  9) Thiết kế cam  

Nội Dung 
 1) Lập bản vẽ:  
  Đặc điểm của máy tự động định hình dọc  

- Chỉ gia công những chi tiết nhỏ, đơn giản và ít nguyên công … 
 
 
 
 
   
 
 
                                    (Hình Chi tiết gia công) 
 2) Chuẩn bị máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá:  
  - Dựa vào hình dáng của chi tiết, xác định chọn nhóm máy, chi tiết đơn giản, 
dể gia công. 
 - Chọn máy 1π12 
 1: Máy tiện 
 π: Thế hệ máy  
 12: Đường kính lớn nhất (Dmax), máy có thể gia công được (φ 12).  
3) Sơ đồ bố trí bàn dao: 
 Trên máy có bộ đồ gá phay rãnh vít, làm việc trùng với các nguyên công 
khác  
 Máy có 3 bàn dao đứng và hai bàn dao ngang (gọi là bàn dao đòn cân) 
 * Các bước điều chỉnh máy: 
  Lập sơ đồ gia công:  
  Thứ tự chọn dao  
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Dao (1 vạt góc , dao (2) tiện trụ ngoài , dao (3) cắt đứt 
 Ngoài ra còn có bàn dao cắt ren đặt đối diện trục chính và dao phay rãnh vít lắp 
trên đồ gá chuyên dùng: 

  

3
2

1
5

4

  
   
 
4)Lập sơ đồ gia công: 
Bảng thứ tự các nguyên công: 
 

Số nguyên 
công 

Sơ đồ nguyên công Tên nguyên công 

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 
 
Vạt góc: 3 x 45o 
 
 
Tiện ngoài: Þ5,96 x 32 
 
 
 
 
Cắt ren và cắt đứt: M6 x 1 

  
 
 
 5) Xác định chế độ cắt: 
  Dựa vào thuyết minh của máy,vật liệu và bản vẽ,hoặc giáo trình (sách 
chế độ cắt khi gia công cơ…). 
  Chọn lượng chạy dao dọc  Sd = 0.04 mm/ v 
  Lượng chạy dao để cắt đứt  Sn = 0.02 mm/ v 

H. X.6. Sơ đồ bố trí bàn dao trên máy 1π12 
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  Vận tốc cắt khi tiện trơn:  V = 65 (mét/ phút) 
  Vận tốc cắt ren:   Vr = 7 (mét / 
phút)  

 Trên cơ sở các số liệu đã có ta tính số vòng quay của các bước nguyên công: 
 Số vòng quay phôi: 

  2073
10.

65.1000
==

πftn  (v/f) 

  Ta chọn số vòng quay gần nhất với số vòng quay có trên máy: 
  n f = 2070 (v/f)  

 Số vòng quay khi cắt ren: 372
6.

7.1000
==

πftn  (m/f) 

 Cắt ren bằng phương pháp cắt đuổi bàn ren  
 Số vòng quay trục dụng cụ khi cắt ren: ndr 

  Ndr = nft + nor = 2070 + 372 = 2442 (v/f)  
Số vòng quay khi lùi: n’

dr = 0, (trục dụng cụ không quay) 
6) Xác định các thông số công nghệ:  
a) Xác định chiều dài hành trình:  

  Gồâm 16 bước nguyên công:. 
   bước1-3:kẹp phôi, bộ phận kẹp có sẳn trên máy nên không cần tính toán. 
  bước 2: chọn dao cắt, dày 2 mm 

Chiều dài ụ phôi lùi: L2 = 40 + 2 = 42 mm 
Ta lấy tỉ số truyền từ cam đến ụ phôi: h2 = i.L2 = 42 mm 

  Hành trình bước 4: cắt đứt (vạt mặt đầu)  

 
  
 
 ∆1 = 0.5, dao ngoài phôi  
 ∆2 = 0.15,dao vượt qua đường tâm phôi, L4=0.5+5+0.15+2tg10o = 6 (mm) 
 Dao cắt đứt được đặt trên bàn dao 3 của giá dao, có i3 = 3  

Độ nâng cam là: h = I.L4 = 3.6 = 18 (mm)  
  Bước 5:  

H. X.7. Sơ đồ bước cắt đứt
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- Hành trình vạt góc 3x45o  
 L5 = 15 (mm), tỉ số truyền từ cam tới bàn dao, i = 3  
  Bước 6: Hành trình vạt góc. 

L6 = 3.2 (mm)  
Độ nâng: h6 = 3,2 x3 = 9,6 (mm)  

  Bước 7: dao lui về vị trí cũ:  
L7 =L5 + L 6 = 1.5+3.2 = 4.7 (mm) 
H7 = 3 x 4.7 = 14.1 (mm)  

  Bước 8: Hành trình chạy không,(dao tiến từ ngoài vào) 

 
 

 
L 8 = 0.5 + 2 = 2.5 (mm), với I = 3  
Góc nâng cam: H8 = 3 x 2.5 = 7.5 (mm)  

  Bước 9: tiện trụ ngoài Þ5,96. 
  Dao cách chi tiết: ∆ = 0.2  

 Dao chuyển động suốt độ dài hành trình:  
L = 32 - 1 + 0.2 = 31.2 (mm), i = 1, h9 = i.L9 = 31.2(mm)  

 Bước 10: dao tiện ngoài lùi:  

    H. X.8.  Sơ đồ bước vạt cạnh  

H. X.9. Sơ đồ bước tiện 
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L10 = L8 = 2.5 (mm) 
H10 = h8 = 7.5 (mm), hành trình lùi dao giống nhau. 

 Bước 11: dao cắt nằm lệch với dao tiện 1 khoảng 0.8 (mm) 
    

 
 

     
- Ụ phôi tiến nhanh, hành trình chạy không  
L11 = 0.8+ 8 + 2 = 10.8 (mm), i = 1, h = 10.8 (mm)  

  Bước 12,13,14: bước cắt ren và lùi (hành trình làm việc):  
L12 = L13 = 20 + 1 = 21 (mm) 

 - Cơ cấu kẹp phôi vào cùng một lúc với hành trình cắt ren này. 
  Bước 15: 

Dao cắt đứt đi vào (hành trình chạy không)  
L 15 = 0.3 mm, i = 3  
H15 = 3 x 0.3 =0.9 
(i: tỉ số truyền từ trục phân phối đến bàn dao)  

 Bước 16: hành trình cắt đứt chi tiết: L 16 = 0.2 + 5+ 0.15 +2tg10 = 5.7 
(mm)  
Vì:i = 3, h16 = 3 x 5.7  

b) Xác định số lượng vòng quay và thời gian chính:  
  Số lượng vòng quay cần thiết của trục mang phôi, cho các bước 
nguyên công:  
Kí hiệu: Ki = Li / Si, 

Đối với hành trình cắt ren: Zi = Li / Ti. 
Khi vạt góc K6 = 80 vòng 
Tiện ngoài K9 = 780 vòng 
Cắt đứt K16 = 285 vòng 
Khi cắt ren Z =21 vòng 
Khi lùi bàn ren L13 =21 vòng 

H. X.10.  Bước ụ phôi tiến nhanh
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  Hệ số qui dẫn khi cắt ren là:  

  6.5
372
2070

====
or

ft

ti

to
r n

n
n
n

C  

 Số lượng vòng quay cần thiết khi cắt ren: K12 = Z. Cr = 21 x 5.6 =118 
(vòng)  
 + Bước cắt ren trùng với bước cắt đứt phôi nên thời gian gia công tính cho 
mỗi bước này: 

 Vậy thời gian chính: s
n

KKK
n

k
T

ftto

i 5.3360.
2070
114560.

60 1669 ==
++

== ∑  

 Thời gian sơ bộ gia công chi tiết: 
  T = 4.6 + 1.07T1 = 4.6 + 1,07 x 33.5 = 40 s  
 Năng suất của máy là: Q = 60 /T = 60 /40 = 1,5 (chi tiết / 1phút)  

c) Xác định sự phối hợp giữa các nguyên công: 
  - xác định góc quay β các hành trình chạy không của trục phân phối: 
  β: phụ thuộc vào năng suất của máy (Q) 
 Nếu công suất Q của máy có Q = 0 ÷ 8 (chi tiết / phút)  
 Thì: Khi cam nâng 1 mm: β = 1.2o  
  Khi cam hạ 1 mm:  β = 0.5o  
 Nếu công suất Q của máy có Q = 8÷ 15 (chi tiết / phút) 
  Thì: Khi cam nâng 1 mm: β = 1.5o  
  Khi cam hạ 1 mm:  β = 1o 
Trên cơ sở này ta xác định góc β cho từng bước nguyên công:  

Bước Nguyên Công Số Liệu 
Khi mở ống kẹp  β1 = 10o

  1 và 3 
Khi siết ống kẹp  β = 15o 

2 
Ụ phôi lùi, cam làm việc trên đường 
cong hạ xuống, cam hạ một đoạn  
h = 42mm,  

Góc quay: 
 β2 = 0,5o.H2 = 0.5x42= 21 o  
 

4 Dao cắt đứt lùi khi cam hạ β4 = 0.5o. H4 = 0.5 x 18 = 9 o 

5 
Dao vạt góc khi cam nâng, bước này 
trùng với bước 4 

β5 = 0.5o x h5= 0.5 x4,5= 5.4O 
H5 = 4,5 mm 

7 Dao vạt góc lùi khi cam hạ  β6 = 0.5o x h6 = 0.5 x 14,1 = 7O 

8 
Dao tiện ngoài vào khi cam hạ,  
bước này trùng với bước 7 

β7 = 0.5o x h7 = 0.5 x 7,5 = 4O 

10 Dao tiện ngoài lùi khi cam nâng  β10 = 1,2o x h10 = 1.2 x 7,5 = 9O 
11 Ụ phôi tiến nhanh khi cam nâng  β11 = 1,2o x h11= 1.2 x 10.8 = 13O 

15 
Dao cắt đứt vào khi cam nâng 

 

β15 = 1,2o x h15 = 1.2 x 0.9 = 1.08O 

- Để dể thiết kế và gia công ta chọn 
β15 = 3o  

 Góc quay của hành trình phụ và chạy không của trục phân phối: 
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Σβ = 10 +21+15+9+7+9+13+3 = 87o  
 Tổng góc quay trục phân phối cho hành trình làm việc: 

Σα = 360o - Σβ = 360o - 87o = 273o  
 Góc quay của hành trình phụ và chạy không của trục, phân phối : 

Σβ = 10 + 21+15+9+7+9+13+3 = 87o  
  Số góc trục phân phối cho từng bước công tác:  

- Ta có: α9 = 0,24. 780 =185o 
  α16 = 0,24. 285 = 68.4o = 69o 
  *Các bước gia công trùng: 
  α12 = 0,24.118 = 28o 
  α13 = 0,24.21 = 5o 

 Ta điền các giá trị α và β vào bảng, bắt đầu tính giá trị các góc quay của trục 
phân phối cho các nguyên công không trùng kế tiếp nhau từ: 0 - 360o  

 Số góc α và β trùng nhau thì bố trí tương ứng vào giữa các bước trên (đặt trong 
ngoặc). 

Năng suất của máy:(năng suất này gần bằng với năng suất sơ bộ)  
     (chi tiết / phút) 

 
 
7) Lập phiếu điều chỉnh: 
 Là phiếu tập hợp tất cả các số liệu cần thiết của tất cả các bước gia công để 
thực hiện nguyên công đã đề cập: 

 Các kí hiệu: 
 L: chiều dài các hành trình (mm)  
 H: độ nâng của cam (mm)  
 K: số lượng vòng quay trên 1 bước (vòng) 
 αo: góc quay công tác của trục phân phối trên 1 bước 
 βo: góc quay chạy không của trục phân phối trên 1 bước  

• Các số trong ngoặc là số liệu của các nguyên công trùng(n’lv, α’, β’,..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o
o

1980.24,080.
1145
273. 66 ===

∑
=
∑
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Góc quay của 
cam Stt Bước gia công L H 

S 
 

nlv 

 
αo βo 

Từ o Đến o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Mở ống kẹp phôi 
Ụ phôi lùi 
Siết ống kẹp phôi 
Dao cắt đứt lùi 
Dao vạt góc vào 
Vạt góc 3 x 45o 
Dao vạt góc lùi 
Dao tiện ngoài vào 
Tiện ngoài Þ 5,96 
Dao tiện ngoài lùi 
Ụ phôi tiến nhanh 
Cắt ren M6 x 20 
Bàn ren lùi 
Cơ cấu kẹp ôm chi 
tiết 
Dao cắt đứt vào 
Cắt đứt 
Cơ cấu kẹp mang 
chi tiết 
Phay rãnh vít 

- 
42 
- 
6 

1.5 
3.2 
4.7 
2.5 

31.2 
2.5 

10.8 
21 
21 

 
0.3 
5.7 

 

- 
- 42 

- 
- 18 
+ 4.5 
+ 9.6 
- 14.1 
- 7.5 

+ 31.2
+ 7.5 

+ 10.8
 
 
 

+ 0.9 
+ 17.1

 
 

 
 
 
 
 

0.04 
- 
- 

0.04 
- 
- 

t = 1 
t = 1 

 
 

0.02 
 

 
 
 
 
 

80 
 
 

780 
 
 

(118) 
(21) 

 
 

285 
 

 
 
 
 
 

19 
 
 

18
5 
 
 

(28
) 

(5) 
 
 

69 
 

10 
21 
15 
9 

(6) 
 

7 
(4) 

 
9 

13 
 
 

(4) 
3 
 

(10) 
(30) 

0 
10 
31 
46 

(46) 
55 
74 

(77) 
81 

266 
75 

(291) 
(319) 

 
288 
291 

 

10 
31 
46 
55 

(52) 
74 
81 

(81) 
266 
275 
288 

(319) 
(324) 

 
291 
360 

 
 

 
Tổng cộng  0 Σ ki= 1145 

27
3 87  
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8) Lập Chu Trình Làm Việc: 
  Lập biểu đồ chu trình làm việc của cơ cấu, dựa vào phiếu điều chỉnh:  

0 STT Cơ cấu chấp hành  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Cơ cấu kẹ phôi 

Ụ trục phôi 

Dao cắt đứt   

Dao tiện ngòai   

Dao vát cạnh  

Bàn ren   

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
360CHU TRÌNH LÀM VIỆC CƠ CẤU CAM 

10 31
46

288 
275 

266 
81

288 291 55

77

55
74

81

291 
319 

324

 
9. Thiết kế cam: 
 Máy 1π12 chỉ dùng cam đĩa,để thực hiện chu trình ta cần thiết kế 3 loại cam 
  Cam điều khiển trục phôi, 
  Cam bàn dao đòn cân (điều khiển dao cắt đứt và dao tiện ngoài) và cam 
bàn dao đứng (điều khiển dao vạt góc)  
  Cam điều khiển cơ cấu kẹp có sẵn trên máy, chỉ cần điều chỉnh, thiết kế 
cam bàn ren (nếu không có)  
-Kích thước cam phụ thuộc vào kích thước và cách bố trí các bộ phận của máy,  

Cam Rmin Rmax R A (mm) 
Ụ trục phôi 
Bàn dao đòn cân 
Bàn dao đứng 

20 
35 
25 

90 
65 
60 

120 
125 
125 

130 
135 
135 

- Trị số Rmin: phụ thuộc vào Rmax, độ nâng của cam (h), h: nằm trong giới hạn Rmin 
đã cho. 
9.1) Cam ụ trục phôi: 
 Ta lấy: Rmax = 90 mm, R = 120 mm, A = 130 mm, h2 = 42,  

Rmin = Rmax – h2 = 90 – 42 = 48 mm 
  Dựa vào phiếu điều chỉnh ta xác định các đường cong cam như ssau:  
 Từ 0o ÷10o; cam chạy không,10o ÷31o; cam hạ 
 31o ÷81o; cam chạy không,81o ÷266o; cam làm việc  
 266o ÷275o; cam chạy không,275o ÷288o; cam nâng  
 288o ÷360o; cam chạy không. 
Ta đặt vị trí các góc này lên vòng tròn có bán kính Rmax và vẽ cam: 
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Điều kiện kỹ thuật: 
- Vật liệu: thép Cm10 
- Độ thấm than: 0.8 – 1.2mm 
- Tôi: 54 – 58 HRc 
- Tỉ lệ: 1:2 
  Đường cong làm việc là đường 
cong arsimet, đảm bảo gia công êm và 
lượng chạy dao ổn định. 
- Hành trình lùi nhanh và tiến nhanh có 
thể dùng đoạn thẳng  
- Lỗ Þ20 dùng để lắp cam vào trục phân 
phối. 
9.2)Cam bàn dao đòn cân: 
  Cam này điều khiển dao cắt đứt 
và tiện ngoài;  
Ta lấy; Rmax = 65 mm, R = 125 mm, A = 135 
mm, h2 = 31.2  

Rmin = Rmax – h2 = 65 – 31.2 = 33.8 mm 
Từ 0o ÷ 46o; cam chạy không,46o ÷ 55o; cam hạ dao cắt đứt lúi  

 55o ÷ 74o; cam chạy không,77o ÷ 81o; cam hạ ddao tiện ngoài tiến vào  
 81o ÷ 266o; cam đứng yên, thực hiện tiện ngoài  
 266o ÷ 275o; cam nâng, đưa dao tiện ngoài lùi 
 275o ÷ 288o; cam chạy không.,288 ÷ 291o; cam nâng đưa dao cắt vào  
291o ÷ 360o; hành trình làm việc cắt đứt chi tiết.  
 
Điều kiện kỹ thuật: 
- Vật liệu: thép Cm10 
- Độ thấm than: 0.8 – 1.2mm 
- Tôi: 54 – 58 HRc 
- Tỉ lệ: 1:2 

    
  Cách vẽ tương tự như vẽ 
cam ụ trục phôi:  
  Các đường chạy không là 
cung tròn  
  Đường cong gia công tiện 
là cung tròn  
  Đường cong cắt đứt là 
đường arsimet 
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H. X.11. Hình vẽ cam ụ trục phôi:
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R125
Dmax130

Dmin70 

A=135

H. X.12. Hình vẽ cam bàn dao đòn cân: 
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9.3) Cam bàn dao đứng: 
Điều kiện kỹ thuật: 
- Vật liệu: thép Cm10 
- Độ thấm than: 0.8 – 1.2mm 
- Tôi: 54 – 58 HRc 
- Tỉ lệ: 1:2 

 
  Cam này điều khiển dao vạt 
góc:  

Ta lấy; rmax = 60 mm, r = 125 
mm, a = 135 mm, h2 = 14.1  
Rmin = 45,9 mm 

   từ 0o ÷46o; cam chạy không  
    46o ÷52o; cam nâng đưa dao gạt 
vào  
 52o 

÷55o; cam chạy không  
 55o ÷74o; cam 
làm việc  
 74o ÷81o; cam hạ để lùi dao  
 81o ÷360o; cam chạy không  

 Cam nâng hạ đều là những đoạn thẳng, cam chạy không là những cung tròn, để 
cam ít mòn ta hạ bán kính cam, hoặc thay bằng đường cong arsimet. 

 Đễ dể lắp cam vào trục phân phối, ta xẻ rãnh cho cam bàn dao đứng. 
 

H. X.13.Hình vẽ: cam bàn dao đứng 
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II.2. Điều chỉnh máy tiện loại 3:( Máy tiện tự động rêvolve) 
 * Nội dung công việc điều chỉnh : 
  II.2. 1. Lập bản vẽ  
  II.2. 2. Chuẩn bị  máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá  
  II.2. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao  
  II.2. 4. Lập sơ đồ gia công  
  II.2. 5. Xác định chế độ cắt  
  II.2. 6. Xác định các thông số công nghệ  
  II.2. 7. Lập phiếu điều chỉnh  
  II.2. 8. Lập chu trình làm việc  
  II.2. 9. Thiết kế cam  
II.2. 1. Lập bản vẽ: 

 
 

 
 - Xét hình dáng và độ phức tạp gia công của chi tiết, ta chọn máy nhóm 3, 
Kích thước lớn nhất của chi tiết Þ24. 
II.2. 2. Chuẩn bị  máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá: 

 Chọn máy 1b140 để gia công chi tiết thép tự động A12, đường kính  Þ24,  
Vật liệu dao cắt thép hơp kim cứng 
II.2. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao: 
 Máy có 3 bàn dao chạy thẳng góc trục phôi. 
 * Các vấn đề  cần lưu ý :  
  Các dụng cụ cắt lắp trên đầu rêvolve, các loại dao định hình, cắt đứt lắp trên 
các bàn dao 

 Để cho đầu dao rêvolve cân bằng, các dụng cụ cắt nên đặt ở những góc độ 
bằng nhau,( chia đều trên ổ dao 360o ). 

- Chỉ gia công ren những bề mặt đã gia công để giữ tuổi thọ bàn ren  
- Phải hiệu chỉnh dao nằm đúng ở vị trí công tác khi đầu rêvolve quay. 

II.2. 4.  Lập sơ đồ gia công: 
+Sơ đồ gia công  

H. X.14.  chi tiết gia công
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STT Sơ Đồ Nguyên Công Tên Nguyên Công Bàn Dao 

 
1. 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 

4. 
 
 

 
5. 

 
 

 
 

6. 
 
 

 
 

7. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Phóng phôi 
 
 
 
 
Tiện ngoài phần 
ren 
M16 x 2. 
 
 
 
 
Tiện thô đoạn Þ20 
đến Þ20.5. 
 
 
Tiện rãnh h = 3 
mm,  
vạt góc:1 x 45o. 
 
 
 
Tiện tinh Þ20. 
 
 
 
 
Cắt ren M16 x 2  
 
 
 
 
Cắt đứt  
 

 
Đầu rêvolve  
 
 
 
Đầu rêvolve 
 
 
 
 
 
 
Đầu rêvolve 
 
 
Bàn dao trước, 
bàn dao sau 
 
 
 
Đầu rêvolve 
 
 
 
Đầu rêvolve 
 
 
 
 
Bàn dao đứng  
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II.2. 5. Xác định chế độ cắt : 
 Dựa vào bảng số liệu điều chỉnh máy tự động ta xác định V(vận tốc cắt ), S( 

lượng chạy dao ), n( số vòng quay trục chính ) 
 a)Nguyên công tiện : 

Tiện ngoài Þ25, tra bảng ta được : 
S2 = 0.12 mm/ vòng, ta chọn V2 = 65(mét/ phút) 
 Số vòng quay trục chính khi tiện : 
 

    (v/f) 
 

Chọn số vòng quay gần với số vòng quay có trên máy: chọn n2 = 800(v/f) 
Vận tốc thực tế là:  
     

     (m/f) 
 

 Tra theo lý lịch của máy ta chọn bánh răng thay thế :A = 25 răng, B = 70 
răng  
 Để tiện các nguyên công : 3,4,5,7, ta chọn số vòng quay trục chính : 

- Nguyên công tiện và cắt đứt :n2 = n3 = n4 = n5 = n7 = 800 (v/f) 
 Lượng chạy dao: s2 = s3 = s5 = 0.12(mm/v ) 
 Lượng chạy dao khi tiện rãnh và vạt góc : s4 = 0.05 (mm/v) 
 Lượng chạy dao khi cắt đứt : s7 = 0.04(mm/v)  
b) Nguyên công cắt ren : 

Cắt ren M16 x 2, s6 = t = 2 mm/v, chọn vận tốc cắt :v6 = 8 (mm/f) 
   
  (v/f)  
 
Số vòng quay thực tế trên máy: n6 = 160( v/f)  

Vận tốc cắt ren thự c tế : 05.8
1000

160.16.
6 ==

πV ( m/f) 

II.2. 6. Xác định các thông số công nghệ : 
  a) Xác định chiều dài hành trình : 
 - Ở máy tiện rêvolve tỉ số truyền từ cam đến cơ cấu chấp hành i = 1, nên 
L và h đều bằng nhau, ∆ = 0.5 ÷ 1 mm. 

Stt 
 Tên Nguyên Công Chiều Dài Hành Trình 

1 Phóng phôi  

Độ dài chi tiết gia công : l = 48mm 
Chiều rộng dao cắt đứt : b = 3mm 
Chi tiết nhô ra khỏi mặt đấu ống kẹp : b = 
5mm 
Lo = 48 +3+5 =  56 mm 

863
24.14,3
65.10

.
.10 3

2
3

2 ===
D
v

n
π

5.60
1000

800.24.
1000

.. 2
2 ===

ππ nD
V

159
16.

8.1000
6 ==

π
n
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2 
Tiện ngòai phần ren 
  M16 x 2 L2 =  ∆+b2 = 0.5 + 24 = 24.5 mm 

3 
Tiện thô đọan φ20 đến 
đường kính φ20.5  

B3 = 14 
L3 =  ∆+b3 = 0.5 + 14 = 14.5 mm 

4 
Tiện rãnh :  
Vạt góc :  

L4 = ∆ +1/2(d2- d1 ) = 0.5 + 1/2(20.5-
18)=1.75mm 
L'4 = 3 mm 

5 Tiện tinh đọan b5  
B5 = b3-b = 14-3 =11 mm. 
L5 =  ∆+b5 +∆1= 0.5 + 11+0.5 = 12 mm 
∆1= 0.5 (độ vượt quá của mủi dao ) 

6 
Cắt Ren Và Lùi Trên 
Đọan B = 25mm 

L6 =  2t+B6 = 20 + 2.2 = 24 Mm 
( T: Bước Ren) 

7 Cắt đứt chi tiết  

Đường kính cắt đứt : d. = 24- 2x 1 = 22 mm,  
B = 3mm( chiều rộng dao cắt đứt ), c = 0.3b( 
hành trình phụ ) 
L7 =  ∆+0.5d +∆1+c = 0.5 + 11 + 1+0.5 = 13 
mm 

b) Xác định số lượng vòng quay  và thời gian chính : 
 Số lượng 'vòng quay cần thiết cho mỗi nguyên công, được tính toán với hệ số 

qui dẫn.  
-Ta lấy số vòng quay cơ bản là số vòng quay lớn nhất, cho hầu hết các nguyên 
công: 
Nto = 800(v/f), hầu hết các nguyên công tiện có c =1, trừ  nguyên công  cắt ren  
c6 = nto/n6 = 800/160 = 5 
-Số vòng quay cần thiết cho nguyên  công 2:     (vòng ) 
 

Stt Tên Nguyên Công Số Lượng Vòng Quay 

3 Tiện thô phần cắt ren M14 K3 = 14,5/ 0,12 = 129(vòng ) 

4 Tiện rãnh 3mm 
K4 = 1.75/ 0,05 = 35(vòng ) 
K'4 = 3/ 0,05 = 60(vòng ) 

5 Tiện tinh φ20 K3 = 12 / 0,12 = 100(vòng) 

6 
Cắt ren  
Khi lùi bàn ren 

K6 =(L6 x C6) / t = (24/2)* 4.5  = 
60(vòng ) 
K'6 = L6/ t = 24/2 = 12(vòng) 

7 Cắt đứt chi tiết  K7 = 13 / 0.04  = 325( vòng ) 

- Thời gian chính để gia công chi  tiết là: 

2041.
12,0

5.24. 2
2

2
2 === C

S
l

K



 

  263

)(66882.
800
6060

1 s
n

k
T

to

i === ∑  

- Thời gian gia công chi tiết : 
T  = 4.85 +  1.1 * 66 = 77.45(s)  
- Năng suất sơ bộ của máy : 

)/.(5.46)/.(775.0
45.77

6060 gictfct
T

Q ====  

c) Xác định sự phối hợp giữa các nguyên công : 
- Xác định  phần trăm góc β cho các hành trình chạy không: 
- Phóng phôi và kẹp phôi β1 = 3%  
- Quay đầu rêvolve  lần thứ nhất :                                                β’1 = 2% 
- Quay đầu rêvolve sau mỗi lần kế tiếp :                                     β = 3% 
- Đảo chiều và thay. Đổi số vòng  quay trục chính :                    β5,6 = 1% 
- Lùi dao cắt đứt :                                                                β7 = 1% 
* Tổng số chạy không của cam :( trừ đi các nguyên  công trùng ) 

Σβ =  16 % 
* Tổng số góc của hành trình làm việc : 

Σα = 100- 16 = 84 % 
 
     (laáy chaún :19%) 
 

• Góc quay làm việc tương ứng với các nguyên công : 
 
 
 
 
    ,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Số lượng vòng quay cần thiết cho toàn bộ hành trình làm việc(1 chu kì gia 
công ): 
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* Thời gian cần thiết để gia công chi tiết : 
 
 
* Năng suất chính xác của máy : 
 
       
 

• Công suất thực tế của máy:  
 T  = 79 giây, thời gian có trên máy : T = 80.1 giây 

 
      (chi tiết/ phút) 
 
Trị số  này gần bằng với trị số chọn sơ  bộ,Ta điền tất cả các thông số trên vào 
phiếu điều chỉnh. 
 
II.2. 7. Lập phiếu điều chỉnh : 

Phần 
quay của 

cam 

Bán kính 
cam  

NC 
Các bước gia công 

L= h
(mm)

S 
(mm/

v) 

K 
(vòng)

α 
[%]

β 
[%]

Từ 
% 

Đến
% 

Đầu 
h.tr 

Cuối
h.tr 

Bàn 
dao 

1 
-phóng phôi 
-quay đầu rêvolve 
 

56 
 

   3 
2 

0 
3 

3 
5 

95 95 reâvol
ve 

2 

Tiện ngoài phần 
Ren M14 x 2 và 
vạt góc 
Quay đầu rêvolve 
 

24.5 0.12 
 

204 19  
 

3 

5 
 

27 
 

24 
 

27 

96.5 121 reâvol
ve 

3 
Tiện thô đoạn 
Þ20 – Þ20,5 mm 
Quayñaàu reâvolve 

14.5 
 

0.12 121 11  
 

3 

38 
 

(43)

38 
 

41 

120.
5 

135 reâvol
ve 

4 

Tiện rãnh b = 3 
mm 
Vạt góc 1 x 45o 

1,75 
3 
 

0.05 
0.05

(35) 
60 

 

(3) 
6 
 

  
41 

(46) 
47 

78.2
5 

77 

80 
80 

 

Tröôù
c sau 
reâvol

ve 

5 

Tiện tinh  Þ 20 
Quayñaàu reâvolve 
Đổi vận tốc và 
chiều quay trục 
chính 

12 
 

0.12 100 10  
3 
 

47 
57 

 

57 
60 

20.5 132.5 reâvol
ve 
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6 

Cắt ren M14 x 2 
Đổi vận tốc và 
chiều quay trục 
chính 
Lùi bàn ren 
Quay đầu rêvolve 
2 lần. 

24 
 
 

24 

2 
 
 

2 

60 
 
 

12 

6 
 
 

1 

 
1 

60 
66 

 
67 

(68)

66 
67 

 
68 

(74) 

92 
 
 

116 

116 
 
 

92 

Reâvo
lve 

 
 

reâvol
ve 

7 
Cắt đứt chi tiết 
Lùi dao cắt đứt 

13 0.04 325 31  
1 

68 
99 

99 
100 

67 80 Đứng

  II.2. 8. Lập chu  trình làm việc : 
  Góc  quay của trục phân phối dược chia ra 100 phần, và chu trình làm 
việc như sau: 

Stt Cơ cấu chấp hành Chu trình làm việc 

1 
 

Cơ cấu phóng phôi              

2 Đầu rêvolve 
 

            

3 
 

Bàn dao trước              

4 Bàn dao sau             
5 Bàn dao đứng              

II.2. 9. Thiết kế cam : 
 Dựa vào thuyết minh của máy ta có các thông số của cam như sau : 

Cơ cấu chấp hành  D (mm) Rmin rmax R A(mm) 
Cam đầu rêvolve 18 40 140 150 171 
Cam bàn dao trước và sau 18 35 80 90 116 
Cam bàn dao đứng  18 35 80 90 113 

Khoảng cách giữa đầu rêvolve và mặt đầu vấu kẹp : Lmin = 75(mm) 

a)  Cam Đầu Rêvlve : 
  Sơ đồ quan hệ giữa cam và khoảng cách gia công : 

 

 

3

415 24 27 47 66 74 

68 

99

38 57 
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- Muốn vẽ cam đầu rêvolve trước tiên phải điều chỉnh vị trí đầu rêvolve, và 
xác định được khoảng cách L của các nguyên công. 

 Tính các số liệu cần thiết để thiết kế cam : 
 l = lo –b + h 

 lo = l+B+0.5 mm ; Lo : độ nhô ra của phôi  
 l: chiều dài chi tiết gia công  
 B: chiều rộng dao cắt đứt. 
 b: khoảng cách từ mặt đầu phôi đến lưỡi cắt của dao. 
 h: khoảng cách từ lưởi cắt của dao đến đầu rêvolve. 
 Nếu Lmin < Li thì bán kính của cam sẽ giảm đi ∆L, và ngược lại  
 ∆L = Li- Lmin = rmax – ri  
 ri = rmax – ∆L(ri :bán kính đặt  con lăn ) 
Stt bước Bước gia công Số liệu cần thiết (mm) 

0 Độ dài nhô ra của phôi Lo = L+B+ 5 = 48+3+5= 56 

1 
Phóng phôi L1 = lo –b + h = 56- 0 +64 = 120 

∆L = Li- Lmin = 120 – 75 = 45 

2 
Tiện ngoài L2 = lo –b2 + h = 56-24 +62 = 94 

∆L = Li- Lmin = 94– 75 = 19 

3 
Tiện thô đoạn Þ20mm L3 = lo –b3 + h = 56- 45 + 62 = 80 

∆L = Li- Lmin = 80 – 75 = 5 

5 
Caét ren M14 L5 = lo –b5 + h = 56- 42,5 +62 = 82,5 

∆L = Li- Lmin = 82,5– 75 = 7,5 

6 
Cắt đứt chi tiết L6 = lo –b6 + h = 56- 24 +67= 99 

∆L = Li- Lmin = 99 – 75 = 24 

 Bán kính cam đầu reâvolve : rmax = 140 mm, rmin = 40 mm  
 Bán kính cam ở đầu và cuối hành trình :  

ri = rmax – ∆L 
r’I = r1 – L 1,( bán kính cam ở đầu hành trình ) 
r1 = 140 – 45 = 95 mm, r’1 = r1 – L 1 = 95-0 = 95 mm, 
r2 = 140 – 19 = 121 mm, r’2 = r2 – L 2 = 121-24,5 = 96.5 mm, 
r3 = 140 – 5= 135 mm, r’3 = r3 – L 3 = 135-15,5 = 119,5 mm, 
r5 = 140 – 7,5 = 132,5 mm, r’5 = r5 – L 5 = 132.5-13 = 119,5 mm, 
r6 = 140 – 24= 116 mm, r’6 = r6 – L 6 = 116-24 = 92 mm, 

 Độ nâng cắt ren, cần hạ bán kính 10% ở cuối hành trình cắt ren : 
(116 – 92).10% = 2.4(mm) ,neân:r6 = 116- 2.4 = 113,6(mm) 

 Các bước vẽ cam đầu rêvolve :  
 - Vẽ các vòng tròn có bán kính rmax  rmin, A,(rmax +d/2)  

H. X.15 Sơ đồ cam Revolve.
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  Chiavòng tròn có bán kính(rmax +d/2), ra 100 phần, điểm khởi đầu vẽ 
đường tròn này là tại các đường tâm vuông góc nối liền tâm của cam và lỗ tâm 
định vị  Þ10 mm của cam. 
 -Xác định các cung tròn có bán kính R, trên vòng tròn có bán kính A 
tương ứng với góc α và β ở  phiếu điều chỉnh vẽ các cung R qua các phần đã 
xác định. 
 -Vẽ các bán kính cần thiết cho từng đoạn quay của cam. 
 -Vẽ các đường cong công tác của cam. 

       
     
 
 Cam bàn dao ngang : 

 Ở cuối hành trình của cam bàn dao ngang con lăn nằm ở bán kính rmax  
của cam, nên ta chỉ  xác định bán kính ở đầu hành trình : 

 Theo thuyết minh :rmax = 80 mm 
 Nguyên công 4:  bàn dao trước, 

R4t = 80, r’4 = 80-1,75 = 78,25 mm  
 Bàn dao sau:  r4s = 80, r’4s = 80-3 = 77 mm 
 - Ở nguyên công 7: nguyên công cắt đứt chi tiết : 
 r7= 80, r’7 = 80 –13.5 =  66.5 mm 

Điều kiện kỹ thuật: 
- Vật liệu : thép Cm10 
- Độ thấm than: 0.8 – 1.2mm 
- Tôi: 54 – 58 HRc 
- Tỉ lệ: 1:2 

H. X.14. Cam đầu rêvolve máy tiện tự động 1b140 
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- Biên dạng cam không làm việc thường có bán kính bằng với bán kính rmin của 
cam. 
- Cam có tải trọng nhỏ thường được chế tạo bằng gang Gx15-32, Gx 28-48… 
- Cam có tải trọng lớn thường được chế tạo bằng thép 20x – 40x. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều kiện kỹ thuật: 
- Vật liệu : thép Cm10 
- Độ thấm than: 0.8 – 1.2mm 
- Tôi: 54 – 58 HRc 
- Tỉ lệ: 1:2 

H. X.15. Cam các bàn dao ngang 
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Chương 1           NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT KẾ 
               MÁY CẮT KIM LOẠI 
 
1.1. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA MÁY CẮT KIM LOẠI  

1.1.1. Độ chính xác của máy 

1. Khái niệm 

 Độ chính xác là một chỉ tiêu quan trọng của máy cắt kim loại, quyết định chất 
lượng chi tiết gia công từ độ chính xác kích thước đến sai lệch hình dạng và sai lệch vị 
trí tương quan giữa các bề mặt trên chi tiết. 

 Độ chính xác của máy ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác gia công. Sai số của 
máy sẽ chuyển toàn bộ hoặc một phần đến chi tiết gia công và biểu thị qua các dạng: 

− Sai số ban đầu của máy bao gồm sai số hình học và động học. 

− Sai số do chế độ làm việc của máy bao gồm sai số đàn hồi, sai số động lực học 
và sai số nhiệt. 

− Sai số do thời gian và điều kiện sử dụng máy như sai số do mòn, biến dạng 
ứng suất dư trong kết cấu. 

− Sai số do dụng cụ cắt và sai số tạo hình. 

 Theo TCVN 1742–75, máy cắt kim loại được phân thành 5 cấp chính xác và được 
ký hiệu bằng các chữ cái E, D, C, B, A với mức độ chính xác tăng dần, trong đó cấp 
chính xác E là cấp chính xác thông thường và được sử dụng phổ biến nhất. 

2. Biện pháp nâng cao độ chính xác gia công trên máy 

− Chọn qui trình công nghệ gia công sao cho độ chính xác của máy ảnh hưởng 
đến chi tiết gia công là ít nhất. 

− Trang bị hệ thống đo lường tự động để kiểm tra tích cực, khống chế kích thước, 
giảm độ sai lệch gia công. 

− Sử dụng hệ thống điều chỉnh và bù trừ sai số tự động. 

− Hạn chế ảnh hưởng xấu của biến dạng đàn hồi như tăng cường độ cứng vững, 
dùng đỡ phụ. 

− Khử khe hở trong hệ thống đỡ và cơ cấu truyền động quan trọng. 

− Giảm tác dụng xấu của biến dạng nhiệt bằng cách giảm việc sinh nhiệt và lan 
truyền nhiệt. 

− Giảm ma sát trong ổ đỡ và trong những cơ cấu truyền động quan trọng như cơ 
cấu dịch chuyển tế vi, cơ cấu định vị chính xác. 
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1.1.2. Độ cứng vững của máy 
1. Khái niệm 

 Độ cứng vững của một hệ thống công nghệ (hay của máy) là khả năng chống lại 
ngoại lực làm cho nó biến dạng. Độ cứng vững là tỷ số giữa tải trọng vớiø biến dạng tại 
vị trí chịu tải: 

                                      J = 
W
P   (1-1) 

 Trong đó:  P – tải trọng tại vị trí kiểm tra [KG]. 

  W – biến dạng tại vị trí chịu tải [m]. 

 Tăng độ cứng vững là một trong hai phương pháp cơ bản nhằm làm giảm rung 
động của máy (ngoài tăng độ giảm chấn). 

2. Phân loại 

 Có 4 cách phân loại độ cứng vững: 

− Theo dạng biến dạng đàn hồi: độ cứng vững tịnh tiến (chuyển vị tịnh tiến dưới 
tác dụng của lực F) và độ cứng vững xoay(chuyển vị xoay dưới tác dụng của mômen 
Mx). 

− Theo cách xác định độ cứng vững riêng cho từng chi tiết máy: độ cứng vững bộ 
phận và độ cứng vững tổng cộng. 

− Theo phương pháp đo sự biến dạng bộ phận so với chi tiết cơ sở của máy như 
móng máy, thân máy: độ cứng vững tương đối (đo sự biến dạng tương đối giữa hai chi 
tiết) và độ cứng vững tuyệt đối (đo sự biến dạng giữa chi tiết với chi tiết cơ sở được 
xem là vật rắn tuyệt đối). 

− Theo tính chất tải trọng: độ cứng vững tĩnh (nếu tải trọng không đổi theo thời 
gian) và độ cứng vững động lực học (nếu tải trọng thay đổi có qui luật hoặc ngẫu 
nhiên theo thời gian). 

3. Biện pháp nâng cao độ cứng vững 

 Việc xác định độ cứng vững cho một chi tiết máy, một bộ phận máy hoặc cả máy 
là một vấn đề rất phức tạp. Việc tính toán độ cứng vững của một chi tiết máy như trục 
chính máy, thân máy, sống trượt … được giải quyết cụ thể ở các chương sau. Tuy nhiên 
thường chỉ có thể tính gần đúng với việc cho thêm những giả thiết ban đầu. Trong 
thực tế, để xác định độ cứng vững thường dùng phương pháp đo lường thực nghiệm 
với hai thông số đánh giá là tải trọng và biến dạng. 

 Tăng độ cứng vững luôn đi đôi với phí tổn lớn và nhiều khi chỉ có thể đạt được 
kết quả với sự thay đổi kết cấu của máy. Các biện pháp chính để nâng cao độ cứng 
vững của máy: 
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− Bảo đảm cân bằng hợp lý về độ cứng vững của cả hệ thống, tránh dùng các chi 
tiết có độ biến dạng lớn hoặc ngược lại có độ cứng vững quá lớn. Thường độ cứng 
vững tiếp xúc của các mối ghép quá kém so với độ cứng vững của vỏ hộp, thân máy. 

− Phân bố các ổ trục hợp lý về số lượng, chủng loại, khoảng cách. 

− Dùng vật liệu chế tạo chi tiết có môđun đàn hồi cao như thép, gang graphít cầu …  

− Chọn hình dạng tiết diện ngang của chi tiết hợp lý, tính toán kích thước đảm 
bảo độ cứng vững. 

− Cố gắng sử dụng kết cấu chi tiết sao cho có khả năng chịu kéo và nén, có độ 
cứng vững cao hơn nhiều so với trường hợp phải chịu uốn và xoắn. 

1.1.3. Độ tin cậy và tuổi thọ của máy 

1. Khái niệm 

 Độ tin cậy đặc trưng cho khả năng của máy chế tạo ra những thành phẩm liên tục 
với số lượng  và chất lượng quy định trong một thời hạn làm việc nhất định. Độ tin cậy 
bao gồm tính không hỏng hóc, tính sửa chữa, tính bảo quản và tuổi thọ. 

 Tuổi thọ của máy là sự duy trì khả năng làm việc trong một khoảng thời gian hay 
hoàn thành một khối lượng công việc nào đó trước khi đến trạng thái tới hạn để bảo 
dưỡng và sửa chữa. 

 Tuổi thọ của máy chủ yếu có liên quan đến hiện tượng mài mòn của những mối 
ghép động, hiện tượng mỏi do tác dụng của tải trọng động …, trong đó độ mòn là yếu 
tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng duy trì độ chính xác ban đầu và hạn chế tuổi thọ 
của máy. 

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của máy 

− Môi trường làm việc và tải trọng tác động lên máy. 

− Quá trình hao mòn của máy ảnh hưởng đến độ tin cậy của máy. 

− Sự biến động các chỉ tiêu chất lượng của máy theo thời gian. 

3. Các biện pháp bảo đảm độ tin cậy của máy 

− Nâng cao độ tin cậy sử dụng của máy, bằng cách: 

• Bảo dưỡng máy theo đúng qui trình và thời gian. 

• Kiểm tra về độ chính xác của máy theo định kỳ để kịp thời điều chỉnh và 
sửa chữa thích hợp. 

• Công nhân đứng máy phải qua đào tạo sử dụng máy, tuân thủ đúng các qui 
định về sử dụng và thao tác máy. 

• Vị trí đặt máy và tổ hợp máy phải phù hợp với công dụng, cấp chính xác và 
chế độ làm việc … 
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− Nâng cao độ tin cậy của hệ thống thủy lực trong máy, bằng cách: 

• Bảo đảm chất lỏng trong hệ thống thủy lực phải đủ độ sạch. 

• Giữ cho dầu sử dụng trong hệ thống không bị lão hóa. 

• Giữ cho nhiệt độ dầu không vượt quá chế độ nhiệt cho phép. 

− Nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện trong máy, bằng cách tuân thủ các 
nguyên tắc cơ bản khi thiết kế hệ thống điện: 

• Giảm số lượng thiết bị trong sơ đồ điện, tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa 
sơ đồ điều khiển. 

• Dùng rơle tự động dòng điện yếu,  thiết bị báo hiệu hỏng hóc điện có độ tin 
cậy cao. 

• Dùng các thiết bị điện đủ chất lượng, bảo vệ đường dây dẫn. 

1.1.4. Độ bền và độ mòn của máy 
1. Độ bền của máy 

 Độ bền là một trong những chỉ tiêu chủ yếu để đảm bảo trong suốt thời gian sử 
dụng máy không bị hư hỏng. 

 Các dạng hư hỏng có liên quan với độ bền của chi tiết máy gồm có: 

− Phá hủy mỏi: phát sinh do điều kiện tải trọng thay đổi theo chu kỳ. Tùy theo 
trạng thái ứng suất, có sự phá hủy mỏi và phá hủy bề mặt của các chi tiết chịu tải 
trọng lớn như trục, bánh răng, ổ lăn … 

− Biến dạng dẻo: phát sinh do chi tiết bị quá tải sinh ra biến dạng dẻo toàn bộ 
như hiện tượng cong trục, kéo dài trục … hoặc biến dạng dẻo bề mặt như móp thành 
hốc trên đường lăn ổ bi, sống trượt … 

− Từ biến: là quá trình chi tiết có biến dạng và ứng suất thay đổi theo thời gian 
dưới tác dụng lâu dài của tải trọng không đổi. Các chi tiết bằng chất dẻo và phi kim 
loại cần phải chú ý đến hiện tượng này. 

− Phá hủy giòn: thường xảy ra với chi tiết bằng vật liệu giòn có ứng suất dư lớn, 
ứng suất tập trung hoặc chịu tải trọng va đập.   

 Các biện pháp nâng cao độ bền gồm có: 

− Thiết kế kết cấu có độ bền như nhau trong suốt chiều dài chi tiết. 

− Bảo đảm ứng suất phân bố đều trên tiết diện ngang (khi bị uốn thì nên dùng 
chi tiết có đáy dày, thành cao còn khi bị xoắn nên dùng ống thành mỏng và khép kín). 

− Giảm ứng suất tập trung ở những điểm có độ bền mỏi thấp. 

− Cố gắng phân bố lực và công suất được truyền đều trên toàn chi tiết. 
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− Sử dụng chi tiết có cấu trúc lớp bề mặt chịu ứng suất tốt và được nâng cao độ 
bền để tránh bị phá hủy từ bề mặt. 

2. Độ mòn của máy 

 Mòn là kết quả của sự thay đổi dần kích thước bề mặt làm việc của chi tiết trong 
quá trình ma sát. 

 Quá trình mòn xảy ra do sự tương tác giữa hai bề mặt, xuất hiện sự phá hủy bằng 
những hạt rất nhỏ và tăng nhiệt độ tại một số điểm tiếp xúc làm thay đổi cấu trúc và 
tích chất cơ lý hóa của lớp bề mặt tiếp xúc. 

 Các dạng mòn chủ yếu 

− Mòn ôxi hóa: là quá trình phá hủy dần bề mặt chi tiết chịu ma sát dưới sự 
tương tác giữa lớp bề mặt kim loại với ôxi trong không khí hay trong dầu bôi trơn. 

− Mòn hạt mài: là quá trình phá hủy dần bề mặt chi tiết do có hạt mài trong vùng 
ma sát. 

− Mòn do mỏi lớp bề mặt: là kết quả tác động của ứng suất thay đổi theo chu kỳ 
khi ứng suất này vượt quá giới hạn đàn hồi. 

− Mòn do biến dạng dẻo (hiện tượng tróc dính). Do có biến dạng dẻo, tình trạng 
bề mặt của chi tiết sẽ thay đổi, màng ôxit và màng bôi trơn bị phá hủy, trên bề mặt 
của chi tiết hình thành mối liên kết kim loại cục bộ. Khi ma sát trượt với tốc độ nhỏ và 
áp suất riêng vượt quá giới hạn chảy, mối liên kết kim loại ấy bị phá hủy làm bong 
tách hoặc bám dính các hạt kim loại lên bề mặt tiếp xúc. 

− Mòn do sự ăn mòn điện hóa: là quá trình phá hủy bề mặt của chi tiết dưới tác 
dụng hoá và điện hoá của môi trường. 

− Mòn tróc gỉ: là quá trình phá hủy bề mặt ma sát khi đồng thời có tác dụng của 
hiện tượng ăn mòn và sự di động tương đối của chi tiết tiếp xúc, sinh ra dao động với 
biên độ nhỏ tại bề mặt tiếp xúc. 

 Hình 1-1 mô tả quá trình ăn mòn hóa học trên bề mặt chi tiết: Các chất hóa học 
sẽ ăn mòn theo sườn dốc của các nhấp nhô theo chiều mũi tên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấp nhô mới

Nhấp nhô cũ

Hình 1- 1 : Quá trình ăn mòn hóa  học trên bề mặt chi tiết 
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 Các biện pháp làm giảm độ mòn gồm có: 

− Bộ ma sát cần được che kín để bảo vệ. 

− Phân bố đều áp suất trên bề mặt ma sát, tránh ứng suất tập trung, tăng độ cứng 
vững của chi tiết lắp ghép. 

− Giảm tải trọng cho những bề mặt bị mòn. 

− Bảo đảm tuổi thọ như nhau cho tất cả các chi tiết có khả năng bị mòn. 

− Giảm bớt công ma sát đối với những cơ cấu ứng dụng sự ma sát (dùng bộ ly 
hợp ma sát nhiều đĩa). 

− Chọn độ nhám tối ưu cho bề mặt chịu ma sát tương ứng với dạng ma sát. 

− Dùng vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc. 

− Bề mặt ma sát nên tạo đứt quãng hoặc xẻ rãnh để dễ làm nguội. 

1.1.5. Độ dao động và ảnh hưởng nhiệt 

1. Độ dao động 

 Khi gia công những vật liệu khó cắt gọt hay cắt gọt với tốc độ cắt cao, máy cắt 
kim loại thường xảy ra hiện tượng dao động. 

 Sử dụng các biện pháp đơn giản trên những máy đã có sẵn nhằm làm tăng độ 
giảm chấn. Thí dụ: Làm gối đỡ giảm chấn bằng dầu ép trên trục chính máy tiện có thể 
tăng năng suất cắt lên gấp đôi mà không gây ảnh hưởng lớn bởi dao động, đổ cát vào 
các hộc trống ở thân máy nhằm làm giảm chấn v.v… 

2. Ảnh hưởng nhiệt 

 Trong quá trình gia công, sự thay đổi hoặc chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa các 
bộ phận máy làm ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác hình học, độ chính xác chuyển 
động, độ cứng vững … 

 Nguồn phát nhiệt thông thường là ổ trục, hộp tốc độ, hệ thống dầu ép, sống trượt, 
phoi nóng, động cơ điện … Để giảm bớt biến dạng nhiệt người ta đưa các nguồn phát 
nhiệt ra ngoài máy, sử dụng gối đỡ khí ép hoặc dầu ép thay cho sống trượt, đặt 
nghiêng sống trượt để dễ thoát phoi … 

 

1.2. CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI 
 Quá trình thiết kế máy cắt kim loại gồm có hai phần chính: 

– Thiết kế phần động học của máy 
• Xác định tính năng kỹ thuật của máy như hình dáng một tập hợp các chi tiết 

được gia công trên máy, kích thước giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất có thể gia công được 
trên máy … 
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• Xác định các chuyển động của máy, chủ yếu là các chuyển động tạo hình. 

• Lựa chọn phương án thiết kế → Lập sơ đồ kết cấu động học. 

• Lựa chọn các cơ cấu truyền động cụ thể. 

• Xác định các thông số động học cơ bản. 

• Lập sơ đồ động của máy. 

– Thiết kế phần động lực học của máy  
• Xác định lực và mômen tác dụng. 

• Tính công suất động cơ. 

• Thiết kế động lực học của các chi tiết và bộ phận máy bao gồm xác định kết 
cấu, lựa chọn vật liệu, tính toán kích thước … 

1.2.1. Phạm vi điều chỉnh số vòng quay và phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao 

 Khi gia công chi tiết, vận tốc cắt và lượng chạy dao của máy thay đổi tùy thuộc 
vào những yếu tố chủ yếu sau: 

− Tính chất cơ lý của vật liệu gia công (độ bền, độ cứng …). 

− Vật liệu làm dao cũng như các thông số hình học của dao cắt. 

− Yêu cầu và chất lượng của bề mặt chi tiết sau khi gia công (độ nhám bề mặt, 
độ chính xác về kích thước, hình dáng hình học và vị trí tương quan). 

− Phương pháp gia công và điều kiện gia công. 

 Tùy theo từng trường hợp gia công cụ thể để tính toán xác định vận tốc cắt và 
lượng chạy dao thích hợp sao cho đảm bảo chất lượng của chi tiết gia công trong điều 
kiện kinh tế nhất. Trên cơ sở đó, điều chỉnh số vòng quay (hay số hành trình kép) và 
lượng chạy dao của máy. 

1. Phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn 

a. Đối với máy có chuyển động chính là chuyển động vòng (quay tròn)  

 Chuyển động quay được thể hiện bởi số vòng quay trong một phút. 

 Phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn được tính: 

 Rn = 
minn

nmax  (1-1) 

 Với  nmax – số vòng quay lớn nhất của chi tiết hay của dao [v/ph] 

  nmin – số vòng quay nhỏ nhất của chi tiết hay của dao [v/ph] 

 Ta đã biết công thức tính vận tốc cắt V: 

 V = 
1000

ndπ         [m/ph] (1-2)ø 
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 Số vòng quay lớn nhất và nhỏ nhất của chi tiết được tính từ  công thức trên. 

• Khi dùng vận tốc vmin  để gia công chi tiết có đường kính dmax thì số vòng 
quay cần thiết là nmin : 

  nmin = 
max

min

d
V1000

π
 (1-3) 

• Khi dùng vận tốc vmax để gia công chi tiết có đường kính dmin thì cần số vòng quay 
cần thiết là nmax : 

  nmax = 
min

max

d
V1000

π
 (1-4) 

 Từ (1-1), phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn: 

  Rn = 
minn

nmax  = 
min

max
V
V

 . 
min

max
d
d

 = RV . Rd (1-5) 

 Với : RV =  
min

max
V
V

 – phạm vi điều chỉnh vận tốc cắt.  (1-6) 

             Rd =  
min

max
d
d

 – phạm vi điều chỉnh đường kính chi tiết.  (1-7) 

 Thông thường trị số trung bình của Rd = 4 ÷ 8. 

 Đặc điểm của phạm vi điều chỉnh số vòng quay là chỉ phụ thuộc vào giới hạn của 
vận tốc cắt và đường kính chi tiết gia công. 

 Với một số máy vạn năng hiện đại thường có phạm vi điều chỉnh số vòng quay 
phù hợp với công dụng của máy (tham khảo Bảng 1-1). 

 

MÁY 
Phạm vi điều chỉnh  

số vòng quay Rn 

Máy tiện 50 ÷ 200 

Máy phay 20 ÷ 100 

Máy tiện đứng 25 ÷ 40 

Máy khoan cần 20 ÷ 100 

Máy bào 5 ÷ 40 
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b. Chuyển động chính của máy là chuyển động thẳng khứ hồi  

 Số vòng quay của trục chính được thay bằng số hành trình kép nhtk trong một phút. 
Vận tốc của hành trình làm việc V thường chậm, còn vận tốc hành trình chạy không V0 
thường nhanh hơn. Tỷ lệ giữa V và V0 thường theo một hệ số k nhất định, tức là: 

          V0  = k V       với (k >1) (1-8) 

 Tổng thời gian T của một hành trình kép bao gồm thời gian thực hiện hành trình 
làm việc t và thời gian của hành trình chạy không t0 và bằng: 

  T = t + t0 = 
V
L  + 

Vk
L  = L.

Vk
k1 +  (1-9) 

 Trong đó: L – chiều dài hành trình cắt gọt [m]. 

 Số hành trình kép trong 1 phút: 

  nhtk = ( )k1L
Vk

T
1

+
=  (1-10) 

 Phạm vi điều chỉnh số hành trình kép sẽ là: 

          R
htkn  = 

min

max

min

max

minhtk

maxhtk

L
L

V
V

n
n

⋅=  (1-11) 

 nhtk max , nhtk min là số hành trình kép giới hạn, được xác định tương tự  như ở công 
thức (1-3) và (1-4). 

c. Đối với những máy có chuyển động chính là chuyển động thẳng không đổi 
hướng (như máy cưa dây, máy đánh bóng thẳng) 

 Vận tốc cắt của nó được xác định bằng số vòng quay n[v/ph] và đường kính 
D[mm] của đĩa, puli, hoặc tay quay thực hiện truyền động, tức là: 

  V = 
1000

nDπ   [m/ph] (1-12) 

 Cách xác định phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn cũng tương tự như ở máy có 
chuyển động chính là chuyển động vòng. 

2. Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao Rs 

 Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao Rs được tính: 

 Rs = 
mins

smax  (1-13) 

 Có hai trường hợp liên quan đến hai loại lượng chạy dao: 

− Trường hợp 1: Chuyển động chạy dao có quan hệ với chuyển động chính, 
lượng chạy dao được tính trên một vòng quay của trục chính bằng công thức:  
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  S = 1. i0 . is . t       [mm/ v] (1-14) 

 Trong đó: i0 – tỷ số truyền cố định trong xích chạy dao. 

   is – tỷ số truyền thay đổi trong xích chạy dao. 

    t – lượng di động tịnh tiến của cơ cấu chấp hành khi trục cuối cùng 
của xích chạy dao quay một vòng [mm/v]. 

 Nếu dùng cơ cấu biến đổi từ chuyển động quay sang chuyển động tịnh tiến là vít 
me – đai ốc thì t = tx (tx là bước ren của vít me). Nếu dùng cơ cấu bánh răng – thanh 
răng thì t = πmZ (m là môđun, Z là số răng của bánh răng trong cơ cấu bánh răng – 
thanh răng). 

 Lượng chạy dao nhỏ nhất smin và lớn nhất smax tương ứng tỷ lệ với tỉ số truyền 
thay đổi ismin, ismax. Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao Rs là:  

  Rs = 
smin

smax

min

max
i
i

s
s

=  (1-15) 

 Lượng chạy dao lớn nhất và nhỏ nhất được xác định tùy thuộc vào điều kiện công 
nghệ khi gia công. Trị số thường dùng là smax = 2 ÷ 6 [mm/v], smin = 0,005 ÷ 0,05 
[mm/v]. 

– Trường hợp 2: Chuyển động chạy dao độc lập với chuyển động chính (chuyển 
động chạy dao được thực hiện bằng động cơ riêng có số vòng quay là nđc [v/ph]), 
lượng chạy dao được tính bằng công thức: 

  s = nñc . is . t       [mm/ph] (1-16) 

 Trong đó: is – tỉ số truyền từ động cơ đến cơ cấu chấp hành (xích chạy dao). 

                   t – lượng biến đổi từ chuyển động quay sang chuyển động tịnh tiến. 

 Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao Rs là: 

  Rs = 
smin

smax

min

max
i
i

s
s

=  (1-17) 

1.2.2. Chuỗi số vòng quay 

 Trong truyền động phân cấp, các giá trị số vòng quay không phân bố một cách 
bất kỳ mà tuân theo một qui luật nhất định để tạo nên chuỗi số vòng quay hợp lý 
trong phạm vi điều chỉnh số vòng quay. Chuỗi số vòng quay dùng trong máy cắt kim 
loại thường gồm các loại sau: 

1. Chuỗi số vòng quay cấp số nhân 

 Chuỗi số vòng quay cấp số nhân là chuỗi số vòng quay mà các giá trị của nó là 
các số hạng của một cấp số nhân có công bội là ϕ. Nếu một hộp tốc độ có Z cấp tốc 
độ từ số vòng quay nhỏ nhất nmin đến số vòng quay lớn nhất nmax.thì: 
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  n1 = nmin 

  n2 = n1 . ϕ 

  n3 = n2 . ϕ  = n1 . ϕ2 

  M 
  nk + 1 = nk . ϕ =  n1 . ϕk 

  M 
  nz = nz – 1 . ϕ = n1 . ϕZ –1 = nmax 

 Khi đó phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn được xác định: 

  Rn = 
minn

nmax  = 
1

1Z
1

n
n −ϕ.

 = ϕZ –1 (1-18) 

 Từ (1-18), có thể xác định công bội của chuỗi số vòng quay ϕ (còn được gọi là hệ 
số cấp vận tốc): 

  ϕ  =  1Z
nR−  (1-19) 

 và số cấp vận tốc Z: 

  Z = 1
lg

lgRn +
ϕ

 (1-20) 

 Ghi chú: 
− Số cấp tốc độ Z tính theo công thức (1-20) thường không phải là số nguyên, 

nên phải qui tròn thành số nguyên gần nó nhất (tốt nhất nên chọn số nguyên lớn hơn 
để đảm bảo các giá trị nmin, nmax đạt yêu cầu của thiết kế). 

− Tổn thất vận tốc cắt tương đối ∆V chỉ phụ thuộc vào công bội ϕ mà không phụ 
thuộc vào đường kính d của chi tiết gia công nhưng vì ϕ là hằng số nên tổn thất này 
cũng không đổi. 

 Từ công thức (1-2) tính vận 
tốc cắt V: 

 V = 
1000

ndπ  = c . d         (1-21) 

vôùi c = 
1000

nπ     

 Nếu biểu thị chuỗi số vòng 
quay n trong hệ tọa độ [v – d] thì 
số vòng quay n sẽ là những 
đường thẳng đi qua gốc tọa độ, có 
dạng như  hình 1- 2. 

A

A’
B

C

Vk+1 

V0 

Vk 

nk+1 
n0 

nk 

n3 

n2 

n1 = nmin 

d [mm]d0 

V[m/ph]

O

nZ = nmax 

Hình 1- 2 : Biểu đồ chuỗi số vòng quay bất kỳ 
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V0 → Vk+1 

 Giả sử cần gia công phôi có đường kính d0. Dựa vào các điều kiện về công nghệ 
và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết, ta xác định được vận tốc cắt hợp lý V0 . Qua đồ thị 
hình 1- 2, xác định được số vòng quay hợp lý n0. Nhưng vì máy dùng truyền động 
phân cấp nên hầu như không tìm được một giá trị số vòng quay nào đó trùng với n0 
mà thường n0 ở trong khoảng hai giá trị nk và nk+1 (nk < n0 < nk+1). Tương ứng với nk và 
nk+1 là hai vận tốc cắt Vk và Vk+1 (Vk < V0 < Vk+1). Để đảm bảo tuổi bền của dao, 
thường chọn số vòng quay nk để gia công (khi đó vận tốc cắt Vk < V0). Như vậy sẽ có 
tổn thất về vận tốc cắt (cũng là tổn thất về năng suất). Tổn thất tương đối về vận tốc 
cắt ∆V được tính như sau: 

  ∆V = 
0

k0

V
VV −

 . 100% = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

0

k
V
V

1  . 100% (1-22) 

 Do V0 = 
1000

nd 00π
 và Vk = 

1000
nd k0π

 

 nên ∆V = 
0

k0

V
VV −

 . 100% = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

0

k
V
V

1  . 100% = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

0

k
n
n

1  . 100% (1-23) 

 Tổn thất tương đối về vận tốc cắt đạt giá trị lớn nhất ∆Vmax khi V0 → Vk+1 (n0 → 
nk+1) và bằng: 

∆Vmax =   lim        ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

0

k
V
V

1  .100% = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+1k

k
V
V

1  .100% = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+1k

k
n
n

1  .100% (1-24) 

 Nếu chuỗi số vòng quay phân bố bất kỳ thì tổn thất tương đối về vận tốc cắt 
∆Vmax cũng sẽ thay đổi bất kỳ. Từ (1-24), muốn giữ cho ∆Vmax luôn luôn không đổi thì 
cần phải đảm bảo điều kiện: 

     const
n
n

1k

k =
+

 (1-25)           

 Chỉ có chuỗi số vòng cấp số nhân mới thỏa mãn điều kiện (1-25), nghĩa là 

ϕ==
+

const
n
n

1k

k . Biểu đồ chuỗi số vòng cấp số nhân cho trong hình 1-3. 

                                                 

                                                                                                                                       

 

        

 

 

n2 = n1.ϕ 
V [m/ph] nZ = n1.ϕ n-1

d [mm]

n1 

∆V 

Hình 1-3 : Biểu đồ chuỗi số vòng quay cấp số nhân 
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          Để tạo thuận lợi cho người sử dụng khi tra số vòng quay n nếu đã biết V và d, 
trên mỗi máy có vẽ một biểu đồ thể hiện số vòng quay trong hệ tọa độ lôgarit. Muốn 
thế, phương trình (1-21) được thể hiện trong hệ tọa độ lôgarit của [v – d] như sau: 

  lgV = lgd + lgc (1-26) 

 Nó có dạng y = x + a, là phương trình của những đường thẳng cắt trục x và y một 
góc 45o với khoảng cách a. 

 Do c = 
1000

nπ  nên trị số c phụ thuộc vào số vòng quay n mà n lại được phân bố 

theo quy luật cấp số nhân với công bội ϕ, nên: 

 lgc1 = lg 1nlg
1000

+
π            

 lgc2 = lg 2nlg
1000

+
π  = lg 1nlg

1000
+

π  + lgϕ 

 M 

 lgck = lg 
1000
π  + lgnk = lg 

1000
π  + lgn1 + (k –1) lgϕ                 

 Các số vòng quay của chuỗi cấp số nhân sẽ là những đường thẳng song song cách 
đều nhau một khoảng bằng lgϕ (trong thực tế, người ta thường lấy mỗi khoảng tượng 
trương cho giá trị củaϕ). Biểu đồ chuỗi số vòng quay cấp số nhân trong hệ tọa độ lôgarit 
có dạng như  hình 1- 4.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chuỗi số vòng quay cấp số cộng 

 Chuỗi số vòng quay cấp số cộng là chuỗi số vòng quay mà các giá trị của nó là 
các số hạng của một cấp số cộng có công sai là a với số hạng đầu tiên là nmin và số 
hạng cuối cùng là nmax. 

Hình 1-4 : Biểu đồ chuỗi số vòng quay cấp số nhân trong hệ trục lôgarit 
2 10 4 6 8 100 200 4 6 8 1000 2000 

10 

2 

4 

6 
8 

100 

V
 [m

/p
h]

 

d [mm]

22
,4

 

31
,5

 

45
 

63
 

90
 

12
5 

18
0 

25
0 

35
5 

50
0 

71
0 

10
00

 

14
10
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 n1 = nmin 

 n2 = n1 + 1.a 

 n3 = n2 + a    = n1 + 2.a 

 M 
 nZ = nZ–1 + a  = n1 + (Z – 1).a 

 Suy ra:                    a = 
1Z
nn 1Z

−
−

 (1-27)                      

 Hình 1- 5 biểu diễn chuỗi số vòng quay cấp số cộng được vẽ trong hệ tọa độ 
lôgarit. Chuỗi số vòng quay cấp số cộng có các trị số số vòng quay thấp ở cách xa 
nhau và các số vòng quay cao rất khít nhau, nên tổn thất vận tốc tương đối luôn thay 
đổi theo đường kính chi tiết gia công và không thể hạn chế được. Vì vậy chuỗi số 
vòng quay cấp số cộng không thể thỏa mãn các yêu cầu gia công hợp lý. Do đó, nó 
chỉ được dùng ở một số hộp chạy dao, ở những cơ cấu truyền động không liên tục như 
cơ cấu bánh cóc – con cóc của máy bào …  

 

 

 

 

                           

                            

       

 

                       
          

3. Chuỗi số vòng quay hỗn hợp 

 Có hai loại chuỗi số vòng quay hỗn hợp: 

− Chuỗi số vòng quay kết hợp giữa chuỗi số vòng quay cấp số cộng và cấp số 
nhân, trong đó các giá trị số vòng quay thấp dùng cấp số cộng còn giá trị số vòng 
quay cao dùng cấp số nhân. 

− Chuỗi số vòng quay cấp số nhân có 2 hệ số cấp vận tốc ϕ1 và ϕ2 (với ϕ1 < ϕ2), 
trong đó các giá trị số vòng quay thấp dùng hệ số ϕ1 còn giá trị số vòng quay cao 
dùng hệ số ϕ2. Để tạo chuỗi số vòng quay này, trước hết tạo ra chuỗi số vòng quay 
cấp số nhân có hệ số ϕ1, sau đó để các số vòng quay cao thưa hơn cứ sau mỗi số vòng 
quay thì bỏ đi một. Như thế các số vòng quay cao có hệ số ϕ2 (hình 1-6). Xem thêm ví 
dụ minh họa về chuỗi số vòng quay có 2 hệ số cấp vận tốc ϕ1 và ϕ2 trong mục 2.3.6. 

d [mm] 

V [m/ph] 

0 

n1 

n2 
n3 nZ 

Hình 1- 5: Biểu đồ chuỗi số vòng quay cấp số cộng trong hệ trục lôgarit 
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 Hộp tốc độ dùng chuỗi số vòng quay hỗn hợp này có kết cấu phức tạp hơn, khó 
tính toán hợp lý nên cũng ít được dùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kết luận: Trong các loại chuỗi số vòng quay kể trên, chuỗi số vòng quay cấp số 
nhân có nhiều ưu điểm nhất nên thường được dùng để thiết kế các hộp tốc độ, hộp 
chạy dao của các máy vạn năng. Riêng đối với máy chuyên dùng thì không nhất thiết 
phải dùng chuỗi số vòng quay cấp số nhân, vì số vòng quay của máy chuyên dùng chỉ 
có một hoặc vài cấp số vòng quay phù hợp nhất đối với chi tiết gia công. Hộp chạy 
dao của các máy dùng để cắt ren thì không sử dụng chuỗi cấp số nhân cũng như chuỗi 
cấp số cộng mà phải có phương pháp thiết kế riêng (xem trong chương 3, phần thiết 
kế hộp chạy dao chính xác) nhằm đạt được các lượng chạy dao phù hợp với bước ren 
theo yêu cầu. 

1.2.3. Xác định các thông số động học cơ bản 

  Ba thông số động học cơ bản của chuỗi số vòng quay cấp số nhân là ϕ, Z và Rn, 
trong đó hệ số cấp vận tốc ϕ đã được tiêu chuẩn hóa. 

1. Xác định trị số ϕ  tiêu chuẩn 

Để tạo ra chuỗi số vòng quay cấp số nhân với công bội ϕ thì hệ số ϕ không chọn 
một cách bất kỳ mà được tiêu chuẩn hóa dựa trên những nguyên tắc sau đây: 

a. Nguyên tắc gấp 10: là nguyên tắc mà một số hạng bất kỳ trong dãy số đều có 
giá trị gấp 10 lần giá trị của số hạng khác ở cách nó x số hạng, nghĩa là nếu có chuỗi 
số n1 , n2 , n3 , …, nx , nx+1 , …, nZ thì nx+1 = 10 n1  (với x – là số nguyên). 

 Vì chuỗi số vòng quay là một dãy số cấp số nhân, nên: nx+1 = n1 . ϕx 

 Suy ra: ϕx  = 10 hay ϕ  = x 10    (1-28) 
Nguyên tắc này dựa trên thói quen gấp 10 trong chuỗi số tối ưu của kỹ thuật 

(chuỗi số Renard để tạo ra các giá trị kích thước tiêu chuẩn). 

ϕ1 

ϕ2 

n1 

n2 V[m/ph] 

Hình 1- 6: Biểu đồ chuỗi số vòng quay hỗn hợp có hai hệ số cấp vận tốc 
d[mm]

nZ 

0 
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Bảng 1- 2: Bảng trị số ϕ  tiêu chuẩn

b. Nguyên tắc gấp 2: là nguyên tắc mà một số hạng bất kỳ trong dãy số đều có 
giá trị gấp 2 lần giá trị của số hạng khác ở cách nó y số hạng, nghĩa là nếu có chuỗi số 
n1 , n2 , n3 , …, ny , ny+1 , …, nZ thì ny+1 = 2 n1  (với y – là số nguyên). 

 Vì chuỗi số vòng quay là một dãy số cấp số nhân, nên: ny+1 = n1 . ϕy 

 Suy ra: ϕy  = 2 hay ϕ  = y 2  (1-29) 

 Nguyên tắc này dùng để thỏa mãn trong trường hợp dùng động cơ điện có nhiều 
cấp vận tốc, trong đó các số vòng quay của động cơ nđc tuân theo qui luật cấp số nhân 
với công bội bằng 2. 
 Vì  trị số ϕ  phải đồng thời thỏa mãn cả hai nguyên tắc trên, cho nên: 

                                          ϕ  = x 10  = y 2  (1-30) 

 Suy ra: y = x.lg2 = 0.30103x ≈ 0,3x 

 Ngoài ra, ta còn có điều kiện về hệ số ϕ:     

                                    1 < ϕ  U 2   (1-31) 
 Lý do là vì: 

− Chuỗi số vòng quay là cấp số nhân tiến nên ϕ > 1. 

− Máy thiết kế cần phải có tổn thất vận tốc cũng như tổn thất năng suất không 
đổi và không vượt quá giới hạn 50%. 

                                         ∆Vmax = %% 5010011 ≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ϕ

−  (1-32) 

 Từ đó suy ra:           ϕ  U 2  (1-33) 

 Trong phạm vi điều kiện về hệ số ϕ (1-31), chọn các trị số x và tính trị số y tương 
ứng, người ta xác định được các trị số ϕ tiêu chuẩn cho trong bảng 1 – 2. 

 Ở bảng này có những trị số ϕ  = 1,41 và ϕ = 2 không thỏa mãn nguyên tắc gấp 
10, trị số ϕ = 1,58 và ϕ = 1,78 không thỏa mãn nguyên tắc gấp 2, vì x và y không phải 
là số nguyên. Nhưng trên thực tế cần thiết những trị số này, để khoảng cách giữa các 
trị số không quá xa. 

 
ϕ 1,06 1,12 1,26 1,41 1,58 1,78 2 

x 10  
        x = 

40 20 10 20/3 5 4 2/6 

y 2  
        y = 12 6 3 2 3/2 6/5 1 

∆vmax [%] 5 10 20 30 40 45 50 
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 Phạm vi sử dụng các trị số ϕ tiêu chuẩn như sau: 

• ϕ = 1,06 : rất ít dùng vì các giá trị số vòng quay quá khít. 

• ϕ = 1,12 : dùng cho các máy cần điều chỉnh chính xác vận tốc cắt (nhằm giảm 
tổn thất về vận tốc và năng suất) trong gia công hàng khối hoặc hàng loạt lớn như 
máy tự động, nửa tự động. 

• ϕ = 1,26 và 1,41 :  dùng cho các máy công cụ vạn năng. 

• ϕ = 1,58 và 1,78 : dùng cho các máy có thời gian chạy không lớn (thời gian gia 
công không lớn hơn nhiều so với thời gian chạy không) và như thế không cần phải 
điều chỉnh chính xác vận tốc cắt. 

• ϕ = 2 : rất ít dùng, chỉ có ý nghĩa phụ để tính toán các cơ cấu truyền động của 
nhóm khuếch đại trong hộp tốc độ hoặc nhóm gấp bội trong hộp chạy dao. 

 Mối quan hệ giữa các thông số cơ bản ϕ, Z và Rn đã biết ở công thức (1-18). Khi 
thiết kế máy, phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn được cho trước theo yêu cầu, vì vậy 
số cấp vận tốc Z tỉ lệ nghịch với hệ số ϕ. Cần phải lựa chọn trị số ϕ và Z như thế nào 
để vừa có thể vừa đảm bảo giảm tổn thất vận tốc, vừa đảm bảo kết cấu của máy 
không qúa phức tạp, khó chế tạo, giá thành cao (Z càng lớn sự phân bố các cấp vận 
tốc càng dày, tổn thất vận tốc nhỏ, nhưng kết cấu của máy sẽ lớn, phức tạp hơn). Sau 
khi chọn được trị số ϕ thích hợp, sẽ dễ dàng xác định được số cấp vận tốc Z. 

 Trong trường hợp thiết kế các hộp tốc độ có nhiều cấp vận tốc Z với trị số ϕ nhỏ, 
để đơn giản về mặt kết cấu của hộp, hiện nay người ta thường dùng động cơ điện có 2 
hoặc nhiều cấp vận tốc. 

 Số cấp vận tốc Z cần nên lấy bằng bội số của 2 và 3, vì truyền động trong hộp tốc 
độ thường do những khối bánh răng bậc có 2, 3 hoặc 4 = 2.2 bánh răng thực hiện. Do 
đó, số cấp vận tốc thường dùng trong thực tế là: Z = 3, 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36. 

2. Xác định các giá trị số vòng quay 

 Từ giá trị ϕ tiêu chuẩn, người ta xác định chuỗi số vòng quay tiêu chuẩn. Chuỗi 
số vòng quay cơ sở được lấy với số vòng quay đầu tiên là 1, tức là n1 = 1 v/ph với trị 
số ϕ = 1,06. Số vòng quay tiêu chuẩn bất kỳ nào cũng sẽ bằng nZ = n1. ϕZ–1 = ϕZ–1. 

  Chuỗi số vòng quay cơ sở sẽ có các giá trị sau: 

1  –  1,06  –  1,12  –  1,18  –  1,25  –  1,32  –  1,41  –  1,5  –  1,6  –  1,7  –  1,8  –  1,9  
–  2  – 2,12  –  2,24  –  2,36  –  2,5  –  2,65  –  2,8  –  3  –  3,15  –  3,35  –  3,55  –  
3,75  4  –  4,25  – 4,5  –  4,75  –  5  –  5,3  –  5,6  –  6  –  6,3  –  6,7  –  7,1  –  7,5  –  8  
–  8,5  – 9  –  9,5. 

 Trên cơ sở chuỗi số vòng quay đó, hình thành các giá trị số vòng quay tiêu chuẩn 
cho trong bảng 1-3. Các trị số vòng quay tiêu chuẩn khác, tùy theo yêu cầu lớn hay bé 
mà nhân hoặc chia các trị số trên với 10, 100, 1000 … 
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Bảng1-3: Bảng số vòng quay tiêu chuẩn 
 

Hệ số ϕ Hệ số ϕ Hệ số ϕ 

1,06 1,12 1,26 1,41 1,58 1,78 2 1,06 1,12 1,26 1,41 1,58 1,78 2 1,06 1,12 1,26 1,41 1,58 1,78 2 

1 
1,06 
1,12 
1,18 
1,25 
1,32 
1,41 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2 

2,12 
2,24 
2,36 
2,5 

2,65 
2,8 
3 

3,15 
3,35 
3,55 
3,75 

4 
4,25 
4,5 

4,75 
5 

5,3 
5,6 
6 

6,3 
6,7 
7,1 
7,5 
8 

8,5 
9 

9,5 
 

1 
 

1,12 
 

1,25 
 

1,4 
 

1,6 
 

1,8 
 

2 
 

2,24 
 

2,5 
 

2,8 
 

3,15 
 

3,55 
 

4 
 

4,5 
 

5 
 

5,6 
 

6,3 
 

7,1 
 

8 
 

9 
 
 

1 
 
 
 

1,25 
 
 
 

1,6 
 
 
 

2 
 
 
 

2,5 
 
 
 

3,15 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6,3 
 
 
 

8 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1,41
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2,8
 
 
 
 
 

4 
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8 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1,6 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

6,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,15 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

10 
10,6
11,2
11,8
12,5
13,2
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21,2
22,4
23,6
25 

26,5
28 
30 

31,5
33,5
35,5
37,5
40 

42,5
45 

47,5
50 
53 
56 
60 
63 
67 
71 
75 
80 
85 
90 
95 

 

10 
 

11,2
 

12,5
 

14 
 

16 
 

18 
 

20 
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25 
 

28 
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40 
 

45 
 

50 
 

56 
 

63 
 

71 
 

80 
 

90 
 
 

10 
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16 
 
 
 

20 
 
 
 

25 
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40 
 
 
 

50 
 
 
 

63 
 
 
 

80 
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16 
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45 
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90 

10 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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40 
 
 
 
 
 
 
 

63 
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56 
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100
106
112
118
125
132
140
150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
265
280
300
315
335
355
375
400
425
450
475
500
530
560
600
630
670
710
750
800
850
900
950

1000
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560
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710
 

800
 

900
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100 
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400 
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 Ghi chú: 

− Căn cứ vào hệ số ϕ, số cấp tốc độ Z và giá trị số vòng quay đầu tiên n1 để tra 
bảng xác định chuỗi số vòng quay danh nghĩa của máy. 

− Chuỗi số vòng quay tiêu chuẩn cho trong bảng 1-3 cũng dùng làm chuỗi số 
hành trình kép của những máy có chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến khứ hồi 
như máy bào, máy xọc. Ngoài ra, nó còn dùng làm chuỗi số lượng chạy dao cho 
những lượng chạy dao không phụ thuộc vào một vòng quay của trục chính mà được 
tính bằng lượng chạy dao trên một phút, tức là s [mm/ph]. 

− Cho phép lập một chuỗi số vòng quay mới gồm những trị số ở chuỗi tiêu chuẩn 
bỏ cách quãng đều nhau. Ví dụ: lập chuỗi số vòng quay có hệ số ϕ = 1,26 và n1 = 14 
v/ph. Các giá trị của chuỗi số vòng quay đó lần lượt là n1 = 14 v/ph,  n2 = 18 v/ph, n3 = 
22,4 v/ph, n4 = 28 v/ph, n5 = 33,5 v/ph … Các số vòng quay này cách nhau 4 khoảng 
cách. Đó là do hệ số cấp vận tốc của chuỗi số vòng quay này bằng trị số ϕ cơ sở có 
luỹ thừa bằng số khoảng cách E, nghĩa là: 

     ϕ = 1,06E = 1,064 = 1,26     (E = 4 với E – khoảng cách ở chuỗi cơ sở) 

 Tương tự, nếu muốn lập một chuỗi bất kỳ có hệ số cấp vận tốc ϕ = 1,41 thì: 

ϕ = 1,06E  = 1,066 = 1,41       (E = 6) 

 Khi đó, các trị số vòng quay trong chuỗi này cách nhau 6 khoảng ở chuỗi cơ sở. 
Nếu n1 = 14 v/ph thì sẽ có chuỗi: 14 ; 20 ; 28 ; 40 ; … 

1.2.4. Xác định công suất động cơ 

 Khi thiết kế máy, cần phải tiến hành xác định công suất động cơ điện, để tạo cơ 
sở cho việc tính toán động lực học của các chi tiết máy và bộ phận máy trong máy. 
Thường khó xác định chính xác công suất động cơ điện của một máy khi thiết kế mới. 
Lý do là vì: 

− Chưa thể tính chính xác được lực cắt và lực chạy dao của các quá trình cắt gọt 
khác nhau khi gia công chi tiết trên máy, đặc biệt là trong quá trình khởi động và đảo 
chiều. 

− Chưa hiểu rõ các điều kiện sử dụng máy, đặc biệt là đối với các máy vạn năng 
có nhiều công dụng. 

− Khó xác định chính xác các tổn thất về ma sát trong các khâu truyền động, 
nhất là khi làm việc ở vận tốc cao. 

 Vì vậy trong thực tế, việc xác định công suất động cơ thường dựa vào kinh 
nghiệm hoặc so sánh với công suất máy hiện có. 

1. Xác định công suất động cơ truyền động chính 

 Có hai phương pháp tính công suất cần thiết của động cơ điện: 
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a. Phương pháp gần đúng: tính công suất động cơ theo công suất cắt Nc và hiệu 
suất tổng η. 

 Công suất cắt Nc được tính trên cơ sở lực cắt tới hạn Pz [N] và vận tốc cắt tới hạn 
V [m/ph]: 

  Nc  = 
61200

VPz    [kW] (1-34) 

 Để tính chính xác lực cắt theo nguyên lý cắt (bảng 1-4), cần phải chọn chế độ cắt 
theo chế độ thử máy hoặc chế độ công nghệ cao (gia công thô). 

 Công suất cắt Nc thường chiếm khoảng 70 ÷ 80% công suất động cơ điện, nên có 
thể tính gần đúng công suất động cơ điện Nđ theo công thức sau: 

  Nñc  = 
η

cN
   [kW] (1-35) 

 Trong đó: η = 0,7 ÷ 0,85 dùng cho máy có chuyển động chính quay tròn. 

   η = 0,6 ÷ 0,75 dùng cho máy có chuyển động chính tịnh tiến. 

 Để xác định chính xác hơn trị số η, có thể tìm hiệu suất từng khâu ηi nếu đã định 
xong được kết cấu máy, sau đó tính hiệu suất tổng η của toàn xích truyền động: 

  η = η1. η2. η3 … = ∏ η
j

1
i  (1-36) 

b. Phương pháp chính xác: thường được sử dụng để tính lại Nđc sau khi đã định 
xong được kết cấu máy: 

  Nñc  = Nc + N0 + Np     [kW] (1-37) 

 với N0 là công suất chạy không và Np công suất tiêu hao phụ do hiệu suất và các 
nguyên nhân ngẫu nhiên khác. Công suất phụ Np có thể lấy gần đúng 10 ÷ 15% Nc 

  Công suất chạy không N0 có thể tính theo công thức thực nghiệm sau: 

  N0 = Km ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++ tc

tb

tc
tcIIIIII6

tb n
d
d

Knnn
10
d

...  (1-38) 

Trong đó: Km – hệ số phụ thuộc chất lượng chế tạo các chi tiết và điều kiện bôi trơn, 
thường chọn Km = 3 ÷ 6. 

            dtb – đường kính trung bình của tất cả các ngõng trục của máy [mm]. 

 nI , nII , nIII … – số  vòng quay của tất cả các trục (không kể trục chính)  [v/ph]. 

            dtc – đường kính của trục chính [mm]. 

            ntc – số  vòng quay của trục chính [v/ph]. 

           Ktc – hệ số tổn thất riêng tại trục chính (Ktc = 1,5 nếu ổ trục chính là ổ lăn, 
Ktc = 2 nếu ổ trục chính là ổ trượt). 
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Bảng 1-4: Bảng các công thức tính lực cắt 
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2.  Xác định công suất động cơ chạy dao 

 Công suất động cơ điện dùng thực hiện lượng chạy dao thường được xác định 
bằng hai phương pháp: 

a. Phương pháp gần đúng: lấy công suất động cơ chạy dao Nđcs tỉ lệ với công suất 
động cơ thực hiện chuyển động chính Nđc. 

  Nñcs = K.Nñc   [kW] (1-39) 

Trong đó: K = 0,04 dùng cho máy tiện, máy Revolver, máy khoan. 

           K = 0,08 dùng cho máy tiện nhiều dao tự động, nửa tự động. 

           K = 0,15 dùng cho máy phay. 

           K ≈ 0 dùng cho máy bào, máy mài. 

b. Phương pháp chính xác: tính công suất động cơ từ lực chạy dao Q: 

  Nñcs  = 
s

s
61200

VQ
η

   [kW] (1-40) 

Trong đó: Vs – vận tốc chạy dao [m/ph], được tính từ lượng chạy dao lớn nhất. 

                  ηs – hiệu suất truyền động cơ cấu chạy dao (thường ηs U 0,15 ÷ 0,2). 

 Lực chạy dao Q được tính từ các công thức thực nghiệm tùy thuộc vào kết cấu 
của các loại sống trượt khác nhau: 

  Q = k.Fx + Fms      [N] (1-41) 

 với:  k – hệ số làm tăng lực ma sát do Px tạo ra mômen lật. 

   Px, Py, Pz – các thành phần của lực cắt [N]. 

      Fms – lực ma sát trên sống trượt [N]. Lực này được tính tùy theo các loại sống 
trượt khác nhau (bảng 1-5). 
 

Hệ số 
Loại sống trượt Lực ma sát Fms 

k f 

Sống trượt lăn trụ và tổ hợp (máy tiện) (Pz + G) f 1,15 0,15 ÷ 0,18

Sống trượt phẳng (máy tiện, máy Revolver) (Pz + Py + G) f 1,1 0,15 

Sống trượt đuôi én (máy phay) (Pz + 2Py + G) f 1,4 0,2 

Ống trục chính máy khoan f
d
M2 x  1 0,15 

Chú thích: G – trọng lượng các bộ phận chuyển động tịnh tiến [N]. 

             f – hệ số ma sát trượt. 

      d – đường kính trục chính máy khoan [mm]. 
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Chương 2                  THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ 

2.1. KHÁI NIỆM 
Hộp tốc độ là một trong những bộ phận quan trọng của máy cắt kim loại dùng để 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

− Truyền chuyển động và công suất từ động cơ điện đến trục chính. 

− Có khả năng thay đổi tốc độ quay của trục chính hoặc trục cuối cùng của hộp 
tốc độ nhằm đạt các giá trị số vòng quay theo yêu cầu với công bội ϕ và với số cấp 
vận tốc Z. 

Với các thông số cơ bản ban đầu là Rn, ϕ và Z, có thể có nhiều phương án thiết 
kế khác nhau về kết cấu hộp tốc độ. Vì vậy, người thiết kế cần phải phân tích và lựa 
chọn phương án thích hợp dựa vào các yêu cầu sau: 

− Đảm bảo thực hiện đầy đủ và tương đối chính xác các giá trị số vòng quay từ n1 
÷  nZ theo yêu cầu. 

− Có xích truyền động ngắn, hiệu suất truyền động cao. 

− Kết cấu hộp tốc độ phải đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế tạo và 
lắp ráp. 

− Việc điều khiển phải nhẹ nhàng và đảm bảo an toàn. 

− Đáp ứng được tính kinh tế. 

Trong phạm vi chương này, chúng ta chỉ nghiên cứu phương pháp thiết kế hộp tốc 
độ dùng trong truyền động phân cấp. 

 

2.2. THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ DÙNG CƠ CẤU BÁNH RĂNG DI TRƯỢT 
Cơ cấu bánh răng di trượt là cơ cấu dùng để thay đổi tốc độ quay giữa các trục 

bằng cách thay đổi sự ăn khớp của các cặp bánh răng trong nhóm di trượt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-1: Cơ cấu bánh răng di trượt

Z2

I 

II 

III 

nI 

nII 

nIII 

Z1 Z3 

Z4 
Z5 

Z’1 
Z’2 Z’3 

Z’4 Z’5

Nhóm a

Nhóm b 
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Số cấp tốc độ Z của hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt được tính bằng công 
thức sau: 

  Z = pa . pb . pc … pw (2-1) 

với pa , pb , pc ,…, pw là số tỉ số truyền trong các nhóm bánh răng di trượt a, b, c, …, 
w. Để tạo điều kiện cho từng cặp bánh răng ăn khớp trong quá trình di trượt dọc trục 
mà không vướng lẫn nhau, pi U 3. 

Thông thường các bánh răng trong một nhóm di trượt có cùng môđun m. Khi đó, 
tổng số răng của từng cặp bánh răng ăn khớp trong một nhóm di trượt phải bằng nhau: 

  Z1 + Z’1 = Z2 + Z’2 = … = ∑Z  = const (2-2) 

 Để tăng số cấp tốc độ Z của hộp tốc độ, có thể tăng số tỉ số truyền trong các 
nhóm bánh răng di trượt hoặc tăng số nhóm bánh răng di trượt. 
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Hình 2-2: Các loại hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt 
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Hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt được sử dụng rất rộng rãi trong các 
máy công cụ vạn năng vì có những ưu điểm sau: 

− Dễ dàng đạt được tỉ số truyền và số vòng quay theo yêu cầu. 

− Có khả năng truyền được mômen và công suất lớn với kích thước tương đối nhỏ 

− Chỉ có bánh răng đang làm việc (tham gia vào xích truyền động) thì mới ăn 
khớp với nhau, các bánh răng khác không ăn khớp nên ít bị mòn. Vì vậy, hiệu suất 
truyền động tăng và tổn thất năng lượng giảm. 

Tuy nhiên, nó cũng có một số nhược điểm sau: 

− Việc thay đổi tốc độ có khó khăn, đặc biệt là khi quay với vận tốc lớn. Cơ cấu 
điều khiển phức tạp nếu số cấp tốc độ Z lớn. 

− Kích thước chiều trục của hộp tương đối lớn. 

− Chỉ dùng được bánh răng thẳng, rất khó dùng bánh răng nghiêng và không 
dùng được bánh răng chữ V. 

Các phương án tổ hợp xích tốc độ của máy tiện được giới thiệu trong hình 2-3. 
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a) Máy T616 

ÑC 
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b) Maùy T616AÑC

Hình 2-3: Các phương án tổ hợp xích tốc độ của máy tiện 

HTÑ + HTC 

c) Máy T620 

ÑC 

HTÑ + HTC 

d) Máy T615 

ÑC
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Khi thiết kế hộp tốc độ dùng bánh răng di trượt, trước tiên cần xác định các thông 
số cơ bản của hộp tốc độ: 

− Các giá trị số vòng quay tiêu chuẩn ntc của trục cuối cùng (trục chính của hộp). 
− Số cấp tốc độ Z của hộp. 

− Phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn. 

− Hệ số cấp vận tốc ϕ. 

Thiết kế động học cho hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt cần lần lượt 
theo các bước sau: 

2.2.1. Chọn phương án không gian (PAKG) 
 Phương án không gian là phương án lựa chọn và bố trí các nhóm truyền động của 

hộp tốc độ để đạt được số cấp tốc độ Z theo yêu cầu. 

Bảng 2-1: Các phương án không gian của hộp tốc độ dùng bánh răng di trượt. 
 

Z Phương án không gian 

4 2x2   

6 3x2 2x3  

2x2x2   
8 

4x2 (2x4)  

9 3x3   

10 (5x2) (2x5)  

3x2x2 2x3x2 (2x2x3) 
12 

4x3 (3x4)  

15 (5x3) (3x5)  

2x2x2x2   

4x2x2 (2x4x2) (2x2x4) 16 

(4x4)   

18 3x3x2 3x2x3 2x3x3 

3x2x2x2 2x3x2x2  
24 

4x3x2 (3x4x2) (3x2x4) 

Chú ý : Các phương án trong dấu ngoặc thường ít dùng. 

Chú thích: 

− Ứng với mỗi số cấp tốc độ Z cho trước, có thể có nhiều PAKG khác nhau. 
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− Các nhóm truyền động có nhiều tỉ số truyền nên bố trí ở đầu xích truyền động, 
nhằm mục đích làm cho kích thước của hộp tốc độ nhỏ gọn. Đó là vì thông thường hộp 
tốc độ có khuynh hướng giảm tốc nên càng gần trục cuối cùng hay trục chính thì 
mômen xoắn càng lớn, làm cho các chi tiết truyền động có kích thước càng lớn. 
                                               pa > pb > pc … 

2.2.2. Xác định các tỉ số truyền của hộp tốc độ 

1. Mối quan hệ giữa các tỉ số truyền trong một nhóm bánh răng di trượt 

Các tỉ số truyền của các cặp bánh răng trong một nhóm di trượt và giữa các nhóm 
di trượt có mối quan hệ ràng buộc. Để tìm mối quan hệ này, hãy xét một hộp tốc độ 
dùng cơ cấu bánh răng di trượt có Z = 12 như hình 2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu thay đổi lần lượt vị trí ăn khớp của các bánh răng trong các nhóm theo thứ 
tự từ trên xuống, tức là đầu tiên thay đổi tỉ số truyền của nhóm a, sau đó nhóm b và 
cuối cùng là nhóm c, chuỗi số vòng quay của trục chính được tính như sau: 

n1 = n0 . i1 . i4 . i6 

n2 = n0 . i2 . i4 . i6 

n3 = n0 . i3 . i4 . i6 

n4 = n0 . i1 . i5 . i6 

n5 = n0 . i2 . i5 . i6 

n6 = n0 . i3 . i5 . i6 

n7 = n0 . i1 . i4 . i7 

n8 = n0 . i2 . i4 . i7 

      n9 = n0 . i3 . i4 . i7 

Z’5

n0 

Nhóm a 

Nhóm b 

Nhóm c

Z1 Z3 Z2

Z’1 Z’3 Z’2 

Z4

Z5 

Z’4

Z6 
Z7 

Z’6 Z’7 

I 

II 

III 

IV 

Hình 2-4: Sơ đồ động của hộp tốc độ dùng bánh răng di trượt có Z = 12
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n10 = n0 . i1 . i5 . i7 

n11 = n0 . i2 . i5 . i7 

n12 = n0 . i3 . i5 . i7 

 Chia từng vế của các phương trình tương ứng trong hệ 12 phương trình trên sẽ có: 

Nhóm a :   n1 : n2 : n3 = n4 : n5 : n6 = ... = i1 : i2 : i3 

       n1 : n2 : n3 = 1 : ϕ : ϕ2 

⇒   i1 : i2 : i3 = 1 : ϕ : ϕ2 (2-3) 

Nhoùm b :    n1 : n4  = n2 : n5 = ... = i4 : i5  

       n1 : n4 = 1 : ϕ3 

⇒   i4 : i5 = 1 : ϕ3 (2-4) 

Nhoùm c :        n1 : n7  = n2 : n8 = ... = i6 : i7  

n1 : n7 = 1 : ϕ6 

⇒   i6 : i7 = 1 : ϕ6 (2-5) 

Từ các công thức (2-3), (2-4), (2-5), người ta nhận thấy rằng nếu các số vòng 
quay của trục chính (hay trục cuối cùng của hộp tốc độ) tuân theo qui luật cấp số nhân 
có công bội là ϕ thì các tỉ số truyền trong mỗi nhóm truyền động cũng tuân theo qui 
luật cấp số nhân có công bội là ϕ iX  (xi được gọi là đặc tính hay lượng mở của nhóm 
truyền động). Cụ thể là: 

− Nhóm thay đổi thứ nhất (ký hiệu I) là nhóm a (được gọi là nhóm cơ sở): có các tỉ 
số truyền tuân theo qui luật cấp số nhân với công bội là ϕ iX  = ϕ1 ⇒ Nhóm a có lượng 
mở xa = 1. 

− Nhóm thay đổi thứ hai (ký hiệu II) là nhóm b (được gọi là nhóm khuếch đại 
thứ nhất): có các tỉ số truyền tuân theo qui luật cấp số nhân với công bội là ϕ iX  = ϕ3 
⇒ Nhóm b có lượng mở xb = 3. 

− Nhóm thay đổi thứ ba (ký hiệu III) là nhóm c (được gọi là nhóm khuếch đại 
thứ hai): có các tỉ số truyền tuân theo qui luật cấp số nhân với công bội là ϕ iX  = ϕ6 ⇒ 
Nhóm c có lượng mở xc = 6. 

Tổng quát: Nếu trong một hộp tốc độ có w nhóm truyền động và số tỉ số truyền trong 
mỗi nhóm theo thứ tự là pa , pb , pc ... pw thì lượng mở của các nhóm truyền động là: 

− Nhóm cơ sở: có lượng mở xi = 1 

− Nhóm khuếch đại thứ nhất: có lượng mở xi = pa 

− Nhóm khuếch đại thứ hai: có lượng mở xi = pa × pb 

− ....................................... 
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− Nhóm truyền động pw  được gọi là nhóm khuếch đại thứ (w-1): có lượng mở  

xi = pa × pb × ... × pw-1 (2-6) 

nghĩa là Lượng mở của một nhóm truyền động nào đó bằng tích của các số tỉ số 
truyền của các nhóm truyền động đã được thay đổi trước nó. 

2. Phương án thay đổi thứ tự (gọi tắt là phương án thứ tự PATT) 

Phương án thứ tự là phương án thay đổi lần lượt vị trí ăn khớp của các bánh răng 
trong các nhóm truyền động theo một thứ tự nào đó. 

− Trong hộp tốc độ có phương án không gian Z = 3 × 2 ×2 cho trong hình (2-
4), với cách thay đổi theo thứ tự như trên: đầu tiên là nhóm a, sau đó đến nhóm b và 
cuối cùng là nhóm c, sẽ có phương án thứ tự I-II-III. 

− Với cách thay đổi theo thứ tự khác sẽ có thêm các phương án thứ tự sau II-I-
III, I-III-II, II-III-I, III-I-II, III-II-I. 

− Lượng mở xi của mỗi nhóm truyền động sẽ thay đổi theo từng phương án thứ tự. 

− Số lượng phương án thứ tự được tính bằng công thức:           q = w! (2-7) 

 với w là số lượng nhóm truyền động có trong hộp tốc độ. 

− Công thức kết cấu của hộp tốc độ có dạng tổng quát sau: 

Z = pa [xa] . pb [xb] . ... pw-1[xw-1]. (2-8) 

3. Lưới kết cấu 

Lưới kết cấu là một loại sơ đồ qui 
ước, biểu thị mối quan hệ về kết cấu của 
các nhóm truyền động trong hộp tốc độ 
cũng như mối quan hệ giữa các tỉ số 
truyền trong từng nhóm truyền động. 

Cách vẽ lưới kết cấu: 

− Vẽ các đường thẳng song song 
nằm ngang (có thể cách đều hay không 
cách đều): biểu thị cho các trục trong 
hộp tốc độ. 

− Vẽ các đường thẳng song song thẳng đứng cách đều: biểu thị cho các số vòng 
quay. Khoảng cách giữa các đường thẳng này là những quãng bằng nhau, có giá trị 
bằng logϕ (để đơn giản lấy những quãng cách đó bằng ϕ). 

− Vẽ các tia nối liền giữa các trục: tượng trưng cho các tỉ số truyền giữa các trục. 
Số lượng tia nối giữa các trục bằng số tỉ số truyền của nhóm truyền động giữa hai trục 
đó. Khoảng cách mở ra giữa các tia bằng lượng mở xi của nhóm truyền động. 

Hình 2-5: Lưới kết cấu của PATT I-II-III 

i3 

n1 n1
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− Do lưới kết cấu được qui ước vẽ đối xứng nên số vòng quay n0 của trục I được 
chọn ở vị trí giữa và các tia được vẽ đối xứng. 

Các dạng lưới kết cấu khác nhau tương ứng với các phương án thứ tự của hộp tốc 
độ có phương án không gian Z = 3 × 2 ×2 cho trong hình 2-6 
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Hình 2-6: Lưới kết cấu của các PATT khác nhau 
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PATT II-I-III: Z = 3[2]. 2[1]. 2[6] 
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PATT III-I-II: Z = 3[4]. 2[1]. 2[2] 
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PATT II-III-I: Z = 3[2]. 2[6]. 2[1] 
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PATT III-II-I: Z = 3[4]. 2[2]. 2[1] 
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PATT I-II-III: Z = 3[1]. 2[3]. 2[6] 
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PATT I-III-II: Z = 3[1]. 2[6]. 2[3] 
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 Để đánh giá và lựa chọn phương án thứ tự cũng như lưới kết cấu hợp lý, cần phải: 

Thứ nhất, kiểm tra phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền Ri của từng nhóm truyền động 
trong hộp tốc độ với phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền cho phép [Ri] (thực ra chỉ cần 
kiểm tra nhóm truyền động có Ri lớn nhất, khi đó các nhóm khác đương nhiên thỏa 
mãn yêu cầu này) theo công thức: 

 Ri U [Ri] (2-9) 

 Phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền Ri của từng nhóm truyền động được tính: 

  Ri = 
min

max

i
i

 (2-10) 

với imax và imin là tỉ số truyền lớn nhất và nhỏ nhất của nhóm truyền động đang xét. 

Đồng thời, nếu một nhóm truyền động nào đó có p tỉ số truyền (với i1 = imin và ip = 
imax) và có lượng mở là xi , thì: 

i1 : i2 : i3 : . . . : ip = 1 : ϕ iX  : ϕ iX2 : . . . ϕ ( ) iX1p −  (2-11) 

 Từ (2-10) và (2-11) ⇒  Ri = 
min

max
i
i  = 

1

p

i
i

 = ϕ ( ) iX1p −  (2-12) 

 Phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền cho phép [Ri] của một nhóm truyền động được 
tính: 

  [Ri] = 
]i[
]i[

min

max  (2-13) 

với [imax]và [imin] là tỉ số truyền lớn nhất và nhỏ nhất cho phép của một nhóm 
truyền động. Trong thực tế, để kích thước các bánh răng không quá chênh lệch trong 
một nhóm truyền động, tỉ số truyền lớn nhất và nhỏ nhất cho phép của một nhóm 
truyền động thường dùng trên máy công cụ có giới hạn như sau: 

− Đối với hộp tốc độ:                     
4
1  U i U 2      (2-14) 

  ⇒    [Ri] = 
]i[
]i[

min

max  = 
1
2  : 

4
1  = 8 (2-15) 

− Đối với hộp chạy dao:                 
5
1  U i U 2,8  (2-16) 

  ⇒    [Ri] = 
]i[
]i[

min

max  = 
1
82 ,  : 

5
1  = 14 (2-17) 

Thứ hai, một phương án thứ tự được xem là tốt nếu lượng mở của các nhóm 
truyền động theo thứ tự từ trên xuống dưới có giá trị thay đổi từ từ hay lưới kết cấu có 
dạng hình rẽ quạt (các tia đặc trưng cho các tỉ số truyền thay đổi từ từ). 

 Từ hình (2-6), phương án thứ tự I-II-III được xem là hợp lý nhất. 
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4. Đồ thị số vòng quay 

Do lưới kết cấu được qui ước vẽ đối xứng nên chưa thể hiện được giá trị thực của 
số vòng quay và giá trị thực của tỉ số truyền. Để thể hiện các giá trị thực này, người ta 
dùng đồ thị số vòng quay. 

Cách vẽ đồ thị số vòng quay: 

− Vẽ các đường thẳng song song nằm ngang và các đường thẳng song song 
thẳng đứng (tương tự lưới kết cấu). 

− Vẽ các tia nối liền giữa các trục: biểu thị cho giá trị thực của các tỉ số truyền 
giữa các trục. Các tia không bố trí đối xứng như lưới kết cấu mà bố trí thích ứng với 
giá trị tỉ số truyền theo qui ước như sau: 

• Tia thẳng đứng biểu diễn tỉ số truyền i = 1 (đồng tốc). 

• Tia nghiêng trái biểu diễn tỉ số truyền i < 1 (giảm tốc). Tia nghiêng trái một ô 

có tỉ số truyền i = 
ϕ
1 , hai ô có tỉ số truyền i = 2

1
ϕ

, ba ô có tỉ số truyền i = 3
1
ϕ

 . . . 

• Tia nghiêng phải biểu diễn tỉ số truyền i > 1 (tăng tốc). Tia nghiêng phải một ô 
có tỉ số truyền i = ϕ, hai ô có tỉ số truyền i = ϕ 2 , ba ô có tỉ số truyền i = ϕ 3 . . . 

• Các tia song song có cùng một giá trị tỉ số truyền như nhau. 

Từ một lưới kết cấu, có thể vẽ nhiều đồ thị số vòng quay khác nhau bằng cách thay 
đổi độ nghiêng của các tia, nghĩa là thay đổi các giá trị của tỉ số truyền (hình 2-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Với phương án 1: i1 = 2
1
ϕ

 ; i2 = 
ϕ
1  ; i3 = 1 ; i4 = 3

1
ϕ

 ; i5 = 1 ; i6 = 4
1
ϕ

 ; i7 = ϕ2 
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Hình 2-7: Các phương án đồ thị số vòng quay khác nhau 

n12 Phương án 2 
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 Với phương án 2: i1 = 2
1
ϕ

 ; i2 = 
ϕ
1  ; i3 = 1 ; i4 = 2

1
ϕ

 ; i5 =  ϕ ; i6 = 3
1
ϕ

 ; i7 = ϕ3 

 Nguyên tắc chung để chọn tỉ số truyền là: 

− Đảm bảo các giá trị của tỉ số truyền 
không vượt qúa giới hạn cho phép của nó 
(được cho trong công thức 2-14 hoặc 2-16). 

− Nên chọn tỉ số truyền i ≈ 1 để kích 
thước bánh răng chủ động và bị động gần 
bằng nhau, điều kiện làm việc tương đối 
đồng đều và bộ truyền nhỏ gọn. Tuy nhiên, 
nếu chọn tỉ số truyền i ≈ 1 thì để đạt các giá 
trị số vòng quay thấp của hộp tốc độ, xích 
truyền động sẽ rất dài và kích thước chung 
của toàn hộp sẽ lớn. Vì vậy nguyên tắc này 
chỉ phù hợp cho các nhóm truyền động đầu 
tiên có yêu cầu số vòng quay lớn. 

− Để đạt được giá trị số vòng quay nhỏ nhất nmin và lớn nhất nmax từ số vòng 
quay n0 trên trục I, cần phải bố trí nhiều tỉ số truyền giảm hay tăng tốc từ từ qua các 
trục trung gian, tránh việc chọn tỉ số truyền giảm hay tăng đột ngột. Trong hình 2-8, 
để đạt số vòng quay n1 từ số vòng quay n0, chọn các tỉ số truyền i1, i2, i3 là hợp lý nhất  

− Các tỉ số truyền phải được chọn theo trị số tiêu chuẩn (bảng 2-2) của dãy số 
Renard 40 (R40) được tính theo công thức: 

  i = 1,06E       (với E là số nguyên) (2-18) 
Bảng (2-2) 

E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

i 1 1,06 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,5 1,58 1,68 1,78 1,88 2 

E 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

i 2,11 2,24 2,37 2,51 2,66 2,82 3 3,16 3,35 3,55 3,76 4 

 Từ đồ thị số vòng quay đã vẽ, các tỉ số truyền được tính theo công thức sau: 

  i = ϕm  (2-19) 

với m là một số bất kỳ, phụ thuộc vào độ nghiêng của tia được vẽ trên đồ thị số 
vòng quay (m = 0 với tia thẳng đứng, m < 0 với tia nghiêng trái và m > 0 với tia 
nghiêng phải). 

 Các tỉ số truyền thông dụng ứng với hệ số  ϕ = 1,26 và ϕ = 1,41 cho trong bảng (2-3) 
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Hình 2-8: Các phương án chọn tỉ số 
                truyền  hợp lý 
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ϕ m 
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Hình 2-9: Bố trí các tỉ số truyền 

Bảng (2-3) 

 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

1,26 1 1,12 1,26 1,41 1,58 1,78 2 2,24 2,51 2,82 3,16 3,55 4 

1,41 1 1,19 1,41 1,68 2 2,37 2,82 3,35 4   

Do vậy, khi vẽ đồ thị số vòng quay, không nhất thiết phải vẽ các tia nghiêng đúng 
vào vị trí giao điểm của đường thẳng nằm ngang và thẳng đứng miễn là các tỉ số truyền 
có giá trị tiêu chuẩn (bảng 2-2). Với ϕ = 1,26, các tỉ số truyền trong hình (2-9) là: 

  i1 = 51

1
,ϕ

 = 
51261

1
,,

 = 
41,1
1  

   i2 = 50
1

,ϕ
 = 

50261
1

,,
 = 

121
1
,

 

  i3 = i5 = ϕ0,5 = 1,12 

  i4 = 52
1

,ϕ
 = 

52261
1

,,
 = 

781
1
,

 

  i6 = 4
1
ϕ

 = 4261
1

,
 = 

512
1
,

 

  i7 = ϕ2 = 1,262 = 1,58 

 Để đánh giá và lựa chọn đồ thị số vòng quay hợp lý, cần phải: 

Thứ nhất, kiểm tra các tỉ số truyền i đã được xác định từ đồ thị số vòng quay 
(thực ra chỉ cần kiểm tra tỉ số truyền imin và imax, khi đó các tỉ số truyền khác đương 
nhiên thỏa) với tỉ số truyền cho phép [imin] và [imax]  theo công thức: 

  imin � [imin] và imax U [imax] (2-20) 

Trong hình (2-7), với phương án 1 chỉ cần kiểm tra imin = i6 = 4
1
ϕ

� [imin] = 
4
1  và 

imax = i7 = ϕ2 U [imax] = 2; với phương án 2 chỉ cần kiểm tra imin = i6 = 3
1
ϕ

� [imin] = 

4
1  và imax = i7 = ϕ3U [imax] = 2. 

Thứ hai, nên chọn tỉ số truyền sao cho số vòng quay của các trục trung gian (là 
các trục ở giữa trục động cơ và trục cuối cùng) càng lớn càng tốt. Đó là vì khi truyền 
cùng một công suất như nhau, số vòng quay càng lớn thì mômen xoắn càng nhỏ, dẫn 
đến kích thước của bộ truyền sẽ nhỏ. Cũng vì lý do đó, nên chọn số vòng quay n0 của 
trục I lớn nhất có thể được, sao cho vừa đảm bảo các điều kiện của tỉ số truyền trong 
hộp tốc độ vừa đảm bảo tỉ số truyền của bộ truyền đai từ động cơ đến trục I có giá trị 
iđ  ≈ 1 để bộ truyền đai có kết cấu nhỏ gọn. 
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Trong trường hợp kiểm tra phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền Ri hoặc tỉ số truyền i 
không đạt, người ta có thể dùng một hoặc đồng thời các giải pháp sau đây để khắc phục: 

− Làm trùng tốc độ. 

− Thêm trục trung gian. 

− Dùng truyền động phức tạp. 

Các giải pháp này sẽ tạo ra các dạng đặc biệt của lưới kết cấu và đồ thị số vòng 
quay, có những điểm khác biệt với lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay đã đề cập ở trên. 

a. Làm trùng tốc độ 

 Làm trùng tốc độ là giải pháp cố ý của người thiết kế với hai mục đích sau: 

− Đảm bảo phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền Ri của một nhóm truyền động thoả 
mãn điều kiện cho phép: Ri U [Ri]. 

− Đảm bảo một điều kiện kết cấu và công nghệ cụ thể nào đó của máy như việc 
sử dụng kết hợp với xích cắt ren khuếch đại trong máy T620. 

Để đảm bảo điều kiện về Ri, phải giảm lượng mở của nhóm truyền động có Ri 
vượt quá giới hạn cho phép (thường là nhóm truyền động cuối cùng). Điều này làm 
cho máy có một số cấp tốc độ bị trùng. 

 Ví dụ: Thiết kế hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt có Z = 24,  ϕ = 1,26. 

Chọn phương án không gian Z = 3 × 2 ×2 ×2 và phương án thứ tự I-II-III-IV, 
công thức kết cấu là Z = 3[1] . 2[3] . 2[6] . 2[12]      (hình 2-10). 

 Phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền Ri của nhóm truyền động cuối cùng được tính 

theo công thức (2-12):  Ri = ϕ ix1p )( − = ϕ 613 )( − = ϕ12 = 1,2612 = 16 > [Ri] = 8 
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 I n0

Hình 2-10: Lưới kết cấu của PAKG Z = 3 × 2 × 2 × 2 và PATT I-II-III-IV 
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n0 

Để Ri đạt yêu cầu, phải giảm lượng mở của nhóm truyền động cuối cùng từ x = 
12 xuống x = 9. Khi đó Ri = ϕ9 = 1,269 = 7,94 < [Ri] = 8 và có 3 tốc độ trùng. 

 Công thức kết cấu được viết lại như sau: Z = 3[1] . 2[3] . 2[6] . 2[9] 

 Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay sau khi giảm lượng mở (hình 2-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-11: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của phương án làm trùng tốc độ 
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Lưu ý: Nếu chỉ để đảm bảo số cấp tốc độ Z theo yêu cầu, về nguyên tắc có thể 
giảm lượng mở ở bất cứ nhóm truyền động nào. Số cấp tốc độ bị trùng phụ thuộc vào 
lượng giảm của lượng mở và vị trí của nhóm truyền động có lượng mở bị giảm. Hãy 
xem xét các trường hợp giảm lượng mở khác nhau của PAKG Z = 3 × 2 ×2 và PATT 
I-II-III trong hình 2-12. 

− PA (a): không làm trùng tốc độ. Công thức kết cấu: Z = 3[1] . 2[3] . 2[6] 

− PA (b): giảm lượng mở nhóm c từ xc = 6 xuống  xc = 5, làm trùng một tốc độ. 
Công thức kết cấu: Z = 3[1] . 2[3] . 2[5] 

− PA (c): giảm lượng mở nhóm c từ xc = 6 xuống  xc = 4, làm trùng hai tốc độ. 
Công thức kết cấu: Z = 3[1] . 2[3] . 2[4] 

− PA (d): giảm lượng mở nhóm b từ xb = 3 xuống  xb = 2. Mặc dù chỉ giảm lượng 
mở một giá trị nhưng do vị trí của nhóm truyền động có lượng mở bị giảm không phải 
là nhóm cuối cùng nên có một tốc độ bị trùng trên trục III và số cấp tốc độ trên trục 
IV chỉ còn Z = 10. Khi đó, công thức kết cấu có dạng: Z = 3[1] . 2[2] . 2[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-12: Lưới kết cấu của các phương án làm trùng tốc độ khác nhau 
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Một ví dụ nữa minh hoạ về biện pháp làm trùng tốc độ là xét hộp tốc độ có 
PAKG Z = 3 × 3 ×2 và PATT I-II-III như trong hình (2-13). 

− PA (a): không làm trùng tốc độ. Công thức kết cấu: Z = 3[1] . 3[3] . 2[9] = 18 

− PA (b): giảm lượng mở nhóm b từ xb = 3 xuống  xb = 2, làm trùng hai tốc độ 
trên trục III và số cấp tốc độ trên trục IV chỉ còn Z = 14. Công thức kết cấu có dạng 
sau: Z = 3[1] . 3[2] . 2[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Thêm trục trung gian 

Đây là giải pháp thêm một hoặc một số trục trung gian vào nhóm truyền động có 
Ri vượt quá giới hạn cho phép, nhằm tách thành hai đường truyền trực tiếp và gián 
tiếp. Khi đó, do trong nhóm truyền động, các đường truyền không phải chỉ truyền 
chuyển động giữa hai trục nên không bị ràng buộc bởi điều kiện về Ri. 

Thêm trục trung gian còn là một giải pháp nhằm kéo dài xích truyền động để hạ 
thấp tỉ số truyền giữa hai trục. 

Khi thêm trục trung gian, phương án không gian của máy bị biến hình từ truyền 
động đơn giản sang truyền động phức tạp. 

Hãy xem xét trường hợp hộp tốc độ của máy tiện T616 (hình 2-16) với số cấp vận 
tốc Z = 12 và hệ số ϕ = 1,41. Hộp tốc độ máy tiện T616 gồm hai phần: hộp giảm tốc 
và hộp trục chính. Động cơ nối với hộp giảm tốc qua bộ truyền bánh răng có tỉ số 
truyền i0 và hộp giảm tốc nối với  hộp trục chính qua bộ truyền đai có tỉ số truyền iđ. 
Công thức kết cấu có dạng: 

    Z = 1[0]. 3[1]. 2[3]. 1[0]. 2[6] 

Ghi chú: Các nhóm truyền động chỉ có một tỉ số truyền sẽ có lượng mở xi = 0. 

 Hình 2-13: Lưới kết cấu trong các PA chưa làm trùng và đã làm trùng tốc độ
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Lưới kết cấu của phương án không gian này cho trong hình 2-14. Phạm vi điều 
chỉnh tỉ số truyền trong nhóm truyền động cuối cùng là: 

  Ri = 
min

max

i
i  = 

6

7

i
i  = ϕ6 = 1,416 = 8 

Tuy trong trường hợp này, Ri đạt yêu cầu nhưng cả hai tỉ số truyền i6 và i7 đều đạt 

giá trị tới hạn i6 = imin = 
4
1  và i7 = imax = 2. Để bộ truyền có kích thước nhỏ gọn và 

đảm bảo điều kiện làm việc tốt, người ta sử 
dụng trục trung gian V’ trong cơ cấu Hác-
ne tách truyền động ra làm hai đường 
truyền: đường truyền trực tiếp đi từ trục V 
sang trục VI với một tỉ số truyền i7 = 1 và 
đường truyền gián tiếp đi từ trục V sang 
trục trung gian V’ với tỉ số truyền i6a = 

52

1
,ϕ

rồi đi tiếp từ trục V’ đến trục VI với tỉ 

số truyền i6b = 
53

1
,ϕ

. Do đó máy có phương 

án không gian biến hình như sau: 

   Z = 1. 3. 2. 1 (1 + 1. 1) 

 

 

Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của máy T616 ứng với phương án không gian 
biến hình cho trong hình 2-15. Sơ đồ động của máy T616 cho hình 2-16. 
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Hình 2-14: Lưới kết cấu chưa có
                   trục trung gian 
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Hình 2-15: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của phương án không gian biến hình 
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N = 4,5 KW 
n = 1450 v/p 
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               Hình 2-16: Sơ đồ động máy tiện vạn năng T616             
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 Hình 2-17: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ có PAKG Z = 2 (1 + 2.2.2)
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c. Dùng truyền động phức tạp 

Truyền động phức tạp là loại truyền động có hai đường truyền động: đường 
truyền tốc độ nhanh và đường truyền tốc độ chậm. 

Công thức tổng quát để thể hiện phương án bố trí không gian của truyền động 
phức tạp: 

                             Z = Z0 (Z’ + Z”) = Z0Z’ + Z0Z”  (2-21) 
 Với     Z0 – số cấp tốc độ của phần chung. 

        Z0Z’ – số cấp tốc độ nhanh (phần truyền động bổ sung). 

       Z0Z” – số cấp tốc độ chậm (phần truyền động cơ bản). 

Ví dụ: Hộp tốc độ Z = 18 được phân tích theo PAKG sau: 

   Z = 2 (1 + 2.2.2) = 18 

   Z0Z’= 2[1].1[0] = 2 (đường truyền tốc độ nhanh) 

   Z0Z” = 2[1].2[2].2[4].2[8] = 16 (đường truyền tốc độ chậm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích của việc dùng truyền động phức tạp là để thoả mãn yêu cầu về phạm vi 
điều chỉnh tỉ số truyền cho phép Ri U [Ri]. Do được tách thành hai đường truyền riêng 
biệt nên lượng mở của các nhóm truyền động giảm nhỏ đi và có khả năng đạt được 
yêu cầu này. 

 Trở lại ví dụ về hộp tốc độ có Z = 24, ϕ = 1,26 (hình 2-10). Nếu dùng truyền 
động đơn giản với phương án không gian Z = 3 × 2 ×2 ×2 , phương án thứ tự I-II-
III-IV, công thức kết cấu là Z = 3[1] . 2[3] . 2[6] . 2[12] thì điều kiện về Ri không đạt. 
Vì vậy phải chọn truyền động phức tạp có PAKG sau (hình 2-18):  
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     Z = 2.2 (2 + 1.2.2) = 24 

 trong đó:  Z0Z’= 2[1].2[2].2[4] = 8   và Z0Z” = 2[1].2[2].2[4].2[8] = 16 
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 Hình 2-18: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ có PAKG Z = 2.2 (2 + 1.2.2)
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Hộp tốc độ máy tiện nặng 165 dùng truyền động phức tạp với kết cấu đặc biệt. 
PAKG của máy: Z = 3[2 +1.3(1 + 1.1)] ; ϕ = 1,26 ; nmin = 4 v/ph ÷ nmax = 800 v/ph có 
lưới kết cấu, đồ thị số vòng quay cho trong hình 2-19 và sơ đồ động trong hình 2-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2-19: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ máy tiện nặng 
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Các tỉ số truyền thực tế của máy có giá trị là: 
94,1
1i1 = , 

54,1
1i2 = , 

22,1
1i3 = , 

2
1i4 = , i5 = 1, 

52,2
1i6 = , 

16,3
1i7 = , 

58,1
1i8 = , i9 = 1,26, 

2
1i10 = , 

2
1i11 = , i12 = 9

1
ϕ

 = 

926,1
1  = 

8
1  

Tỉ số truyền i12 của truyền động cuối cùng trong hộp tốc độ có giá trị vượt quá 
giới hạn cho phép nhưng vì được thực hiện bằng ăn khớp bánh răng trong nên chấp 
nhận được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, do yêu cầu của kết cấu và điều kiện công nghệ, truyền động phức tạp 
vẫn có thể có một số tốc độ được bố trí trùng như trong trường hợp của máy T620. 
Theo sơ đồ động của hộp tốc độ máy T620 cho trong hình 2-21, PAKG của hộp là: 

   Z = 2.3 (1 + 2.2.1) = 30 

 Công thức kết cấu của các đường truyền tốc độ nhanh và chậm là: 

   Z0Z’= 2[1].3[2].1[0] = 6  

   Z0Z” = 2[1].3[2].2[6].2[12].1[0] = 24 

Trong đường truyền tốc độ chậm, nhóm truyền động thứ tư không đạt về Ri (ϕ12 = 
1,2612 = 16 > 8). Do yêu cầu của xích cắt ren khuếch đại trên máy, lượng mở của 
nhóm này được giảm xuống còn 6. Khi đó công thức kết cấu sẽ là: 

   Z0Z” = 2[1].3[2].2[6].2[6].1[0] = 18 

Hình 2-20: Sơ đồ động hộp tốc độ máy tiện nặng 165
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Ngoài ra, giữa đường truyền tốc độ nhanh và chậm còn có một tốc độ trùng nên 
số cấp tốc độ cuối cùng của máy là Z = 23 (hình 2-22). 
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Hình 2-22: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của máy tiện T620 
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Hình 2-23: Bản vẽ khai triển hộp tốc độ máy tiện 1K62 



 52

Hình 2-24: Bản vẽ khai triển hộp tốc độ máy phay P623 
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Một số lưu ý khi dùng phương án truyền động phức tạp 
 Với một số cấp tốc độ Z cho trước theo yêu cầu, có thể phân tích thành nhiều 

PAKG có sử dụng truyền động phức tạp. Sau khi tách cấp tốc đôï Z thành hai đường 
truyền: đường truyền tốc độ nhanh (Z0Z’) và đường truyền tốc độ chậm (Z0 Z”), cần 
phải kiểm tra điều kiện Ri  

− Nếu Ri vượt quá giới hạn cho phép, phải chọn lại phương án không gian khác. 

− Nếu Ri thoả mãn điều kiện (Ri U [Ri] = 8), tiến hành vẽ lưới kết cấu và đồ thị 
số vòng quay. Tuy nhiên, có thể có trường hợp chỉ vẽ được lưới kết cấu mà không vẽ 
được đồ thị số vòng quay do đồ thị số vòng quay còn bị ràng buộc về điều kiện tỉ số 
truyền i theo công thức (2-14): 

    
4
1  = [imin] U i U [imax] = 2     

Để thoả mãn điều kiện trên, trong đồ thị số vòng quay, giá trị tỉ số truyền lớn nhất 
trong các tỉ số truyền tăng tốc (tia nghiêng phải) imax = ϕn U 2 và giá trị tỉ số truyền 

nhỏ nhất trong các tỉ số truyền giảm tốc (tia nghiêng trái) imin = m
1
ϕ

 � 
4
1  

trong đó: n – số ô của tia nghiêng phải. 

        m – số ô của tia nghiêng trái. 

 Nếu ϕ = 1,26 thì n U 3 và m U 6, còn nếu ϕ = 1,41 thì n U 2 và m U 4. 

Để kiểm tra nhanh đồ thị số vòng quay vẽ được hay không, có thể thực hiện 
phương pháp đếm ô như sau: 

Bước 1: Tính số lượng ô cần thiết cho đồ thị số vòng quay ứng với số cấp tốc độ Z 
yêu cầu. Nếu hộp tốc độ cần có Z tốc độ thì đồ thị số vòng quay cần có ít nhất (Z – 1) ô. 

 Bước 2: Tính tổng số lượng ô tối đa T có thể đạt được của PAKG đã chọn Z = Z0 (Z’+Z”) 

                                 T = A + B + C  (ô) (2-22) 

trong đó: A – số lượng ô có thể đạt được của nhóm truyền động chung Z0. 

   B – số lượng ô có thể đạt được của nhóm truyền động nhanh Z’. 

   C – số lượng ô có thể đạt được của nhóm truyền động chậm Z”. 

 Với nhóm truyền động chung Z0, do Z0 = Pa. Pb. Pc … Pw nên A = (Pa. Pb. Pc … Pw) – 1. 

Với nhóm truyền động nhanh Z’, do Z’ = Pa1. Pb1. Pc1 … Pw1 nên B = nmax. w1, 
trong đó w1 là số lượng nhóm truyền động ở đường truyền tốc độ nhanh. 

Với nhóm truyền động chậm Z”, do  Z” = Pa2. Pb2. Pc2  … Pw2 nên C = mmax. w2 ,  
trong đó w2 là số lượng nhóm truyền động ở đường truyền tốc độ chậm 

 Bước 3: Kết luận về PAKG đã chọn. 
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• Nếu T � (Z – 1) : vẽ được đồ thị số vòng quay, PAKG có thể chấp nhận được. 
Tuy nhiên nếu T quá lớn so với số ô cần thiết (Z – 1), PAKG này tạo ra kết cấu hộp 
cồng kềnh, phức tạp. 

• Nếu T < (Z – 1) : không vẽ được đồ thị số vòng quay vì không thoả mãn được 
điều kiện về tỉ số truyền i. Biện pháp khắc phục trong trường hợp này là phải sử dụng 
PAKG biến hình bằng cách thêm trục trung gian để hạ thấp tỉ số truyền giữa hai trục. 
Thường người ta thêm trục trung gian vào đường truyền tốc độ chậm nhưng cần lưu ý 
đảm bảo chiều quay của trục cuối cùng như nhau trong cả hai đường truyền tốc độ 
nhanh và chậm. Muốn thế, tổng số lượng nhóm truyền động trong đường truyền tốc độ 
chậm w2 so với tổng số lượng nhóm truyền động trong đường truyền tốc độ nhanh w1 
phải bằng hoặc hơn một số nguyên 2, 4 …  

 Ví dụ: Thiết kế hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt có Z = 16, ϕ =1,41 

 Chọn PAKG: Z = 2 (2 + 3.2) = 16 

   Z0Z’= 2[1].2[2] = 4 (đường truyền tốc độ nhanh) 

   Z0Z” = 2[1].3[2].2[6] = 12 (đường truyền tốc độ chậm) 

Kiểm tra Ri ở  đường truyền tốc độ chậm: Ri < 8 nên thỏa mãn yêu cầu và có thể 
vẽ được lưới kết cấu. Trước khi vẽ đồ thị số vòng quay, cần kiểm tra khả năng vẽ 
được bằng cách dùng phương pháp đếm ô cho PAKG trên. 

 Với nhóm truyền động chung Z0, do Z0 = 2 nên A = Z0  – 1 = 1 ô. 

 Với nhóm truyền động nhanh Z’, do w1 = 1 nên B = nmax. w1 = 2  1 = 2 ô. 

 Với nhóm truyền động chậm Z”, do w2 = 2 nên C = mmax. w2 = 4  2 = 8 ô. 

 Tổng số lượng ô tối đa T có thể đạt được của PAKG này T = 11 ô nhỏ hơn số lượng ô cần 
thiết là 15 ô nên không đạt yêu cầu. Vả lại, trong PAKG này cũng không đảm bảo chiều 
quay của trục cuối cùng như nhau trong cả hai đường truyền tốc độ nhanh và chậm. 
Biện pháp khắc phục là thêm một trục trung gian vào đường truyền tốc độ chậm và 
PAKG biến hình như sau: 

   Z = 2 (2 + 1.3.2) = 16 

   Z0Z’= 2[1].2[2] = 4 (đường truyền tốc độ nhanh) 

   Z0Z” = 2[1].1[0].3[2].2[6] = 12 (đường truyền tốc độ chậm) 

 Tính tổng số lượng ô tối đa T: 

   A = Z0 – 1 = 2 – 1 = 1 

   B = 2  1 = 2 (w1 = 1) 

   C = 4  3 = 12 (w2 = 3). 

  ⇒   T = A + B + C = 15 oâ. 

 Vậy đồ thị số vòng quay của phương án không gian này vẽ được. 



 55

2.2.3. Xác định số răng của bánh răng 
Từ đồ thị số vòng quay, có thể xác định được các tỉ số truyền trong xích truyền 

động. Sau đó cần tiến hành tính toán số răng của các cặp bánh răng. Nếu giữa hai trục 
có một tỉ số truyền cố định thì việc xác định số răng của cặp bánh răng này rất dễ 
dàng. Nhưng trên thực tế giữa hai trục thường có nhiều tỉ số truyền phụ thuộc lẫn nhau 
nên việc tính toán có phức tạp hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có hai phương pháp xác định số răng là phương pháp tính toán và phương pháp 
tra bảng. 

2.2.3.1 Phương pháp tính toán 

1. Các bánh răng có cùng môđun m 
 Thông thường các bánh răng trong một nhóm di trượt được chọn có cùng môđun 
m để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế và gia công. 

 a.  Trường hợp biết trước khoảng cách trục A: Đó là khi thiết kế phải dựa vào kết 
cấu của một hộp máy cũ hoặc bị ràng buộc bởi khoảng cách trục A cho trước. Ta có: 

  A = 
2
1  m (Zj + Zj’) (2-23) 

 maø Zj = ij . Zj’ (2-24) 

 neân A = 
2
1  m (ij . Zj’+ Zj’) = 

2
1  m Zj’ (1 + ij) (2-25) 

 Từ (2-25) suy ra  Zj’= 2A ( )ji1m
1
+

 và Zj = 2A ( )j
j

i1m
i
+

 (2-26) 

 b.  Trường hợp không biết trước khoảng cách trục A: Đó là khi thiết kế máy mới 
hòan toàn. 

Hình 2-25: Cơ cấu bánh răng di trượt

Z2 

I 

II 

III 

nI 

i1 

nIII 

Z1 
Z3

Z4 Z5 

Z’1 
Z’2 Z’3

Z’4 
Z’5

Nhóm a

Nhóm b 
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Giả thiết trong một nhóm truyền động các tỉ số truyền i1, i2, i3, … , in đã được xác 
định theo đồ thị số vòng quay, cần tính số răng Z1, Z2, Z3, … , Zj và Z1’, Z2’, Z3’, … , Zj’  

 i1 = 
'1

1

Z
Z

, i2 = 
'2

2

Z
Z

, i3 = 
'3

3

Z
Z

, … , ij  = 
'j
j

Z
Z

. (2-27)        

Khoảng cách trục A có thể viết: 

 A = 
2
1 m(Z1+Z1’) = 

2
1 m(Z2+Z2’) =  …= 

2
1 m(Zj+Zj’) = 

2
1 m∑Z   (2-28) 

Với ∑Z : tổng số răng của cặp bánh răng truyền động giữa hai trục của nhóm truyền. 

 Vậy                 (Z1+Z1’) = (Z2+Z2’) =  …= (Zj+Zj’) = ∑Z   (2-29) 

 Thế 2A = m.∑Z  vào công thức (2-26), ta có: 

  Zj = ( )j
j

i1
i
+

 ∑Z    và Zj’ =  ( )ji1
1
+

 ∑Z  (2-30) 

 Do tất cả các tỉ số truyền ij  đều có thể phân tích thành: 

 ij = 
'j
j

Z
Z

 =  
j

j

g
f

                             (2-31)                      

trong đó fj, gj là các số nguyên không chứa thừa số chung (hay nói cách khác là 

phân số 
j

j

g
f

 tối giản). 

Thay (2-31) vào (2-30) sẽ được: 

                     

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

+
=

+
=

∑

∑

Z
gf

g
Z

Z
gf

f
Z

jj

j
j

jj

j
j

.'

.
                                                       (2-32)                      

Vì số răng Zj, Zj’ là số nguyên, nên fj.∑Z  và gj.∑Z  phải chia  đúng cho tổng 

(fj + gj). Nhưng fj và gj không chứa thừa số chung nên ∑Z  phải chia đúng Ej lần cho 

tổng (fj + gj), nghĩa là: 

                              ∑Z  = Ej .(fj + gj)                                                               (2-33)                  

Cũng lý luận tương tự cho các tỉ số truyền i1, i2, … ta viết được: 

∑Z  = E1 (f1 + g1) = E2 (f2 + g2) = … = Ej .(fj + gj) với E1 , E2 , …,  Ej là các số 

nguyên. Về mặt toán học, nếu một số chia đúng cho mọi tổng số thì phải chia đúng 
cho bội số chung nhỏ nhất của mọi tổng số đó. 
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Gọi K là bội số chung nhỏ nhất trong mọi tổng số trên, ta tìm được số chia đúng 
cho E sao cho:   

 ∑Z  = K.E (2-34) 

Thay (2-34) vào (2-32): 

 ⇒  

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

+
=

+
=

KE
gf

g
Z

KE
gf

f
Z

jj

j
j

jj

j
j

.'

.
                                                 (2-35)                 

Trị số E không phải là số nguyên tùy ý, mà phải lớn hơn Emin nào đó để bánh 
răng bất kỳ trong nhóm phải lớn hơn bánh răng giới hạn nhỏ nhất Zmin (Zj � Zmin). 
Thường để tránh hiện tượng cắt chân răng thì  Zmin = 17 răng. Chọn Zmin = 17 để xác 
định Emin 

Khi bánh răng nhỏ nhất Zmin trong nhóm truyền động nằm ở tia giảm tốc, thì nó 
đóng vai trò chủ động, nên tính Zminc (chủ động) từ công thức (2-35) tương ứng với 
bánh răng chủ động Zj 

                    Eminc = 
Kf

gfZ

j

jjmin

.
)( +

                                                              (2-36)           

Và bánh răng nhỏ nhất Zmin nằm ở tia tăng tốc thì nó đóng vai trò bị động, nên 
tính Zminb (bị động) từ công thức (2-35) tương ứng với bánh răng chủ động Zj’: 

                    Eminb = 
Kg

gfZ

j

jjmin

.
)( +

                                                             (2-37)                       

Để xác định bánh răng nhỏ nhất Zmin là chủ động hay bị động, cần phải nhìn vào 
hai tia ngoài cùng của nhóm truyền động trong đồ thị số vòng quay: tia nào có độ 
nghiêng nhiều nhất, ở đó có bánh răng nhỏ nhất. Nếu tia nghiêng trái có độ nghiêng 
nhiều hơn, thì dùng (2-36) để tính Eminc. Ngược lại, tia nghiêng phải có độ nghiêng 
nhiều hơn, thì dùng (2-37) để tính Eminb 

Trị số Emin được tính ra thường là số lẻ, nên phải lấy số nguyên lớn hơn, để làm 
thế nào cho trị số ∑Z ≈  90 ÷ 120. 

Đối với hộp tốc độ của máy công cụ, khoảng cách A giữa hai trục thường dùng 
các giá trị sau A = 36m, 45m, 60m (với m là môđun). 

Từ đây, ta có:                    ∑Z  = 
m
A2  = 72, 90, 120                         

Những trị số này thường dùng vì nó có thể phân thành các thừa số 2, 3, 5 
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Ví dụ 1: Tính số răng của các bánh răng trong nhóm truyền động có 6 tỉ số truyền 
với ϕ = 1,26 như sau: 

 

 

 

 

 

 

Từ đồ thị trên, có các tỉ số truyền: 

i1 = 
522
1

261
11

44 ,,
==

ϕ
          i3 = 

581
1

261
11

22 ,,
==

ϕ
       i5 = ϕ0 = 1                    

i2 = 
2
1

261
11

33
==

ϕ ,
                i4 = 

261
11
,

=
ϕ

                      i6 = ϕ = 1,26 

Phân tích các tỉ số truyền thành các phân số tối giản: 

 i1 = 
1

1
g
f

5
2

5,2
1

=≈    nên f1 + g1 = 2 + 5 = 7          

 i2 = 
2

2
g
f

2
1
=             nên f2 + g2 = 1 + 2 = 3 

 i3 = 
3

3
g
f

11
7

581
1

=≈
,

       nên f3 + g3 = 7 + 11 = 18 =2 . 32 

 i4 = 
4

4
g
f

5
4

261
1

=≈
,

        nên f4 + g4 = 4 + 5 = 9 = 32 

 i5 = 
5

5
g
f

1 =                      nên f5 + g5 = 1 + 1 = 2 

 i6 = 
6

6
g
f

4
5

1
261

=≈
,         nên f6 + g6 = 5 + 4 = 9 = 32 

Bội số chung nhỏ nhất của mọi tổng trên: 

  K = 7 . 2 . 32 = 126 

Nhận thấy i1 có độ nghiêng lớn nhất mà là tia giảm tốc nên bánh răng nhỏ nhất là 
bánh răng chủ động. Vì vậy dùng công thức Eminc để xác định Emin: 

   Eminc = 
Kf

gfZ

j

jjmin

.
)( +

 = 1
36
17

2126
5217

<=
×
+ )(  

i2 i3 i4 i5 i6 

Hình 2-26: Đồ thị số vòng quay
                  của nhóm truyền động 
                  có 6 tỉ số truyền 
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 Chọn Emin = 1, do đó:   ∑Z  = E.K = 1  126 = 126 > 120 

Tổng số này lớn hơn so với tổng số răng cho phép trong hộp tốc độ, do đó phải 
điều chỉnh lại bằng một trong hai cách: 

+ Giảm trị số K: 

Ttong các thừa số tạo nên trị số K lớn, thừa số (f1 + g1) = 7 có tác dụng nhiều 
nhất, cần phải biến đổi gần đúng thừa số này sao cho có thể phân thành các thừa số 2 
hay 3. Ví dụ biến đổi: 

  i1 = 
4842
1

77
31

52
1

,,
=≈   (sai số 1,5% < 5% là trị số cho phép) 

Do đó: f1 + g1 = 31 + 77 = 108 = 22 . 33 

Các tỉ số truyền còn lại không cần phải điều chỉnh nữa và trị số K sau khi điều 
chỉnh sẽ là K = 108. Trên cơ sở đó tính lại Emin 

 Emin = 1
31
17

31108
773117

<=
×
+ )(  

Chọn Emin = 1, do đó: 

  ∑Z  = E.K = 1 108 = 108 

Tính các số răng của bánh răng chủ động và bị động, cụ thể là: 

Z1 = E.K
11

1
gf

f
+

 = 108 31
7731

31
=

+
      Z1’= E.K

11

1
gf

g
+

 = 108
7731

77
+

 = 77 

Z2 = 108
21

1
+

 = 36                  Z2’ = 108
3
2  = 72 

Z3 = 108
117

7
+

 = 42                 Z3’= 108
18
11  = 66 

Z4 = 108
54

4
+

 = 48                                 Z4’= 108
9
5  = 60 

Z5 = 108
11

1
+

 = 54                             Z5’= 108
2
1  = 54 

Z6 = 108
54

5
+

 = 60                             Z6’= 108
9
4  = 48 

+ Bỏ thừa số lớn: 

Để giảm trị số K, có thể bỏ thừa số nào dẫn đến giá trị lớn của K và sau đó tính K 
với những tỉ số truyền i còn lại. Số răng do tỉ số truyền đã bỏ ra có thể dẫn đến số lẻ, 
nên phải qui tròn và nhiều khi phải dùng bánh răng dịch chỉnh. 
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Ở ví dụ trên, trị số K lớn là do tỉ số truyền i1,  có (f1 + g1) = 7. Ta bỏ trị số 7 và 
tính lại K:    K = 2 . 32 = 18 

Do đó: Emin = 33
218

5217
fK
gf17

1

11 ,
.

)(
.

)(
=

+
=

+
 

Chọn E = 4 nên ∑Z  = E.K = 4 18 = 72 

Tương tự như trên, tính các số răng của các tỉ số truyền  i2 ÷  i6. 

Số răng của tỉ số truyền bỏ ra i1 = 
522
1
,

 được tính từ công thức (2-30) 

Z1 = ( )1

1
i1

i
+

 ∑Z  = 72 
523
1
,

 = 20,4 

Z1’= ( )1i1
1
+

 ∑Z  = 72 
523
522
,
,  = 51,6 

Số răng Z1 và Z1’ bị lẻ, do đó phải chọn số chẵn 

Nếu chọn Z1 = 20 và Z1’ = 52 thì Z1 + Z1’= 20 + 52 = 72. Và i1 = 
'1

1
Z
Z  = 

6,2
1

52
20

=  

Nếu chọn Z1 = 20 và Z1’ = 51 thì Z1+ Z1’= 20 + 51 = 71.Và i1 = 
'1

1
Z
Z  = 

552
1

51
20

,
=  

 Ở trường hợp đầu, có thể dùng bánh răng tiêu chuẩn nhưng tỉ số truyền i1 kém 
chính xác. Trong trường hợp sau, tỉ số truyền i1 chính xác hơn nhưng phải dùng bánh 
răng dịch chỉnh. 

2.  Các bánh răng không cùng môđun 
 Trong một nhóm truyền động, thường dùng các bánh răng có cùng môđun. Tuy 
nhiên trong một số trường hợp khi tỉ số truyền của các cặp bánh răng khác biệt nhau 
nhiều, dẫn đến lực tác dụng lên các cặp bánh răng chênh lệch nhau quá lớn, bắt buộc 
phải dùng các môđun khác nhau. Nhưng cũng không nên dùng quá hai môđun trong 
một nhóm truyền động ngoại trừ các bánh răng di trượt của nhóm cơ sở trong hộp chạy 
dao máy tiện ren. 

 Gỉa sử trong một nhóm truyền động có hai môđun m1 và m2. Điều kiện để các cặp 
bánh răng này làm việc được phải có cùng khoảng cách trục A: 

 
( )
( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

=+=

=+=

∑

∑

j2jj2

i1ii1

Zm
2
1ZZm

2
1A

Zm
2
1ZZm

2
1A

'

'

                                   (2-38)                 

với ∑ iZ , ∑ jZ  là tổng số răng của các cặp bánh răng có môđun m1 và m2. 
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 Từ (2-38), suy ra:           m1 . ∑ iZ  = m2 . ∑ jZ  

 Hay  
1

2

1

2

j

i

e
e

m
m

Z
Z

==
∑
∑  (2-39) 

 Với e1 và e2 là các số nguyên tối giản. 

 Từ (2-39), có thể viết lại: 

 Hay  
1

j

2

i

e
Z

e
Z ∑∑ =  (2-40) 

Muốn cho các tỉ số này là những số chẵn, các tử số phải là bội số của mẫu số, tức là:  

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
=

∑
∑

1j

2i

ekZ
ekZ
.
.

       với k là số nguyên          (2-41) 

Để tính số răng, trước tiên cần chọn trị số ∑ iZ  = (Zi + Zi’) nào đó tương ứng với 

tỉ số truyền đã cho, đồng thời cũng là bội số của e2. Sau đó xác định k theo công thức: 

 k = 
2

i

e
Z∑  (2-42) 

và ∑ jZ  = k.e1 (2-43) 

Khi đã biết ∑ iZ  và ∑ jZ , sử dụng công thức (2-32) để tính số răng. 

Việc tính toán này thường gặp nhiều khó khăn vì trị số ∑Z  không những là bội 

số của (fj + gj) mà còn là bội số của e1, e2. Do đó, muốn đạt được sự chính xác về tỉ số 
truyền, thì phải dẫn đến ∑Z  > 120. Để khắc phục điều này, bắt buộc phải dùng bánh 

răng dịch chỉnh hoặc phải chấp nhận tỉ số truyền gần đúng với trị số yêu cầu. 

Ví dụ 2: Tính số răng của các cặp bánh răng trong một nhóm truyền động (hệ số  
ϕ = 1,41) có 5 tỉ số truyền với 2 môđun như sau: 

• Với m1 = 3,5mm, có các tỉ số truyền: 

 i1 = 
3

1
ϕ

 = 
3411

1
,

 = 
822
1
,

 

 i2 = 
2

1
ϕ

 = 
2411

1
,

 = 
2
1  

 i3 = 
ϕ
1  = 

411
1
,

 

• Với m2 = 2,75mm, có các tỉ số truyền: 

 i4 = 
0

1
ϕ

 = 1   ;   i5 = ϕ = 1,41 
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 Theo công thức (2-39) và (2-41), ta có: 

   
14
11

53
752

m
m

Z
Z

1

2

j

i ===
∑
∑

,
,  và 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==
==

∑
∑

k14ekZ
k11ekZ

1j

2i

.

.
  

 Dùng thước logarit để tìm các trị số gần đúng của các tỉ số truyền và lập bảng sau 
 

≈=
822
1i1 ,

 
48
17  

51
18  

59
21  

62
22  

65
23  

73
26  

76
27  

79
28  

82
29  

∑ 1Z  65 69 80 84 88 99 103 107 111 

≈=
411
1i1 ,

 
38
27  

41
29  

45
32  

48
34  

52
37  

55
39  

58
41  

59
42  

62
44  hay 

65
46

∑ 2Z  65 70 77 82 89 94 99 101 106 hay 111

 Còn tỉ số truyền i2 = 
2
1  có f2 +g2 = 1 + 2 = 3 nên chọn ∑Z  sao cho chia hết cho 

3. Theo bảng trên chọn iZ∑  = 99 và suy ra k = 
11
99  = 9. 

 Do đó :  jZ∑  = 14k = 14 9 = 126 > 120 

 Trị số này hơi lớn hơn giá trị cho phép nên phải chọn lại trị số khác. Chọn iZ∑  

= 88 = 11 8   ⇒ k = 8. 

 Do đó :  jZ∑  = 14k = 14 8 = 112 < 120 

 Từ đó tính ra số răng của các bánh răng theo công thức (2-32): 

 *  Với nhóm bánh răng có môđun m1 = 3,5 

 ∑ +
=

+
=

6523
2388Z

gf
f

Z
11

1
1 .  = 23 ; ∑ +

=
+

=
6523

6588Z
gf

g
Z

11

1
1 .'  = 65 

 Z1 + Z1’ = 23 + 65 = 88 vaø 
832
1

65
23

Z
Z

1

1
,'

==  

 88
21

1Z2 .
+

=  = 29,4 ≈ 29 ; 88
21

2Z2 .'
+

=  = 58,4 ≈ 58 

 Z2 + Z2’ = 29 + 58 = 87 vaø 
2
1

58
29

Z
Z

2

2 ==
'

 

 88
5237

37Z3 .
+

=  = 36,5 ≈ 37 ; 88
5237

52Z3 .'
+

=  = 51,4 ≈ 52 
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 Z3 + Z3’ = 37 + 52 = 89 vaø 
411
1

52
37

Z
Z

3

3
,'

==  

 Khoảng cách trục A của nhóm bánh răng có môđun m1 là: 

  A = mm15488
2
53Zm

2
1

i1 ==∑ ,  

 *  Với nhóm bánh răng có môđun m2 = 2,75; thì jZ∑  = 112 nên tính được: 

 112
11

1Z4 .
+

=  = 56 = Z4’= 56 

  112
1411

411Z5 .
,

,
+

=  = 65,5 ≈ 65 ; 112
1411

1Z5 .
,

'
+

=  = 46,4 ≈ 46 

 Z5 + Z5’ = 65 + 46 = 111 vaø 411
46
65

Z
Z

5

5 ,
'

==  

 Kiểm tra lại khoảng cách trục A của nhóm bánh răng có môđun m2 là: 

  A = mm154112
2
752Zm

2
1

j2 ==∑ ,  

 Ghi chú: Các tỉ số truyền i2, i3  và i5 phải dùng bánh răng dịch chỉnh. 

2.2.3.2 Phương pháp tra bảng 
Phương pháp tra bảng được áp dụng cho trường hợp các bánh răng trong một 

nhóm truyền động có cùng môđun m. Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và 
rất nhanh chóng. 

Lấy lại ví dụ 1 ở trên nhưng áp dụng phương pháp tra bảng. 

i1 = 
522
1

261
11

44 ,,
==

ϕ
          i3 = 

581
1

261
11

22 ,,
==

ϕ
       i5 = ϕ0 = 1                    

i2 = 
2
1

261
11

33
==

ϕ ,
                i4 = 

261
11
,

=
ϕ

                      i6 = ϕ = 1,26 

Các bước thực hiện như sau: 

–  Dựa vào bảng chọn bánh răng , chọn các hàng có các tỉ số truyền đã cho. Cụ 
thể ở đây chỉ cần chọn 5 hàng tương ứng với 5 tỉ số truyền: 1 ; 1,26 ; 1,58 ; 2 ; 2,52. 
Với các tỉ số truyền giảm tốc i < 1, sau khi xác định được số răng của các bánh răng, 
chỉ cần hoán đổi vị trí tử và mẫu của bánh răng chủ động và bị động. 

–  Lần lượt tìm giá trị ∑Z  trong hàng đầu tiên của bảng sao cho có chứa tất cả 

các tỉ số truyền đã cho. Trong trường hợp này, chọn ∑Z  = 108. 
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–  Giao giữa hàng (biểu thị cho tỉ số truyền nào đó) và cột (có chứa trị số ∑Z  

được chọn) là số răng Zj của một bánh răng trong cặp bánh răng có tỉ số truyền tương 
ứng. Số răng còn lại trong cặp bánh răng được xác định: Zj’ = ∑Z  – Zj 

4832
1

77
31

Z
Z

i
1

1
1 ,'

===  ; 
2
1

72
36

Z
Z

i
2

2
2 ===

'
 ; 

5711
1

66
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Z
Z

i
3

3
3 ,'

===  

251
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60
48

Z
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i
4

4
4 ,'

===  ; 
1
1

54
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Z
Z

i
5

5
5 ===

'
 ; 

1
251

48
60

Z
Z

i
6

6
6

,
'

===  

–  Kiểm tra lại các tỉ số truyền theo điều kiện sai số cho phép: 

 ∆i U [∆i] (2-44) 

Sai số về tỉ số truyền ∆i : 

 ∆i = 
tc

tctt
i

ii −
 % (2-45) 

với itt – tỉ số truyền thực tế sau khi có được số răng của các bánh răng. 

      itt – tỉ số truyền tiêu chuẩn. 

Sai số về tỉ số truyền cho phép [∆i]: 

 [∆i]= ±10 (ϕ – 1) % (2-46) 

Thử kiểm tra sai số về tỉ số truyền của i1 : 

∆i = 

522
1

522
1

4832
1

,

,,
−

 100% = –1,41% < [∆i] = 2,6% nằm trong giới hạn cho phép 

2.2.4. Sơ đồ động và sơ đồ truyền lực 

Sơ đồ động là một sơ đồ biểu thị cách bố trí các cơ cấu truyền động bên trong của 
hộp tốc độ. Trên cơ sở đó, người ta có thể xác định số cấp tốc độ Z, biết được các tỉ số 
truyền i, số răng của các bánh răng, tính được giá trị số vòng quay n của các trục … 

Sơ đồ truyền lực là sơ đồ biểu diễn cách thực hiện các tỉ số truyền (tức là biểu 
diễn vị trí ăn khớp của các bánh răng) để tạo nên số vòng quay theo yêu cầu. 

Cách vẽ sơ đồ truyền lực như sau: 

–  Các đường song song nằm ngang thể hiện các trục của hộp tốc độ.  

–  Vị trí ăn khớp của các bánh răng để thực hiện các tỉ số truyền được thể hiện 
bằng các trục thẳng đứng tại vị trí của bánh răng cố định trong cặp bánh răng ăn khớp.  

–  Đường truyền động qua vị trí ăn khớp đến các trục được thể hiện bằng nét đậm 
gọi là đường truyền lực và mỗi đường như thế đặc trưng cho một số vòng quay. 
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Ví dụ: Vẽ sơ đồ động và sơ đồ truyền lực của hộp tốc độ có 12 cấp vận tốc (theo 
đồ thị số vòng quay trong hình 2-9).  
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Hình 2 -27 : Sơ đồ động và sơ đồ truyền lực 

Z1 Z2 

Z’1 Z’2 

Z’3 

Z3 
Z4 Z5 

Z’4 Z’5 

Z7 
Z6 

Z’7 Z’6 
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2.2.5. Kiểm tra sai số vòng quay 
 Trong quá trình xác định số răng của các bánh răng trong hộp tốc độ, do có sai số 
về tỉ số truyền nên số vòng quay thực tế của máy có khác biệt so với số vòng quay 
tiêu chuẩn. Vì vậy cần kiểm tra lại sai số về số vòng quay ∆n. 

− Tính tất cả các số vòng quay thực tế ntt . Khi tính ntt, phải xuất phát từ số vòng 
quay của động cơ nđc, qua tỉ số truyền đai (nếu có) và các bộ truyền bánh răng để đến 
trục cuối cùng (dùng số răng thực của các bánh răng đã tính được ở bước trước để thể 
hiện tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng). 

− Tính sai số ∆n giữa số vòng quay thực tế ntt của máy so với số vòng quay tiêu 
chuẩn ntc theo công thức sau: 

         ∆n = %100
n

nn

ct

cttt −
 (2-47) 

− Lập bảng đánh giá sai số vòng quay: điền các giá trị đã tính vào bảng. 
 

 n1 n2 n3 n4 … … … nZ 

ntt [v/ph]         

ntc [v/ph]         

∆ n[% ]         

− Kiểm tra sai số vòng quay cho tất cả các số vòng quay từ n1 đến nZ : 

  ∆n U [∆n] (2-48) 

 với [∆n] – sai số vòng quay cho phép, được tính: 

                    [∆n] = ±10 (ϕ – 1) [%] (2-49) 

 Có thể lấy trị số trung bình [∆n] = ± 3%. 

 Nếu có giá trị số vòng quay nào không thoả mãn điều kiện về sai số vòng quay 
thì cần phải chọn lại số răng của cặp bánh răng nào đó có ảnh hưởng đến số vòng 
quay bị sai số. Tất nhiên khi đó sự thay đổi này lại tác động đến một số số vòng quay 
khác. Trường hợp trong một chuỗi số có vài trị số vượt quá giới hạn cho phép trên, mà 
đứng về mặt kết cấu rất khó thay đổi, thì cũng có thể chấp nhận những trị số ấy. 

 Một số vấn đề cần lưu ý khi thiết kế hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt 
− Để tránh hiện tượng vỡ bánh răng khi có nhiều cặp bánh răng ăn khớp đồng 

thời, các kích thước chiều trục của nhóm truyền động phải đảm bảo điều kiện sau 
(hình 2-28): 
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 Nhóm di trượt có 2 cặp bánh răng: L > 4b + 3c 

 Nhóm di trượt có 3 cặp bánh răng: L > 7b + 6c 

Với b – bề rộng bánh răng. 

 c – khe hở giữa các bánh răng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Để đảm bảo khi di trượt, các bánh răng không vướng vào nhau (với nhóm di 
trượt có 3 cặp bánh răng), số răng của các bánh răng trong khối di trượt phải chịu ràng 
buộc bởi một điều kiện nhất định. 

 Giả sử kích thước của các bánh răng lớn dần từ Z1, Z2, đến Z3 như hình 2-28b. 

 Khoảng cách trục A = 
2
1  m (Z3 + Z3’) 

 Bán kính đỉnh của các bánh răng Z2 và Z3’ lần lượt là r2 và r3’: 

     r2 = 
2
1  m Z2 + m 

     r3’ = 
2
1  m Z3’ + m 

 Muốn cho 2 bánh răng Z2 và Z3’không chạm nhau khi di chuyển khối bánh răng 3 
bậc sang trái thì cần phải đảm bảo điều kiện: 

     r2 + r3’ <  A 

 tức là  (
2
1  m Z2 + m) + (

2
1  m Z3’ + m) < 

2
1  m (Z3 + Z3’) 

    
2
1  m (Z2 + Z3’ + 4) < 

2
1  m (Z3 + Z3’) 

c 

b 

c 

L > 4b+3c 

a) 
A

 

b

c

L > 7b+6c 

b)

A
 

Z1 

Z1’ 

Z2’

Z2 Z1 

Z1’

Z3’

Z3 

Z2 

Z2’ 

Hình 2-28: Kích thước chiều trục của nhóm bánh răng di trượt 
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 Từ đó:        (Z3 – Z2) > 4 răng (2-50) 

 Như vậy, điều kiện để các bánh răng không chạm nhau khi di chuyển là hiệu số 
răng giữa bánh răng di trượt lớn nhất (Z3) và bánh răng di trượt nhỏ hơn và gần với nó 
nhất (Z2) phải lớn hơn 4. 

 Đây là điều kiện không dễ đạt được vì sự chênh lệch hơn 4 răng sẽ dẫn đến sự 
thay đổi lớn về các tỉ số truyền trong nhóm truyền động. Để có thể giảm sự chênh 
lệch này xuống còn 2 răng, phải bố trí hai bánh răng di trượt nhỏ nhất và lớn nhất đặt 
cách xa nhau một khoảng đủ lớn (hình 2-27). 

 

 

 
 Hình 2-29: Bố trí bánh răng di trượt 

 

 

                Z2’ 

 

 
2.3. THIẾT KẾ CÁC LOẠI HỘP TỐC ĐỘ KHÁC 

2.3.1. Hộp tốc độ dùng puli – đai truyền 

Hộp tốc độ dùng cơ cấu puli- đai truyền là loại cơ cấu đơn giản, dễ sử dụng và 
được dùng rộng rãi trong máy hiện đại với những lý do sau: 

− Truyền động rất êm. 

− Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo  

− Truyền chuyển động giữa hai trục khá xa  

− Có khả năng phòng quá tải 

Tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm cơ bản sau: 

− Không đảm bảo tỉ số truyền chính xác vì có hiện tượng trượt đai và do ảnh 
hưởng của các thông số hình học như : đường kính puli, bề dày của đai truyền … 

− Không thực hiện được nhiều tỉ số truyền. Muốn tăng số tỉ số truyền sẽ dẫn đến 
kích thước chiều trục tăng. 

− Giá trị tỉ số truyền không lớn do hạn chế về góc ôm của bánh đai nhỏ. 

− Với khoảng cách trục đã cho, cần thiết một dây đai có độ dài nhất định. 

Để kết cấu được đơn giản khi thực hiện nhiều tỉ số truyền ta cần phải làm thế nào 
sử dụng một đai cho tất cả các cặp puli. 

L > 9b 

Z1 

Z1’ Z3’ 

Z3 

Z2 
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I 

II 

i2 

n0 

i1

i3 

Độ dài của đai được tính dựa vào sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Hình  2-30: Sơ đồ truyền động puli – đai truyền . 

Độ dài của đai bằng những phần tiếp xúc với 2 puli và 2 đoạn thẳng, tức bằng: 

     L = AB + BC + CD + DA 

     L = 
2
Dπ   + 2 α

2
D  + 

2
dπ  – 2 α

2
d  + 2Acosα                                              (2-50)          

  Vôùi sinα   = 
A2

dD −   

Nếu góc α  rất bé α  ≈  0, cosα  ≈  1, thì công thức (2-50) có thể tính gần đúng: 

             L = 2A+ ( ) ( )2
12

21 A4
DDDD

2
−

++
π                               (2-51) 

Công thức (2-51) có thể sử dụng khi α  U 30 và tương ứng sẽ có A = 10 (D – d).  

 

 

 

 

 

 

 
 
                   ϕ  

      

 Hình 2-31: Sơ đồ hộp tốc độ puli – đai truyền và đồ thị số vòng quay . 

D 

A 

B 

C

D

d

α

α

α

A
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Để dùng được một đai truyền cho nhiều cặp puli có đường kính khác nhau thì độ 
dài đai của từng cặp puli phải như nhau và được tính theo công thức gần đúng sau:                             

 L =  
2
π  (D1 + d1) + 2A  = 

2
π  (D2 + d2) + 2A = 

2
π  (D3 + d3) + 2A. 

Tức là: D1 + d1 = D2 + d2 = D3 + d3 = …  = D + d =  const                                (2-52) 

Cho nên, điều kiện cần thiết để sử dụng một đai cho nhiều cặp puli có đường 
kính khác nhau là tổng  các  đường kính của từng cặp puli phải bằng nhau. 

Với điều kiện tổng đường kính các cặp puli là một hằng số và với tỉ số truyền đã 
cho trên đồ thị số vòng quay, có thể tính được đường kính của puli: 

                            D + d  = C  và  i = 
d
D   

Từ đây ta có:            d = 
i1

C
+

 (2-53) 

 và   D = id = 
i1

Ci
+

 ,  hoặc  D = C – d (2-54) 

Lưu ý: Trên thực tế, tỉ số truyền được tính toán từ đường kính puli không thật 
chính xác. Giữa tỉ số truyền thực tế và tỉ số truyền tính toán có sai số vì những nguyên 
nhân sau: 

–  Đai truyền không phải cho vận tốc chu vi như nhau trên bề mặt ngoài của puli, 
mà vận tốc chu vi chỉ như nhau ở trên lớp trung hòa của đai khi căng. Với việc tăng 
thêm đường kính puli bằng độ dày của đai, làm cho tỉ số truyền thay đổi. Trên thực tế, 
do không kể đến độ dày đai khi tính tỉ số truyền nên dẫn đến sai số về tỉ số truyền. 

–  Do sự biến dạng và hiện tượng trượt, nên vận tốc chu vi của hai puli không 
giống nhau. Hiện tượng trượt tỉ lệ thuận với tải trọng và luôn luôn làm giảm số vòng 
quay của trục bị động. Ở tỉ số truyền  i > 1, hiện tượng trượt tăng (vì ∆ i có trị số âm), 
ở i < 1 thì sai số giảm. Do đó, nếu không kể đến độ dày của đai, thì khi tăng tốc có tác 
hại xấu hơn khi giảm tốc. 

Thông thường, hộp tốc độ dùng puli 3 bậc, nhiều nhất là 4 bậc. Vì tăng số lượng 
puli, sẽ tăng kích thước chiều trục của hộp. Muốn tăng thêm số cấp vòng quay, thường 
hộp tốc độ đai truyền được phải kết hợp thêm một nhóm truyền động phản hồi (xem 
phần hộp tốc độ dùng cơ cấu phản hồi). 

2.3.2. Hộp tốc độ dùng bánh răng thay thế 
Hộp tốc độ dùng bánh răng thay thế là loại hộp dùng bánh răng thay thế để thực 

hiện việc thay đổi tỉ số truyền và qua đó thực hiện các số vòng quay khác nhau. 
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Loại hộp này thường dùng trong các máy công cụ sử dụng trong dạng sản xuất 
hàng loạt hoặc hàng khối như máy tiện tự động, bán tự động hay máy chuyên dùng do 
có những ưu điểm sau: 

− Có kích thước nhỏ gọn, đặc biệt là kích thước chiều trục. 

− Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo. 

− Có thể thực hiện nhiều tỉ số truyền khác nhau và các tỉ số truyền đó phù hợp 
với yêu cầu về vận tốc cắt. 

Tuy nhiên loại hộp này có nhược điểm là thời gian thay đổi bánh răng lớn. 

Do khoảng cách trục của bánh răng thay thế không đổi nên tổng số răng của cặp 
bánh răng thay thế phải là hằng số (const). 

Để giảm bớt số lượng bánh răng thay thế, một cặp bánh răng a và b cho 2 tỉ số 
truyền nghịch đảo:  

–  Một tỉ số truyền giảm tốc igt = 
b
a . 

–  Một tỉ số truyền tăng tốc itt  = 
a
b . 

Giữa hai tỉ số truyền tăng tốc và giảm tốc của cặp bánh răng thay thế, người ta 
thường bố trí một tỉ số truyền đồng tốc (iđt =1, hay cặp bánh răng có số răng bằng 
nhau). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
      Hình  2-32: Sơ đồ động hộp tốc độ dùng bánh răng thay thế . 

 Như vậy: nếu dùng hai cặp bánh răng thay thế thì có 3 tỉ số truyền, ba cặp bánh 
răng thay thế có 5 tỉ số truyền, bốn cặp bánh răng thay thế có 7 tỉ số truyền … Về 
nguyên tắc, có thể tạo ra vô số tỉ số truyền tương ứng với những cặp bánh răng có số 
răng khác nhau. Do đó số cấp tốc độ Z là không hạn chế. Tuy nhiên phạm vi điều 

II 

III

I a

b

a b 

I

II 

III 
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chỉnh tỉ số truyền Ri lại bị hạn chế vì giới hạn của tỉ số truyền imax = 4,5 và imin = 
54

1
,

, 

nghĩa là:   Ri = 
min

max
i
i

 ≈ 20 

 Phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền Ri như thế là tương đối nhỏ nhưng cũng đủ cho 
các máy chuyên dùng hay máy tự động.  

 Đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ dùng bánh răng thay thế có dạng đối xứng ở 
nhóm truyền động bánh răng thay thế. 

Ví dụ: Hộp tốc độ như sơ đồ động trong hình 2-32 dùng 3 cặp bánh răng thay thế. 

 Ta có:  PAKG:  Z = 5 x 1. 

    PATT I-II :  Z = 5[1]x1[0]. 

Đồ thị số vòng quay cho trong hình 2-33. 

 

 

 

 
Để tăng số cấp tốc độ Z của hộp tốc độ, có thể kết hợp dùng bánh răng thay thế 

và cơ cấu bánh răng di trượt. Khi đó, nhóm bánh răng thay thế được xem như là môät 
nhóm khuếch đại với lượng mở được tính tương tự như  trong cơ cấu bánh răng di trượt 

 
Hình 2-34: Sơ đồ động của hộp tốc 
độ dùng kết hợp bánh răng thay thế 
và cơ cấu bánh răng di trượt 

 
 

 

 
 
 

 Ví dụ: Thiết kế hôïp tốc đôï của máy chuyên dùng kết hợp giữa cơ cấu bánh răng 
di trượt và bánh răng thay thế có các thông số sau: 

–   Số cặp bánh răng thay thế: 2 

–   Số vòng quay của trục chính: nmin= 25 v/ph, nmax = 1120 v/ph. 

–  Công bội của chuỗi số vòng quay:ϕ = 1,12. 

Hình 2-33: Đồ thị số vòng quay 
của hộp tốc độ dùng bánh răng 
thay thế 

II 
n5 

I 

n1 

n0 

i3 

i1 

i2 i4 

i5 

II 

III 

I a

b
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 I 

 VI 

 V 

 IV 

 III 

 II 

n1 n35 

n0 n0 

1.  Xác định các thông số động học cơ bản của hộp tốc độ. 

 *  Phạm vi điều chỉnh số vòng quay: 

 Rn = 
25

1120
n
n

min

max =  = 44,8 

 *  Số cấp vận tốc của trục chính Z: 

 Z = 
121

844Rn
,lg

,lg
lg

lg
=

ϕ
 + 1 = 34,6 

 Lấy tròn: Z = 35. Số vòng quay lớn nhất của trục chính: 

 nmax = n1. ϕZ–1 = n1. ϕ34        (với n1 = nmin = 25 v/ph) 

 ⇒  nmax = 25.1,1234 =1250(v/f). 

Tra các số vòng quay tiêu chuẩn, ta có: 

n1 = 25 v/ph ; n2 = 28 v/ph ; n3 = 31,5 v/ph ; … ; n34  = 1120 v/ph ; n35 = 1125 v/ph 

2.  Chọn phương án không gian 

Vì Z = 35 không thể phân tích được nên chọn Z = 36 rồi làm trùng một tốc độ. 

 PAKG Z = 2.3(1.1.2 + 1.2.2). 

 *  Đường truyền tốc độ nhanh: Z0Z’= 2.3.1.1.2 = 12 

   PATT: I-II-III-IV-V:  Z0Z’= 2[1].3[2].1[0].1[0].2[6]. 

 *  Đường truyền tốc độ chậm: Z0Z” = 2.3.1.2.2 = 24 

   PATT: I-II-III-IV-V: Z0Z” = 2[1].3[2].1[0].2[6].2[12]. 

   Kiểm tra: Ri = 1,1212 < 8 thoả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Hình 2-35: Lưới kết cấu của hộp tốc độ dùng bánh răng thay thế 
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Kiểm tra PAKG trên có vẽ được đồ thị số vòng quay hay không bằng cách tính ô. 
Vì số ô lớn hơn 35 nên có khả năng vẽ được đồ thị số vòng quay (hình 2-36). 

Đồ thị số vòng quay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

       Hình 2-36: Đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ dùng bánh răng thay thế 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                     

 

  

                                                                                                                   

 
Hình 2-37: Sơ đồ động của hộp tốc độ dùng bánh răng thay thế 

Từ đồ thị số vòng quay, có thể xác định các tỉ số truyền:  

n1 n35 

n0 

  VI 

   V 

IV 

   III 

  II 

 I 
i1 i2 

i3 
i4 

i5 

i6 

i7 

i9 

i8 

i10 

i11 

i12 

i13 i14 

I

Z6’

Z2’

Z11 

Z1’ 
Z6

Z11’

Z2

b

a

Z1 

Z12 

 II

 III

 IV

V

 VI

Z12’ 

Z7 Z8’

Z7’ 
Z8’

Z9

Z9’ Z10’ Z14’ Z13’

Z10
Z13

Z14 
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III

n2 = n0 

Z1 Ly hợp

n1 

n2 

n1

Z2’

Z1’ 
Z2

I

II 

III II 

I 

i1 = 
41,1
11

3 =
ϕ

 ; i2 = 
26,1
11

2 =
ϕ

 ; i3 = 
261
11

2 ,
=

ϕ
 ; i4 = 1 ; i5 = ϕ2 = 1,26 ; 

i6 = i7 = 
76,1
11

5 =
ϕ

 ; i8 = ϕ = 1,12 ; i9  = 
82,2
11

9 =
ϕ

 = 1,58 ; 

i10 = i11 = i13 = ϕ3 = 1,41;  i12 = ϕ4
 = 1,58 

Kiểm tra điều kiện về tỉ số truyền:  imin = 
475,2
1

12,1
1

8 =  > 1,4 

        imax = ϕ5 = 1,125 = 1,7623 < 2 

Vậy phương án lựa chọn đạt yêu cầu. 

2.3.3. Hộp tốc độ dùng cơ cấu phản hồi 
Hộp tốc độ dùng cơ cấu phản hồi (còn gọi là cơ cấu Hacne) là sự tổ hợp của cơ 

cấu ly hợp với một số tỉ số truyền của bánh răng hoặc một khối bánh răng di trượt. 

Đặc điểm của cơ cấu phản hồi: nhóm truyền động có 3 trục là I, II, III, trong đó 
trục chủ động I và trục bị động III đồng tâm với nhau còn trục II là trục trung gian. Có 
ít nhất một trong hai trục I và III phải là trục rỗng. 

Các đường truyền trong cơ cấu phản hồi: 

–  Đường truyền trực tiếp: khi đóng ly hợp sang phải, trục I và trục III nối thành 
một trục có tỉ số truyền đồng tốc (itt = 1). 

–  Đường truyền gián tiếp: khi đóng ly hợp sang trái, chuyển động truyền từ trục I 

qua trục II với tỉ số truyền giảm tốc i1 = 
'1

1
Z
Z

  và từ  trục II qua trục III với tỉ số truyền 

giảm tốc i2 = 
'2

2
Z
Z

. Tỉ số truyền chung của đường truyền gián tiếp là igt =  i1 . i2 < 1 

 

  

 

 

 

                   i2           i1 

 

 

 

 
Hình 2-38 : Sơ đồ động và đồ thị số vòng quay của cơ cấu phản hồi 
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 Đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ dùng cơ cấu phản hồi có điểm khác so với 
hộp tốc độ bình thường: 

+  Trục chủ động I và trục bị động III đồng tâm nên bố trí trên cùng một đường 
thẳng. 

+ Tỉ số truyền đồng tốc trong đường truyền trực tiếp itt = 1 được thể hiện bằng 
một điểm chứ không phải là một tia. 

+ Tỉ số truyền giảm tốc trong đường truyền gián tiếp igt được thể hiện bởi hai tia 
nghiêng trái và phải dùng mũi tên để chỉ chiều chuyển động. Tia thứ 1 thể hiện tỉ số 
truyền giảm tốc i1 vẽ nghiêng trái từ n0 trên trục I xuống trục II và tia thứ 2 thể hiện tỉ 
số truyền giảm tốc i2 được vẽ nghiêng trái từ trục II lên lại trục III để cuối cùng đạt số 
vòng quay n1. 

 Để tạo ra số cấp tốc độ Z lớn, phải dùng kết hợp giữa cơ cấu bánh răng di trượt 
và cơ cấu phản hồi. Khi đó, cơ cấu phản hồi được xem như  một nhóm truyền động có 
hai tỉ số truyền và nên bố trí ở cuối xích truyền động. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

 

                                                     

 
Hình 2-39 : Hộp tốc độ dùng kết hợp bánh răng di trượt với cơ cấu phản hồi 
 
Ví dụ: Thiết kế hộp độ dùng cơ cấu phản hồi có Z = 12 (hình 2-39). 

Z1 Z2 

Z3 

Z1’ Z3’

Z2’

Z4’ Z5’ 

Z4 

Z6 Z7’

Z7

I 

II 

III 

IV 

V 
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Chọn PAKG    Z = 3.2.2 

Chọn PATT I-II-III:  Z = 3[1]x2[3]x2[6] 

Chọn n0 = n11  

Các tỉ số truyền 

i1 = 
2

1
ϕ

;   i2 = 
ϕ
1  ;                                         

i3 = 1;   i4 = 
2

1
ϕ

; 

i5 = ϕ;   i6 = 
4

1
ϕ

;   i7 = 
2

1
ϕ

 

 

 

                                    
        Hình 2-40 : Đồ thị số vòng quay của cơ cấu phản hồi . 

Ngoài ra, cơ cấu phản hồi có thể bố trí có 3 tỉ số truyền theo 2 đường truyền bằng 
cách dùng khối bánh răng di trượt 2 bậc: 

– Đường truyền trực tiếp: có một tỉ số truyền đồng tốc, itt = 1 (ly hợp đóng sang 
phải để nối trục I và trục III). 

  

 

 

 

 

 

 
   Hình 2-41 : Hộp tốc độ phản hồi với khối bánh răng di trượt 2 bậc 

–  Đường truyền gián tiếp: có hai tỉ số truyền giảm tốc khi ly hợp đóng sang trái 

                    
⎩
⎨
⎧

=
=

322gt

311gt

iii
iii

.
.

                       

Hộp tốc độ dùng cơ cấu phản hồi thường sử dụng trong hộp trục chính của máy 
tiện ren vít vạn năng như 1A62, T616, … để thực hiện một số cấp vận tốc cao (đường 
truyền trực tiếp) và một số cấp vận tốc thấp (đường truyền gián tiếp). Cơ cấu phản hồi 

i1 

i2 i3 

I
n1 n2 n3=n0 

II
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n1 n12 

i6 

i4 

i7

i5
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i2

i3
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được xem như một nhóm khuếch đại cuối cùng trong xích truyền động. Ưu điểm cơ 
bản của loại hộp này là giảm được số trục và số bánh răng. Nếu dùng kết hợp với các 
loại ly hợp điện từ, ly hợp ma sát thì có thể sử dụng bánh răng nghiêng hoặc bánh 
răng chữ V và có thể thay đổi tốc độ mà không cần phải ngừng máy. 

2.3.4. Hộp tốc độ có bánh răng dùng chung 

Mục đích: nhằm giảm bớt số bánh răng cần thiết và làm gọn kích thước trong hộp 
tốc độ, người ta dùng vài bánh răng dùng chung (còn gọi là bánh răng liên kết).  

Đặc điểm: bánh răng dùng chung có thể ăn khớp với hai bánh răng khác nhau ở 
hai nhóm truyền động lân cận khác nhau. Điều kiện để một bánh răng dùng chung có 
thể thay thế cho hai bánh răng là khi hai bánh răng ấy như nhau, tức là cùng có số 
răng như nhau, modul như nhau và cùng lắp trên một trục. Khi lắp, lưu ý bố trí bánh 
răng dùng chung lắp cố định trên trục (không lắp di trượt). 

Ưu điểm chính của hộp tốc độ có bánh răng dùng chung là giảm bớt số lượng 
bánh răng, dẫn đến kích thước chiều trục giảm, kết cấu hộp nhỏ gọn. 

Nhược điểm của loại hộp này là bánh răng dùng chung do làm việc nhiều nên 
mau mòn hơn các bánh răng khác. 

Hình 2-42 và 2-43 là sơ đồ động của hộp tốc độ có 1 và 2 bánh răng dùng chung. 
Trường hợp có 3 bánh răng dùng chung, trên thực tế  không dùng đến, vì số vòng quay 
sẽ không đảm bảo là chuỗi cấp số nhân. 

Trường hợp có 1 bánh răng dùng chung, việc tính toán động học khá đơn giản. 
Xác định số răng của các bánh răng trong nhóm truyền động thứ nhất theo phương 
pháp đã biết. Sau đó, khi tính cho nhóm truyền động thứ hai chỉ cần lưu ý điều kiện: 
Số răng của Z4 chính bằng số răng của Z2’ đã biết.  

 
 

 
Hình 2-42 : Sơ đồ động của hộp tốc độ 

       có một bánh răng dùng chung                    
 

 

 

 
  Để đảm bảo kích thước hướng kính nhỏ, tích của hai tỉ số truyền do bánh răng 

dùng chung thực hiện ở hai nhóm truyền động nên lấy gần bằng 1, tức là nếu tỉ số 
truyền ở nhóm đầu tiên tăng tốc, thì tỉ số truyền ở nhóm sau là giảm tốc và ngược lại. 

Z’2 = Z4 

Z2 

Z’4 

Z1

Z’1 Z3 

Z’3

III
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Trường hợp có hai bánh răng dùng chung Z1’ và Z2’ như trong sơ đồ động của 
hình 2-43, việc tính toán sẽ phức tạp hơn trường hợp trên. Khi tính số răng cho nhóm 
truyền động đầu thì Z1’ và Z2’ sẽ được xác định. Với Z1’ và Z2’ đã biết, phải tính toán 
bánh răng của nhóm thứ hai với các điều kiện sau: đảm bảo tỉ số truyền i3 và i4 theo 
yêu cầu, phải cùng một môđun m và khoảng cách trục như nhau. 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 
                     
       Hình 2-43: Hộp tốc độ có hai  bánh răng dùng chung 

Đặt    i1 = 
'1

1
Z
Z

 ; i2 = 
'2

2
Z
Z

 ; i3 = 
'Z

Z

3

3  = 
'Z
'Z

3

1  ; i4 = 
'Z

Z

4

4  = 
'Z
'Z

4

2                         (2-55) 

Trường hợp này để đảm bảo kích thước hướng hướng kính thì nên chọn bánh răng 
dùng chung sao cho tích của hai tỉ số truyền có bánh răng dùng chung trong hai nhóm 
truyền động càng gần bằng nhau càng tốt, nghĩa là i1 . i4 ≈  i2 . i3 hay nói cách khác sử 
dụng bánh răng dùng chung Z1’(với Z1’ =  Z4) và Z2’ (với Z2’=  Z3). 

Ký hiệu u là tỉ số truyền tổng cộng giữa 3 trục của hộp tốc độ nhằm thực hiện 
từng số vòng quay từ  n1 ÷ n4 . Từ  đồ thị số vòng quay ta có: 

            u1  = i1 . i3  ;   u2  = i1 . i4  ;    u3 = i2 . i3 ;   u4  = i2 . i4         (2-56) 

Và tính các tỉ số truyền khác phụ thuộc vào  i1, u1 và ϕ  như sau: 

                    i2 = i1 . ϕ2 ;   i3 = 
1

1
i
u  ;   i4 = i3 . ϕ = 

1

1
i
u.ϕ                         (2-57)      

Vì các bánh răng trong hộp tốc độ phải cùng một môđun nên theo hình 2-43, có 
thể viết:  

        
⎭
⎬
⎫

+=+

+=+

'4Z'2Z'3Z'1Z

'2Z2Z'1Z1Z
                                                (2-58) 

Lấy các bánh răng dùng chung Z1’ và Z2’ làm thừa số chung:                                                         

I 

Z2 
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Z1 
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III 

II 
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III
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i1 i2
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III 

II 

n0
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n1 n2 n3 n4
PATT II-I: 2[2].2[1]
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1
'2Z

'4Z
'2Z1

'1Z

'3Z
'1Z

1
'2Z

2Z
'2Z1

'1Z
1Z'

1Z

                                     (2-59) 

Thay các tỉ số truyền từ công thức (2-55) vào (2-59), ta có: 

                      Z1’ ( i1 + 1 ) = Z2’ ( i2 + 1)                                          

           Z1’ (
3i
1  + 1)  =  Z2’ (

4i
1  + 1)                                                      

Chia hai vế phương trình trên cho nhau sẽ được: 

                      

4

2

3

1

i
11

1i

i
11

1i

+

+
=

+

+
                                                                  (2-60)  

Thay các trị số ở (2-57)  vào (2-60) và giải phương trình trên, ta có:  

                i1 =  1u1
ϕ
+ϕ

−ϕ                                                                            (2-61)                       

Với trị số ϕ  đã cho, cần chọn u1 như thế nào để tỉ số truyền i1 nằm trong giới hạn 

cho phép, tức là 2
4
1

1 ≤≤ i  và tổng số răng của cặp bánh răng ăn khớp nhau là bé 

nhất. Có thể tính toán và lập bảng dựa vào sự biến thiên của u1 để tính ra các giá trị 
của i1, i2, i3, i4 (theo 2-61 và 2-57) và các bánh răng tương ứng. 

Giả sử ϕ = 1,26, lần lượt chọn u1 để tính các tỉ số truyền i và lập bảng sau: 
 

u1 i1 i2 i3 i4 

0,3 0,72 1,1376 0,4166 0,5249 

0,35 0,6321 0,998 0,5537 0,6976 

0,4 0,5424 0,8570 0,7374 0,9291 

Có thể chọn u1 = 0,35 và suy ra các hệ số kZ của các bánh răng trong hộp (đây là 
hệ số thể hiện mối tương quan giữa các bánh răng với bánh răng có số răng nhỏ nhất). 
Vì vậy muốn có số răng thật của các bánh răng, cần phải chọn số răng cho bánh răng 
có số răng nhỏ nhất (thường Zmin = 16 ÷ 20 răng) và lần lượt nhân với các hệ số kZ để 
xác định số răng của các bánh răng còn lại. 

Chọn bánh răng có số răng nhỏ nhất là Z1 = 17 có hệ số k
1Z  = 1 và các hệ số 

tương ứng với các bánh răng khác để đạt các tỉ số truyền i1, i2, i3, i4 là: 



 84

Z3’ 

Z1 Z2 

Z1’=Z5 

Z7

Z4’ 

Z2’=Z3 

Z4 
I 

II 

III 
Z5’ 

IV 

Z7’

Z6 

Zi Z1 Z1’ Z2 Z2’ Z3 Z3’ Z4 Z4’ 

Hệ số kZ 1 1,58 1,29 1,29 1,29 2,32 1,58 2,26 

Giá trị tính toán 17 26,86 21,93 21,93 21,93 39,6 26,86 38,5 

Giá trị qui tròn 17 27 22 22 22 40 27 38 

Tổng số răng ∑Z  44 44 62 65 

Tỉ số truyền i 588,1
1  1 81,1

1  
41,1
1  

Để đảm bảo khoảng cách trục A giữa hai trục II và III, nhóm truyền động thứ hai 
phải dùng bánh răng dịch chỉnh. 

Có nhiều phương pháp để tính số răng trong hộp tốc độ có bánh răng dùng chung. 
Hãy xem xét phương pháp tra bảng qua ví dụ sau: Tính toán hộp tốc độ có hai bánh 
răng dùng chung với Z = 12, ϕ = 1,26 theo sơ đồ động trong hình 2-44. 

Chọn PAKG: Z = 2  3  2 = 12. PATT II-I-III: Z = 2[3].3[1].2[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

           
Hình 2-44: Sơ đồ động và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ có 2 bánh răng dùng chung 

Từ sơ đồ động, chọn 2 bánh răng Z1’ và Z2’ làm bánh răng dùng chung (với Z1’ =  
Z5 và Z2’=  Z3). Các giá trị của tỉ số truyền: 

i1= 3
1
ϕ

 = 
2
1 ; i2 = i5 = 1; i3 = 2

1
ϕ

 = 
58,1
1 ; i4 = 

ϕ
1  = 

26,1
1

; i6 = 4
1
ϕ

 = 
5,2

1 ; i7 = ϕ2 = 1,58 

IV
n12 n1 

n0 

i7 
i6 

i5 i4 
i3 

i2 
i1 

I

II

III
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Tra bảng tìm hệ số kZ của các bánh răng trong hộp theo quan hệ tỉ số truyền u 
giữa trục I và III: 

   uI-III = 
axImII

I
n

n
 = 

10

10
n
n

 = 1          (2-62) 

 

  u              Zi k
1Z  k 'Z1

 k
2Z  k 'Z2

 k
3Z  k 'Z3

 k
4Z  k 'Z4

 k
5Z  k 'Z5

 

0,891 1 1,785 1,47 1,31 1,31 2,16 1,58 1,98 1,785 1,785

1 1 2 1,5 1,5 1,5 2,50 1,78 2,22 2 2 

1,12 1 2 1,5 1,5 1,5 2,74 1,76 2,48 2 2,24 

1,26 1 2 1,5 1,5 1,5 3 1,75 2,75 2 2,5 

1,41 1 2 1,5 1,5 1,5 3,32 1,735 3,085 2 2,82 

1,58 1 2 1,5 1,5 1,5 3,67 1,72 3,45 2 3,16 

1,78 1 2 1,5 1,5 1,5 4,06 1,71 3,85 2 3,55 

2 1 2,24 1,525 1,715 1,715 4,55 1,92 4,32 2,24 4 

Chọn bánh răng có số răng nhỏ nhất là Z1 = 17 có hệ số k
1Z  = 1 và các hệ số 

tương ứng với các bánh răng khác để đạt các tỉ số truyền i1, i2, i3, i4, i5 là: 
 

 Thông số           Zi Z1 Z1’ Z2 Z2’ Z3 Z3’ Z4 Z4’ Z5 Z5’ 

k
iZ  1 2 1,5 1,5 1,5 2,50 1,78 2,22 2 2 

Giá trị tính toán 17 34 25,5 25,5 25,5 42,5 30,2 37,7 34 34 

Giá trị qui tròn 17 34 26 26 26 42 30 38 34 34 

Tổng số răng 

∑Z  51 52 68 68 68 

Tỉ số truyền i 
2
1

 1 61,1
1

 
26,1
1

 1 

Ghi chú: Việc chọn bánh răng dùng chung nằm trong những tỉ số truyền của 2 
nhóm lân cận có tích gần bằng 1 như trên là hợp lý. Các bánh răng trong 2 tỉ số truyền 
i6 và i7 không có bánh răng dùng chung nên tính toán như bình thường. 

2.3.5. Hộp tốc độ dùng động cơ nhiều cấp vận tốc 

1.  Đặc điểm 

Muốn kết cấu hộp tốc độ được đơn giản, kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm vật liệu  
mà vẫn thực hiện được nhiều cấp tốc độ, người ta dùng động cơ điện có nhiều cấp vận 
tốc để thực hiện truyền động. 
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Thường dùng động cơ điện có 2 hoặc 3 cấp vận tốc. 

 – Động cơ có 2 cấp vận tốc:       nđc1: nđc2  = 750 : 1500  [v/ph] 

        hay                      = 1500 : 3000 [v/ph] 

 – Động cơ có 3 cấp vận tốc:       nđc1 : nđc2 : nđc3  =  750 :1500 :3000  [v/ph] 

Các số vòng quay nđc1, nđc2 …  nđcn của động cơ có nhiều cấp vận tốc tuân theo qui 
luật cấp số nhân với công bội là 2. 

Nhược điểm của động cơ nhiều cấp vận tốc là có hiệu suất thấp hơn, kích thước 
lớn hơn và giá thành cũng đắt hơn động cơ có một cấp vận tốc cùng công suất. 

2.  Nguyên tắc thiết kế  

Để tăng số cấp tốc độ Z của trục chính, phải kết hợp động cơ nhiều cấp vận tốc 
và hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt. Động cơ nhiều cấp vận tốc được coi như 
là một nhóm truyền động (gọi là nhóm động cơ) có công bội: 

  ϕxi = ϕE = 2 hay ϕ = E 2             (2-63) 

E là lượng mở của nhóm động cơ, cũng là bậc khai căn của công bội ϕ. 

 – Nếu ϕ = 1,26: E 2  = 1,26  ⇒  E = 3 

– Nếu ϕ = 1,41: E 2  = 1,41  ⇒  E = 2 

 Do lượng mở của nhóm động cơ E ≠ 1 nên nhóm động cơ không thể là nhóm cơ 
sở mà chỉ có thể là một nhóm khuếch đại trong xích truyền động. 

Xét trường hợp động cơ có y cấp vận tốc và trong hộp tốc độ chỉ có một nhóm 
bánh răng di trượt có x tỉ số truyền. Khi đó, số cấp tốc độ Z của trục chính là: 

   Z = y . x               (2-64) 

Với số vòng quay nđc1 của động cơ, trục chính sẽ có x tốc độ với dãy số vòng 
quay có giá trị: n1 , n2 , … , nx. 

Với số vòng quay nđc2 của động cơ, trục chính sẽ có x tốc độ khác với dãy số 
vòng quay có giá trị: 2n1 , 2n2 , … , 2nx (vì nđc2 = 2 nđc1). 

Với số vòng quay nđc3 của động cơ, trục chính sẽ có x tốc độ khác với dãy số 
vòng quay có giá trị: 22n1 , 22n2 , … , 22nx (vì nđc3 = 22nđc1). 

……………………………………………………………… 

Tương tự, với số vòng quay cuối cùng nđcy của động cơ, trục chính sẽ có dãy số 
vòng quay có giá trị: 2(y-1)n1 , 2(y-1)n2 , … , 2(y-1)nx 

Do các số vòng quay của trục chính phải là một cấp số nhân với công bội ϕ nên 
các dãy số vòng quay có giá trị ở trên ứng với các số vòng quay khác nhau của động 
cơ phải xếp liên tiếp để tạo thành một  cấp số nhân với công bội chung duy nhất ϕ: 

n1 , n2 , … , nx , 2n1 , 2n2 , … , 2nx , … , 2(y-1)n1 , 2(y-1)n2 , … , 2(y-1)nx      (2-65) 
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Vì là một cấp số nhân nên hai trị số kế tiếp nx và nx+1 = 2n1 phải thoả điều kiện: 

   nx . ϕ = 2n1              (2-66) 

maø nx = n1 . ϕ(x-1)  

neân nx+1 = nx . ϕ = n1 . ϕ(x-1) . ϕ = 2n1 hay ϕx = 2    ⇒ ϕ = x 2          (2-67) 

Từ công thức 2-63 và 2-67, ta có số tỉ số truyền x của nhóm bánh răng di trượt 
(đóng vai trò của nhóm cơ sở): 

   x = E               (2-68) 
Kết luận: 

− Động cơ nhiều cấp vận tốc được coi như là một nhóm khuếch đại (gọi là nhóm 
động cơ) luôn luôn có lượng mở xi = E, với E được tính: ϕ = E 2    

− Nhóm bánh răng di trượt (đóng vai trò của nhóm cơ sở) có số tỉ số truyền 
không phải là một giá trị tuỳ ý mà phải bằng E. 

− Để mở rộng phạm vi điều chỉnh số vòng quay tức là tăng số cấp tốc độ Z, có 
khi cần phải thêm một hoặc nhiều nhóm bánh răng di trượt nữa kế tiếp sau nó và đóng 
vai trò là nhóm khuếch đại. 

− Trình tự thiết kế hộp tốc độ dùng động cơ nhiều cấp vận tốc tương tự như hộp 
tốc độ dùng động cơ một cấp vận tốc. Tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề trên khi lựa 
chọn phương án không gian và phương án thứ tự của hộp. 

Ví dụ: Thiết kế hộp tốc độ dùng động cơ nhiều cấp vận tốc với Z =12, ϕ = 1,41 , nmin 
= 45 v/ph. 

Giải 
Bước 1: Xác định các giá trị số vòng quay của trục chính 

n1 = 45 ; n2 = 63 ; n3 = 90 ; n4 = 125 ; n5 = 180 ; n6 = 250 ; n7 = 355 ; n8 = 500 ; n9 
= 710 ; n10 = 1000 ; n11 = 1410 ; n12 = 2000 [v/ph] 

Bước 2: Chọn phương án không gian 

Do ϕ = 1,41 nên E 2  = 1,41 ⇒  E = 2. Nhóm động cơ có lượng mở E = 2 

Trường hợp 1: Chọn động cơ 2 cấp vận tốc: 

 Có 2 PAKG sau đây để có Z = 12, trong đó nhóm đầu là nhóm động cơ: 

          Z = 2 . 3 . 2 

          Z = 2 . 2 . 3 

 a. Với PAKG Z = 2 . 3 . 2 , có thể có 2 phương án thứ tự 

 * PATT I-II : Z = 2 . 3[1] . 2[6] 

 Không sử dụng được phương án này vì nhóm cơ sở phải có số tỉ số truyền  
bằng E (E = 2). 
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 * PATT II-I : Z = 2 . 3[4] . 2[1] 

 Kiểm tra Ri = 1,418 > 8, nên không sử dụng được phương án này. 

b. Với PAKG: Z = 2 . 2 . 3 

 * PATT I-II : Z = 2 . 2[1] . 3[4] 

 Ri không đạt, nên không sử dụng được phương án này. 

 * PATT II-I : Z = 2 .2[6] . 3[1] 

 Do nhóm cơ sở có số tỉ số truyền là 3 (khác E = 2) nên không sử dụng được 
phương án này. 

Trường hợp 2: Chọn động cơ có 3 cấp vận tốc. 

Khi đó chỉ có một PAKG: Z = 3 . 2 . 2 và hai PATT 

a. PATT I-II :  Z = 3 . 2[1] . 2[6] 

Kiểm tra Ri = ϕ6 < 8 : đạt yêu cầu. 

b. PATT II-I : Z = 3 . 2[6] . 2[1] 

Kiểm tra Ri cũng đạt yêu cầu. Tuy nhiên, PATT này có lượng mở thay đổi đột 
ngột, có số vòng quay tới hạn của trục trung gian nhỏ, kích thước hộp sẽ lớn nên 
không chọn phương án này. 

Kết luận: Chỉ có thể dùng động cơ 3 cấp vận tốc với PAKG là: Z = 3 . 2 . 2 và       
PATT I-II. 

Bước 3: Vẽ lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay 

 

 

 

   

                                             

 

 

 

 
Hình 2-45: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ dùng động cơ 3 cấp tốc độ 

Bước 4: Tính các tỉ số truyền 

i1 = 
2
1

41,1
11

22 ==
ϕ

 ; i2 = 
41,1
11

=
ϕ

 ; i3 = 
4
1

41,1
11

44 ==
ϕ

 ; i4 = ϕ2 = 1,412 = 2 

n01 n02 n03 

n1 n12

I 

II 

III 

n01 n02 n03 

n1 n12

I

II

III

i1 i2 

i3 

i4 
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  Kiểm tra  i: 

              
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

==

==

2ii
4
1ii

max4

min3  đạt yêu cầu 

Chọn n01 = n7 = 355, n02 = n9 = 710, n03 = n11 =1410 v/ph 

Với động cơ 3 cấp vận tốc nđc = 750/1500/3000 v/ph, tỉ số truyền của bộ truyền 
đai từ động cơ đến trục I là: 

         '
ñ

d

1ñc

01
ñ

D
D

225
106

150
71

750
355

n
n

i =====  

trong đó Dd và Dd’ là đường kính bánh đai chủ động và bị động. 

Sau đó tính tiếp các bước còn lại như  hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt. 

2.3.6. Hộp tốc độ có chuỗi số vòng quay hỗn hợp 
Qua thực tế, dễ thấy rằng các số vòng quay tới hạn (lớn nhất và nhỏ nhất) ít khi 

được sử dụng. Vì vậy, để tăng phạm vi điều chỉnh số vòng quay mà không cần quá 
nhiều cấp tốc độ Z, người ta dùng chuỗi số vòng quay cấp số nhân hỗn hợp có hai hệ 
số cấp vận tốc: 

a. Hệ số ϕ1 nhỏ dành cho các số vòng quay trung bình để giảm tổn thất về vận 
tốc. 

b. Hệ số ϕ2 lớn (ϕ2 = ϕ 2
1 ) dành cho các số vòng quay tới hạn (số vòng quay lớn 

nhất và nhỏ nhất) để tăng phạm vi điều chỉnh số vòng quay Rn. 

Để thiết kế một hộp tốc độ có số cấp tốc độ Z và 2 hệ số cấp vận tốc ϕ1 và ϕ2, lần 
lượt thực hiện các bước sau: 

1.  Thiết kế một hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt có số cấp tốc độ x với 
hệ số ϕ2 lớn (bao gồm chọn phương án không gian, phương án thứ tự, vẽ lưới kết cấu 
và đồ thị số vòng quay). Mọi tính toán được thực hiện như đã biết ở trên. Số cấp tốc 
độ x của hộp được tính như sau: 

  x = 
y
Z  với y là tỉ số truyền của nhóm khuếch đại       (2-69) 

2.  Thêm một nhóm khuếch đại vào đầu xích truyền động của hộp tốc độ đó với 
các chú ý sau về nhóm khuếch đại: 

• Có y tỉ số truyền. 

• Có lượng mở E được tính E 2  = ϕ1 để khi thay đổi tỉ số truyền của nhóm 
khuếch đại sẽ tạo ra các giá trị số vòng quay mới xen kẽ với các giá trị số vòng quay 
cũ tạo thành một chuỗi số vòng quay có 2 hệ số ϕ1 và ϕ2 (với ϕ2 = ϕ 2

1 ). 
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n01 

n1 n2 n8 

I 

II 

III 

n01 

n1 n2 n8 

I

II

III

i1 i4 

i3 i2 

i5 
i6 

• Có thể sử dụng động cơ nhiều cấp vận tốc đóng vai trò là nhóm khuếch đại để 
kết cấu hộp nhỏ gọn. 

Ví dụ: Xem xét hộp tốc độ của máy tiện vạn năng Studturn (Đài Loan) dùng cơ 
cấu bánh răng di trượt có các yêu cầu sau: 

• Số cấp vận tốc của trục chính: Z = 16 

• Số vòng quay của trục chính: n = 35 ÷ 2000 v/ph 

• Công bội của chuỗi số vòng quay: ϕ1 = 1,26 và ϕ2 = 1,58 

Bước 1: Để kết cấu hộp nhỏ gọn, chọn nhóm khuếch đại là động cơ có 2 cấp vận 
tốc (y = 2) với số vòng quay của động cơ là nđc1 = 720 v/ph và nđc2 = 1440 v/ph. Như 

vậy, số cấp tốc độ của hộp là x = 
2

16  = 8. 

Bước 2: Thiết kế hộp tốc độ có số cấp tốc độ x = 8 và hệ số ϕ2 = 1,58 

Chọn phương án không gian x = 4 × 2 và phương án thứ tự I-II: 

  x = 4[1].2[4] = 8 

Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-46: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ có x=8 và ϕ2 = 1,58 

Kiểm tra Ri = ϕ4 = 1,584 = 6,23 < 8. Đạt yêu cầu về Ri 

Xác định các tỉ số truyền: 
4,2

1
58,1
11i 7,17,11 ==

ϕ
=  ;   

3,1
1

58,1
11i 7,07,02 ==

ϕ
=  ; 

i3 = ϕ0,3 = 1,580,3
 = 1,2 ;     i4 = ϕ1,3 = 1,8 ;     

4
1

58,1
11i 1,31,35 ==

ϕ
=  ;      i6 = ϕ0,9 = 1,4 

Kiểm tra đạt yêu cầu về tỉ số truyền i 

 imax =  i4 = ϕ1,3 = 1,8 < [imax] = 2 và imin = 
4
1i5 =  = [imin] 
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Bước 3: Do động cơ 2 cấp vận tốc được xem như là một nhóm khuếch đại của hộp 
tốc độ nên phương án không gian trong trường hợp này là: 

  Z = y × x = 2 × 4[1] × 2[4] = 16 

Các số vòng quay của động cơ tuân theo qui luật cấp số nhân có công bội bằng 2, 
nghĩa là có lượng mở xi = E với E 2  = ϕ1 = 1,26 ⇒  E = 3. 

Như vậy, từ đồ thị số vòng quay trên, chỉ cần thêm tốc độ n02 cách tốc độ n01 một 
khoảng bằng lượng mở xi = 3. Sau đó, từ n02 lần lượt vẽ các tia song song với các tia 
trước đó sẽ có được đồ thị số vòng quay mới có 16 cấp tốc độ. Trong đó, các giá trị số 
vòng quay trung bình từ n2 ÷ n15 có hệ số ϕ1 = 1,26 và các số vòng quay tới hạn n1 ÷ n2 
và n15 ÷ n16 có hệ số ϕ2 = 1,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-47: Đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ có Z=16 và ϕ1 = 1,26, ϕ2 = 1,58 

Chọn n01 = 375 v/ph nên tỉ số truyền của bộ truyền đai là: 

 
192
100

D
D

92,1
1

720
375

n
n

i '
ñ

ñ

1ñc

01
ñ =====  

Bước 4: Xác định số răng của các bánh răng 

Sử dụng phương pháp tra bảng để xác định số răng của các bánh răng với điều 
kiện các bánh răng trong một nhóm truyền động có cùng môđun m. 

 

i 4,2
1i1 =  

3,1
1i2 =  i3 = 1,2 i4 = 1,8 

4
1i5 =  i6 = 1,4 

Zi : Z’i 25 : 60 37 : 48 47 : 38 55 : 30 22 : 90 66 : 46 

∑Z 85 112 

 

n01 

n1 n2 4 

I

II 

III 

i1 

i4 

i3 

i2 

i5 
i6 

n16 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 

n02 

ϕ2 ϕ1 
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Bước 5: Vẽ sơ đồ động và sơ đồ truyền lực 

Sơ đồ truyền lực chỉ cần thể hiện cho 8 số vòng quay gồm n1, n2, n4, n6, n8, n10, 
n12 và n14. Các số vòng quay còn lại sẽ đạt được khi động cơ chuyển từ nđc1 sang nđc2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I 

 II 

 III 

Hình 2-48 : Sơ đồ động và sơ đồ truyền lực

Z3=47 

Z1=25

Z2=37

Z4=55

Z1’=60

Z3’=38 

Z2’=48

Z4’= 30

Z5=22

Z5’=90 

Z6=66

Z6’= 46

n1 – n3 

n2 – n5 

n4 – n7 

n6 – n9 

n8 – n11 

n10 – n13

n12 – n15

n14 – n16

ÑC 

iñ 
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Bước 6: Kiểm tra sai số vòng quay 

− Tính tất cả các số vòng quay thực tế ntt. 

 ph/v1,38
90
22.

60
25.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 51'
ñ

ñ
1ñc1tt ===  

 ph/v6,70
90
22.

48
37.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 52'
ñ

ñ
1ñc2tt ===  

 ph/v4,76
90
22.

60
25.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 51'
ñ

ñ
2ñc3tt ===  

 ph/v3,113
90
22.

38
47.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 53'
ñ

ñ
1ñc4tt ===  

 ph/v3,141
90
22.

48
37.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 52'
ñ

ñ
2ñc5tt ===  

 ph/v168
90
22.

30
55.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 54'
ñ

ñ
1ñc6tt ===  

 ph/v7,226
90
22.

38
47.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 53'
ñ

ñ
2ñc7tt ===  

 ph/v2,224
46
66.

60
25.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 61'
ñ

ñ
1ñc8tt ===  

 ph/v336
90
22.

30
55.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 54'
ñ

ñ
2ñc9tt ===  

 ph/v7,414
46
66.

48
37.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 62'
ñ

ñ
1ñc10tt ===  

 ph/v4,448
46
66.

60
25.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 61'
ñ

ñ
2ñc11tt ===  

 ph/v4,665
46
66.

38
47.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 63'
ñ

ñ
1ñc12tt ===  

 ph/v4,829
46
66.

48
37.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 62'
ñ

ñ
2ñc13tt ===  

 ph/v4,986
46
66.

30
55.

192
100.720i.i.

D
D

.nn 64'
ñ

ñ
1ñc14tt ===  

 ph/v9,1330
46
66.

38
47.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 63'
ñ

ñ
2ñc15tt ===  
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 ph/v6,1972
46
66.

30
55.

192
100.1440i.i.

D
D

.nn 64'
ñ

ñ
2ñc16tt ===  

− Số vòng quay thực tế cho trên bảng hướng dẫn của máy như sau: 
 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 

35 70 75 110 140 165 220 225 

n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 

330 415 450 665 830 1000 1330 2000 

− Tính sai số ∆n giữa số vòng quay thực tế ntt của máy so với số vòng quay tiêu 
chuẩn ntc theo công thức (2-47) sau: 

         ∆n = %100
n

nn

ct

cttt −
  

− Lập bảng đánh giá sai số vòng quay: điền các giá trị đã tính vào bảng. 
 

 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 

ntt [v/ph] 38,1 70,6 76,4 113,3 141,3 168 224,2 226,7 

ntc [v/ph] 35 70 75 110 140 165 220 225 

∆ n[% ] 8,8 0,8 1,8 3 0,9 1,8 1,9 0,7 

 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 

ntt [v/ph] 336 414,7 448,4 665,4 829,4 986,4 1330,9 1972,6

ntc [v/ph] 330 415 450 665 830 1000 1330 2000 

∆ n[% ] 1,8 –0,07 –0,3 0,06 –0,07 –1,36 0,06 –1,3 

 Nhận thấy chỉ có một giá trị vượt quá giới hạn cho phép nhưng nếu thay đổi sẽ có 
ảnh hưởng đến các số vòng quay khác. Mặc khác, sự sai khác này không ảnh hưởng 
lớn đến tổn thất về năng suất nên có thể chấp nhận được. 

 Bước 7: Tính toán động lực học các chi tiết trong hộp tốc độ. 

 Dựa vào kiến thức đã học trong môn học “Chi tiết máy” để xác định kích thước 
của các chi tiết như bánh răng, trục, ổ lăn, then … 
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Chương 3        THIẾT KẾ HỘP CHẠY DAO 
 
3.1. KHÁI NIỆM 

3.1.1. Đặc điểm 
Hộp chạy dao cũng là một bộ phận quan trọng của máy công cụ, dùng để thực 

hiện chuyển động chạy dao và đảm bảo quá trình cắt được thực hiện liên tục. So với 
hộp tốc độ, hộp chạy dao có những đặc điểm như sau: 

– Có công suất truyền động nhỏ, khoảng 5 ÷ 10% công suất truyền động chính. 

– Có tốc độ làm việc chậm hơn nhiều so với hộp tốc độ. Do đó, trong hộp chạy 
dao dùng các cơ cấu giảm tốc nhiều và hiệu suất thấp như vít me – đai ốc, trục vít – 
bánh vít … hoặc phải dùng nhiều cặp bánh răng nối tiếp nhau để giảm tốc. 

– Có thể thực hiện chuyển động liên tục, đồng thời với chuyển động chính (đối 
với máy có chuyển động chính là chuyển động vòng như: máy tiện, máy phay …); 
hoặc có thể thực hiện chuyển động chạy dao gián đoạn, không cùng lúc với chuyển 
động chính (đối với máy có chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến khứ hồi như: 
máy bào, xọc). 

– Lượng chạy dao và tỉ số truyền của hộp không phụ thuộc vào kích thước của 
chi tiết gia công, nên không cần giữ công suất không đổi khi thay đổi vận tốc. Vì vậy 
có thể sử dụng động cơ điện một chiều điều chỉnh vô cấp có tác dụng đảm bảo 
mômen xoắn không đổi. 

3.1.2. Yêu cầu 
Tuỳ theo công dụng của máy mà hộp chạy dao cần có những yêu cầu khác nhau, 

bao gồm:  

– Đảm bảo số cấp chạy dao Zs theo yêu cầu của thiết kế. 

– Đảm bảo phạm vi giới hạn của tỷ số truyền 
5
1  U is U 2,8 ; cũng như phạm vi 

điều chỉnh lượng chạy dao R
Si : 

   R
Si  = 14

5
1
8,2

i
i

mins

maxs ==             (3-1) 

– Đảm bảo độ chính xác cần thiết của chuyển động chạy dao. Trong xích cắt ren 
của máy tiện, xích bao hình máy phay lăn răng …, không thể dùng các cơ cấu truyền 
động như đai truyền, ly hợp ma sát. Với xích cắt ren chính xác, đường truyền động 
cần phải càng ngắn càng tốt, vì sai số của từng tỉ số truyền sẽ dẫn đến sai số lớn của 
lượng chạy dao, ảnh hưởng đến độ chính xác của bước ren. 
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– Phải đảm bảo đủ công suất để thắng thành phần lực cắt dọc trục Px, truyền 
động êm, có khả năng đảo chiều. Ngoài ra, trong một số trường hợp cần phải có xích 
chạy dao nhanh để giảm thời gian phụ và công sức của công nhân trong quá trình điều 
chỉnh. 

– Đảm bảo các yêu cầu về công nghệ đối với hộp chạy dao (tương tự như với 
hộp tốc độ). Đa số các hộp chạy dao không có mặt chuẩn để xác  định vị trí tương hỗ 
giữa dao và chi tiết gia công. Do đó các sai số về mặt chế tạo và lắp ráp không phản 
ánh trực tiếp đến độ chính xác gia công như độ côn, ôvan, độ nghiêng … Độ chính xác 
để chế tạo hộp chạy dao chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó và ảnh hưởng đến độ bóng 
bề mặt gia công khi vận tốc của chuyển động chạy dao không đều. 

 Phương pháp thiết kế hộp chạy dao sẽ rất khác nhau với các loại hộp chạy dao 
khác nhau. Trong phạm vi chương này chỉ đề cập đến phương pháp thiết kế hộp chạy 
dao dùng truyền động phân cấp. Các loại hộp chạy dao vô cấp dùng truyền động điện, 
khí nén hoặc thủy lực sẽ được trình bày trong các giáo trình tương ứng. 
 

3.2. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỘP CHẠY DAO THƯỜNG 
Hộp chạy dao thường là loại hộp chạy dao đảm bảo sự di động của dao hay của 

phôi trong quá trình cắt với một giá trị lượng chạy dao cho trước nhưng không đòi hỏi 
đạt độ chính xác cao cho giá trị này. Có thể có sai số nhất định giữa lượng di động 
thực tế và lượng chạy dao cho trước. Ví dụ: hộp chạy dao của máy khoan, máy phay … 

Để tận dụng khả năng cắt hợp lý, dãy các giá trị lượng chạy dao của hộp chạy 
dao này tuân theo qui luật cấp số nhân. Thứ nguyên của lượng chạy dao có thể là 
[mm/ph] nếu chuyển động chạy dao độc lập và là [mm/v] nếu chuyển động chạy dao 
phụ thuộc vào chuyển động chính. Cơ cấu truyền động trong hộp chạy dao thường là 
cơ cấu bánh răng di trượt. Do đó, cách thiết kế hộp chạy dao thường được tiến hành 
tương tự như cách thiết kế hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt (đã trình bày ở 
chương 2). 

Lưu ý: Trước khi thiết kế loại hộp chạy dao này, cần chuyển các giá trị lượng 
chạy dao s1, s2, …, sn thành chuỗi số vòng quay của cơ cấu chấp hành ns1, ns2, …, nsn để 
bài toán thiết kế giống với quá trình thiết kế hộp tốc độ. Tùy thuộc vào cơ cấu biến 
đổi ở cuối xích chạy dao mà có cách tính toán khác nhau. 

Xét xích chạy dao của máy phay vạn năng (hình 3-1). Hộp chạy dao có tỉ số 
truyền is truyền chuyển động từ động cơ chạy dao đến bàn máy. Cơ cấu biến đổi 
chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến ở đây là cơ cấu vít me – đai ốc, có 
bước tx [mm]. Phương trình xích chạy dao có dạng: 

   nñc . is . tx = s [mm/ph]              (3-2) 
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Trong trường hợp này, hộp chạy dao được xem như là hộp tốc độ có số vòng quay 
n0 của trục vào (trục I) là số vòng quay của động cơ nđc [v/ph] và số vòng quay ns của 
trục ra được tính: 

   ns = nñc . is = 
xt
s               (3-3) 

 

 

 

 

 

 

 

Do lượng chạy dao thay đổi s1, s2, …, sn nên: 

            
x

1
1s t

s
n =  ; 

x

2
2s t

s
n =  ; …; 

x

n
sn t

s
n =            (3-4) 

Xét xích chạy dao của máy khoan đứng (hình 
3-2). Do chuyển động chạy dao phụ thuộc vào 
chuyển động chính và cơ cấu biến đổi chuyển động 
quay thành chuyển động tịnh tiến là cơ cấu bánh 
răng – thanh răng nên phương trình xích chạy dao 
có dạng: 

 1vtc . is . πmZ = s [mm/v]      (3-5) 

vớiù:  m và Z – môđun và số răng của bánh răng. 

Số vòng quay n0 của trục vào (trục I) trong hộp 
chạy dao có thể chọn là số vòng quay nhỏ nhất của 
trục chính máy khoan nmin [v/ph] và số vòng quay ns 
của trục ra được tính: 

mZ
s

n 1
1s π
= ; 

mZ
s

n 2
2s π
= ; …; 

mZ
s

n n
sn π
=    (3-6) 

Trên cơ sở đó, hoàn toàn có thể thiết kế hộp chạy dao theo phương pháp đã biết. 

Hình 3-3 và 3-4 là bản vẽ lắp khai triển của một số hộp chạy dao loại này. 

Ngoài ra, để kết cấu hộp chạy dao đơn giản và kích thước nhỏ gọn, người ta còn 
dùng hộp chạy dao kết hợp giữa cơ cấu bánh răng di trượt và bánh răng thay thế. 
Phương pháp thiết kế loại hộp chạy dao này tương tự như hộp tốc độ dùng bánh răng 
thay thế. 

iv 

is 

V 

ÑC

s 

Hình 3-2: Sơ đồ kết cấu động
        học của máy khoan 

s Bàn máy 

tx 

is 

ÑC  

Hình 3-1: Sơ đồ kết cấu động học xích chạy dao của máy phay vạn năng
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Hình 3-4: Bản vẽ khai triển hộp chạy dao máy tiện Revolve 1Π365 
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3.3. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỘP CHẠY DAO CHÍNH XÁC 
Hộp chạy dao chính xác là loại hộp chạy dao đảm bảo tỷ số truyền chính xác 

giữa dao và phôi như hộp chạy dao của máy tiện ren vít vạn năng. Giá trị lượng chạy 
dao ở đây chính là các bước ren cần tiện (đã được tiêu chuẩn hóa). Vì thế dãy số 
lượng chạy dao không phải là cấp số cộng, cũng không phải là cấp số nhân. Nếu tỷ số 
truyền thực tế của hộp chạy dao có sai số so với tỷ số truyền tính toán, sai số đó sẽ 
phản ảnh trực tiếp tới độ chính xác của bước ren được cắt. Do đó, tỷ số truyền của hộp 
chạy dao loại này yêu cầu phải thật chính xác. 

Hãy xem xét hộp chạy dao của máy tiện ren vít vạn năng. Mặc dù máy tiện có 
hai chức năng: tiện trơn và tiện ren nhưng khi thiết kế hộp chạy dao, người ta chỉ chú 
trọng đảm bảo chức năng tiện ren. Khi thiết kế xong, người ta tính lại các giá trị lượng 
chạy dao để tiện trơn. Các giá trị này có thể trùng nhau, gần khít nhau hoặc hơi bị 
cách quãng xa nhau. Tuy nhiên trên thực tế, điều này không quan trọng lắm vì các 
lượng chạy dao này nói chung là khá dày đặc nên những chỗ cách quãng hầu như ít 
gây ra tổn thất về năng suất gia công. 

Nếu máy chỉ dùng để cắt một loại ren thì việc chọn tỉ số truyền sẽ đơn giản hơn 
nhiều. Thực tế máy tiện thường được thiết kế để cắt nhiều loại ren khác nhau (ren 
Quốc tế, ren Anh, ren mođun, ren Pitch …). Trong trường hợp đó, nếu bước ren được 
cắt và bước vít me nằm trong hai hệ thống đo lường khác nhau thì trong phép tính tỉ số 
truyền xuất hiện một thừa số đặc biệt và việc tính toán trở nên phức tạp hơn. 

Phương trình cơ bản của xích cắt ren như sau: 

   1 vtc . ib . is . tx = tp 

         hay  
xb

p
s t.i

t
i =                 (3-7) 

với:  tx – bước ren của trục vít me. 

 tp – bước ren cần cắt trên phôi. 

 ib – tỉ số truyền của nhóm truyền động bù, bao gồm tỉ số truyền của bộ bánh 
răng thay thế itt và tỉ số truyền cố định icđ để bù trừ cho sự sai khác giữa hai hệ thống 
đo lường vào xích truyền động. 

   ib = itt . icñ 

 is – tỉ số truyền của hộp chạy dao. 

Hộp chạy dao của máy tiện thường được chia thành hai nhóm sau: 

− Nhóm cơ sở (có tỉ số truyền ics): dùng để gia công một dãy các bước ren cơ sở. 
Nhóm cơ sở thường sử dụng các cơ cấu sau: 

• Cơ cấu Norton như trong máy tiện T620. 

• Cơ cấu bánh răng di trượt như trong máy tiện T616. 
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− Nhóm gấp bội (có tỉ số truyền igb): dùng để khuếch đại khi gia công các bước 
ren khác có tỉ lệ gấp 2, 4, 8 lần dãy các bước ren cơ sở. Nhóm gấp bội thường sử dụng 
các cơ cấu sau: 

• Cơ cấu bánh răng di trượt như trong máy tiện T620. 

• Cơ cấu Mê an như trong máy tiện T616. 

• Cơ cấu then kéo như trong máy tiện 1330. 

 Về nguyên tắc, nhóm cơ sở và nhóm gấp bội có thể đổi chỗ cho nhau và có thể 
nằm tại một vị trí bất kì trên xích chạy dao. Tuy nhiên, thường nhóm cơ sở được bố trí 
phía trước và nhóm gấp bội nằm liền kề theo sau trong hộp chạy dao. Do đó, tỉ số 
truyền is của hộp chạy dao gồm: 

    is = ics . igb                 (3-8) 

 Để gia công các loại ren hệ mét (ren Quốc tế, ren môđun), sử dụng đường truyền 
chủ động của xích chạy dao (tức là nhóm cơ sở ở trạng thái chủ động). Ngược lại, khi 
gia công các loại ren hệ inch (ren Anh, ren Pitch), sử dụng đường truyền bị động của 
xích chạy dao (tức là nhóm cơ sở ở trạng thái bị động) 

Quá trình thiết kế động học hộp chạy dao chính xác của máy tiện có thể theo các 
bước sau: 

– Bước 1: Sắp xếp bước ren cần cắt thành bảng để tạo thành nhóm cơ sở và 
nhóm gấp bội. 

– Bước 2: Thiết kế nhóm cơ sở. 

– Bước 3: Thiết kế nhóm gấp bội. 

– Bước 4: Thiết kế nhóm truyền động bù. 

– Bước 5: Kiểm tra bước ren. 

Sau khi xác định được sơ đồ động của hộp chạy dao, cần tính toán phần động lực 
học để xác định kích thước cụ thể các chi tiết truyền động trong hộp. 

3.3.1. Sắp xếp bước ren thành bảng 

Dựa vào yêu cầu tiện được các loại ren khác nhau và giá trị các bước ren cần cắt 
mà sắp xếp các bước ren cần cắt thành bảng. Tuỳ thuộc vào số loại bước ren, cần có 
số lượng bảng tương ứng. Trường hợp phức tạp nhất là máy có khả năng tiện được cả 
4 loại ren (ren Quốc tế, ren Anh, ren môđun, ren Pitch). Khi sắp xếp, cần tuân theo 
các nguyên tắc sau: 

– Số hàng: biểu thị số lượng tỉ số truyền của nhóm cơ sở. Tuỳ thuộc vào số lượng 
các bước ren cần cắt mà quyết định số hàng, thường không quá 10 hàng. Số hàng càng 
ít càng tốt. Nếu số hàng quá lớn, số bánh răng trong nhóm cơ sở sẽ nhiều, khoảng 
cách giữa hai gối đỡ sẽ lớn, làm cho độ cứng vững của nhóm này kém. 
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– Số cột: biểu thị số lượng tỉ số truyền của nhóm gấp bội. Vì nhóm gấp bội chỉ 
nên có 4 tỉ số truyền nên thường sắp xếp các bước ren theo 4 cột. Do tỉ số truyền 
nhóm gấp bội tuân theo quy luật cấp số nhân với công bội ϕgb = 2 nên giá trị bước ren 
trong các cột của cùng một hàng cũng phải tuân theo quy luật cấp số nhân với công 
bội ϕgb = 2. 

– Ren Quốc tế (có bước tp) được sắp xếp theo thứ tự giá trị tăng dần từ trên 
xuống dưới và từ trái qua phải. 

– Ren Anh (có số ren n trong 1 inch) được sắp xếp theo thứ tự giá trị giảm dần từ 
trên xuống và từ trái qua phải. 

– Ren môđun (có môđun m) được sắp xếp theo qui luật như ren Quốc tế. 

– Ren Pitch (có đường kính Pitch DP) được sắp xếp theo qui luật như ren Anh. 

 Lưu ý: Để đảm bảo số lượng bánh răng trong nhóm cơ sở là ít nhất, các ô có vị trí 
tương ứng trong các bảng phải tỉ lệ với nhau theo một hằng số cố định. 

3.3.2. Thiết kế nhóm cơ sở 

1. Nhóm cơ sở dùng cơ cấu Norton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ cấu Norton gồm khối bánh răng hình tháp có số răng khác nhau Z1, Z2 … Zn 
lắp cố định trên trục I. Chuyển động được truyền từ trục I đến trục II nhờ bánh răng 
trung gian Z0,  có thể ăn khớp với bất kỳ bánh răng nào của khối bánh răng hình tháp 
và cùng di động với bánh răng ZA trên trục II. Để đảm bảo độ cứng vững cần thiết, số 
lượng bánh răng của khối hình tháp không nên quá 10. Số răng của các bánh răng 
trong khối bánh răng hình tháp thường là ZN = 24 ÷ 60 (trường hợp đặc biệt có thể lấy 
ZN = 18 ÷ 75). 

Hình 3-5 : Sơ đồ cơ cấu Norton 

I 

II 

Z1 
Z2 

Z3 Z4 

Z5 

Z0 

ZA

I

II 
Z0 

ZA 

nI 

nII 

Chốt gài 
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 Ưu điểm 

• Vì dùng bánh răng trung gian Z0, nên tổng số răng của bánh răng chủ động và 
bị động (để thực hiện các tỉ số truyền khác nhau) không cần là một hằng số. Do đó, sự 
lựa chọn số răng ZN sẽ dễ dàng hơn khi khoảng cách giữa hai trục không đổi. 

• Số lượng bánh răng cần thiết trong cơ cấu ít, nếu cần n tỷ số truyền thì chỉ cần 
(n + 2) bánh răng. Kích thước hộp tương đối nhỏ, vì các bánh răng đặt khít nhau. 

• Tổn thất công suất nhỏ do không có những bánh răng chạy không. 
 Nhược điểm 

• Độ cứng vững kém do dùng bánh răng trung gian. 

• Khó dùng được bánh răng nghiêng. 

• Các bánh răng trong khối bánh răng hình tháp cần mỏng để hạn chế kích thước 
về chiều dài. 

Nhiệm vụ thiết kế là phải tính toán số răng ZN của các bánh răng trong khối bánh 
răng hình tháp sao cho hộp chạy dao cắt được nhiều loại ren khác nhau. Hãy xét các 
trường hợp cụ thể sau: 
 a. Cắt ren Quốc tế 
 Khối bánh răng hình tháp đóng vai trò chủ động và tỉ số truyền của nhóm cơ sở 

(cũng chính là của cơ cấu Norton) ics = iN = 
A

N
Z
Z

. 

Giả sử các bước ren Quốc tế cần tiện là: tp1 , tp2 , tp3 , … , tpn [mm]. Phương trình 
xích chạy dao để cắt một bước ren tpi bất kỳ là: 

        tpi = 1vtc . ib . iNi . igb . tx             (3-9) 

Do iN = 
A

N
Z
Z

, nên phương trình (3-9) có thể viết lại: 

    tpi = 1vtc . ib . 
A

N
Z
Z

. igb . tx = C . igb . ZN           (3-10) 

 Với C = ib . tx . 
AZ

1  = const 

 Như vậy ta có: 

   tp1 = C . igb . Z1                                         

   tp2 = C . igb . Z2 

   tp3 = C . igb . Z3         
   . . . . . . . . . . . . 

   tpn = C . igb . Zn 

Suy ra:   tp1 : tp2 : tp3 : … : tpn = Z1 : Z2 : Z3 : … : Zn         (3-11) 
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Kết luận: Các bước ren Quốc tế cần cắt tỉ  lệ thuận với số răng của cơ cấu Norton. 
 b. Cắt răng Anh 

Khối bánh răng hình tháp đóng vai trò bị động và tỉ số truyền của cơ cấu Norton 

ics = iN = 
N

A
Z
Z . 

Giả sử các ren Anh cần tiện có số ren n trên 1 inch là: n1 , n2 , n3 , … , nn. Bước 

của ren Anh được qui đổi theo hệ mét là: tpi = 
in
4,25  [mm]. 

 Tương tự như trên, phương trình  (3-9) được viết lại như sau: 

   
in
4,25  = 1vtc . ib . 

N

A
Z
Z

. igb . tx  

        hay:  ni = 
xAb t.Z.i

4,25  . 
gbi
1  . ZN  =  C . 

gbi
1  . ZN        (3-12)                         

 Với C = 
xAb t.Z.i

4,25  = const. 

 Như vậy ta có: 

   n1 = C . 
gbi
1  . Z1   

   n2 = C . 
gbi
1  . Z2  

   n3 = C . 
gbi
1  . Z3  

   …………………………………  

   nn = C . 
gbi
1  . Zn 

Suy ra:      n1 : n2 : n3 : … : nn = Z1 : Z2 : Z3 : … : Zn           (3-13)                                 

 Kết luận: Các bước ren Anh cần cắt cũng tỉ lệ thuận với số răng của cơ cấu 
Norton. 
 c. Cắt răng môđun: Tương tự như khi cắt ren Quốc tế, khối bánh răng hình tháp 
đóng vai trò chủ động. 

 Bước của ren moâñun tp = π . m (m là moâñun). 

 Ta có: m1 : m2 : m3 : … : mn = Z1 : Z2 : Z3 : … : Zn.         (3-14) 

Kết luận: Các bước của ren môđun cần cắt cũng tỉ lệ thuận với số răng của cơ cấu 
Norton. 
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Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Z’1 Z’2 Z’3 Z’4 Z’5 Z’6 

I 

II 

Hình 3-6 : Sơ đồ động cơ cấu bánh răng di trượt dùng trong nhóm cơ sở 

 d. Cắt răng Pitch: Tương tự như khi cắt ren Anh, khối bánh răng hình tháp đóng 
vai trò bị động. 

 Bước của ren Pitch: tp = 
pD
4,25 π  (DP : đường kính Pitch). 

 Ta có: DP1 : DP2 : DP3 : … : DPn = Z1 : Z2 : Z3 : … : Zn.        (3-15) 

Kết luận: Các bước của ren Pitch cũng tỉ lệ thuận với số răng của cơ cấu Norton. 

2. Nhóm cơ sở dùng cơ cấu bánh răng di trượt 

a. Đặc điểm: 

 Khác với cơ cấu bánh răng di trượt trong hộp tốc độ, để kích thước hộp chạy dao 
nhỏ gọn, cơ cấu bánh răng di trượt trong nhóm cơ sở của hộp chạy dao chỉ bố trí hai 
trục. Để đảm bảo số tỉ số truyền lớn giữa hai trục (thường từ 5 đến 8 tỉ số truyền) 
không thể dùng khối bánh răng di trượt nhiều bậc mà phải tách ra thành những khối di 
trượt 1 và 2 bậc. Tuy nhiên, do khoảng cách trục không đổi và để đảm bảo tỉ số truyền 
chính xác của các cặp bánh răng ăn khớp, người ta phải sử dụng các môđun khác nhau 
cho các cặp bánh răng và thường phải là bánh răng dịch chỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ưu điểm: 

• Độ cứng vững của cơ cấu tốt. 

• Công suất truyền lớn. 

• Điều khiển đơn giản. 

 Nhược điểm: Kích thước chiều trục dài. 

 Để khắc phục nhược điểm này, có thể sử 
dụng bánh răng dùng chung (hình 3-7). Để tạo 
ra 2 tỉ số truyền, chỉ cần 3 bánh răng trong đó 
bánh răng dùng chung Z1 có thể ăn khớp với 2 
bánh răng khác nhau. Tất nhiên hiệu số răng (Z2 – Z3) không thể quá lớn, vượt ra 
ngoài khả năng dịch chỉnh, thường (Z2 – Z3) U 3. 

Z1 

Z3 

Hình 3-7 : Sơ đồ bánh răng dùng chung 

Z2 
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 b. Phương pháp tính toán: 

• Xác định các tỉ số truyền của nhóm cơ sở ics 

 Từ công thức (3-7), suy ra:   ics = 
xgbb

p

t.i.i
t

 =  
C
t p        (3-16)                       

 Với C = ib . igb . tx . Để tính C, phải chọn trước ib, igb và tx . Thông thường chọn igb 
= 1, tx = 6mm hoặc 12mm. Còn với ib = itt . icđ, dựa vào một số loại máy hiện có chọn 

trước itt (chẳng hạn chọn itt = 
36
30 ), thường icđ  = 1. 

Dựa vào bảng sắp xếp bước ren, chọn một cột có đầy đủ các bước ren làm dãy 
các bước ren cơ sở (tp1, tp2, …) tương ứng với igb = 1. 

Tính các tỉ số truyền của nhóm cơ sở ics và biến đổi chúng dưới dạng tối giản 
B
A :

  ics1 = 
C

t 1p  = 
1

1
B
A

 ; ics2 = 
C

t 2p  = 
2

2
B
A

; … ; icsn = 
C

t pn  = 
n

n
B
A

 

Tổng quát:   icsi = 
C
t pi  = 

i

i
B
A             (3-17) 

• Tính tổng số răng ZTi của từng cặp bánh răng ăn khớp trong cơ cấu bánh răng 
di trượt theo công thức: 

                        ZTi 
im

A2
=              (3-18) 

với: A – khoảng cách trục (tham khảo các máy hiện có, ví dụ chọn A = 78mm 
hoặc 84 mm). 

 mi – môđun của bánh răng, có thể sử dụng nhiều môđun khác nhau để tạo 
nhiều tổng số răng khác nhau. Ví dụ cho mi biến thiên như sau mi = 2 ; 2,25 ; 2,5 ; 
2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 … 

• Tính hệ số ki = Ai + Bi , với Ai và Bi là tử số và mẫu số của các icsi 

• Tính các số nguyên ai theo công thức ai = 
i

Ti
k

Z
. Nếu ai không phải là số 

nguyên nhưng sai khác không nhiều thì có thể qui tròn gần đúng. Trong trường hợp sự 
sai khác quá lớn so với các số nguyên gần nhất thì có thể bỏ trống giá trị đó. 

• Tính số răng của các cặp bánh răng theo nguyên tắc sau: 

                icsi = 
ii

ii
'
i

i
B.a
A.a

Z
Z

=             (3-19) 
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• Lập bảng tính số răng theo mẫu và lần lượt điền các giá trị đã có 
Bảng 3-2: Bảng tính số răng của nhóm cơ sở 

icsi = Ai/Bi 
 

ics1 ics2 … … … icsn 

ZTi 
       ki 

  mi 
k1 k2 … … … kn 

ZT1 m1       

ZT2 m2       

… …       

ZTn mn       

Dựa vào bảng trên để chọn số răng cho các cặp bánh răng trong nhóm cơ sở. Tuy 
nhiên cần chú ý một số vấn đề sau: 

− Không nên chọn quá nhiều loại môđun khác nhau vì như thế sẽ làm cho quá 
trình gia công hộp chạy dao thêm khó khăn. 

− Cố gắng tận dụng phương pháp bánh răng dùng chung để giảm kích thước 
chiều trục của hộp bằng cách chọn những ô nằm trên một hàng ngang có cùng tử số 
hoặc mẫu số để ghép chúng thành một đôi. Đôi đó chỉ có 3 bánh răng nhưng có thể 
tạo ra hai tỉ số truyền khác nhau (vì có 1 bánh  răng dùng chung). 

− Nếu không thể chọn được bánh răng dùng chung nào, có thể thay đổi một 
trong số các trị số chọn trước như tỉ số truyền itt hoặc khoảng cách trục A để có được 
một loạt các giá trị icsi mới và lập lại quá trình tính toán như trên cho đến khi đạt kết 
quả mong muốn. 

3.3.3. Thiết kế nhóm gấp bội 
Nhóm gấp bội thường có 4 tỉ số truyền với công bội ϕ = 2. Hai dãy số igb thường 

sử dụng cho nhóm gấp bội có giá trị là: 

 igb = 
4
1  ; 

2
1  ; 

1
1  ; 

1
2  hoặc igb = 

8
1  ; 

4
1  ; 

2
1  ; 

1
1  

1. Nhóm gấp bội dùng cơ cấu bánh răng di trượt 

Ưu điểm: Có độ cứng vững cao, tổn thất công suất nhỏ. 

Với 4 tỉ số truyền igb của nhóm gấp bội, có thể dùng hai nhóm bánh răng di trượt, 
mỗi nhóm có hai cặp bánh răng và đặt trên 3 trục như hình 3-8. 
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Phương án không gian và phương án thứ tự như sau: 

 PAKG: 2 x 2 

 PATT I-II: 2[1]x2[2] 

Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay cho trong hình 3-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào đồ thị số vòng quay, xác định các tỉ số truyền i1, i2, i3, i4 và tính lại các 

igb. Ví dụ trong trường hợp sử dụng dãy igb = 
4
1  ; 

2
1  ; 

1
1  ; 

1
2  (hình 3-9b) thì: 

  igb1 = 
4
1  = i1. i3 =  

2
1  . 

2
1  = 

4
1  

Z1 

Z’1 

Z2 

Z’2 

Z3 

Z’3Z’4 

Z4

Nhoùm a

Nhoùm b 

III 

II 

I 

Z1 

Z’1= Z4

Z2 

Z’2

Z3 

Z’3 Z’4 

III

II

I

Hình 3-8: Nhóm gấp bội dùng cơ cấu bánh răng di trượt 
a) Không có bánh răng dùng chung b) có bánh răng dùng 

a) b)

Hình 3-9: Lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay nhóm gấp bội dùng bánh răng di trượt

igb4 igb3 igb2 igb1 

III 

II 

I 

n0 

a) 
i1

i2 

i3
i4

I

II

III

1/4 1/2 1/1 2/1

n0

b)

III

i1

i2 

i3 i4

I

II

1/8 1/4 1/2 1/1

n0

c)
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  igb2 = 
2
1  = i2. i3 =  1 . 

2
1  = 

2
1  

  igb3 = 1 = i1. i4 =  
2
1  . 

1
2  = 1 

  igb4 = 2 = i2. i4 =  1 . 
1
2  = 2 

Tính số răng của các bánh răng trong nhóm a và b: 

− Nhóm a: Các điều kiện để tính số răng: 

              Z1 + Z1’ = Z2 + Z2’ = 2Z0 = const         (3-20)                       

     i1 = 
'Z

Z

1

1  = 
2
1             (3-21) 

     i2 = 
'Z

Z

2

2  = 
1
1                (3-22) 

Chọn trước tổng số răng 2Z0 sao cho có thể chia hết cho 3 và cho 2, nghĩa là 2Z0 
phải chia hết cho 6. Sau đó tính ra số răng của các bánh răng nhóm a. 

− Nhóm b: Tính tương tự như nhóm a với điều kiện: 

              Z3 + Z3’ = Z4 + Z4’ = 2Z0 = const         (3-23)                       

     i3 = 
'Z

Z

3

3  = 
2
1             (3-24) 

     i4 = 
'Z

Z

4

4  = 
1
2                (3-25) 

Lưu ý: Để tạo thuận lợi cho việc gia công, cần chú ý các điểm sau: 

• Các bánh răng trong cả 2 nhóm di trượt nên có cùng môđun. 

• Nhóm gấp bội cũng nên thiết kế có bánh răng dùng chung (hình 3-8b). Do đó, 
khi tính số răng của 2 nhóm di trượt a và b nên chọn cùng một trị số 2Z0. 

• Tâm của các trục nhóm gấp bội nên lấy trùng với tâm của các trục của nhóm 
cơ sở. Do đó, khi tính nhóm cơ sở và nhóm gấp bội cần lưu ý tới việc chọn khoảng 
cách trục A. 

2. Nhóm gấp bội dùng cơ cấu Mêan 

 a.  Cấu tạo: 

 Mêan là một cơ cấu truyền động có ba trục I, II và III. Trên hai trục I và II lắp 
những khối bánh răng 2 bậc Z1-Z2 giống nhau, trong đó chỉ có khối bánh răng đầu ở 
trục chủ động I được lắp cố định vào trục còn các khối khác lắp lồng không và luôn ăn 
khớp với nhau. Chuyển động truyền đến trục III nhờ bánh răng trung gian Z0  và bánh 
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răng di trượt ZA. Tuỳ theo vị trí của bánh răng di trượt trên trục III mà cơ cấu Mêan 
thực hiện những tỉ số truyền khác nhau (hình 3-10). 

− Ưu điểm   

• Kích thước theo chiều trục nhỏ. 

• Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao lớn. 

• Chế tạo đơn giản vì các khối bánh răng đều giống nhau. 

− Nhược điểm 

• Hiệu suất truyền động kém vì tất cả các bánh răng đều quay. 

• Bánh răng trung gian làm cho cơ cấu kém cứng vững, công suất truyền không 
lớn. Tuy nhiên, do nhóm gấp bội chỉ cần 4 tỉ số truyền nên trong thực tế người ta bỏ 
bánh răng trung gian (hình 3-11). Khi đó, bánh răng di trượt ZA chỉ có thể ăn khớp với 
các bánh răng lớn trong khối bánh răng 2 bậc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 b.  Phương pháp tính toán 

Hãy xem xét nhóm gấp bội của hộp chạy dao máy tiện T616. Các tỉ số truyền igb 

gồm:  igb4 = 
A

3

4

1
Z
Z

.
Z
Z

 = 
1
2  

  igb3 = 
A

3

3

2
Z
Z

.
Z
Z

 = 
1
1  

Hình 3-10 : Sơ đồ động cơ cấu Mêan 

Z1 
Z2 

I 

II 

III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Z0 

ZA 
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  igb2 = 
A

3

3

2

1

4

3

2
Z
Z

.
Z
Z

.
Z
Z

.
Z
Z  = 

2
1

 

  igb1 = 
A

3

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2
Z
Z

.
Z
Z

.
Z
Z

.
Z
Z

.
Z
Z

.
Z
Z  = 

4
1  

Để đơn giản trong tính toán, chọn Z1 = Z4 và chọn trước ZA. Từ đó tính ra số răng 
của các bánh răng trong nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Nhóm gấp bội dùng cơ cấu then kéo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 a.  Cấu tạo:  

 Kết cấu của cơ cấu then kéo gồm một số bánh răng lắp cố định trên trục chủ 
động I và một số bánh răng khác cùng ăn khớp lắp lồng không trên trục bị động II. 
Tuỳ theo vị trí của then kéo mà một trong những bánh răng lồng không sẽ được cố 
định với trục và thực hiện truyền động giữa hai trục tạo ra các tỉ số truyền gấp bội. 

Hình 3-11: Nhóm gấp bội 
dùng cơ cấu Mêan không 
có  bánh răng trung gian 

Z2 Z1 

ZA Zcñ 

Z3 

Z4

I 

II 

III 

igb4 igb3 igb2 igb1 

Z’cñ 

Z’cñ

Hình 3-12 : Sơ đồ cơ cấu then kéo Zcđ 

I 

II 

Z1 

×× × × 

Z2 
Z3 

Z4 

Z’1 Z’2 

Z’3 

Z’4 

Z’cñ 

Z’cñ 
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 Theo thực tế, then kéo lắp trên trục bị động sẽ làm cho bánh răng cũng như bạc ít 
mòn hơn là lắp trên trục chủ động. Ngoài ra, để then kéo dễ lọt vào rãnh then của 
bánh răng, nên chế tạo nhiều rãnh then trên lỗ của bánh răng (2 ÷ 4 rãnh). 

− Ưu điểm 

• Kích thước nhỏ gọn vì bánh răng lắp rất sát nhau, chỉ cần một độ hở nhỏ. 

• Có thể dùng bánh răng nghiêng. 

− Nhược điểm 

• Độ bền và độ cứng vững kém nên không thể truyền mômen lớn, đặc biệt là 
với chi tiết trục rỗng cần có rãnh để đặt then. 

• Độ mòn của bánh răng lớn, hiệu suất truyền động thấp vì bánh răng không 
làm việc vẫn ăn khớp. 

• Không thể dùng bánh răng có đường kính lớn. 
 b.  Phương pháp thiết kế 

Khi thiết kế hộp chạy dao có nhóm gấp bội dùng cơ cấu then kéo, cần đảm bảo 
các điều kiện sau: 

  Z1 + Z1’ = Z2 + Z2’ = Z3 + Z3’ = Z4 + Z4’ = 2Z0 = const       (3-26) 

  igb = 
4
1  ; 

2
1  ; 

1
1  ; 

1
2               (3-27) 

Để giải được hệ phương trình trên phải chọn trước 2Z0. Theo yêu cầu 2Z0 phải là 
một số chia hết cho 2, 3, 5 nghĩa là phải chia hết cho 30. Các giá trị đạt yêu cầu đó là: 

   2Z0 = 60; 90; 120; 180 

Tuy nhiên, khi chọn 2Z0 cần phải lưu ý khoảng cách trục trong nhóm gấp bội phải 
trùng với khoảng cách trục ở nhóm cơ sở, để tạo điều kiện thuận lợi việc gia công hộp 
chạy dao. 

3.3.4. Thiết kế nhóm truyền động bù 
Nhóm truyền động ib bù gồm:  

− Bộ bánh răng thay thế: itt. 

− Các cặp bánh răng cố định: icđ. 

Vì vậy:             ib = itt . icñ             (3-28) 

 Ta đã biết, để gia công các loại ren hệ mét (ren Quốc tế, ren môđun), sử dụng 
đường truyền chủ động của xích chạy dao và tương ứng với đường truyền này cần có 
một tỉ số truyền cố định icđ1. Ngoài ra, để tạo ra hai loại ren khác biệt này (ren Quốc 
tế và ren môđun), trong xích truyền động cần có 2 bộ bánh răng thay thế khác nhau 
itt1 và itt2. 
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 Ngược lại, khi gia công các loại ren hệ inch (ren Anh, ren Pitch), sử dụng đường 
truyền bị động của xích chạy dao và tương ứng với đường truyền này cần có một tỉ số 
truyền cố định icđ2. Tương tự, cũng cần có 2 bộ bánh răng thay thế khác nhau cho hai 
loại ren này. Để kết cấu đơn giản, tận dụng lại 2 bộ bánh răng thay thế itt1 và itt2 ở 
trên. 

Tóm lại: 

• Để tiện ren Quốc tế: dùng xích chạy dao có ib1 = icđ1 . itt1 

• Để tiện ren môđun: dùng xích chạy dao có ib2 =  icđ1 . itt2 

• Để tiện ren Anh : dùng xích chạy dao có ib3 = icđ2 . itt1 

• Để tiện ren Pitch: dùng xích chạy dao có ib4 = icđ2 . itt2 

Trước khi tính ib, nên lập sơ đồ động của toàn xích chạy dao, trong đó cần xác 
định cách bố trí kết cấu của hộp, vị trí của các bộ bánh răng cố định và các ly hợp cần 
thiết. 

Từ công thức (3-7), suy ra: 

               
xgbcs

p
ttcñb tii

t
i.ii ==              (3-29) 

Để tính ib1 cần cho máy cắt thử một bước ren nào đó của ren Quốc tế. Với tx được 
chọn trước, đồng thời dựa vào bảng xếp ren có thể xác định ics , igb tương ứng với bước 
ren đó và áp dụng công thức (3-29) để xác định ib1. Có ib1, chỉ cần chọn trước icđ1 sẽ 
tính được itt1. 

Do tiện ren môđun cũng dùng cùng một tỉ số truyền icđ1 nên chỉ cần cho máy cắt 
thử một bước ren nào đó của ren môđun thì tính được itt2. 

Cuối cùng để xác định icđ2, cho máy cắt thử một bước ren nào đó của ren Anh và 
tính toán tương tự. 

Khi tính toán tỉ số truyền, do sự khác biệt giữa hai hệ đo lường nên xuất hiện một 
thừa số đặc biệt và có thể chọn giá trị tương đương theo bảng dưới đây sao cho sai số 
là nhỏ nhất đồng thời bộ truyền cũng không quá lớn. 

 

 Phân số tương đương 

1” = 25,4mm 5
127  

97
4040

×
×  

17
2418×  

13
3011×   

Sai soá % 0 – 0,013 +0,046 – 0,061  

π = 3,14159 9554
12747
××

×  
127

2119×  
597

12712
×
×  

7
22  

50
157  

Sai soá % – 0,0005 +0,004 +0,021 +0,04 – 0,05 
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3.3.5. Kiểm tra sai số bước ren 
Do có sai số trong bước tính toán trên, cần tiến hành kiểm tra sai số các bước ren 

về mặt thiết kế. Tất nhiên sai số thiết kế này phải nhỏ hơn nhiều sai số thực khi gia 
công ren do còn có ảnh hưởng của các yếu tố khác trong quá trình chế tạo và lắp ráp 
máy cũng như trong quá trình gia công ren. Cần kiểm tra cho từng loại ren riêng biệt, 
nhưng mỗi loại ren chỉ cần kiểm tra một bước là đủ. Nếu sai số của một bước ren 
trong loại ren đó đạt yêu cầu thì các bước ren còn lại cũng sẽ đạt. 

Cách kiểm tra như sau: 

− Với mỗi loại ren, cần chọn một bước để kiểm tra. 

− Tương ứng với bước ren đã chọn, xác định tỉ số truyền icđ , itt , ics , igb 

− Thế vào phương trình xích cắt ren để tính t’p : 

     1vtc . icñ . itt . ics . igb . tx = t’p. 

− Tính sai số bước ren ∆tp:  

     ∆tp = t’p – tp. 

− So saùnh: ∆tp U [∆tp] 

Với [∆tp] – sai số cho phép của bước ren, có thể lấy [∆tp] =  0,1 ∆d0. 

    ∆d0 : dung sai của đường kính trung bình của ren (tra trong sổ tay cơ khí). 

Trong thực tế, người ta có thể so sánh sai số bước ren của máy thiết kế với một 
máy có sẵn cùng cấp chính xác để đánh giá kết quả tính toán. 

3.3.6. Thí dụ về thiết kế hộp chạy dao chính xác 
Thiết kế hộp chạy dao của máy tiện vạn năng để tiện các loại ren sau: 

− Ren Quốc tế có: tp = 1 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2 – 2,25 – 2,5 – 2,75 – 3 – 3,5 – 4 
– 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 [mm]. 

− Ren Anh coù soá ren treân 1 inch (1”): n = 
pt
4,25  = 30 – 28 – 24 – 22 – 20 – 19 – 

18 – 16 – 15 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 –  7 – 6 – 5
2
1  – 5 – 4

2
1  – 4 –  3

2
1  – 3 – 2

4
3  

– 2
2
1  – 2

4
1  – 2. 

− Ren môđun có: m = 
π
pt

 = 0,5 – 0,75 – 1 – 1,25 – 1,5 – 2 – 2,25 – 2,5 – 2,75 – 

3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7. 

− Ren Pitch coù: Dp = 
pt
4,25 π  = 56 – 48 – 44 – 40 – 36 – 32 – 28 – 24 – 22 – 20 – 

18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8. 
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1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1. Sắp xếp bước ren thành bảng 

  Ren Quốc tế          Ren môđun 
 

1 2 4 8  0,5 1 2 4 

⎯ 2,25 4,5 9  ⎯ ⎯ 2,25 4,5 

⎯ ⎯ ⎯ ⎯  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

1,25 2,5 5 10  ⎯ 1,25 2,5 5 

⎯ 2,75 5,5 11  ⎯ ⎯ 1,25 5,5 

1,5 3 6 12  0,75 1,5 3 6 

1,75 3,5 7 14  ⎯ ⎯ 3,5 7 

⎯ ⎯ ⎯ ⎯  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

1/4 1/2 1 2  1/4 1/2 1 2 
 
  Ren Anh          Ren Pitch 
 

30 15 ⎯ ⎯  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

28 14 7 3  56 28 14 ⎯ 

24 12 6 3  48 24 12 ⎯ 

22 11 5   44 22 11 ⎯ 

20 10 5 2  40 36 18  

19 ⎯ ⎯ ⎯  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

18 9 4 ⎯  36 18 9 ⎯ 

16 8 4 2  32 16 8 ⎯ 

1/4 1/2 1 2  1/4 1/2 1 2 
  

2. Thiết kế nhóm cơ sở 

 Do bảng sắp xếp bước ren có 8 hàng nên về nguyên tắc cần có 8 tỉ số truyền ics. 
Tuy nhiên qua bảng sắp xếp bước ren, ta nhận thấy do chỉ vì cắt ren Anh có n = 30, 15 
và 19 mà nhóm cơ sở phải có thêm 2 tỉ số truyền ics nữa. Để kết cấu nhỏ gọn, có thể 
bỏ đi 2 hàng này. Khi đó, nhóm cơ sở chỉ còn 6 tỉ số truyền ics. Để tiện được ren Anh 
có n = 30, 15 và 19, phải dùng bánh răng thay thế. 
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a. Nhóm cơ sở dùng cơ cấu Norton 

Để tính số răng ZN của các bánh răng hình tháp trong cơ cấu Norton, chọn một 
cột có đầy đủ nhất các bước ren làm dãy các bước ren cơ sở (thường chọn các cột có 
igb = 1/1). 

− Khi cắt ren Quốc tế:  Z1 : Z2 : Z3 : Z4 : Z5 : Z6 = tp1 : tp2 : tp3 : tp4 : tp5 : tp6 

               = 4 : 4,5 : 5 : 5,5 : 6 : 7 

Vì 24 U ZN U 60, nên nhân các bước ren trên với một hằng số bằng 8: 

       Z1 : Z2 : Z3 : Z4 : Z5 : Z6 = 32 : 36 : 40 : 44 : 48 : 56 

− Khi caét ren moâñun:   Z1 : Z2 : Z3 : Z4 : Z5 : Z6 = m1 : m2 : m3 : m4 : m5 : m6 

               = 2 : 2,25 : 2,5 : 2,75 : 3 : 3,5 

  Nhân các giá trị trên với một hằng số bằng 16 

      Z1 : Z2 : Z3 : Z4 : Z5 : Z6 = 32 : 36 : 40 : 44 : 48 : 56 

− Khi cắt ren Anh: Z1 : Z2 : Z3 : Z4 : Z5 : Z6 = 4 : 4
2
1  : 5 : 5

2
1  : 6 : 7  

                                                                 = 32 : 36 : 40 : 44 : 48 : 56 

− Khi cắt ren Pitch:  Z1 : Z2 : Z3 : Z4 : Z5 : Z6 = 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 14 

             = 32 : 36 : 40 : 44 : 48 : 56 

Cuối cùng, số răng của các bánh răng hình tháp trong cơ cấu Norton là: 

  Z1 : Z2 : Z3 : Z4 : Z5 : Z6 = 32 : 36 : 40 : 44 : 48 : 56  

b. Nhóm cơ sở dùng cơ cấu bánh răng di trượt 

− Xác định các tỉ số truyền của nhóm cơ sở ics 

Dựa vào một số máy đã có để chọn trước: 

• Bộ bánh răng thay thế itt = 
36
30  

• Bước vítme: tx = 6 [mm] 

• icñ = 1 

• igb = 1/1 

• Dãy các bước ren cơ sở tp = 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 

Thay vào công thức (3-16): ics = 
xgbb

p

t.i.i
t

 =  
C
t p  = 

5
t p  

   icsi = 
5
4  ; 

10
9  ; 

1
1  ; 

10
11  ; 

5
6  ; 

5
7  = 

i

i
B
A
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− Tính tổng số răng ZTi của từng cặp bánh răng ăn khớp trong cơ cấu bánh răng 

di trượt theo công thức (3-18):                   ZTi 
im

A2
=          

 Dựa theo máy tiện 1A616, chọn khoảng cách trục A = 78 mm. 

• Với m = 2, có:   ZT = 2 x 
2
78  = 78 

• Với m = 2,25:   ZT = 69,3 ≈ 70    

• Với m = 2,5:        ZT = 62,4 ≈ 62 

• Với m = 2,75:      ZT = 57,08 ≈ 57 

• Với m = 3:           ZT = 52 

• Với m = 3,5:       ZT = 44,57 ≈ 45 

• Với m = 4:           ZT = 39 

− Tính ki = Ai + Bi . 

• ics1 = 
5
4 ,    k1 = 4 + 5 = 9   

• ics2 = 
10
9 ,   k2 = 9 + 10 = 19 

• ics3 = 
1
1 ,   k3 = 1 + 1 = 2 

• ics4 = 
10
11 ,  k4 = 11 + 10 = 21 

• ics5 = 
5
6 ,   k5 = 6 + 5 = 11 

• ics6 = 
5
7 ,  k6 = 7 + 5 = 12 

− Lập bảng tính số răng 

Tính các số nguyên ai theo công thức ai = 
i

Ti
k

Z
. Khi qui tròn ai thành số nguyên 

gần nhất, chỉ chấp nhận trị số ai đó nếu nó làm cho tổng số răng của cặp bánh răng 
tính được không sai khác so với giá trị ZT quá 2 răng. Chỉ trong khoảng chênh lệch 
nhỏ về số răng như thế mới có thể dùng bánh răng dịch chỉnh được. 

Áp dụng công thức (3-19), tính số răng các bánh răng ics ứng với nhiều môđun 
khác nhau và điền vào bảng sau: 
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icsi = Ai/Bi 

 
ics1 = 

5
4 ics2 = 

10
9 ics3 = 

1
1 ics4 = 

10
11 ics5 = 

5
6  ics6 = 

5
7

ZTi 
       ki 

  mi 
k1 = 9 k2 = 19 k3 = 2 k4 = 21 k5 = 11 k6 = 12 

78 2 ⎯ 
40
36  

39
39  ⎯ 

35
42  ⎯ 

70 2,25 40
32  ⎯ 

35
35  ⎯ ⎯ 

30
42  

62 2,5 35
28  ⎯ 

31
31  

30
33  ⎯ 

25
35  

57 2,75 ⎯ 
30
27  

29
29  ⎯ ⎯ ⎯ 

52 3 30
24  ⎯ 

26
26  ⎯ 

25
30  ⎯ 

44 3,5 
25
20  ⎯ 

22
22  

20
22  

20
24  ⎯ 

39 4 ⎯ 
20
18  

20
20  ⎯ ⎯ ⎯ 

Dựa vào bảng trên, chọn được số răng các bánh răng của cơ cấu bánh răng di 
trượt nhóm cơ sở với lưu ý sau: 

• Số răng tối thiểu Zmin � 17 

• Ưu tiên chọn bánh răng tiêu chuẩn. Nếu không được, mới chọn bánh răng dịch chỉnh. 

• Cố gắng chọn các ô hàng ngang có cùng mẫu số hoặc tử số để ghép thành một 
đôi có bánh răng dùng chung (chỉ cần 3 bánh răng nhưng tạo ra được 2 tỉ số truyền 
khác nhau). 

• Không nên chọn quá nhiều môđun khác nhau cho các cặp bánh răng, dẫn đến 
quá trình chế tạo hộp chạy dao thêm phức tạp. 

Kết quả chọn cuối cùng như sau: 

 ics1 = 
5
4  =  

40
32   ;  ics2 = 

10
9  =  

20
18   ;  ics3 = 

1
1  =  

20
20  

 ics4 = 
10
11  =  

20
22   ;  ics5 = 

5
6  =  

20
24   ;  ics6 = 

5
7  =  

30
42  
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3. Thiết kế nhóm gấp bội 

 a. Dùng cơ cấu bánh răng di trượt 

Chọn 4 tỉ số truyền của nhóm gấp bội gồm: 1/4, 1/2, 1/1, 2/1. 

 Tính số răng của các bánh răng trong hình 3-8. 

− Nhóm a: Chọn trước 2Z0 = 84 

 Suy ra:  i1 = 
'Z

Z

1

1  = 
2
1  = 

56
28  

   i2 = 
'Z

Z

2

2  = 
1
1  = 

42
42  

− Nhóm b: cũng chọn 2Z0 = 84 để có cùng khoảng cách trục 

     i3 = 
'Z

Z

3

3  = 
2
1  = 

56
28  

     i4 = 
'Z

Z

4

4  = 
1
2  =  

28
56  

Vì Z’1 và Z4 lắp trên trục II đều có cùng số răng là 56 nên có thể sử dụng bánh 
răng dùng chung. 

 b. Dùng cơ cấu Mêan 

Chọn trước số răng của bánh răng di trượt ZA = 26 và chọn Z1 = Z4. Theo hình 3-
11, tính số răng của các bánh răng như sau: 

igb4 = 
A

3

4

1
Z
Z

.
Z
Z

 = 
A

3
Z
Z

 = 
1
2   ⇒ Z3 = 2ZA = 2 × 26 = 52 

igb3 = 
A

3

3

2
Z
Z

.
Z
Z

 = 
A

2
Z
Z

 = 
1
1   ⇒ Z2 = ZA = 26 

Tổng số răng Z3 + ZA = 52 + 26 = 78. Để khoảng cách trục A giữa 2 trục I và II 
bằng khoảng cách trục A giữa 2 trục II và III thì: 

  Z1 + Z4 = Z3 + ZA = 78 

mà Z1 = Z4 nên Z1 = Z4 = 
2
78  = 39 

 c. Dùng cơ cấu then kéo 

Chọn trước 2Z0 = 90, số răng của các cặp bánh răng trong cơ cấu then kéo là: 

 igb1 =
'Z

Z

1

1 =
72
18 =

4
1  ,  igb2 =

'Z
Z

2

2 =
60
30 =

2
1  ,  igb3 =

'Z
Z

3

3 =
45
45 =

1
1  ,  igb4 =

'Z
Z

4

4 =
30
60 =

1
2  
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4. Thiết kế nhóm truyền động bù 

 Trước khi thiết kế nhóm truyền động bù, cần lập sơ đồ động của toàn xích chạy 
dao như hình 3-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
− Theo sơ đồ động hình 3-13, để thực hiện đường truyền chủ động của xích chạy 

dao, phải mở ly hợp L1 và chuyển động truyền từ trục I, sang trục II rồi thông qua cơ 
cấu Norton đến trục III. 

 Để tính ib1, cho máy cắt thử bước ren Quốc tế tp = 5mm. Chọn trước bước vitme tx 
= 6mm, bánh răng di trượt của cơ cấu Norton trên trục II có ZA = 28. Theo bảng xếp 
ren, tỉ số truyền nhóm gấp bội là igb = 1/1 và bánh răng ZN = 40 của khối hình tháp ăn 

khớp với bánh răng ZA nên ics = iN = 
A

3
Z
Z

 = 
28
40  

Từ công thức (3-29), tính được tỷ số truyền bù: 

  
xgbcs

p
1tt1cñ1b tii

t
i.ii ==  = 

6.
1
1.

28
40

5  = 
12
7  

Dựa theo máy hiện có, chọn trước icđ1 = 
36
25  thì  

  itt1 = 
1cñ

b
i
i

 = 
12
7  . 

25
36  = 

50
42  

tx

I 

II 

III 

IV

V

VI

VII 

L1 L2 L3 

itt1 itt2 

iñc 

ZN 

ZA 

icñ1 

icñ2 

Z0 

Z1 

Z’1= Z4

Z2 

Z’2 

Z3 

Z’3 Z’4 

igb 
ics 

Hình 3-13: Sơ đồ động của hộp chạy dao dùng cơ cấu 
    Norton và bánh răng di trượt 
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− Bộ bánh răng itt1 = 
50
42  cũng dùng để cắt ren Anh nhưng vì cắt ren Anh thực 

hiện trên đường truyền bị động của xích chạy dao nên cần phải tính thêm icđ2. Muốn 
thực hiện xích bị động này, phải đóng ly hợp L1 và chuyển động truyền trực tiếp từ 
trục I sang trục III rồi đến trục II. Chuyển động truyền đến nhóm gấp bội qua tỉ số 
truyền cố định icđ2. 

 Chọn cắt thử ren Anh có n = 8 ren/1”, tức là tp = 25,4/8. Dựa vào bảng xếp ren, 

biết được igb = 
2
1 , và ics = iN = 

1

A
Z
Z  = 

32
28 . Do đó: 

 icñ2 = 
x1ttgbcs

p

t.i.i.i
t

 = 
6.

50
42.

2
1.

32
28

8
4,25

 = 
25
36  

− Để tính tỉ số truyền itt2 khi cắt ren môđun, dùng đường truyền chủ động của 
xích chạy dao với icđ1 đã biết. Cho máy cắt thử ren môđun có m = 3, tức là tp = πm = 

7
22  × 3. Dựa vào bảng xếp ren có: igb = 1/1; ics = 

28
48 . Do đó: 

  itt2 = 
x1cñgbcs

p

t.i.i.i
t

 = 
6.

36
25.

1
1.

28
48

3.
7

22

 = 
25
33  = 

50
66  

Đóng các ly hợp L1, L2 và L3 khi cần tiện ren chính xác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25×2

25×2

36×2

28×1,5 

56×1,5 

tx= 6

I 

II 

III 

IV

V

VI

VII 

L1 L2 L3 

itt1 itt2 

iñc 

32 

28 

icñ1 

icñ2 

Z0 

28

56

42 

42 

28 

56 28 

igb 
ics 

Hình 3-14: Số răng của các bánh răng trong hộp chạy 
dao dùng cơ cấu Norton và bánh răng di trượt 

25×2 

36×2 
36 40 

48 

44 

56 

42 

50 50 

66 



  122

5. Kiểm tra sai số bước ren 

Sau các bước thiết kế trên, cần tiến hành kiểm tra các bước ren được cắt. Mỗi 
loại ren chỉ cần kiểm tra một bước. 

− Đối với ren Quốc tế:  

Cắt thử ren Quốc tế tp = 3mm có: ics = 
28
48 ; igb = 1/2; icd1 = 

36
25 ; itt = 

50
42 ; tx = 6. 

Thế vào phương trình cắt ren: 

 1vtc . 
50
42  . 

36
25  . 

28
48  . 

36
25  . 

25
36  . 

2
1  . 6 = tp’ = 3 mm. 

Vậy khi cắt ren Quốc tế không có sai số. 

− Đối với ren Anh: 

Cắt thử bước ren n = 5 ren/1”, tức là tp = 
5

4,25  = 5,08 mm có: 

 ics = 
40
28 ; igb = 1; itt1 = 

50
42 ; icd2 = 

25
36 ; tx = 6. 

Thế vào phương trình cắt ren: 

 1vtc. 
50
42  . 

40
28  . 

25
36  . 1 . 6 = tp’ =  5,08032 mm. 

Sai soá: ∆tp = 5,08032 – 5,08 = 0,00032 mm. 

− Đối với ren môđun: 

Cắt thử bước ren có m = 1, tức là tp = π.m = 3,1416 mm có: 

 ics = 
28
32 ; igb =  

2
1 ; itt2 = 

50
66 ; icd1 = 

36
25 ; tx = 6. 

Thế vào phương trình cắt ren: 

 1vtc. 
50
66  . 

36
25  .

28
32  . 

2
1 . 6 = tp’ = 3,14285 mm. 

Sai soá: ∆tp = 0,00125 mm. 

− Đối với ren Pitch: 

Cắt thử bước ren có Dp = 32, tức là tp = 
pD
4,25 π  = 

32
1416,34,25 ×  = 2,49364 mm có: 

 ics = 
32
28 ; igb =  

4
1 ; itt2 = 

50
66 ; icd2 = 

25
36 ; tx = 6. 

Thế vào phương trình cắt ren: 
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itt1 itt2 

 1vtc. 
50
66  . 

32
28  .

25
36  . 

4
1  . 6 =  tp’ =  2,4948 mm. 

Sai soá: ∆tp = 0,00124 mm. 

Kết luận: Qua kiểm tra bước ren của máy thiết kế, ta thấy rằng do sai số của việc 
chọn trị số π và 25,4 dẫn đến bước ren sai số nhưng do có giá trị rất nhỏ, nên phương 
án thiết kế có thể chấp nhận được. 

Dưới đây là một số sơ đồ động và bản vẽ lắp khai triển hộp chạy dao của các 
máy tiện ren vít vạn năng thông dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

I 

II 

III

IV

VII

L1
L2 L3 

V

VI

Z1 

1 2 3 4 

Z2 

Z4 

ZA 

Z3 

Hình 3-15: Sơ đồ động của hộp chạy dao dùng cơ cấu  
    bánh răng di trượt và cơ cấu Mêan 

icñ1 

icñ2 

igb 
ics 

iñc 
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Chương 4               THIẾT KẾ TRỤC CHÍNH VÀ Ổ TRỤC 
 

4.1. THIẾT KẾ TRỤC CHÍNH 
4.1.1. Yêu cầu đối với trục chính 
Trục chính là chi tiết quan trọng trong hệ thống truyền động, dùng để truyền  

chuyển động và mômen đến dao cắt hoặc chi tiết gia công. Độ chính xác của máy phụ 
thuộc rất lớn vào độ chính xác chuyển động, độ cứng vững và độ ổn định chống rung 
của trục chính. Vì vậy, trục chính cần thoả mãn các yêu cầu sau: 

1. Độ chính xác quay tròn cao, thể hiện qua độ đảo hướng tâm và hướng trục của 
phần đầu phía trước của trục chính. Các giá trị này đã được tiêu chuẩn hoá cho hầu 
hết các loại máy công cụ trên cơ sở độ chính xác yêu cầu của chi tiết gia công. 

2. Độ cứng vững của trục chính cao, thể hiện qua độ võng ở đầu trục phía trước 
của trục chính dưới tác dụng của các lực khác nhau trong quá trình làm việc. 

Để tăng độ cứng vững của trục chính, thường dùng các biện pháp sau đây: 

− Tăng đường kính trục đồng thời với việc rút ngắn chiều dài giữa hai gối trục. 

− Dùng các gối trục trung gian (cũng là để rút ngắn khoảng cách giữa hai gối 
trục). 

− Đừng để mômen uốn trực tiếp tác dụng lên trục chính bằng cách lắp puli trên 
trục ống cài then với trục chính. 

− Đặt các chi tiết truyền động trên trục chính gần các gối đỡ và số lượng các chi 
tiết này càng ít càng tốt. 

3. Độ rung động thấp: Trục chính của máy cần phải chuyển động êm, không bị 
rung. Độ rung động sẽ làm giảm tuổi thọ của cơ cấu máy và dao, phản ánh trực tiếp 
lên độ bóng bề mặt của chi tiết gia công. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng đối với 
những máy gia công chính xác và cụm trục chính quay cao tốc. 

4. Độ chịu mài mòn cao: Yêu cầu này chủ yếu đối với các phần trục có lắp các 
bộ phận di trượt, ở các cổ trục, ở các bề mặt di động theo hướng trục (như trục chính 
máy khoan, máy xọc răng …). Với những bộ phận quan trọng, cần có các cơ cấu để 
điều chỉnh khe hở. 

Những yêu cầu trên đối với trục chính được giải quyết bằng việc lựa chọn kết cấu 
của trục chính và ổ đỡ thích hợp cũng như chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện 
cho trục chính. 

Từ các yêu cầu trên, điều kiện kỹ thuật của trục chính bao gồm: 

a.  Sai số cho phép về hình dạng như độ tròn, độ trụ (0,003 ÷ 0,006) và vị trí 
tương quan giữa các bề mặt như độ đồng tâm, độ đảo … (0,005 ÷ 0,02). 
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b.  Độ cứng của bề mặt trục chính: được chọn theo số vòng quay của trục chính. 

−  Nếu số vòng quay n > 1000 v/ph thì HRC = 54 ÷ 60. 

−  Nếu số vòng quay n = 300 ÷ 1000 v/ph thì HB > 220. 

−  Nếu số vòng quay n < 300 v/ph, không cần có điều kiện kỹ thuật về độ cứng. 

c.  Độ nhám của bề mặt trục: thường chọn như sau: 

−  Bề mặt cổ trục chính: chọn độ nhám cấp 9 khi quay trong ổ trượt và cấp 8 khi 
quay trong ổ lăn (với máy công cụ thông dụng). Riêng đối với máy mài thì chọn cao 
hơn một cấp. 

−  Bề mặt lắp ghép với các chi tiết khác: chọn độ nhám cấp 6, cấp 7. 

−  Các bề mặt còn lại không lắp ghép: chọn độ nhám cấp 4, cấp 5. 

d.  Độ chính xác các kích thước lắp ghép của trục chính: chọn từ cấp 5 ÷ 6 

4.1.2. Kết cấu của trục chính 

Kết cấu của trục chính phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

− Kiểu và công dụng của máy công cụ mang trục chính. 

− Kết cấu ổ đỡ của trục chính, kích thước và loại của ổ đỡ. 

− Vị trí, đặc tính và phương pháp lắp của các chi tiết lắp trên trục chính như 
bánh răng, bánh đai, mâm cặp … 

− Các phương pháp điều chỉnh theo hướng trục và hướng tâm của trục chính. 

− Phương pháp chế tạo, nhiệt luyện và lắp ráp trục chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số các nguyên tắc cơ bản khi xác định kết cấu của trục chính là: 

− Cần cố gắng thiết kế hình dáng trục chính đơn giản để tạo thuận lợi cho việc 
gia công, kiểm tra trục chính. 

Hình 4-1: Kết cấu chung của cụm trục chính
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− Trục chính thường được thiết kế rỗng để cho phôi, dao, các cơ cấu kẹp, ống 
dẫn dầu … đi qua. 

− Hình dáng và kích thước của đầu trục chính dùng để lắp dao, lắp mâm cặp … 
đều được tiêu chuẩn hoá. Do đó, các lỗ côn Morse, các gờ, các lỗ chốt trên đầu trục 
chính của máy tiện, khoan, phay, mài… đều lấy theo tiêu chuẩn. 

− Các kích thước đường kính trục nên lấy theo tiêu chuẩn để tránh dùng nhiều 
dụng cụ cắt và dụng cụ đo. 

− Cần phải đảm bảo việc tháo lắp các chi tiết trên trục chính cũng như trục chính 
với bộ phận máy được dễ dàng. Nếu trên trục chính lắp nhiều chi tiết khác nhau thì 
hình dáng của trục chính thường có đường kính nhỏ dần về một hoặc cả hai đầu. 

− Cần có những đoạn hình côn trên trục chính ở những vị trí lắp với các chi tiết 
khác. Chọn độ côn là 1:10 với những đoạn hình côn lắp bạc của ổ trượt điều chỉnh; độ 
côn là 1:15 nếu trên đoạn côn ấy có lắp bánh răng và độ côn là 1:30 ở đoạn côn lắp ổ 
lăn có vành trong hình côn. 

− Ở những chỗ thay đổi đường kính cần phải có góc lượn đủ lớn để giảm ứng 
suất và tránh rạng nứt khi nhiệt luyện. Nếu cần thiết, chi tiết lắp trên trục cũng cần 
phải thay đổi hình dáng. 

4.1.3. Vật liệu của trục chính 
1. Thép 

 Với trục chính lắp trên ổ lăn, độ chính xác trung bình và không có yêu cầu đặc 
biệt về độ cứng: có thể sử dụng thép 45, 50 và tôi đạt độ cứng HRC = 22 ÷ 28. Trường 
hợp này không cần thiết sử dụng thép hợp kim vì thực tế mođun đàn hồi của các loại 
thép là gần như nhau. 

 Với trục chính lắp trên ổ trượt, có yêu cầu về độ cứng của bề mặt cổ trục để 
chống mòn: có thể sử dụng thép 20X thấm than rồi tôi đạt độ cứng HRC = 56 ÷ 62.  

 Trục chính của máy chính xác cao thường được chế tạo từ thép 40XΦA và 
18XΓT hoặc thép 35XMΦA có thấm nitơ để đạt độ cứng Vickers HV = 850 ÷ 1000. 

2. Gang 

 Trục chính có kích thước lớn của những máy lớn có thể sử dụng gang xám CЧ21–
40 hoặc gang cải biến MCЧ32–52. 

4.1.4. Tính toán trục chính 

Tính toán trục chính trên cơ sở đảm bảo độ bền, độ cứng vững và độ rung động 
của trục chính. Trong đó, yêu cầu về độ cứng vững thường có tính chất quyết định. 

1.  Tính độ bền của trục chính 

Phương pháp tính toán như tính trục trong môn học Chi tiết máy. 
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Thông thường, trục chính của máy công cụ chịu tác dụng cùng một lúc của 
mômen xoắn và mômen uốn. Ngoài ra, ở một số trục còn có tác dụng của lực kéo và 
lực nén, nhưng hai loại ứng suất này thường rất nhỏ so với hai ứng suất xoắn và uốn 
nên có thể bỏ qua. 

 a. Với trục chỉ có mômen xoắn tác dụng  

Nếu như trục phải truyền công suất N [kW] với số vòng quay n [v/ph], thì mômen 
xoắn trên trục được tính: 

      Mx = 9,55 × 106 
n
N   [Nmm]                                               (4-1) 

 Ứng xuất xoắn sinh ra trong trục:               

      τx = 
0

x
W
M             [N/mm2]          (4-2) 

Ở đây: W0 – mômen chống xoắn của trục, W0 = 
16
d3π  ≈ 0,2 d3    [mm3]                                         

Từ công thức (4-2), có thể xác định đường kính trục d:       

 d = [ ] [ ]
33

x

6
3

x

x
n
NC

n
N

2,0
10.55,9

2,0
M

=
τ

=
τ

  [mm]                                   (4-3) 

với: C – hệ số tính toán phụ thuộc vào ứng suất xoắn cho phép. Đối với thép 35, 
40, 45 hoặc CT5, CT6 có thể lấy C = 130 ÷ 110 

b. Với trục có mômen uốn và mômen xoắn tác dụng 

 Đối với thép, ứng suất tương đương σtđ giữa ứng suất uốn σ và ứng suất xoắn τ: 

   22
t 4τ+σ=σ                 [N/mm2]                           (4-4) 

Với trục tiết diện tròn, σtđ được tính theo công thức: 

 3
tñ

3

2
x

2
u

2
x

2
u

tñ
d1,0

M
d1,0

MM
W

MM
=

+
=

+
=σ            (4-5) 

Với: 2
x

2
utđ MMM += là mômen tương đương. 

Đường kính trục d:  d = 3
tñ

tñ
1,0
M
σ

  [mm]                                          (4-6) 

Đối với trục rỗng có đường kính ngoài là d, đường kính trong là d0, thì mômen 
chống uốn là: 

          )
d
d

1(
32
d

2
d64

)dd(
W 4

4
0

34
0

4
−

π
=

−π
=        [mm3]                                        (4-7) 
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Khi thiết kế trục rỗng, cần chọn trước tỉ số do/d . Thông thường chọn do/d = 0.5. 

Đối với gang, ứng suất tương đương được tính theo công thức: 

               22
tñ 4

8
5

8
3

τ+σ+σ=σ                                                                       (4-8) 

hoặc: 2
x

2
uutñ

3 MM
8
5M

8
3d1,0 ++=σ                                                          (4-9) 

Đây cũng là công thức để tính đường kính trục d. 

Ứng suất tương đương có thể lấy theo giá trị sau: 

Thép 35, CT5 45, CT6 40X 

tñσ [N/mm2] 50 60 70 

Ứng suất uốn xuất hiện trong trục chính luôn luôn thay đổi, vì momen truyền đến 
trục chính thay đổi tuỳ thuộc vào đặc điểm của phoi cắt, của lượng dư và cả đến đặc 
điểm kết cấu của dao. Do đó những công thức tính toán trên cơ sở ứng suất không đổi 
như trên không thể nào cho một kết quả chính xác, mà chỉ có thể dùng để xác định 
đường kính một cách sơ bộ. Khi tính toán độ bền của trục chính máy công cụ hiện đại, 
cần xác định trị số an toàn trên giới hạn mỏi, cần kiểm tra tra độ lớn của các ứng suất 
trong những tiết diện nguy hiểm, cũng như cần lưu ý đến đặc điểm kết cấu trục. 

Với những yêu cầu trên, đường kính ngoài của trục chính thường được tính theo 
công thức của Atserkan như sau: 
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⎣

⎡
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σ
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++

=                                       (4-10) 

Ở đây: ξ  – tỉ số giữa hai đường kính trong do và ngoài d của trục. 

 Trường hợp trục đặc: do = 0 thì  ξ  = do/d = 0 

     n’ – hệ số an toàn, trị số trung bình thường dùng n’ = 1,5 ÷ 3 

      c – hệ số phụ thuộc vào đặc điểm của quá trình cắt. 

           c1 ≈ c2 ≈ 0:    ở nguyên công mài. 

           c1 ≈ c2 ≈ 0,05 ÷  0,1: ở nguyên công tiện lỗ và tiện bằng dao hợp kim. 

           c1 ≈ c2 ≈ 0,1  ÷ 0,2:  ở nguyên công tiện lỗ, tiện tinh, khoan, khoét. 

           c1 ≈ c2 ≈ 0,25 ÷ 0,3:  ở nguyên công phay. 

           c1 ≈ c2 = 0,5:   cho gia công thô. 
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M0 

y1

y = 
2

yy 21 +  y2

Sơ đồ trục chính Sơ đồ tính toán 

a) 

b) 

c) 

d) 

P

P

P

P

P

c 

P

P

P

Hình 4-2: Sơ đồ tính toán của hệ thống trục chính

1−σ  − ứng suất giới hạn chảy, với thép: 1−σ ≈  (0,4 ÷ 0,5) bσ      [N/mm2] 

sσ    − ứng suất giới hạn mỏi 

hoặc :  1−σ ≈  (0,25± 0,06)( bσ + sσ ) +50   [N/mm2]     với bσ : ứng suất bền  

 τσ k,k  − hệ số phụ thuộc vào hình dáng, kích thước ảnh hưởng đến ứng suất của 
trục. Đối với trục chính của máy công cụ τσ ≈ kk  = 1,7 ÷ 2 

)c1(
M

M
1

maxu
uc +

= ; ở đây : maxuM  :mômen uốn lớn nhất  

)c1(
M

M
2

maxx
xc +

= ;ở đây :  maxxM   mômen xoắn lớn nhất  

Trong công thức trên, nếu thứ nguyên của mômen là [Nmm] của  1−σ  là [Nmm2] 
thì d sẽ là [mm] 

        2.  Tính độ cứng vững của trục chính 

 Tính độ cứng vững của trục chính là xác định độ võng và góc xoay của trục chính 
tại các tiết diện quan trọng và so sánh với độ võng và góc xoay cho phép. 

a.  Sơ đồ tính toán 

Khi tính độ cứng vững của trục chính, cần đơn giản hoá hệ thống trục chính bằng 
cách thay sơ đồ trục chính bằng sơ đồ tính toán tương đương (hình 4-2). 
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Hình 4-2a: hai ổ trục là hai ổ lăn, sơ đồ tính toán được coi gần đúng như một dầm 
đặt trên hai gối tựa. 

Hình 4-2b: ổ trục phía trước có hai ổ lăn (hoặc nhiều hơn), có thể coi như ở tiết 
diện lắp ổ trục, trục chính không bị xoay. Trục được coi như một dầm đặt trong một 
ngàm đàn hồi. 

Hình 4-2c: ổ trục phía trước là ổ trượt, nó sẽ tạo nên một mômen phản M0 có trị 
số khoảng 0,3 ÷ 0,35 mômen uốn của đầu trục (M = P.c). 

Hình 4-2d: hai gối đỡ đều là ổ trượt, độ võng của đầu trục chính có thể lấy trị số 
trung bình của trường hợp (a) và (b). 

b. Xác định độ võng và góc xoay 

Thông thường, xác định độ võng và góc xoay là xác định sự chuyển vị của đường 
tâm trục chính tại những tiết diện lắp bánh răng, tại ổ trục và những đầu mút phía 
trước của trục chính. 

Dưới tác dụng của lực, trục chính bị biến dạng. Vì độ võng của đầu trục chính ảnh 
hưởng trực tiếp đến độ chính xác của chi tiết gia công, nên ở đây chỉ đề cập đến độ 
võng ở đầu trục chính theo sơ đồ ở hình 4-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nếu chia độ võng của đầu trục chính ra thành từng phần, ta có thể biểu thị như ở 

hình (4-4). Khi đó, độ võng của đầu trục chính gồm có 2 phần: 

−  Độ võng y1 được tạo nên do độ đàn hồi của bản thân trục chính đặt trên 2 gối 
tựa hoàn toàn cứng vững, thường độ võng này chiếm 70% tổng độ võng của đầu trục 
chính. 

−  Độ võng y2 được tạo nên do trục hoàn toàn cứng vững đặt trên 2 gối tựa đàn 
hồi. 

Sau đây lần lượt xét đến mối quan hệ giữa các thông số trong từng trường hợp. 

30%

70%

Pl c 

y

Hình 4-3: Sơ đồ biến dạng trục chính
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 Tính độ võng y1 của trục chính do sự đàn hồi của bản thân trục 

Độ võng ở đầu trục chính (hình 4-3) có thể xác định theo công thức: 

            
JE3

)cl(Pcy
2

1
+

=   [mm]                                                               (4-11)

 Với: J – mômen quán tính độc cực [mm4]  

 E – mođun đàn hồi [N/mm2] 

Góc xoay tại gối trục phía trước: 
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=θ     [rad]                                                               (4-12) 

Nếu thể hiện độ võng bằng độ đàn hồi f1 thì: 
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 Tính độ võng y2 (đảo) của trục do gối trục đàn hồi 

Nếu như trục hoàn toàn cứng vững đặt trên hai gối trục đàn hồi, có độ cứng vững 
của ổ trước là s1 [N/mm] và của ổ trục sau là s2 [N/mm], thì độ võng (độ đảo) của đầu 
trục chính có thể viết như sau: 
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và độ đàn hồi là: 
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Độ cứng vững của ổ trục phụ thuộc vào kết cấu của ổ trục, chất lượng của ổ lăn 
dùng làm ổ trục, cũng như độ chính xác lắp ghép của ổ lăn trong ổ trục. Có thể chọn 
độ cứng vững của ổ trong khoảng s = (500 ÷ 1250).103 N/mm 

y1

θ  

y2

y2

y1

Hình 4-4: Sơ đồ phân bố độ võng 
   của trục chính 
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Để giảm độ đảo, phải làm tăng độ cứng vững của ổ trục bằng cách: 

− Bố trí ổ trục sao cho tải trọng hướng kính không tạo thành mômen uốn. 

− Chọn chế độ lắp ghép của ổ lăn sao cho tạo ra mức độ chặt tối đa cho phép. 

Từ công thức (4-10) và (4-13), tổng độ võng của đầu trục chính: 

 y = y1+ y2  
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Và độ đàn hồi của đầu trục chính: 
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        c. Độ võng và góc xoay cho phép  

Độ võng cho phép [y] của đầu trục chính được chọn theo cấp chính xác của máy, 
thường lấy theo độ đảo hướng tâm cho phép ∆ của trục chính. 

               [y] = 0,3∆                (4-18) 

Độ đảo hướng tâm cho phép của trục chính ∆ = 0,01 ÷ 0,02 mm 

Góc xoay của trục ở chỗ lắp bánh răng để sự ăn khớp của các bánh răng được 
đảm bảo bình thường là: 

         [ϕ ]  
25

1

b10
P.C

  [rad]                                                               (4-19) 

Và góc xoay cho phép ở ổ trục để ổ lăn làm việc bình thường là: 

         [θ ]  
5000/250

3
2

P10

P.C
 [rad]              (4-20) 

   với: P1, P2 – lực tác dụng lên răng hoặc tải trọng của ổ trục [N] 

           b – bề dày răng [mm] 

P250/5000 – tải trọng hướng tâm cho phép của ổ trục khi số vòng quay là 250v/ph 
và tuổi thọ của ổ trục là 5000 giờ . 

         C – hệ số quyết định góc xoay cho phép của trục, phụ thuộc vào đặc điểm 
phân bố tải trọng trên bề mặt làm việc của răng hay ổ trục (lấy theo bảng 4-1). 

Trong thực tế, có thể chọn [y] = (0,0001 ÷ 0,0002) l 

và [θ ] = 0,001 rad 
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Bảng 4-1: Hệ số C quyết định góc xoay cho phép của trục 

Dạng 
phân bố 
áp suất 

 
 

∞=
min

max
q
q

 

 
 

6
q
q

min

max =  

 
 

3
q
q

min

max =  

 
 

2
q
q

min

max =  
Ghi chú 

Bánh 
răng 13 ÷ 16 9 ÷ 12 6,5 ÷ 8 4,2 ÷ 5,5 

Trị số lớn dùng cho 
Z nhỏ và b lớn. Trị 
số nhỏ dùng cho Z 
lớn và b nhỏ 

Ổ đũa trụ 
loại nhẹ 
và trung 
bình 

24 ÷ 26 16 ÷ 18 12 8 

Trị số lớn dùng cho 
loại trung. Trị số 
nhỏ dùng cho loại 
nhẹ 

Ổ đũa côn 
loại nhẹ 12 ÷ 17 8 ÷ 12 6 ÷ 8,5 4 ÷ 5,5 Thông thường trị số 

lớn chính xác hơn 

Các biện pháp để đảm bảo độ cứng vững khi thiết kế trục chính là: 

− Cố gắng giảm độ công xôn của trục chính đến mức có thể, đặc biệt đối với 
máy có trục dài mang dụng cụ như máy doa, máy mài lỗ. 

− Cố gắng dùng ổ trục có độ cứng vững cao, nhất là đối với ổ trục trước, đồng 
thời cần dùng trục có mômen quán tính lớn. Nếu hai khả năng này không thể thực 
hiện cùng một lúc, thì nên dùng trục có mômen quán tính lớn, vì thông thường khi trục 
có đường kính lớn thì ổ trục lắp nó cũng có độ cứng vững lớn. 

3.  Tính rung động của trục chính 

Tính rung động của trục chính được áp dụng đối với những trục chính có số vòng 
quay lớn (n > 1500v/ph). Rung động sinh ra trong quá trình làm việc và có thể xảy ra 
hiện tượng cộng hưởng nếu tần số dao động riêng của trục chính bằng với tần số dao 
động của những chấn động tuần hoàn bên ngoài. Hiện tượng cộng hưởng có thể làm 
gãy trục, làm chóng mòn và hư hỏng ổ trục. 

Để phát sinh hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động riêng của trục chính phải 
đạt giá trị tần số tới hạn ωth. Nếu trục chính không có khối lượng lớn lắp cục bộ và có 
vận tốc quay ω0, có thể sử dụng phương pháp đồ thị để xác định ωth (hình 4-5). Đường 
đàn hồi của trục chính yI dưới tác dụng của khối lượng bản thân trục chính và đường 
đàn hồi của trục chính yII dưới tác dụng của lực ly tâm Ax tại mỗi mặt cắt x được xây 
dựng như hình vẽ. Nếu trục chính quay với vận tốc góc ω0 thì Ax được tính: 

Ax = Fx.ρ.ω 2
0 .yx               (4-21) 
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Hình 4-5: Sơ đồ tính toán tần số dao động riêng của trục chính 

với: Fx – diện tích mặt cắt ngang của trục chính. 

  ρ – mật độ của vật liệu trục chính. 

 yx – độ võng tại mặt cắt khảo sát. 

Nếu hai đường đàn hồi của trục chính yI và yII tỉ lệ tương tự ở mọi mặt cắt, nghĩa 

là const
y
y

II

I = thì tần số dao động tới hạn ωth của trục chính được tính bằng công thức: 

   ωth = ω0 
I

II
y
y

             (4-22) 

Muốn tránh hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động tới hạn ωth cần khác tần số 
quay ω của trục chính khoảng ± 25 ÷ 30%, hay: 

                   3,025,0th ÷≥
ω

ω−ω
±                                                       (4-23) 

Vì trục chính có nhiều số vòng quay khác nhau, nên chọn ω là vận tốc quay lớn 
nhất của trục chính. 
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4. Kiểm nghiệm rãnh then và then hoa 

Ngoài những tính toán cơ bản nói trên, cần phải tiến hành kiểm tra áp suất bề 
mặt p của những phần có rãnh then hoặc then hoa của trục chính theo sơ đồ hình 4-6. 
Áp suất này phải thoả điều kiện áp suất cho phép [p]: 

    p  [p]              (4-24) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Đối với rãnh then (hình 4-6a): 

Áp suất p tác dụng lên bề mặt rãnh then là: 

                    
l.h.r

M
p

o

maxx=           [N/mm2]                                                            (4-25) 

với: Mxmax – mômen xoắn lớn nhất truyền đến trục [Nmm] 

               r0 – khoảng cách từ tâm trục đến tâm rãnh then [mm] 

             h, l – chiều cao và chiều dài của rãnh then [mm] 

b. Đối với then hoa (hình 4-6b): 

Áp suất p tác dụng lên mặt bên của then hoa là: 

                    
ψ−

=
ψ

−+
=

lz)dD(
M8

lz
2

dD
4

dD
M

p 22
maxxmaxx   [N/mm2]                    (4-26) 

với: D, d – đường kính ngoài và trong của trục then hoa [mm] 

            Z – số then 

     l – chiều dài then, với mối ghép then cố định chọn l/d = 1 và mối ghép 
then di trượt chọn l/d = 1,5 ÷ 2 

          ψ  – hệ số kể đến sự tiếp xúc không đồng đều trên bề mặt giữa trục then 
hoa và lỗ then hoa do sai số chế tạo, thường chọn: ψ  = 0,75 ÷ 0,9. 

b 

ro

h

a) 

Hình 4-6: Sơ đồ tính toán áp suất rãnh then và then hoa trên trục 

b)
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Đối với then hoa có dạng thân khai, áp suất bề mặt được tính theo công thức: 

                   
ψ

=
hlzd

M2
p

1

maxx     [N/mm2]                                                          (4-27)                    

với: d1 – đường kính trung bình của trục  [mm] 

         h – độ sâu ăn khớp của răng [mm] 

Áp suất bề mặt cho phép [p] phụ thuộc vào đặc điểm nối trục, tính chất bề mặt và 
điều kiện làm việc của then, được chọn theo bảng (4-2). 

Bảng 4-2: Áp suất bề mặt cho phép [p] 

Điều kiện làm việc 
Đặc điểm lắp trục 

Tính chất 
mặt then a b c 

Không tôi 35 ÷ 50 60 ÷ 100 80 ÷ 120 
Lắp cố định 

Tôi 40 ÷ 70 100 ÷ 140 120 ÷ 200 

Không tôi 15 ÷ 20 20 ÷ 30 25 ÷ 40 
Lắp động, không tải 

Tôi 20 ÷ 35 30 ÷ 60 40 ÷70 

Không tôi 3 4 5 
Lắp động, không tải 

Tôi 3 ÷ 10 5 ÷ 15 10 ÷ 20 

Điều kiện làm việc a: Các điều kiện kỹ thuật lắp then nói chung không tốt như có 
tải trọng thay đổi cả hai hướng vơíù rung động có biên độ và tần số lớn, bôi trơn không 
tốt, vật liệu mềm, gia công không chính xác, các chi tiết trượt lên nhau khó khăn.  

Điều kiện làm việc b: Các điều kiện kỹ thuật lắp then đạt mức trung bình. 

Điều kiện làm việc c: Các điều kiện kỹ thuật lắp then tốt. 
 

4.2. THIẾT KẾ Ổ TRỤC 
Ổ trục của trục chính có vai trò quyết định đối với hệ thống trục chính máy công 

cụ: độ cứng vững của hệ thống trục chính, độ chính xác của chuyển động, độ ổn định 
chống rung và nhiều yếu tố khác. 

4.2.1. Yêu cầu của ổ trục 

− Đảm bảo sự chuyển động chính xác theo hướng trục và hướng kính dưới tác 
dụng của lực và tải trọng thay đổi vì độ đảo của trục chính ảnh hưởng đến độ chính 
xác gia công chi tiết. 

− Đảm bảo tuổi thọ cao đến mức có thể. Với ổ trượt, thời gian phục vụ khoảng 
8000 ÷ 104 giờ, còn ổ lăn khoảng 5000 giờ. 
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− Đảm bảo tính ổn định chống rung của ổ trục. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng 
đối với trục chính làm việc với số vòng quay cao. Ổ lăn có độ chính xác cao, cũng như  
ổ trượt bôi trơn với chế độ ma sát ướt thoả mãn được yêu cầu này. 

− Có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo và lắp ráp, dễ điều chỉnh khe hở. 

4.2.2. Thiết kế ổ  trượt 

1.  Kết cấu của ổ trượt 

a. Bạc lót trụ: có mặt trong và ngoài đều là mặt trụ 

Hình 4-7 là loại bạc lót nguyên khối. 

Đặc điểm: 

− Không thể điều chỉnh khe hở. 

− Kết cấu đơn giản và đã được tiêu chuẩn hóa. 

− Chỉ dùng làm ổ trượt trục chính của máy chính xác quay chậm và có tải trọng 
nhỏ. 

− Tỉ số giữa chiều dài l và đường kính d có thể lấy 
d
l  = 1 ÷ 3. Chiều dày bạc lót 

thường lấy bằng: s = (0,035 ÷ 0,05)d + 2,5           [mm] 

− Cố định bạc lót vào thân máy bằng vít hoặc đường kính ngoài phải lắp chặt với 

kiểu lắp 
m
H . 

Hình 4-8 là loại bạc lót hai nửa. Nửa 1 được cố định với thân máy nhờ vít 3. Có 
thể điều chỉnh khe hở hướng kính của bạc lót bằng cách dịch chuyển nửa 2 nhờ vít 4, 
lò xo 5 và chốt 6. Vít 7 để cố định chốt 6 sau khi đã điều chỉnh. Trong một số ổ trượt, 
bạc lót có thể gồm nhiều phần hơn và được điều chỉnh khe hở từ nhiều hướng. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

l 

 d 

Hình 4-7: Bạc lót nguyên khối

s

31

2

4

5 7
6

Hình 4-8: Bạc lót trụ, điều chỉnh khe hở hướng kính
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b. Bạc lót có mặt trong là mặt trụ, mặt ngoài là mặt côn 

Loại này (hình 4-9) có thể điều chỉnh khe hở giữa ổ trục và bạc bằng cách di 
động bạc theo hướng trục. Loại bạc lót này thường được dùng trong ổ trượt của máy 
mài. 

Ở mặt ngoài của bạc 1 có xẻ hai hoặc nhiều rãnh và có một rãnh bị xẻ đứt, tạo 
thành bạc lót có khả năng đàn hồi. Khi điều chỉnh, vặn đai ốc 2 ở đầu bạc lót, làm cho 
mặt côn siết chặt vào thành máy, bạc lót sẽ biến dạng và mặt trụ bên trong cũng biến 
dạng. Do đó, điều kiện làm việc của ổ trục không được tốt và mau mòn. 

Để giảm bớt nhược điểm này, rãnh làm thành một mặt nghiêng và đặt hai miếng 
nêm 3 vào rãnh ấy. Khi điều chỉnh, vặn đai ốc 2 ở đầu bạc lót đồng thời vặn vít 4 làm 
cho rãnh nghiêng được mở rộng, mặït ngoài của bạc ép sát vào thân ổ trượt, và như thế 
giúp cho mặt trong của bạc gần giống với mặt trụ. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Bạc lót có mặt trong là mặt côn, mặt ngoài là mặt trụ 

Loại này (hình 4-9) có độ cứng vững cao hơn loại bạc có mặt trong là mặt trụ, 
mặt ngoài là mặt côn có xẻ rãnh. 

Khi điều chỉnh khe hở thích hợp, trục nằm ở vị trí cố định, vặn hai đai ốc ở hai 
đầu bạc lót làm di động bạc theo hướng trục. 

 

  

 

 

 

 

Hình 4-10: Bạc lót có mặt trong côn, điều chỉnh khe hở hướng trục 

1 
2

3

Hình 4-9: Bạc lót có mặt ngoài côn, điều chỉnh khe hở hướng trục 

4
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Vì độ côn của những loại bạc này nhỏ, khoảng 1:30 đến 1:10. Do đó, trên trục 
chính cũng vẫn cần những ổ chắn để khử lực hướng trục. 

Nhược điểm của loại bạc này là: bề mặt làm việc có độ côn, nên vận tốc của các 
điểm trên mặt côn cổ trục không giống nhau. Do đó, độ mài mòn giữa hai bề mặt 
không đều. Ngoài ra, khi cổ trục quá nóng, dễ bị kẹt trong bạc, do đó hệ sộ dãn nở 
của hai vật liệu khác nhau (hệ số giãn nở của đồng thanh gần bằng 1,5 lần hệ số giãn 
nở của thép). Vì thế, khi thiết kế phải để độ hở hơi lớn hơn so với trường hợp cổ trục 
là mặt trụ, làm cho trục chính chuyển động kém chính xác hơn. Đối với ổ trục chính 
máy chính xác, nên dùng ổ trượt trong là mặt trụ. 

d. Ổ trượt nhiều mặt tựa 

Để nâng cao độ chính xác của trục chính, người ta thường dùng những ổ trượt đặc 
biệt có nhiều điểm tựa, tận dụng được nhiều mặt trụ cùng chịu tải trọng. 

Ưu điểm: 

− Khả năng chịu tải lớn, đặc biệt là khả năng chịu tải động. 

− Dễ đảm bảo bôi trơn ma sát ướt, ngay khi trục chính có số vòng quay nhỏ. 

− Có thể sử dụng trong phạm vi điều chỉnh số vòng quay lớn. 

− Có khả năng giảm chấn và làm việc êm. 

Kết cấu ổ trượt nhiều mặt tựa Mackensen được trình bày ở hình 4-11. 

Khi điều chỉnh, bạc lót có thành mỏng sẽ biến dạng, làm cho các khe hở hướng 
tâm nhỏ xuống, nhưng chỗ để cho dầu luân chuyển tăng lên. Dưới tác dụng của nhiều 
bề mặt tiếp xúc với trục, nhiệt độ có cao hơn ổ trục bình thường, nhưng với dầu làm 
nguội được luân chuyển trong ổ trượt thì có thể cân bằng được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4-11: Kết cấu của ổ trượt nhiều mặt tựa Mackensen 
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Hình 4-12: Kết cấu của ổ trượt thủy động nhiều gối đệm 

 Loại ổ trượt có nhiều mặt tựa được dùng rộng rãi và có hiệu quả là ổ trượt có 
nhiều gối đệm như hình 4-12. Độ chính xác chuyển động cao vì trục chính được định 
tâm bằng màng dầu thuỷ động. Loại ổ trượt này thường dùng ở trục chính của máy 
mài. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ngoài những ổ trượt chính yếu nói trên , trong thời gian gần đây nhiều nước đã 
dùng ổ trượt tự bôi trơn. Bộ phận chủ yếu của ổ trượt này là bạc lót được chế tạo từ bột 
đồng, bột thiếc với graphít có hạt rất mịn. Hỗn hợp các loại bột kim loại nói trên được 
đem ép với áp suất từ 250 ÷ 400 N/mm2 và nung kết dính. Loại vật liệu được chế tạo 
bằng phương pháp tổng hợp tinh thể này có hệ thống các lỗ nhỏ bên trong. Các lỗ này 
được thấm dầu và được bôi trơn dưới tác dụng hút của cổ trục khi quay. 

2. Vật liệu bạc lót 

   Các nguyên tắc để chọn vật liệu bạc lót gồm: 

− Cần phải tiết kiệm kim loại màu: Nếu điều kiện làm việc cho phép, nên dùng 
gang hợp kim có ít kim loại màu. Để tiết kiệm kim loại màu, bạc lót thường dùng hai 
lớp: Lớp ngoài làm bằng thép, lớp trong dùng đồng thanh. Ổ trượt loại này tiết kiệm 
được khoảng 60 ÷ 80% kim loại màu, giá thành hạ khoảng 40 ÷ 60%, tuổi thọ cao hơn 
2,5 ÷ 3 lần so với bạc lót làm toàn bộ bằng đồng thanh. Độ dày của lớp đồng thanh 
trong ổ trượt dùng 2 lớp không quá 4 ÷ 5mm. Sau khi gia công xong còn lại khoảng 
0,8 ÷ 1mm. 
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− Độ cứng của cổ trục cần cao hơn độ cứng của bạc lót (vì thông thường trục đắt 
hơn bạc lót), đồng thời bạc lót cần khả năng giảm mòn, chống dính, hệ số ma sát thấp, 
dẫn nhiệt tốt … 

− Nếu ổ trượt làm việc với ma sát ướt, yêu cầu về vật liệu của bạc lót và cổ trục 
thấp hơn so với trường hợp ma sát nửa ướt. 

Những vật liệu  dùng làm bạc lót của ổ trục chính máy công cụ thường là: 

a. Đồng thanh: là vật liệu dùng phổ biến nhất, gồm có: 

− Đồng thanh thiếc БpOΦ 10-1, БpOC 10-10: có thể làm việc tốt trong phạm vi 
điều chỉnh tốc độ và công suất lớn. Nó chịu được áp lực cao, va đập lớn, nhưng vì có 
nhiều thiếc nên đắt tiền. 

− Đồng thanh chì БpC30 (không có thiếc): thường dùng làm bạc lót của ổ trượt 
chịu tải trọng thay đổi. Loại này có sức bền mỏi cao, có thể đúc. Dùng đồng thanh chì 
làm ổ lót, cổ trục phải có độ cứng cao (cổ trục nhất thiết phải tôi). 

− Đồng thanh sắt-nhôm БpAЖ9-4: Loại này có thể làm bạc lót cho cổ trục 
không tôi. 

 b. Babit 

Babit là hợp kim có thành phần chủ yếu là thiếc hoặc chì, tạo thành một nền 
mềm có xen các hạt cứng antimon, đồng, niken … Babit là vật liệu giảm ma sát, giảm 
mòn và chống dính rất tốt. Nhưng do cơ tính thấp, nên babit chỉ dùng để tráng một lớp 
mỏng, khoảng vài phần mười mm lên bạc lót làm vật liệu có sức bền cao hơn như 
đồng thanh, thép hoặc gang. 

c. Gang chịu ma sát 

Gang chịu ma sát thường làm bạc lót ổ trục chính là ACч–1 và ACч–2. 
Gang chịu ma sát chủ  yếu dùng cho ổ trục làm việc với vận tốc thấp, chế độ làm 

việc gián đoạn. Bạc lót bằng gang rẻ hơn bạc lót bằng đồng thanh, nhưng tính giảm 
ma sát kém hơn, chịu va đập kém hơn, làm mòn cổ trục nhiều hơn. Do đó, khi dùng 
gang làm bạc lót cần phải đảm bảo bôi trơn tốt, bề mặt tiếp xúc giữa cổ trục và bạc 
phải gia công chính xác. 

d. Hợp kim chịu ma sát 

Hợp kim nhôm Alcusi (Al-Cu-Si) là loại dùng thích hợp cho ổ trượt trục chính 
máy công cụ, vì nó có giá thành rẻ hơn đồng thanh. Nhiều ổ trượt trục chính máy tiện 
loại nặng đã dùng loại vật liệu này làm ổ lót. Trong trường hợp này, cổ trục nhất thiết 
phải tôi (thường cần HRC = 45 ÷ 50) và các bề mặt tiếp xúc phải gia công chính xác. 

Khi tính toán bạc lót dùng Alcusi, phải lấy khe hở giữa cổ trục và bạc lớn hơn 
trường hợp dùng đồng thanh, vì hệ số giãn nở nhiệt của hợp kim nhôm lớn hơn. Độ 
dày của bạc dùng từ  3 ÷ 8mm và tỷ số l/d > 1. 
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  Các vật liệu trên có thể dùng để làm ổ trượt trục chính với các trị số cho phép về 
áp suất bề mặt p[

2mm
N ], vận tốc quay v [m/s] và chế độ làm việc p.v[

2mm
N . s

m ] như 

Bảng 4-3: 

Vật liệu [p] [v] [p.v] 

Đồng thanh: 

Бp OΦ10-1 và  БpOΦ10-05 

Бp OцC5-5-5 

Бp OцC6-6-3 

Бp OцC4-4-17 

Бp Aж 

Бp C 30 

Batit: 
Б83 và Б 89 

Б 16 

Hợp kim: 
Alcusi 

цAM 10-5 

Gang: 
ACч-1 

 

ACч-2 

 

 

15 

8 

5 

10 

15 

20 

 

25 

15 

 

2 

1,2 

 

0,05 

9 

0,1 

6 

 

10 

3 

3 

4 

4 

12 

 

60 

12 

 

5 

2,5 

 

2 

0,2 

3 

0,75 

 

15 

12 

10 

10 

12 

20 

 

20 

10 

 

5 

3 

 

0,1 

1,8 

0,3 

4,5 

3 .Tính toán ổ trượt 

Khi thiết kế ổ trượt, cần đảm bảo ổ làm việc với chế độ ma sát ướt. Điều kiện để 
hình thành ma sát ướt giữa hai bề mặt của cổ trục và bạc lót là: 

   hmin  k(RZl + RZ2)            (4-28) 

với: hmin  – bề dày nhỏ nhất của lớp dầu. 

            k – hệ số phụ thuộc vào độ không chính xác của chế tạo và lắp ghép, thông 
thường k = 2 ÷ 3. 

 RZl , RZ2 – chiều cao nhấp nhô trung bình của bề mặt cổ trục và bạc lót, phụ thuộc 
vào cấp độ nhám bề mặt (chọn theo tiêu chuẩn). 
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  P 
l × d 

Sự hình thành lớp dầu giữa hai bề mặt của cổ trục và bạc lót được trình bày trên 
hình 4-13. 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Theo lý thuyết thủy động học, người ta thành lập được quan hệ giữa chiều dày 
chêm dầu h và độ hở S của lắp ghép lỗ và trục như sau:  
                           η.n.d2          l 
                   1  83600×p     l + d 

Với  η – độ nhớt tuyệt đối của dầu bôi trơn [Ns/m2].  

         n – tốc độ quay tương đối giữa trục và bạc [vg/ph]. 

         d – đường kính danh nghĩa của mối ghép [mm]. 

         l – chiều dài bề mặt lắp ghép [mm]. 

         p – áp suất trung bình trên bề mặt lắp ghép 

        p =             × 106  [N/m2]                    (4-30) 

          P – phụ tải tác dụng lên ổ [N]. 

       Trị số hmin được tính theo công thức sau: 
                  η.n.d2             l                      1010   
                  183600×p     l + d      [Smax + 2 (RZ1 + RZ2)] 

 với Smax là độ hở lớn nhất của lắp ghép giữa lỗ và trục (đã được chọn trước). 

 Nếu hmin tính được không thỏa mãn bất đẳng thức (4-34) thì cần phải: 

− Giảm độ hở Smax, nghĩa là phải chọn một kiểu lắp khác có Smax nhỏ hơn  

− Tăng độ nhớt của dầu. 

− Nâng cao độ nhẵn bề mặt gia công, nâng cao độ cứng vững trục chính. 

− Tăng kích thước trục, trên cơ sở đó làm giảm áp suất bề mặt p. 

e 

n 

P 

hmin d
D

Pmax 

hmin 

Hình 4-13: Sơ đồ hình thành lớp dầu trong ổ trượt 

RZ1 

a) b) 

O1 

O2

× 1010 [µm2]                              (4-29)h × S = × 

hmin = [µm]           (4-31)××
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4.2.3. Thiết kế ổ lăn 
1. Lựa chọn ổ lăn 

Trong máy công cụ dùng rất nhiều loại ổ lăn như: ổ bi, ổ đũa, ổ đũa côn, ổ kim … 
với các mức độ chính xác của ổ lăn khác nhau. Do đó, cần phải lựa chọn loại ổ và cấp 
chính xác phù hợp với điều kiện làm việc cụ thể của bộ phận máy. 

a. Chọn loại ổ lăn 

− Khi hướng của tải trọng thẳng góc với trục (như ổ lăn của trục lắp bánh răng 
trụ răng thẳng): dùng ổ bi đỡ, ổ đũa trụ, ổ kim. 

− Khi hướng của tải trọng tác dụng dọc trục: dùng ổ chặn. Nếu lực hướng trục 
chỉ tác dụng một chiều thì dùng một ổ chặn. Nếu lực hướng trục có chiều thay đổi thì 
dùng hai ổ chặn. Nếu độ lớn của lực hướng trục ở hai chiều không giống nhau thì chỉ 
cần một ổ chặn để khử lực hướng trục có giá trị lớn, với chiều còn lại dùng ổ bi đỡ 
chặn. 

− Khi tải trọng tác dụng lên trục cả theo phương hướng kính lẫn hướng trục (như 
ổ trục chính của máy tiện, máy khoan, phay …): tùy thuộc theo độ lớn của lực hướng 
trục mà dùng: 

• Tổ hợp giữa ổ bi, ổ đũa trụ hoặc ổ kim với ổ chặn, nếu như lực hướng trục 
lớn hơn lực hướng kính. Đây là trường hợp phổ biến nhất. 

• Dùng những ổ bi đỡ chặn hoặc ổ đũa côn, nếu lực hướng trục bằng lực 
hướng kính 

• Dùng những ổ bi đỡ chặn với vòng căng, nếu lực hướng trục nhỏ hơn lực 
hướng kính. 

b. Chọn cấp chính xác của ổ lăn 

Cấp chính xác của ổ lăn cũng là một yếu tố cần phải quan tâm khi chọn ổ lăn. Ổ 
lăn có cấp chính xác càng cao thì truyền động càng chính xác nhưng giá thành càng 
đắt. Nếu lấy giá thành của ổ lăn có cấp chính xác 0 là một đơn vị, thì giá thành tương 
đối của ổ lăn với các cấp chính xác khác như  sau: 

 0 6 56 5 45 4 24 2 

 1 1,3 1,7 2  3 4  7 10 

Trục chính của máy công cụ thường dùng các loại ổ lăn theo cấp chính xác sau: 

− Ổ lăn có cấp chính xác bình thường 0: dùng làm ổ trục chính của máy không 
yêu cầu chính xác cao như máy khoan, máy gia công thô. 

− Ổ lăn có cấp chính xác khá cao 6: dùng cho những trục phân độ. 

− Ổ lăn có cấp chính xác cao 5 và rất cao 4: dùng cho phần lớn ổ trục chính của 
máy công cụ. 
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− Ổ lăn có cấp chính xác đặc biệt cao 2 dùng cho trục chính của các máy công 
cụ rất chính xác. 

Muốn xác định cấp chính xác của ổ lăn cho hợp lí, trong thực tế cần tính độ đảo 
hướng kính δ của đầu trục chính do ổ lăn gây ra, được xác định theo sơ đồ hình 4-14. 

 
l

la
cc
c

21

2 +
=

+
+δ

 

hay δ = c1 
l
ac

l
a1 2+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  

với c1, c2 – độ đảo hướng kính của ổ 
trục phía trước 

Nếu gọi ∆ là dung sai độ đảo 
hướng kính của trục chính thì: 

δ = 
3
∆  

và giả thiết độ đảo hướng kính của hai ổ trục như nhau: 
l
ac

l
a1c 21 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  thì: 

c1 = 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

∆

l
a16

 và c2 = 

l
a6

∆               (4-32) 

Với trị số ∆ đã biết, tính được c1 và c2. Căn cứ vào trị số c1 và c2, sẽ chọn được cấp 
chính xác của ổ lăn theo bảng (4-4). Trước tiên phải chọn cấp chính xác cho một ổ (ổ 
trước hoặc ổ sau), sau đó tính độ chính xác của ổ kia. Cấp chính xác ổ sau nên chọn 
thấp hơn một cấp so với ổ trước. 

Bảng 4-4: Chọn cấp chính xác ổ lăn 

Độ đảo hướng kính c [mm] Đường kính 
trục [mm] 0 6 5 và 56 4 và 45 2 và 24 

Đến 30 
Trên 30 ÷ 50 
   "   50 ÷ 80 
   "   80 ÷ 120 
   "  120 ÷ 180 
   "  180 ÷ 250 
   "  250 ÷ 315 
   "  315 ÷ 400 

0,013 
0,015 
0,020 
0,025 
0,030 
0,040 
0,050 
0,060 

0,010 
0,012 
0,016 
0,020 
0,024 
0,032 
0,040 
0,048 

0,010 
0,010 
0,012 
0,014 
0,016 
0,020 
0,024 
0,030 

0,005 
0,005 
0,006 
0,007 
0,008 
0,010 
0,012 
0,015 

0,003 
0,003 
0,004 
0,005 
0,006 
⎯ 
⎯ 
⎯ 

Hình 4-14: Sơ đồ xác định độ đảo đầu trục chính
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Hình 4-16: Phương pháp tạo ra lực căng ban đầu trong ổ bi

2. Kết cấu ổ lăn trục chính 
a. Ổ trục chính dùng ổ bi 

Ổ trục chính của máy công cụ dùng ổ bi thường có các kết cấu sau: 

− Loại dùng ổ bi đỡ: kết cấu này chỉ dùng trong trường hợp lực hướng kính và 
lực dọc trục đều nhỏ như ổ trục chính máy mài lỗ. 

− Loại dùng ổ bi đỡ chặn một dãy: dùng trong trường hợp lực dọc trục lớn hơn 
loại trên như ổ trục chính máy tiện bán tự động và tự động (hình 4-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Loại dùng ổ bi đỡ chặn hai dãy: ổ bi đỡ chặn hai dãy có khe hở giữa bi và 
vòng lăn rất nhỏ nên độ cứng vững cao hơn và khả năng giảm chấn tốt hơn loại ổ bi 
đỡ chặn một dãy. Kết cấu này được dùng cho ổ trục chính có số vòng quay lớn như ổ 
trục chính của nhiều loại máy mài, máy doa kim cương. 

Để tăng độ cứng vững của ổ trục, có thể sử dụng các biện pháp sau: 

• Ghép nhiều ổ bi đồng thời. 

• Tạo ra lực căng ban đầu trong ổ lăn để giảm khe hở giữa bi và các vòng lăn 
như mài mặt đầu của vòng trong (hình 4-16a), lắp hai vòng căng có độ dài khác nhau 
vào giữa hai ổ lăn (hình 4-16b), hoặc dùng lò xo (hình 4-16c) 

 

 

 

 

              

Hình 4-15: Ổ trục dùng 
  nhiều ổ bi đỡ chặn 
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b. Ổ trục chính dùng ổ đũa trụ 

Ổ đũa trụ chỉ chịu được lực hướng kính, nhưng lớn hơn so với ổ bi đỡ cùng cỡ. 
Trong trường hợp có lực dọc trục tác dụng, thì ngoài ổ đũa trụ ra, trục chính cần phải 
thêm ổ chặn. 

Thường ổ đũa trục được dùng làm trục chính cho những máy có tải trọng hướng 
kính lớn, như trục chính của máy phay ngang. 

c. Ổ trục chính dùng ổ đũa côn 

Ổ đũa côn được dùng rất rộng rãi trong ổ trục chính máy công cụ vì: 

− Dễ điều chỉnh độ hở và dễ lắp ráp. 

− Chịu được lực dọc trục tương đối lớn (có thể từ 0,7 ÷ 1,3 lần lực hướng kính). 

Có hai cách lắp ổ đũa côn như sau: 

− Lắp hai ổ đũa có đầu côn nhỏ quay vào nhau: kết cấu cứng vững hơn, nhất là 
khi khoảng cách giũa hai ổ trục nhỏ. Do đó kiểu lắp này được dùng phổ biến. 

− Lắp hai ổ đũa có hai đầu côn lớn quay vào nhau: điều chỉnh ổ trục dễ dàng 
hơn vì chỉ cần di động vòng ngoài của ổ theo chiều trục. 

Trong thực tế, ổ trục chính của máy công cụ thường dùng phương pháp tổ hợp các 
loại ổ bi đỡ chặn, ổ đũa trụ, ổ đũa côn và ổ chặn với nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-17: Ổ trục chính của máy tiện 1A62 

Hình 4-18: Ổ trục chính của máy tiện 16K20
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4. Tính toán ổ lăn trục chính 

Hệ số khả năng làm việc C của ổ lăn chịu tác dụng của lực hướng kính R và lực 
dọc trục A được tính theo công thức: 

  C = (kR + m.A)(n.h)0,3 kñ.kv.kn  [N]             (4-33) 

Với: n – số vòng quay lớn nhất của trục chính [v/ph] 

 h – tuổi thọ của ổ lăn, thường chọn h = 5000 giờ 

Hình 4-19: Trục chính của máy doa đứng
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kđ – hệ số phụ thuộc vào tính chất của tải trọng: 

• Tải trọng tĩnh không đổi, không va đập (như máy mài): kđ = 1. 

• Tải trọng va đập nhẹ, quá tải ngắn hạn và tới 125% tải trọng tính toán (như 
máy tiện, máy khoan …): kđ = 1  ÷ 1,2 

• Tải trọng va đập vừa, quá tải ngắn hạn và tới 150% tải trọng tính toán (như 
máy phay): kđ = 1,3 ÷ 1,8. 

• Tải trọng va đập mạnh và rung động, quá tải ngắn hạn và tới 200% tải trọng 
tính toán (như máy bào, máy xọc …): kđ = 1,8 ÷ 2,5. 

• Tải trọng va đập rất mạnh và rung động, quá tải ngắn hạn và tới 300% tải 
trọng tính toán (như máy dập, máy cán thô …): kđ = 2,5 ÷ 3. 

kv – hệ số phụ thuộc vào tính chất làm việc của vòng lăn: 

• Vòng trong quay: kv = 1 

• Vòng ngoài quay: kv = 1,33 

kn −  hệ số phụ thuộc vào số vòng quay thiết kế n và số vòng quay tới hạn n’ của 
ổ lăn. 

'n
n  1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 3 

kn 1 0,92 0,38 0,75 0,68 0,55 0,43 0,33 0,19 0,1 

    k, m −  hệ số phụ thuộc vào lực tác dụng lên ổ. 

Đối với ổ bi:  nếu A  0,25R thì k = 1, m = 0 

   nếu 0,25R  A  (1 ÷ 1,2)R thì k = 0,75; m = 1 

Đối với ổ bi đỡ chặn:   nếu A  0,6R k = 1, m = 0 

         nếu A > 0,6R thì k = 0,55; m = 0,75 

Đối với ổ đũa côn: nếu A  0,3R thì k = 1, m = 0 

       nếu A > 0,3R thì k = 0,6; m = 1,4 ÷ 1,55 

Với hệ số khả năng làm việc C của ổ lăn đã tính, tra bảng tiêu chuẩn để chọn ổ 
lăn có hệ số khả năng làm việc cho phép [C] lớn hơn giá trị tính toán. 

Xác định lực căng sơ bộ ổ lăn 

Lực căng sơ bộ của ổ lăn làm tăng độ cứng vững của trục. Nhưng với giới hạn nào 
đó, việc tăng lực căng không làm tăng thêm độ cứng vững, mà chỉ làm tăng thêm tải 
trọng của ổ trục, và làm giảm tuổi thọ ổ trục. Do đó, cần xác định lực căng tối thiểu 
A0 cần thiết trong ổ lăn theo công thức: 

            A0 = kR ± 0,5A  [N]                                                       (4-34) 
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Với: k – hệ số phụ thuộc vào loại ổ.  

 Ổ bi đỡ, k = 0,5 ÷ 0,6. Ổ bi đỡ chặn, k = 0,65 ÷ 0,8. 

Dấu (+) được dùng trong trường hợp lực A0 làm giảm tải trọng dọc trục A của ổ 
trục và dấu (–) trong trường hợp lực A0 làm tăng tải trọng dọc trục của ổ trục. 

4.2.3. Các loại ổ trục khác 

 1. Ổ trục thuỷ tĩnh 

 Ổ trục thuỷ tĩnh khác với ổ trượt ở chỗ: thực hiện chế độ ma sát ướt với mọi vận 
tốc của trục chính kể cả lúc mới khởi động. Loại ổ này ngày càng được dùng rộng rãi 
trong một số máy hiện đại, nhất là máy mài, máy có tải trọng làm việc lớn hoặc có số 
vòng quay thấp. 

 Ổ trục thuỷ tĩnh có nhiều buồng dầu bố trí đều 
xung quanh ổ (hình 4-20). Dầu có áp suất cao được 
đưa vào từng buồng thông qua các van tiết lưu để 
điều chỉnh áp suất giữa các buồng sao cho đảm bảo 
độ đồng tâm của trục. Dầu có thể đi ra ngoài qua mặt 
đầu của ổ theo hướng dọc trục hoặc qua các rãnh 
thoát nằm giữa các buồng. 

So với ổ trượt hoặc ổ lăn, ổ trục thuỷ tĩnh có 
những ưu điểm sau: 

− Các bề mặt của trục và bạc không tiếp xúc 
với nhau, nên không bị mòn. 

− Độ chính xác chuyển động cao, độ đồng tâm, độ cứng vững cao và không phụ 
thuộc vào số vòng quay. 

− Có tác dụng làm nguội ổ trục rất tốt. 

Tuy nhiên, ổ trục thuỷ tĩnh cũng có nhược điểm như phải có hệ thống truyền động 
thủy lực phức tạp, giá thành cao. 

 2. Ổ trục khí nén 

Ngoài ổ trục thuỷ tĩnh, ổ trục khí nén cũng được dùng cho các trục chính có tải 
trọng nhỏ, nhưng số vòng quay lớn và yêu cầu độ chính xác cao như trên trục chính 
của máy mài lỗ (trục động cơ điện cũng đồng thời là trục chính). Ổ trục khí nén có thể 
làm việc rất tốt với vận tốc 100 ÷ 200 m/s trong khi nếu dùng ổ lăn chỉ có thể đạt tối 
đa 30m/s. Áp suất không khí đưa vào ổ (sau khi đã lọc và ổn áp) không quá 3 ÷ 4 
kG/cm2. 

Ưu điểm chính của loại ổ này là do ma sát của không khí nhỏ, nên lượng nhiệt 
tỏa ra nhỏ và việc dẫn nhiệt ra khỏi ổ trục cũng dễ dàng (chỉ cần quạt gió). 

Hình 4-20: Ổ trục thuỷ tĩnh
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Chương 5           THIẾT KẾ THÂN MÁY VÀ SỐNG TRƯỢT 
 

5.1. THIẾT KẾ THÂN MÁY 
5.1.1. Yêu cầu của thân máy 
Thân máy là một chi tiết quan trọng của máy, dùng làm chuẩn để lắp đặt các bộ 

phận khác như hộp tốc độ, hộp chạy dao, bàn máy … Độ chính xác, độ cứng vững của 
thân máy ảnh hưởng lớn đến quá trình làm việc cũng như độ chính xác gia công của 
máy. Do đó, khi thiết kế thân máy cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Đảm bảo đầy đủ độ cứng vững và độ giảm chấn 

− Lựa chọn vật liệu và phương pháp gia công thân máy thích hợp tránh biến 
dạng do nội lực gây ra. 

− Lựa chọn hình dáng thân máy thích hợp để đảm bảo sai số của chi tiết gia công 
nằm trong phạm vi cho phép dưới tác dụng của tải trọng lớn nhất. Đảm bảo thoát phoi 
dễ dàng, tránh phoi nóng tác dụng trực tiếp vào băng máy nhằm hạn chế biến dạng 
nhiệt. 

− Bố trí thành, vách sao cho nâng cao độ cứng vững nhưng phải tiết kiệm vật 
liệu nhất. 

2. Đảm bảo đầy đủ tính công nghệ 

− Tính công nghệ về đúc: độ dày của các thành máy không để quá chênh lệch 
dễ gây rạng nứt.  

− Lưu ý các điều kiện công nghệ để có thể hình thành các thành, vách, hộc, lỗ … 
và để tạo thành những chỗ đựng dụng cụ, đặt động cơ, bố trí hệ thống dung dịch làm 
nguội … 

− Lưu ý những điều kiện về công nghệ để gia công thân máy: máy móc hiện có, 
khả năng lắp ráp … 

5.1.2. Kết cấu của thân máy 

Kết cấu của thân máy có những dạng rất khác nhau, tùy thuộc vào từng loại máy. 
Thường phải căn cứ vào các lực phát sinh trong quá trình gia công tác dụng vào thân 
máy (lực cắt, lực kẹp chặt, lực quán tính …); đồng thời chú ý tới các bộ phận đặt trên 
thân máy; kích thước, hành trình của những bộ phận chính mà lựa chọn thân máy phù 
hợp. Thân máy có dạng nằm ngang và dạng thẳng đứng (trụ máy). Về cơ bản có thể 
phân làm hai loại: 

− Loại thanh, dầm: thân máy tiện, máy khoan đứng … 

− Loại khung (hở hoặc kín): thân máy bào giường, máy phay, máy tự động nhiều 
trục … 
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Các thân máy loại khung thường được chế tạo riêng từng bộ phận và ghép lại 
bằng bulông. Để tạo độ giảm chấn tốt, các mặt tiếp xúc cần gia công nhẵn và không 
được nối hai chi tiết có vật liệu khác nhau. Loại dầm và khung hở dễ chế tạo, dễ lắp 
ráp và dễ sửa chữa hơn khung kín, nhưng độ cứng vững lại kém hơn (hình 5-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-1: Kết cấu thân máy hở (a) và kín (b) 
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Hình 5-2: Tiết diện của thân máy ngang

a) b) c) d) 

Các dạng mặt cắt ngang của thân máy nằm ngang thường được chọn như trong 
hình 5-2. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-2a: cấu tạo gồm 2 vách, phoi hoặc nước làm nguội thoát ra theo hướng thẳng 
đứng. 

Hình 5-2b: sử dụng vách nghiêng, việc thoát phoi dễ dàng hơn. 

Hình 5-2c: thường dùng cho những máy nằm ngang có chứa dầu bên trong. 

Hình 5-2d: thường dùng với những máy nặng, có nhiều bàn dao. 

Mặt cắt ngang của thân máy tiện nặng 1660 cho trong hình 5-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tăng độ cứng vững cho thân máy, người ta dùng các loại hệ thống đường gân 
nối liền hai vách thân máy như hình 5-4 (hình chiếu bằng). 

Hình 5-4a (hệ thống đường gân song song): dễ chế tạo nhưng độ cứng vững kém và 
không chịu được tác dụng của mômen xoắn lớn nên dùng cho loại máy cỡ nhỏ. 

Hình 5-4b (hệ thống đường gân chéo): độ cứng vững cao hơn nhưng khó chế tạo. 
Dùng cho loại máy cỡ trung bình và lớn. 

Hình 5-3: Tiết diện của thân máy tiện nặng1660 
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Thân máy có thể đúc hoặc hàn từ thép tấm. Những thành vách chính hay sống 
trượt hàn lên thân máy cần độ dày 15 ÷ 20mm, còn thông thường sử dụng thép tấm có 
độ dày từ  3 ÷ 8mm với hệ thống đường gân tăng cường cứng vững.  

Bảng 5-1: Bề dày thành máy và đường gân 

Vật liệu Loại thân máy 
Bề dày thành 

máy [mm] 
Bề dày đường 

gân [mm] 

Gang 
Nhẹ 
Trung bình 
Nặng 

12 ÷ 15 
18 ÷ 22 
25 ÷ 35 

Nhỏ hơn bề dày 
của thành máy 

Thép tấm 
Thân máy có nhiều đường gân 
Thân máy có ít đường gân 

3 ÷ 8 
10 ÷ 20 

3 ÷ 5 
5 

Với thành máy chịu tác dụng lực kéo – nén lớn, bề dày cần lấy lớn hơn thành chỉ 
chịu nén. Bán kính góc lượn của đường gân khoảng 1/3 ÷ 1/4 bề dày thành máy. 

Bảng 5-2: So sánh khả năng chịu uốn và chịu xoắn của các tiết diện thân máy 

Mu Mx 
STT 

Dạng tiết 
diện [ uσ ] = const [y] = const [ τ ] = const [ϕ ] = const 

1 
 

1 1 1 1 

2 
 

1,2 1,15 43 8,8 

3 
 

1,8 1 4,5 1,9 

4 

 

1,4 1,6 38,5 31,4 

Hình 5-4: Hệ thống đường gân của thân máy
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 Qua bảng 5-2, loại tiết diện hình chữ nhật rỗng chịu tải trọng uốn và xoắn tốt 
nhất. Nếu chỉ xét riêng về khả năng chịu xoắn thì nên chọn loại vành khuyên. 

5.1.3. Vật liệu thân máy 

1. Gang xám: Hầu hết các thân máy được chế tạo từ gang xám. Nếu trên thân 
máy có thiết kế liền với sống trượt thì khả năng chịu mài mòn là một yếu tố quyết 
định để chọn loại gang cho thân máy. 

− Ưu điểm 

• Dễ đúc, dễ gia công, chịu được lực nén cao. 

• Độ giảm chấn lớn. 

− Nhược điểm 

• Thời gian chế tạo dài (từ  3 ÷ 6 tháng). 

• Giá thành làm khuôn mẫu lớn, đối với sản xuất hàng loạt nhỏ và đơn chiếc 
thì không kinh tế. 

• Phế phẩm nhiều hơn thép và những khuyết tật của vật đúc chỉ được phát 
hiện trong thời gian gia công cơ khí. 

• Nếu thân máy không đủ cứng vững thì không thể sửa chữa được. Lượng dư 
cần lớn, gia công tốn nhiều thời gian. 

− Các loại gang thường dùng: 

• Gang CЧ32 – 52: có sức bền và độ chịu mòn cao, chịu được áp suất bề mặt 
p � 2 N/mm2. Dùng làm thân máy có sống trượt chịu tải trọng lớn (máy tiện revolver, 
máy tiện tự động v.v…). 

• Gang CЧ21 – 40: có sức bền trung bình, dùng làm thân máy có sống trượt 
cho hầu hết các loại máy công cụ. 

• Gang CЧ15 – 32: dùng cho các loại thân máy có yêu cầu sức bền uốn uσ  U 
10 N/mm2. 

• Gang CЧ12 – 28: dùng làm thân máy, vỏ hộp không có yêu cầu đặc biệt về 
sức bền và độ biến dạng. 

− Ngoài ra, còn dùng một số loại gang sau: 

• Gang hợp kim Cr – Ni: nâng cao được độ cứng và độ mài mòn, ít bị nứt khi 
thành vách chênh lệch nhau, dùng làm thân các loại máy mài. 

• Gang cải biến MCЧ38 – 60 hay  MCЧ28 – 48: độ chịu mòn tăng 2  ÷ 3 lần 
so với gang xám, sức bền cũng cao hơn. Dùng làm thân máy, bàn dao và những chi 
tiết khác có yêu cầu chịu mòn cao. 

2. Thép 
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Bằng cách sử dụng thép tấm CT3 ÷ CT5 hàn lại với nhau để làm thân máy thay 
cho gang xám, làm cho việc chế tạo thân máy nhanh hơn. Có thể dùng vật liệu khác 
nhau để làm sống trượt, thân, lượng dư có thể nhỏ. Đặc tính cơ của thép cao hơn gang, 
nên thân máy làm từ thép dùng ít vật liệu hơn, trọng lượng thân máy giảm khoảng 25 
÷ 50% so với làm bằng gang. 

Nhược điểm lớn nhất của thép so với gang là tính giảm chấn kém hơn, nhưng có 
thể khắc phục được bằng hệ thống đường gân để tăng độ cứng vững. 

3. Các loại vật liệu khác 

Ngoài gang xám, thép còn có thể dùng gang hợp kim có thể nitơ hóa có chứa 
lượng nhôm và crôm. Độ cứng vững đạt được rất cao sau khi nitơ hóa ở nhiệt độ 
5000C trong 24 ÷ 60 giờ. Tuy nhiên loại thân máy này giá thành rất đắt. 

Vật liệu rẻ và đơn giản nhất là bêtông hoặc bêtông cốt sắt nhưng chỉ dùng ở 
những máy đơn giản, ít di chuyển. 

5.1.4. Tính toán thân máy 

Để tính toán cho thân máy, thay thân máy bằng một mạng dầm có hình dáng đơn 
giản. Sau đó, phân tích hướng và độ lớn các lực tác dụng lên thân máy, tính các loại 
biến dạng và ứng suất uốn, xoắn (theo tài liệu môn “Sức bền vật liệu”). 

Tính toán thân máy có thể tiến hành theo độ bền hoặc độ cứng vững. Thông 
thường tính theo độ cứng vững vì độ cứng vững là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá 
khả năng làm việc của thân máy. Tính thân máy theo độ cứng vững gồm các bước: 

− Lựa chọn sơ đồ tính toán của thân máy. 

− Xác định các lực tác dụng lên thân máy. 

− Tính toán độ biến dạng của thân máy. 

− Đánh giá kết quả đạt được và hoàn thiện các thông số kết cấu cảu thân máy 
nhằm nâng cao độ cứng vững. 

1. Sơ đồ tính toán của thân máy 

Dạng đơn giản của thân máy, trụ máy là dầm hoặc khung như hình 5-5. 

Hình 5-5a: Sơ đồ tính toán thân máy tiện, đặc trưng bằng một dầm đặt trên hai 
gối tựa có độ dài tính toán l (l – khoảng cách giữa các đế của thân máy, hoặc giữa các 
điểm đặt máy ở vị trí nằm ngang). 

Hình 5-5b: Sơ đồ tính toán máy khoan đứng, điển hình của khung hở; có các độ 
dài tính toán là phần công xôn l1 và chiều cao chịu biến dạng của trụ l2. 

Hình 5-5c: Sơ đồ tính toán của máy phay giường, đặc trưng bằng khung siêu tĩnh. 
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2. Xác định lực 

a) Máy tiện 

 
Hình 5-6a: Các phân lực trong mặt phẳng thẳng góc với trục chi tiết gia công. 

Hình 5-6b: Mômen uốn và xoắn ở mặt phẳng ngang. 

Lực cắt phát sinh khi tiện gồm có Px, Py, Pz  

Lực tác dụng lên ụ đứng A và lên ụ động B. 

a) Mud 

Mu ng 

B G

a

l

Py Pz 

b
B

xE 

ZE 

yE

ZA 

A 

yA 

xA 

d 

c 

α

Btgα 

Mx ng 

b) 

Hình 5- 6: Sơ đồ lực và mômen tác dụng trên máy tiện 
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Tải trọng nguy hiểm nhất xuất hiện khi gia công chi tiết có chiều dài bằng 
khoảng cách lớn nhất giữa hai mũi tâm và dao tiện cắt ở phần giữa chi tiết. Mặt cắt 
ngang chi tiết coi như không đổi dọc theo chiều dài của nó nên trọng lượng G chi tiết 
gia công có thể đặt ở giữa và phản lực do nó tạo ra ở hai mũi tâm bằng G/2. 

− Lực tác dụng lên ụ đứng A:  

          ZA = 
2
G

l
bPZ − ;  YA = 

l2
dP

l
bP xy + ;  A = 2

A
2

A YZ +  (5-1) 

− Lực tác dụng lên ụ động B: 

          ZB = 
2
G

l
aPZ − ;  YB = 

l2
dP

l
aP xy − ;  B = 2

B
2

B YZ +  (5-2) 

Trong đó: d – đường kính chi tiết gia công. 

− Lực chiều trục XA, tác dụng lên ụ đứng: 

         XA = Px + Atgα + K (5-3) 

Trong đó: Px – lực cắt. 

 Atgα – lực chiều trục của phản lực tại mũi tâm. 

 K – lực kẹp chi tiết giữa hai mũi tâm (K ≈ 0,25 Px). 

− Lực chiều trục XB: tác dụng lên ụ động, thay đổi trong quá trình cắt. Thành 
phần PX làm giảm tải chi mũi tâm ụ động nên lực kẹp K giảm. Do đó phải lấy giá trị 
lớn nhất của XB: 

       XB = Btgα + K (5-4) 

− Lực tác dụng lên bàn dao, truyền qua thân máy và làm cho nó bị uốn, xoắn bởi 
các mômen: 

    Mu = Px.c 

    Mx = Py.c 

Trong đó: c – khoảng cách từ tâm chi tiết đến dầm. 

b) Máy khoan cần 

Tải trọng của trụ, ống xoay cũng như cần máy đạt trị số lớn nhất nếu như cần 
máy nằm ở vị trí cao nhất của trụ, và hộp tốc độ ở vị trí xa nhất trên đầu ngoài của 
cần. 

− Mômen xoắn của cần Mx1 

 Mx1 = P.e              [Nmm] (5-6) 

Trong đó: P – lực chạy dao. 

 e – khoảng cách từ trục mũi khoan đến đường trọng tâm của cần trong 
mặt phẳng thẳng góc với cần. 

(5-5)
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− Góc xoắn ϕ1 của cần dưới tác dụng của mômen xoắn Mx1 

Góc xoắn trên 1 đơn vị chiều dài của một dầm có tiết diện vòng xuyến (hoặc chữ 
nhật rỗng) được tính:  

       
Gs.F)FF(2

K.M

gtn

1x
1 +
=ϕ          [rad] (5-7) 

Trong đó: K – chu vi trung bình của tiết diện vòng xuyến [mm]. 

         Fg – tiết diện giới hạn bởi chi vi trung bình [mm2]. 

    Fn, Ft – diện tích được tạo nên bởi vòng ngoài và vòng trong của xuyến [mm2]. 

            s – bề dày vòng xuyến [mm]. 

           G – modul đàn hồi trượt của cần [N/mm2]. 

 
Nếu Mx1 tác dụng lên cần ở khoảng cách tâm trụ máy là dx thì góc xoắn dϕ1 = ϕ1.dx 

Hay:   ϕ1 = dx
sF)FF(2

K
G

M 1

r gtn

1x ∫ +
       [rad] (5-8) 

Coi như ống xoay quanh trụ không bị xoắn nên có thể lấy tích phân từ giới hạn bán 
kính r và trục của mũi khoan. 
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− Mômen uốn của trụ trên mặt phẳng thẳng góc với trục của cần: 

  Mu1 = P.l1 (5-9) 

− Mômen uốn của cần tác dụng lên tiết diện nguy hiểm nhất: 

 Mu  = Gc.l3 + Gh.l2 – P(l – r) (5-10) 

Trong đó: Gc – trọng lượng của cần. 

 Gh – trọng lượng của hộp tốc độ. 

− Lực tác dụng xuống đế máy: Theo kinh nghiệm, độ biến dạng của đế máy 
khoan cần sẽ đưa đến 1/3 độ lệch vị trí của trục chính (2/3 do trụ và cần gây ra). Dưới 
tác dụng của lực chạy dao P, đế máy chịu tác dụng của lực nén. Các mômen P.l1 và 
P.l có xu hướng tách trụ ra khỏi đế, làm cho đế chịu tác dụng uốn. 

3. Tính độ biến dạng 

Dưới tác dụng của ngoại lực, thân máy bị biến dạng uốn và xoắn trong hai mặt 
phẳng toạ độ. 

Nếu thân máy có tiết diện ngang là biên kín, tính toán biến dạng như các phương 
pháp trong môn “Sức bền vật liệu”. 

Với thân máy có tiết diện ngang là biên dạng hở, cần lưu ý đến ảnh hưởng của 
các sườn ngang nối liền các thành máy (hình 5-8). 

 
Hình 5-8a cho thấy ảnh hưởng của sườn ngang đối với độ uốn của thân máy trên 

mặt phẳng đứng không đáng kể. Khi tính toán biến dạng uốn, có thể lấy mômen quán 
tính Jy theo trục y – y. Trái lại, đối với độ cứng vững của mặt phẳng ngang thì sườn 
ngang có tác dụng quan trọng (hình 5-8b). Nếu không có sườn ngang, mômen quán 
tính tính theo trục z’ – z’ cho độ cứng vững thấp. Nếu có sườn ngang, mômen quán 
tính tính theo trục z – z. 
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Ảnh hưởng của sườn ngang đến độ uốn của thân máy được tính với hệ số kinh 
nghiệm ku (bảng 5-3). Mômen quán tính dùng để tính toán có thể lấy theo công thức: 

 Jt = ku.Jz  (5-11) 
Bảng 5-3: hệ số kinh nghiệm ku 

Dạng sườn 
 

Sườn vuông 
 

Sườn chữ U 
 

Sườn chéo 

ku 0,1 ÷ 0,2 0,3 ÷ 0,45 0,4 ÷ 0,5 

kx 0,08 ÷ 0,2 0,15 ÷ 0,3 0,25 ÷ 0,4 

Với thân máy dài, chọn giá trị nhỏ và thân máy ngắn chọn giá trị lớn. 

Để tính chính xác, đưa thân máy về dạng khung (với sườn vuông) hoặc hệ thống 
dầm (sườn chéo) và tải trọng của thân máy được tập trung thành một lực đặt giữa hệ 
thống siêu tĩnh (Hình 5-8c). Độ biến dạng (độ võng) tại tiết diện quy ước (JE)q được 
tính theo công thức: 

    y = 
q

3
t

)JE(48
Pl

 (5-12) 

Trong đó: y – độ biến dạng lớn nhất của thân máy trong mặt phẳng ngang. 

 lt – chiều dài tính toán giữa hai gối đỡ. 

Trị số (JE)q phụ thuộc dạng sườn ngang: 

− Sườn ngang vuông: 

           (JE)q = S1.Jt.E (5-13) 

Trong đó: Jt – mômen quán tính do uốn của một thành. 

 S1 – hệ số phụ thuộc số sườn ngang n (n càng lớn thì S1 càng lớn). Với n =1 
thì S1 = 8. 

− Sườn chéo:     

       (JE)q = S2.Fn.lt
2.E (5-14) 

Trong đó: Fn – diện tích tiết diện ngang của thành. 

 S2 – hệ số phụ thuộc vào n, tính theo công thức: 

                            S2 = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α+

αα

3

u

n

2

sina
F
F

12

cos.sin  (5-15) 
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Trong đó:  α – phân nửa góc sườn chéo. 

 Fu – diện tích tiết diện ngang của sườn chữ  U. 

 a – hệ số phụ thuộc vào số sườn n (lấy theo Bảng 5-4). 
Bảng 5-4: Tính hệ số a theo số sườn n 

n 2 4 6 8 10 

a 1 3 6,3 11 17 

Tính biến dạng xoắn được tiến hành theo công thức đối với biên dạng thành 
mỏng, tùy thuộc tiết diện có biên dạng kín hay hở (Hình 5-9). 

 
Với tiết diện ngang có biên dạng kín (hình 5-9a), góc xoắn trên suốt chiều dài lt  

của thân máy được tính theo công thức: 

  ϕ = ∑δ i

i
2
tx l

GF4
l.M

           [rad] (5-16) 

Trong đó: F – diện tích giới hạn bởi đường trung bình của các thành. 

   Li, δi – chiều dài và bề dày của các phần trong tiết diện. 

Với các thành có chiều dày như nhau thì: 
δ

=
δ∑ Kl

i

i  (K – chu vi trung bình của 

biên dạng tiết diện ngang). 

Ví dụ: Nếu tiết diện ngang của thân máy là hình chữ nhật rỗng như hình 5-9a thì: 

 F = (a – δ).(b – δ) và  
δ

δ−+
=

δ∑ )2ba(2l

i

i  
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Do đó, góc xoắn trên toàn bộ chiều dài của thân máy trong trường hợp này: 

 ϕ  = 
( )

( ) ( ) δδ−δ−

δ−+
22
tx

baG2

l2baM
 (5-17) 

Đối với thân máy có tiết diện ngang như hình 5-9b, việc tính toán góc xoắn phức 
tạp hơn và chỉ có thể lấy trị số gần đúng. Nếu trên một mặt của biên dạng chỉ có một 
rãnh nhỏ, độ cứng vững của thân máy cũng bị giảm một mức độ rất lớn. Hệ số giảm 
độ cứng vững xoắn ku có thể lấy theo bảng 5-3 tùy thuộc vào hình dáng của sườn 
ngang. 

Nếu rãnh nhỏ là hình chữ nhật có cạnh dài li, cạnh ngắn δi, góc xoắn của thân 
máy có tiết diện hở là: 

    ϕ  = 
∑ δ3

ii

tx

lG
lM3

 (5-18) 

Ở máy tiện, độ chuyển vị của dao y0 do biến dạng của thân máy phải thoả điều 
kiện sau: 

 y0 U [y0]  (5-19) 

với [y0] – độ chuyển vị cho phép của dao do biến dạng của thân máy, có thể chọn 
[y0] = 0,04 ÷ 0,07mm. 

Độ chuyển vị của dao y0 do biến dạng của thân máy được tính: 

 y0 = y + ϕH (5-20) 

với:   y – biến dạng uốn của thân máy ở chỗ đặt dao. 

H – khoảng cách từ đường tâm thân máy đến đường nối liền các mũi tâm của 
máy tiện. 

ϕ  – góc xoắn của thân máy trong tiết diện đặt dao. 

Ngoài ra, còn cần kiểm tra lại điều kiện ứng suất cắt phát sinh trong thân máy 
theo điều kiện: 

 τ = 2
ii

x

l
M3
δ

 U [τ] (5-21) 

với ứng suất cắt của thân máy làm bằng gang [τ] = 8 ÷ 12 N/mm2 và bằng thép 
[τ] = 15 ÷ 20 N/mm2 

Một số điểm cần lưu ý khi thiết kế thân máy: 

− Với thân máy tiện, chiều rộng B của thân máy có ảnh hưởng quan trọng tới độ 
cứng vững. Chiều rộng B bằng chiều cao H sẽ có độ cứng vững cao nhất. 

− Với thân máy ngắn, hình dáng của sườn ngang không có ảnh hưởng lớn. Nhưng 
với thân máy dài, sườn chéo có tác dụng tốt đối với độ cứng vững. 
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Hình 5-10: Kết cấu sống trượt phẳng

H 

B 

b 

H 

B

B = (1,5 ÷ 2,5)H 
b = (0,4 ÷ 0,5)H 

− Thân máy có tiết diện kín luôn luôn cho độ cứng vững cao hơn bất kỳ loại sườn 
ngang nào. 

 

5.2. THIẾT KẾ SỐNG TRƯỢT 
5.2.1. Yêu cầu của sống trượt 

Sống trượt của máy công cụ có hai chức năng cơ bản: 

− Dùng để dẫn hướng cho các bộ phận của máy như bàn máy, bàn dao, xà ngang 
… theo một quỹ đạo hình học cho trước. 

− Định vị đúng các bộ phận tĩnh như hộp tốc độ, hộp chạy dao … 

 Do vậy, sống trượt cần có các yêu cầu sau:  

− Đảm bảo độ chính xác tĩnh và độ chính xác di chuyển cho các bộ phận lắp trên 
đó. Yêu cầu này chủ yếu phụ thuộc vào độ chính xác gia công sống trượt, cách bố trí 
phù hợp các bề mặt chịu lực. Bố trí sao cho lực tác dụng lên sống trượt là nhỏ nhất và 
biến dạng sống trượt là ít nhất. 

− Bề mặt làm việc phải có khả năng chịu mòn cao để đảm bảo độ chính xác lâu 
dài. Yêu cầu này phụ thuộc vào độ cứng bề mặt của sống trượt, độ bóng bề mặt của 
sống trượt và cả chế độ bôi trơn và bảo quản sống trượt. 

− Kết cấu sống trượt phải đơn giản, có tính công nghệ cao. 

− Có khả năng điều chỉnh khe hở khi mòn, tránh được phoi và bụi. 

5.2.2. Kết cấu sống trượt 

1. Sống trượt phẳng (còn gọi là sống trượt hình chữ nhật), có các đặc điểm: 

− Có thể bố trí theo phương nằm ngang hoặc thẳng đứng. Trong trường hợp nằm 
ngang, sống trượt phẳng dễ giữ dầu bôi trơn, nhưng cũng dễ đọng lại bụi, phoi và các 
tạp chất làm ảnh hưởng bề mặt làm việc của sống trượt. 

− Dễ gia công, dễ lắp ráp và sửa chữa, dễ kiểm tra các thông số hình học của 
sống trượt. 

− Cần có cơ cấu điều chỉnh khe hở. 

Kết cấu loại này thường có những dạng chính yếu như hình 5-10. 
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Kích thước cơ bản của sống trượt là chiều cao H. Dãy trị số của H thường dùng: H 
= 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100 [mm]. 

Những kích thước khác thường lấy phụ thuộc vào H.  

2. Sống trượt lăng trụ (còn gọi là sống trượt tam giác). Có hai loại: đối xứng và 
không đối xứng (Hình 5-11). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đặc điểm của sống trượt lăng trụ: 

− Ít bị phoi hoặc tạp chất làm xây xác bề mặt, vì phoi dễ bị trượt khỏi các mặt 
phẳng nghiêng. 

− Có thể tự điều chỉnh khe hở dưới tác dụng của tải trọng. 

− Khó giữ dầu trên bề mặt nghiêng. 

− Chế tạo và sửa chữa khó hơn sống trượt phẳng, nhưng độ mòn của nó ít ảnh 
hưởng đến độ chính xác của máy. 

3. Sống trượt chữ V 

Chủ yếu dùng trong các máy bào giường, phay giường hay các loại máy cỡ lớn 
với vận tốc lớn. 

 

 

 

 

 

 

Nếu ở vị trí nằm ngang thì việc bôi trơn dễ dàng, nhưng mặt làm việc dễ bị phoi 
làm xây xát. 

Dạng sống trượt hình 5-12a dùng cho máy loại nhẹ và trung bình. Loại máy nặng 
thường dùng theo dạng ở hình 5-12b. 

0,
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≥ 0,25H 

H
 

1,
5H
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15 ÷ 300 
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Hình 5-11: Kết cấu sống trượt lăng trụ

Hình 5-12: Kết cấu sống trượt chữ V
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4. Sống trượt đuôi én 

Chịu tải trọng từ ba mặt. Nó có thể đảm bảo vị trí của chi tiết trượt theo hướng 
lên, xuống, cũng như ở mặt bên. Loại này dùng phổ biến để di động bàn máy, bàn dao 
các máy tiện, máy phay … 

Việc điều chỉnh rất dễ dàng với một thanh nêm. Tuy nhiên việc chế tạo và kiểm 
tra tương đối phức tạp, khó giữ dầu, phoi dễ kẹt vào giữa các mặt làm việc. Độ cứng 
vững thấp, chủ yếu dùng để di động chi tiết với vận tốc thấp. 

 

 

 

 

 

 
5. Sống trượt hình trụ 

Loại sống trượt này thường dùng ở những máy có lực cắt nhỏ, có đường chuyển 
động ngắn, hoặc dùng để nâng xà ngang, nâng cần như ở máy phay giường, máy 
khoan cần. 

 

 

 

 

 
Để di động những bàn máy nặng, thường dùng 2 sống trượt trụ, hoặc dùng tổ hợp 

với một sống trượt phẳng. 

Sống trượt trụ có kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, nhưng độ cứng vững kém và khi 
mòn không điều chỉnh được. 

5.2.3. Điều chỉnh sống trượt 

Điều chỉnh khe hở của sống trượt khi lắp là cần thiết vì không thể chế tạo chính 
xác cũng như sau một thời gian làm việc bị mòn. Có thể dùng các giải pháp sau: 

1. Điều chỉnh sống trượt phẳng: dùng miếng đệm phẳng hoặc nghiêng. 

− Nếu bàn dao có 4 mặt ôm vào sống trượt (hình 5-15a): Tác dụng của lực V 
được khử bởi 2 miếng đệm phẳng 1 và 2. Để khử khe hở do mòn sau một thời gian 
làm việc, phải thay miếng đệm khác. Còn khe hở theo phương thẳng đứng được điều 
chỉnh do miếng đệm nghiêng có bề dày thay đổi 3. Độ nghiêng của các miếng đệm 
này từ 1:40 đến 1:100. Kết cấu của loại vít điều chỉnh cho trong hình 5-16. 

Hình 5-13: Kết cấu sống trượt và rãnh trượt đuôi én 

H
 0,1H 

Hình 5-14: Kết cấu sống trượt hình trụ

Sống trượt

Chi tiết trượt
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− Nếu bàn dao có 3 mặt ôm vào sống trượt (hình 5-15b): Tác dụng của lực V 
được khử bởi 2 miếng chắn 1 và 2. Để khử khe hở do mòn sau một thời gian làm việc, 
phải dùng phương pháp cạo rà bề mặt lắp miếng đệm hoặc thay đổi tấm thép mỏng 1 
như trong hình 5-17. Còn khe hở theo phương thẳng đứng được điều chỉnh do vít 3 tác 
động lên miếng đệm phẳng 4. Miếng đệm phẳng 4 nên bố trí ở phía sao cho lực tác 
dụng vào bề mặt của sống trượt để tải trọng không tác dụng trực tiếp vào miếng đệm. 

 Kết cấu này làm cho việc gia công các bề mặt dẫn hướng đơn giản hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điều chỉnh sống trượt đuôi én: dùng miếng đệm có tiết diện hình bình hành 
(phẳng như hình 5-18a và b hoặc nghiêng như hình 5-18c) hoặc miếng đệm có tiết 
diện hình thang (hình 5-19). 

Hình 5-15: Điều chỉnh sống trượt phẳng 

a) b)

Hình 5-16: Kết cấu vít điều chỉnh miếng đệm nghiêng 

Hình 5-17: Phương pháp khử khe hở khi dùng miếng đệm phẳng 
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5.2.4. Bảo vệ và bôi trơn sống trượt 
 Bảo vệ sống trượt khỏi bụi bẩn, hạt mài, phoi kim loại cũng như bôi trơn hợp lý 
bề mặt sống trượt có tác dụng giảm độ mòn đáng kể của sống trượt và giữ được độ 
chính xác ban đầu của sống trượt. 

 Các phương pháp bảo vệ sống trượt thường dùng là: 

− Dùng lá chắn lắp trên bàn dao và cùng di động với bàn dao (hình 5-20). 

Hình 5-18: Phương pháp khử khe hở khi dùng miếng đệm hình bình hành 

Hình 5-19: Phương pháp khử khe hở khi dùng miếng đệm hình thang 

Bulong đầu lục giác 
Tấm thép

Vít đầu chìm
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− Dùng các chổi quét, lau di động cùng với bàn máy. 

− Đậy sống trượt bằng các lá thép xếp chồng lên nhau hoặc các tấm cao su, chất 
dẻo đàn hồi. 

 

 

 

 

 Ngoài ra, để bảo vệ sống trượt hữu hiệu, cần phải bôi trơn sống trượt thường 
xuyên bằng một màn dầu có độ dày từ 5 ÷ 8µm. Các phương pháp bôi trơn sống trượt 
thường dùng là: 

− Bôi trơn đơn giản: được tiến hành bằng tay theo định kỳ hoặc dùng cơ cấu tự 
bôi trơn do các hốc chứa dầu của sống trượt ngang. 

 Phương pháp bôi trơn này dễ thực hiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, không đảm 
bảo bôi trơn đều. 

− Bôi trơn áp lực: đưa dầu có áp suất p0 vào các rãnh trên bề mặt trượt, tạo ra 
chế độ ma sát ướt giữa các bề mặt trượt. Sống trượt được bôi trơn bằng phương pháp 
này gọi là sống trượt thủy tĩnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dầu có áp suất p0 từ bơm dầu 1, qua bộ lọc 2, van tiết lưu 3 đưa vào các rãnh dầu 
4 trên bề mặt sống trượt. Áp suất dầu có giá trị lớn nhất p1 tại vùng chung quanh rãnh 
dầu 4 và nhỏ dần đến áp suất khí quyển khi ra đến mép sống trượt. 

 Khả năng chịu tải P của sống trượt được tính theo công thức: 

    P = p1.F.α              (5-22) 

Với p1 – áp suất của dầu trong rãnh dầu. 

  F – diện tích bề mặt trượt, được tính F = B.L (hình 5-22). 

  α – hệ số giảm áp trong khe hở, được tính gần đúng như sau: 

Hình 5-20: Bảo vệ sống trượt bằng lá chắn

Lá 
chắn 

Hình 5-21: Sơ đồ bôi trơn áp lực 

1
23 3 

 4 
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2
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3
1

B.L3
l.b

B6
b

L6
l

3
1

÷=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++=α           (5-23) 

 Các dạng rãnh dầu thường dùng trong sống trượt thủy tĩnh cho trong hình 5-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Vật liệu sống trượt 

1. Gang 

Vật liệu gang có độ chịu mòn cao. Độ chịu mòn có thể nâng cao bằng phương 
pháp tôi cao tần, tôi với ngọn lửa hàn hơi. 

Gang có thể tôi cao tần tốt nhất là gang cải biến. Bề mặt sống trượt bằng gang tôi 
cao tần giảm được độ mòn khoảng 7 ÷ 8 lần so với sống trượt không tôi. Bề dày lớp 
tôi của sống trượt bằng gang là 3 ± 0,2 mm. Độ cứng có thể đạt được ở gang cải biến 
là HRC = 45 ÷ 55. 

Tôi bằng ngọn lửa là cho ngọn lửa di động đều trên bề mặt của sống trượt và liền 
sau mỏ hàn có vòi nước làm nguội. Độ sâu tôi thông thường là 2,5 ÷ 4 mm. độ cứng 
đạt được là HRC =  45 ÷ 53. 

Gang tôi được phải là gang cầu có cấu trúc perlit, lượng C � 0,5%, tốt nhất là C 
� 0,7 ÷ 0,8%. 

Hình 5-22: Các dạng rãnh dầu trong sống trượt thủy tĩnh 
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2. Thép 

Trên các máy hiện đại, ngày càng có xu hướng ghép sống trượt bằng thép lên 
thân máy bằng gang hay thép tấm. Ưu điểm của phương pháp này là tiết kiệm được 
vật liệu và có tuổi thọ cao hơn. Các loại thép thường dùng là: 

− Thép 15: có thể tôi trong nước. Dùng làm sống trượt dài từ 500 ÷ 700 mm gồm 
nhiều phần nối lại. 

− Thép 20X: ít biến dạng khi tôi, sau khi thấm than có thể dùng làm sống trượt 
dài. Sau khi thấm than và tôi đạt được độ cứng HRC = 56 ÷ 62. 

− Thép 40X: dùng cho những sống trượt có yêu cầu đặc biệt. Sau khi tôi cao tần 
có độ cứng HRC = 52 ÷ 58. 

3. Chất dẻo 

Thường dùng làm sống trượt ngắn như sống trượt bàn máy, bàn dao. 

Ưu điểm: độ chịu mòn cao. 

Nhược điểm: hệ số dẫn nhiệt nhỏ, khoảng 1/100 ÷ 1/150 hệ số dẫn nhiệt của 
gang. Do đó, trong trường hợp ma sát khô thì vật liệu có thể nóng đến 120 ÷ 1300C và 
ở nhiệt độ này chúng rất dễ cháy. 

5.2.6. Tính toán sống trượt 
Độ chịu mòn là chỉ tiêu quan trọng về khả năng làm việc của sống trượt. Khi tính 

toán sống trượt tiến hành theo các bước: 

− Xác định các lực tác dụng lên từng bề mặt của sống trượt. 

− Tính áp suất bề mặt trung bình tác dụng lên từng bề mặt của sống trượt. 

− Xác định áp suất bề mặt lớn nhất. 

− So sánh áp suất bề mặt lớn nhất với áp suất bề mặt cho phép tính từ thực 
nghiệm. 

1. Xác định lực 

Trên hệ thống bàn dao máy tiện (hình 5-23), có các lực tác dụng sau: 

− Các thành phần lực cắt Px, Py, Pz. 

− Các phản lực A, B, C tác dụng lên sống trượt của thân máy. 

− Trọng lượng G của hệ thống bàn dao, có thể bao gồm cả trọng lượng chi tiết 
nếu tính cho bàn máy phay, bào … 

− Lực kéo bàn dao Q. 

− Lực ma sát µA, µB, µC, ngược chiều với chuyển động của bàn dao. 

 



 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 5-23: Sơ đồ tính toán sống trượt máy tiện 

Lực kéo bàn dao Q = Qx dùng các công thức đã biết ở phần tính công suất động 
cơ điện. Nếu dùng cơ cấu vitme – đai ốc để thực 
hiện việc di chuyển bàn máy, lực Q cùng chiều với 
hướng chuyển động và không có phân lực song 
song với Pz và Py. Nếu dùng cơ cấu bánh răng – 
thanh răng, ngoài Qx còn có hai thành phần Qy và 
Qz với cách tính: 

Qy = Qx.tgδ 

Qz = Qx.tg(α0 + ρ) 

với: α0 – góc ăn khớp của răng (α0 = 200). 

  ρ – góc ma sát trên răng (ρ ≈ 50 ÷ 70). 

  δ – góc nghiêng của răng. 

Trong trường hợp bánh răng thẳng: δ = 0 thì Qy = 0 

Hệ phương trình cân bằng tĩnh: 

∑X = µ(A + B + C) + Px – Qx = 0 (5-25) 

∑Y = Asinα – Bsinβ + Py = 0 (5-26) 

∑Z = Acosα + Bcosβ + C – Pz – G – Qz = 0 (5-27) 

(5-24)
Qx 

Q=Qx 

Qy 

Qz 

δ 

Hình 5-23: Sơ đồ lực trong cơ 
cấu bánh răng – thanh răng 
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∑Mx = CyC + Pyzp – Pzzp – GyG – QzyQ = 0 (5-28) 

∑My = AxAcosα + BxBcosβ + CxC + Pxzp – Pz.xP – G.xG + QxzQ – QzxQ + µ(A + B 
+ C)s = 0 (5-29) 

∑Mz = AxAsinα – BxBsinβ – Pxyp + Pyxp + QxyQ – µ (A + B + C)t = 0 (5-30) 

Trong đó: s, t – cánh tay đòn tổng hợp các lực ma sát. 

Hệ số ma sát được chọn: 

− Vận tốc trượt lớn: µ ≈ 0,05 ÷ 0,10. 

− Vận tốc trượt nhỏ: µ ≈ 0,10 ÷ 0,15. 

Để cho việc tính đơn giản hơn, cho lực Qx nằm trong mặt phẳng (x, z), tức là yQ = 
0 và dùng công thức gần đúng trong phần tính công suất động cơ để xác định Qx 
Ngoài ra, chỉ cần tính tổng các lực theo từng chiều trục: 

X = Px, Y = Py, Z = Pz + G, Mx = Pz.yp – Py.zp + G.yG 

Khi đó, các lực tác dụng thẳng góc lên bề mặt sống trượt là: 

 C = 
c

x
y
M ; C’ = 

'y
M

c

x  (5-31) 

 A = 
)sin(

cosYsin)CQZ( z
β+α

β−β−+
 (5-32) 

 B = 
)sin(

cosYsin)CQZ( z
β+α

α+α−+
 (5-33) 

2. Tính aùp suaát trung bình 

Áp suất trung bình tác dụng lên các bề mặt A, B, C là: 

             pAt = 
L.a

A  (5-34) 

                     pBt = 
L.b

B  (5-35) 

 pCt = 
L.c

C  (5-36) 

Trong đó: L – độ dài làm việc của sống trượt. 

           a, b, c – các bề rộng bề mặt làm việc của sống trượt. 

3. Xác định áp suất lớn nhất 

− Xác định tọa độ xA, xB, xC của điểm tác dụng của 3 lực A, B, C 

 Đặt: AxAcosα + BxBcosβ + CxC = M y 

                – AxAsinα + BxBsinβ = M z 
(5-37)
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Khi đó, phương trình (5-29) và (5-30) được viết lại: 

 M y = – Pxzp + PzxP + GxG – QxzQ + QzxQ – µ(A +B +C)s 

 M z = – Pxyp + Pyxp + QxyQ – µ (A +B +C)t 

Đặt điều kiện là M y đã được xác định trước: mômen tác dụng lên sống trượt phía 
trước là MI và mômen tác dụng lên sống trượt phía sau là MII = M y – MI. Khi đó ta có 
hệ 3 phương trình bậc nhất như sau: 

MI = AxAcosα + BxBcosβ 

 MII = CxC (5-39) 

 M z = – AxAsinα + BxBsinβ 

 Giải hệ phương trình này được: 

 xA  = 
)sin(A
cosM sinM zI
β+α

β−β  (5-40) 

 xB = 
)sin(B
cosM sinM zI
β+α

α−α
 (5-41) 

 xC = 
C

MII  – 
C

MM Iy −  (5-42) 

− Dạng phân bố áp suất trên bề mặt sống trượt (hình 5-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 5-24: Sơ đồ phân bố áp suất trên sống trượt 

• Phân bố áp suất theo dạng hình thang (Hình 5-24a): đây là trường hợp tổng 
quát nhất và trọng tâm đặt tại điểm gốc của tải trọng với hoành độ xA được tính theo 
công thức:  

(5-38)
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                                 xA = 
minAmaxA

minAmaxA
pp
pp

.
6
L

+
−

  (5-43) 

Nhận xét: nếu 0 < xA < 
6
L  (hay 0 < 

L
xA  < 

6
1 ) thì áp suất luôn phân bố theo dạng 

hình thang và ngược lại. 

• Phân bố áp suất theo hình chữ nhật (Hình 5-24b): nếu xA = 0 (hay 
L
x  = 0),  

theo công thức (5-40) có: pAmax = pAmin. 

• Phân bố áp suất theo hình tam giác trên suốt chiều dài L (Hình 5-24c): nếu xA  

= 
6
L  (hay 

L
x  = 

6
1 ), thì : 

minAmaxA

minAmaxA
pp
pp

+
−

 = 1 hay pAmax – pAmin = pAmax + pAmin 

Như vậy chỉ có thể pAmin = 0. 

• Phân bố áp suất theo hình tam giác trên một phần của chiều dài L (Hình 5-

24d): nếu xA > 
6
L (hay 

L
x  > 

6
1 ). Khi đó theo công thức (5-43) có: 

   
minAmaxA

minAmaxA
pp
pp

.
6
L

+
−

 > 
6
L , suy ra: 

minAmaxA

minAmaxA
pp
pp

+
−

 >1, tức là pAmin < 0. 

− Tính áp suất lớn nhất pmax 

Sau khi xác định trị số 
L
x , tức là xác định dạng phân bố áp suất ta tính được áp 

suất lớn nhất pmax trên từng bề mặt của sống trượt. 

• Phân bố áp suất theo dạng hình thang: pmax + pmin = 2pt . 

 Thay vào công thức  (5-43), tính được:      pmax = pt (1 + 6
L
x )             (5-44) 

• Phân bố áp suất theo hình tam giác trên một phần của chiều dài L: 

 pt . L = 
2
1 pmax.3 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − x

2
L  

 pmax = 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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L
x21

2
L.3

Lp2

x
2
L3

Lp2 tt  

 pmax = 

L
x21

1p
3
4

t
−

 (5-45) 

•  Phân bố áp suất theo hình tam giác trên suốt chiều dài L: đây là dạng đặc biệt 

của hai trường hợp trên. Thay 
L
x  = 

6
1  vào công thức (5-44) hoặc (5-45), ta được: 
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       pmax = 2pt. 

• Phân bố áp suất theo hình chữ nhật: pmax = pt. Đây là trường hợp lý tưởng. 

Nếu áp suất trung bình dưới tác dụng của lực A là pAt = 
L.a

A  được thay vào các 

công thức tính pmax ở trên, ta có: 

 pAmax = 
L.a

A  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

L
x61  khi x U 

6
L            (5-46) 

 pAmax = 
L.a

A  
x3L5,1

L2
−

 khi x � 
6
L            (5-47) 

Tính tương tự để xác định các giá trị pBmax, pCmax. 

Chú ý: các dạng phân bố áp suất đã trình bày chỉ đúng trong trường hợp chỉ có 
một mặt của sống trượt chịu tác dụng của tải trọng, tức là khi thanh nêm ở phía dưới 
sống trượt được điều chỉnh với một độ hở nhất định mà mômen M y không triệt tiêu 
nó được. 

 Sau khi tính được áp suất lớn nhất pmax, phải kiểm tra theo điều kiện áp suất cho 
phép [pmax ]. Đối với sống trượt máy công cụ bằng gang, [pmax ] được chọn như sau: 

− Sống trượt chuyển động với vận tốc nhỏ, tương ứng với vận tốc chạy dao ở 
máy tiện, máy phay … thì [pmax] = 2,5 ÷ 3 MN/m2. 

− Sống trượt của máy có vận tốc trượt lớn, bằng vận tốc gia công như máy bào, 
máy xọc thì: [pmax] = 0,8 MN/m2. 

− Sống trượt các máy đặc biệt, làm việc với tải trọng nặng và cố định thì [pmax] 
thấp hơn những trị số nói trên khoảng 25%. 

− Máy nặng có vận tốc trượt nhỏ: [pmax] = 1 MN/m2. 

− Máy nặng có vận tốc trượt lớn: [pmax] = 0,4 MN/m2. 

− Sống trượt máy mài: [pmax] = 0,05 ÷ 0,1 MN/m2. 

 Sống trượt bằng thép chưa có số liệu chính xác. Nếu chi tiết bằng thép trượt trên 
gang, [pmax] lấy gần với những giá trị trên. Nếu thép trượt trên sống trượt thép, [pmax] 
có thể tăng từ 20 ÷ 30%. 
 

5.3. THIẾT KẾ SỐNG LĂN 
5.3.1. Kết cấu sống lăn 
Sống lăn được sử dụng rất rộng rãi trên các máy công cụ hiện đại có độ chính xác 

cao như máy mài, máy doa … So với sống trượt, sống lăn có hệ số ma sát nhỏ hơn 
khoảng 20 lần nên độ mòn rất nhỏ và tuổi thọ tăng cao. 

Nhược điểm của sống lăn là chế tạo khó, giá thành cao. 
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Sống lăn có thể chia làm 2 loại: sống lăn hở và sống lăn kín, tùy vào cách bố trí 
các chi tiết lăn giữa bộ phận cố định và bộ phận di động. 

− Sống lăn hở (Hình 5-25): Các viên bi và con lăn đặt trong những vòng cách lắp 
giữa các bề mặt dẫn hướng của thân máy và bàn máy. Con lăn di động với vận tốc 
bằng nửa vận tốc bàn máy. Dùng cơ cấu dẫn hướng cho các con lăn di động theo 
hướng ngược lại để tăng hành trình của bàn máy. Loại này dùng trong các trường hợp 
tải trọng chủ yếu của sống lăn là trọng lượng của bàn máy, ít bị thay đổi trong quá 
trình gia công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Sống lăn kín (Hình 5-26): độ cứng vững cao hơn loại hở vì được tạo ra lực căng 
ban đầu bằng một thanh nêm hoặc miếng chắn, tương tự như cách điều chỉnh khe hở 
trong sống trượt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-25: Kết cấu sống lăn hở

a) loại bi  b) loại con lăn trụ 

Hình 5-26: Kết cấu sống lăn kín

a) loại con lăn trụ trong rãnh V 
b) loại con lăn trụ trong rãnh đuôi én
c) loại bi  lăn trong rãnh V 
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Đối với tải trọng bé, thường dùng sống lăn bi (chịu được tải trọng từ 600 ÷ 1500N 
trên 100mm chiều dài dãy bi). Tải trọng lớn hơn thì dùng con lăn, hoặc tổ hợp giữa bi 
và con lăn. 

Hình 5-27 thể hiện kết cấu của cơ cấu hồi bi trong sống lăn. Các con lăn được bố 
trí thành một dãy liên tục giữa 4 thanh trụ, trong đó 2 thanh được lắp ở bộ phận cố 
định và 2 thanh được lắp ở bộ phận di động. Tấm dẫn hướng 1 được lắp ở mỗi đầu của 
sống lăn để định hướng con lăn vào rãnh hồi bi 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 5-27: Cơ cấu hồi bi trong sống lăn
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5.3.2. Tính toán sống lăn 
1. Tính theo độ bền 

 Lực nén lớn nhất tác dụng lên chi tiết lăn: 

                               Pmax = pmax.t.b (5-48) 

vớiù: pmax – áp suất lớn nhất của sống trượt [MN/m2]. 

     t – bước của chi tiết lăn, tức là khoảng cách giữa các viên bi hay con lăn [m]. 

    b – chiều rộng sống dẫn [m]. 

Tải trọng cho phép theo những điều kiện của độ bền tiếp xúc: 

− Sống lăn dùng con lăn:                        [P] = σ0.d.b0  (5-49) 

− Sống lăn dùng bi:                                 [P] = σ0.d2  (5-50) 

với:  σ0 – ứng suất quy ước liên quan đến tiết diện của chi tiết lăn [MN/m2]. 

  d – đường kính bi hoặc con lăn [m]. 

b0 – chiều dài con lăn [m]. 

Cách chọn ứng suất quy ước: 

− Sống lăn bằng thép tôi (có HRC = 60) dùng bi: lấy σ0 = 0,6 MN/m2. 

− Sống lăn bằng gang (có HB = 200): lấy σ0 = 0,02 MN/m2. 

− Sống lăn bằng thép tôi dùng con lăn: lấy σ0 = 15 ÷ 20 MN/m2. 

− Sống lăn bằng gang dùng con lăn: lấy σ0 = 1,5 ÷ 2 MN/m2. 

Nếu kể đến sai số do chế tạo sống dẫn không chính xác và kích thước chênh lệch 
của các chi tiết lăn, cần lấy σ0 giảm đi 20 ÷ 30%. 

2. Tính theo độ cứng vững 

− Độ biến dạng của sống lăn dùng con lăn: 

                                           δ = c1.q        [µm] (5-51) 

− Độ biến dạng của sống lăn dùng bi: 

                                           δ = cb.P        [µm] (5-52) 

Trong đó: q – tải trọng trên đơn vị chiều dài của con lăn [N/mm]. 

                 P – tải trọng trên 1 viên bi [N]. 

               c1 – hệ số đàn hồi của sống lăn dùng con lăn [µm.
N

mm ]. 

               cb – hệ số đàn hồi của sống lăn dùng bi [µm/N]. 

Độ cứng vững của sống lăn dùng con lăn gần bằng với độ cứng vững của sống 
trượt. Độ cứng vững của sống lăn dùng bi (bi có cùng kích thước đường kính với con 
lăn) nhỏ hơn khoảng 2 ÷ 3 lần độ cứng vững của sống lăn dùng con lăn. 
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Sống lăn có thể thực hiện lượng di động điều chỉnh rất bé với độ chính xác cao. 
Với sống lăn có độ cứng vững khoảng 30 ÷ 40 N/µm, sai số điều chỉnh có thể đạt từ 
0,1 ÷ 0,2 µm. 

Kết cấu một số loại sống trượt vòng (hình 5-28) và sống lăn vòng (hình 5-29) 
dùng trong máy tiện đứng và máy doa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hình 5-28: Kết cấu sống trượt vòng

Hình 5-29: Kết cấu sống lăn  vòng
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 Chương 6                                   CƠ CẤU MÁY 
 
 Cơ cấu máy là bộ phận máy dùng để thực hiện một chức năng, một nhiệm vụ 

nào đó trong quá trình gia công cũng như điều khiển quá trình gia công với những 
nguyên tắc và độ chính xác nhất định theo yêu cầu.  

Cơ cấu sử dụng trong các máy công cụ có rất nhiều loại và rất nhiều dạng. Dưới 
đây là một số cơ cấu máy chính yếu được tổng hợp phân loại theo dạng chuyển động 
và công dụng của nó như: 

−  Cơ cấu chuyển động thẳng. 

− Cơ cấu chuyển động không liên tục. 

−  Cơ cấu đảo chiều.  

−  Cơ cấu điều khiển. 

−  Cơ cấu an toàn. 
 

6.1. CƠ CẤU CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 
Chuyển động thẳng là chuyển động thường gặp nhất trong máy công cụ. Nó có 

thể là chuyển động chính (như ở máy bào, máy xọc, máy chuốt) hoặc chuyển động 
chạy dao (như ở máy bào, máy mài), chuyển động điều khiển và điều chỉnh … 

Trong máy công cụ, có các dạng truyền chuyển động thẳng sau: dạng cơ khí, điện 
từ, thủy lực và khí nén, trong đó cơ cấu dạng cơ khí rất thông dụng. Các cơ cấu 
chuyển động thẳng dạng cơ khí để biến chuyển động quay thành chuyển động thẳng 
như cơ cấu bánh răng – thanh răng, trục vít – thanh răng, vitme – đai ốc, thanh truyền 
– tay quay, culít, cam … 

Trong phạm vi giáo trình này, chỉ đề cập đến một số cơ cấu chính thực hiện 
chuyển động thẳng bằng cơ khí. 

 6.1.1. Cơ cấu bánh răng – thanh răng 

Cơ cấu bánh răng – thanh răng dùng để biến đổi từ chuyển động quay sang 
chuyển động tịnh tiến hoặc ngược lại. Cơ cấu được sử dụng để thực hiện chuyển động 
chính như trên máy bào giường hoặc chuyển động chạy dao như trên máy khoan. 

 

 
Hình 6-1: Cơ cấu bánh răng – thanh răng 
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Ở hành trình nhỏ, chỉ có một phần bánh răng làm việc nên cơ cấu này trở thành 
cơ cấu quạt răng – thanh răng. Loại này dùng nhiều nhất trong việc di động bàn dao ở 
máy tự động.  

 Ưu điểm chính của cơ cấu này:  
−  Hiệu suất truyền động cao, có thể truyền công suất lớn. 

−  Chi tiết bị động có thể truyền động với vận tốc nhanh. 

−  Số chi tiết của cơ cấu ít và tương đối dễ chế tạo, dễ lắp ráp. 

1. Kết cấu và điều kiện kỹ thuật 

Thanh răng của trục chính máy khoan (hình 6-2.a) có thể chế tạo trực tiếp trên 
trục. 

Thanh răng của bàn dao máy tiện nhiều dao, máy tiện tự động có thể được chế 
tạo trực tiếp hoặc gián tiếp lên chi tiết truyền động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Hình 6-2.a: Thanh răng của trục chính máy khoan. 

                        6-2.b: Thanh răng trên máy bào giường. 

Thanh răng trên máy bào giường (hình 6-2.b) do có độ dài lớn nên thường được 
chế tạo thành nhiều phần và lắp ghép lại với nhau. Để tăng độ cứng vững, thanh răng 
này được đặt vào giữa hai sống trượt của bàn máy. Để tăng tỉ số truyền và giảm số 
vòng quay của bánh răng, bánh răng phải có đường kính lớn: ∅min = 600 ÷ 700 mm, 
môđun trong khoảng 20 ÷ 25mm trở lên. Để cơ cấu làm việc êm, người ta có thể dùng 
bánh răng nghiêng. 
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− Trong các máy tự động hoặc nửa tự động, do hành trình làm việc nhỏ nên 
thường sử dụng cơ cấu quạt răng – thanh răng để thực hiện chuyển động của bàn dao 
(hình 6-3). 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6-3: Sơ đồ cơ cấu 

quạt răng – thanh răng 

trên máy tiện tự động 
 

 

 

 

 
 

 2. Lựa chọn vật liệu và yêu cầu về nhiệt luyện 

   Lựa chọn vật liệu và yêu cầu về nhiệt luyện phải dựa vào vận tốc và điều kiện 
làm việc của cơ cấu: 

−  Vận tốc nhỏ, bộ truyền hở, kích thước lớn: dùng gang CЧ28−48, CЧ 38−60 
hoặc gang cải tiến MCЧ 35−60.  

−  Vận tốc trung bình và lớn: dùng thép 40, 45, 50 và nhiệt luyện đến độ cứng ít 
nhất HB = 230 ÷ 260. 

−  Cơ cấu bánh răng – thanh răng làm việc với vận tốc nhỏ nhưng lực tác dụng 
lên răng lớn cần được chế tạo các chi tiết bằng thép hợp kim như 40X, 40XH. 

 3. Tính toán cơ cấu bánh răng – thanh răng 

Ngoài việc tính toán độ bền bánh răng như trong phương pháp tính toán bánh 
răng trong môn học “Chi tiết máy”, cần kiểm tra độ bền tiếp xúc khi thực hiện lượng 
chạy dao, tức là lực chạy dao Q phải thoả mãn điều kiện: 

    Q < [Q]                (6-1) 
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 Với lực vòng cho phép [Q] tác dụng lên thanh răng được tính: 

            [Q] = 1,4.10-2q2 
Ε

α2sin.mbZ   [N]                                             (6-1) 

 q – ứng suất nén lớn nhất khi thanh răng tiếp xúc với bánh răng [N/m2] 

       q < 3σs   (σs – ứng suất giới hạn chảy của vật liệu). 

 Z – số răng của bánh răng. 

 α – góc ăn khớp răng. 

 m – moâñun [mm]. 

  b –  chiều rộng bánh răng [mm] 

 E – môđun đàn hồi  [N/m2]. 

 6.1.2. Cơ cấu trục vít – thanh răng 
1.  Đặc điểm 
*  Ưu điểm: 

  − Chuyển động êm hơn bánh răng − thanh răng, đặc biệt là khi đảo chiều vì 
trong cùng một lúc có nhiều răng ăn khớp với nhau. 

  − Có thể đạt vận tốc chuyển động nhỏ hay lớn cho lượng chạy dao khi cần thiết 
ứng với số đầu mối và số vòng quay của trục vít thích hợp. 

  − Rất phù hợp trong trường hợp có yêu cầu độ dài hành trình tương đối lớn. 

* Nhược điểm: 

   −  Chế tạo phức tạp. 

   −  Hiệu suất thấp. 

Trục vít thường được chế tạo từ thép 45 hoặc thép 15X hay 20X thấm than hoặc 
tôi, còn thanh răng làm bằng gang chống mòn. Cũng có khi thanh răng bằng thép  và 
trục vít bằng đồng thanh. 

2.  Các loại cơ cấu trục vít − thanh răng 
     a.  Thanh răng có răng thẳng hoặc răng nghiêng 

 

 

 

 

 

   1 − Trục vít      2 − Thanh răng 

Hình 6-2: Cơ cấu trục vít − thanh răng có răng thẳng và răng nghiêng 

c) a) 

2

1

b)

l 
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  − Răng thẳng: trục của trục vít đặt chéo so với trục của thanh răng (hình 6-2a). 

  − Răng nghiêng: hai trục có thể đặt chéo nhau một góc, tạo ra khả năng dùng 
bánh răng đường kính lớn để quay trục vít nên cơ cấu làm việc êm hơn (hình 6-2b). 
Nếu hai trục đặt song song nhau (hình 6-2c), đường kính đỉnh của bánh răng quay trục 
vít cần phải nhỏ hơn đường kính trong của trục vít, do đó ảnh hưởng không tốt đến sự 
chuyển động êm và hiệu suất truyền động. 

Chiều dài của trục vít thường lấy bằng:  

   l > 7 
k
h  

Trong đó:      h – độ nâng của trục vít. 

         k – số đầu mối của trục vít.    
    b.  Thanh răng có dạng bánh vít 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6-3: Cơ cấu trục vít – thanh vít trong máy phay giường 

Thanh răng trở thành một bánh vít đặc biệt có đường kính vô cùng lớn (được gọi 
là thanh vít 1). Khi đó, đường tâm của trục vít 2 và thanh vít song song với nhau và 
đường kính đỉnh răng của bánh răng 3 quay trục vít phải nhỏ hơn đường kính chân 
răng của trục vít. Điều này có thể gây khó khăn trong kết cấu của cơ cấu. 

Ưu điểm của loại này là có các răng tiếp xúc trên toàn bề mặt nên khả năng chịu 
lực cao hơn, chịu mài mòn tốt hơn trong khi ở loại trục vít – thanh răng thì chỉ tiếp xúc 
trên một số điểm của răng. 

Cơ cấu trục vít – thanh vít thường dùng để di động bàn máy máy phay giường. 

Chiều dài trục vít thường lấy bằng:   

   l = (8 ÷ 10).t   

Trong đó:      t – khoảng cách chia răng. 

1 

3
2 
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 6.1.3. Cơ cấu vít me – đai ốc trượt 
1. Đặc điểm 

    − Độ chính xác truyền động cao, tỉ số truyền giảm tốc lớn. Có thể định vị một 
cách tin cậy vị trí của cụm máy dịch chuyển. 

    − Truyền động êm, có khả năng tự hãm và truyền được lực lớn. 

    − Có thể dùng để truyền động nhanh với vít me có bước ren hoặc số vòng quay 
lớn. 

    − Hiệu suất truyền động thấp nên ít dùng để thực hiện những chuyển động 
chính, nhưng được dùng nhiều trong cơ cấu chạy dao, cơ cấu điều chỉnh của máy cắt 
kim loại và những cơ cấu của các loại đồ gá đặc biệt. 

 2. Kết cấu 

 a. Dạng ren: Vít me thường có 2 dạng ren chủ yếu sau: 

    − Vít me có dạng ren hình thang góc 300 có ưu điểm: gia công đơn giản, có thể 
phay hoặc mài. Nếu dùng với đai ốc bổ đôi thì có thể đóng mở lên ren dễ dàng. 

    − Vít me có dạng ren hình vuông chỉ dùng ở những máy cắt ren chính xác và ở 
các máy tiện hớt lưng. 

Về mặt kết cấu, cố gắng chế tạo vít me có hai cổ trục như nhau để sau một thời 
gian làm việc, có thể lắp đảo ngược vít me lại nhằm làm cho bề mặt làm việc của ren 
được mòn đều ở hai bên. Đường kính vít me thay đổi trong giới hạn từ 10 ÷ 200 mm 
phụ thuộc mômen cần truyền và được chọn theo giá trị tiêu chuẩn. 

 b. Ổ đỡ vít me 
− Ổ đỡ vít me có tác dụng bảo đảm cho trục chuyển động với độ đảo hướng trục 

và hướng kính nhỏ.    

− Những yêu cầu về ổ đỡ vít me cũng tương tự như ổ đỡ trục chính nhưng do lực 
tác dụng lên ổ đỡ vítme nhỏ nên kết cấu đơn giản hơn. 

Có hai loại ổ đỡ vítme là ổ trượt và ổ lăn. 

 

 
Hình 6-4: Kết cấu ổ đỡ  vít me 

  của máy tiện ren vít 
1 − ổ trượt (chịu lực hướng kính). 

2 − ổ chặn (chịu lực dọc trục). 
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1

2365

4

c. Đai ốc của vít me 

    − Đai ốc liền: dùng trong cơ cấu vít me − đai ốc có chế độ làm việc ít, không 
yêu cầu độ chính xác cao, giữa các ren có thể có độ hở nhất định. 

Ưu điểm của cơ cấu đai ốc liền là đơn giản, giá thành thấp, có thể tự hãm ở một 
mức độ nhất định.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6-5a: Đai ốc liền dạng đơn giản 

  6-5b: Đai ốc liền có thể điều chỉnh độ rơ  bằng tay 

Để khử độ rơ trong cơ cấu vít me − đai ốc, đai ốc liền thường được chế tạo làm 
hai phần, có thể điều chỉnh độ rơ giữa hai phần theo chiều trục tự động hoặc bằng tay 
sau một thời gian làm việc.  

Cách điều chỉnh bằng tay độ rơ của đai ốc liền có hai phần (hình 6-5.b): phần 1 
của đai ốc gắn chặt vào bộ phận di động thẳng 2 bằng vít 3, phần 4 của đai ốc bị dịch 
chuyển theo chiều trục khi điều chỉnh vít 5 đẩy mặt nêm 6 xuống. 

Để điều chỉnh tự động độ rơ của đai ốc liền, có hai cách: dùng lò xo (hình 6-6a) 
hoặc dùng khí nén (hình 6-6b) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 6-6a: Điều chỉnh tự động độ rơ của đai ốc bằng lò xo 

     6-6b: Điều chỉnh tự động độ rơ của đai ốc bằng khí nén 
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    − Đai ốc hai nửa: sử dụng để đóng hoặc tách đai ốc ra khỏi vít me khi tiện ren 
trên máy tiện ren vít vạn năng. 

 
Hình 6–7: Đai ốc hai nửa. 

1 − Vít me 

2 − Đai ốc hai nửa 

3 − Đĩa có rãnh cong 

4 − Chốt 

5 − Tay quay 

 

 

 
d. Phương pháp giảm độ biến dạng của vít me 

    − Nâng cao độ cứng vững của gối đỡ bằng cách dùng bạc có tỉ lệ 
d
l  lớn (với l − 

chiều dài và d − đường kính trong của bạc đỡ). Phương pháp này cũng áp dụng cho vít 
me ngắn chỉ có một gối đỡ duy nhất và khi đó đai ốc được xem như  gối đỡ thứ hai. 

    − Không bố trí vít me ở ngoài thân máy mà bố trí vào trong thân máy để giảm 
môment lật của bàn máy hay bàn xa dao trong mặt phẳng nằm ngang. Kết cấu này 
thường được sử dụng trong máy tiện ren chính xác cao, máy tiện nặng, máy phay … 

    − Dùng gối đỡ treo phụ cho những vít me quá dài và nặng. Gối đỡ này hoặc là 
bị đẩy đi cùng với bàn xa dao trong quá trình di chuyển hoặc là chỉ bao một phần chu 
vi của vít me. Trong trường hợp thứ hai thì đai ốc cũng phải được thiết kế chỉ bao một 
phần của vít me (hình 6-8). Nhược điểm của kết cấu này là lực chạy dao tác dụng lệch 
tâm có xu hướng uốn cong trục vít me. 

 

 

 
Hình 6-8: Gối đỡ treo phụ 
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3. Vật liệu vít me – đai ốc 

Vật liệu để chế tạo vít me, đai ốc được lựa chọn phụ thuộc vào công dụng của cơ 
cấu, cấp chính xác và yêu cầu về nhiệt luyện. 

Vật liệu dùng cho vítme được đề nghị như sau: 

    − Với vít me không cần nhiệt luyện đến độ cứng cao: dùng thép 45, thép 50 
hoặc thép tự động A40Γ.   

    − Với vít me đòi hỏi biến dạng nhỏ, có độ cứng cao và độ chính xác cao dùng ở 
những máy mài: thường sử dụng thép dụng cụ đặc biệt XBΓ hoặc XΓ (nếu yêu cầu độ 
cứng HRC = 50÷56) hoặc thép 65Γ (nếu HRC = 35÷45). 

    − Với vít me có độ chính xác rất cao như trong máy doa tọa độ: nên dùng thép 
dụng cụ Y10 và Y12. 

Chế độ nhiệt luyện phụ thuộc chất lượng của thép và độ cứng yêu cầu. Nên dùng 
những phương pháp nhiệt luyện không tạo biến dạng lớn như tôi cao tần. Ngoài ra, 
người ta còn dùng các phương pháp hồi phục tự nhiên hoặc nhân tạo để khử ứng suất 
dư. 

Vật liệu dùng cho đai ốc được đề nghị như sau: 

    − Với cơ cấu yêu cầu độ chính xác cao: dùng đồng thanh thiếc 0Φ10-0,5 hoặc 
0ЦC6-6,3. 

    − Với cơ cấu yêu cầu độ chính xác trung bình: có thể dùng gang chịu mòn. 

Để tiết kiệm kim loại màu, có thể chế tạo đai ốc ghép có 2 lớp: bên ngoài bằng 
thép hoặc gang, bên trong bằng kim loại màu. 

4.  Tính toán vít me – đai ốc 
a.  Tính toán theo độ chịu mòn 

Độ chịu mòn bề mặt ren được xác định bằng áp suất trung bình p trên bề mặt làm 
việc của ren:  

                       p = 
z.L.t.d.

h.Q

22π
  [N/mm2]  U [p]                          (6-2) 

Trong đó: Q  – lực chạy dao tác dụng trên vít me [N] 

       h – bước ren [mm] 

     d2 – đường kính trung bình của ren [mm] 

      t2 – chiều cao làm việc của ren [mm] 

                   L – chiều dài của đai ốc [mm] 
       z – số đầu mối ren  

 [p] – áp suất trung bình cho phép [N/mm2] 
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Do vít me của máy công cụ thường dùng ren hình thang (t2 = 0,5 
z
h ) và đặt λ’ =  

2d
L  (chọn λ’ = 2,5 ÷ 3,5) nên đường kính trung bình cần thiết của vít me sẽ là: 

 d2 = 
]p[.'.

Q2
λπ

  =  0,8 
]p[.'

Q
λ

    [mm]                           (6-3) 

 Áp suất trung bình cho phép [p] (N/mm2) lấy theo (bảng 6-1) sau: 
Bảng 6-1 

Vật liệu của vítme và đai ốc 

Đặc điểm của vítme Thép không tôi + 
hợp kim 

Thép không tôi 
+ đồng thanh 

Thép tôi + 
đồng thanh 

Trục có ren chính xác  ≤ 2 2 ÷3 4 ÷ 6 

Trục có ren bình thường 4 ÷ 5 7 ÷ 11 10 ÷ 15 

b.  Tính toán theo độ ổn định 
Cần phải kiểm tra vít me theo độ ổn định, tức là kiểm tra theo độ uốn dọc của vít 

me khi chịu tác dụng của lực chạy dao Q nếu tỷ số giữa độ dài chịu ảnh hưởng uốn 

dọc trục l và đường kính trong d1 của vít me lớn (
2d
l  > 

v
10 ), trong đó v  – hệ số phụ 

thuộc cách lắp ráp hai đầu trục và tính chất phân bố nội lực trên cả chiều dài trục 
(bảng 6-2). Kiểm tra độ ổn định bằng cách kiểm tra hệ số an toàn n khi uốn dọc theo 
điều kiện: 

   n U [n]                  (6-4) 

Hệ số an toàn cho phép [n] được chọn như sau: 

• n = 2,5 ÷ 3 khi trục thẳng đứng, không có lực hướng kính tác dụng. 

• n = 3,5 ÷ 4 khi trục thẳng đứng và có chú ý đến trọng lượng bản thân. 

• n �4 khi trục nằm ngang và có chú ý đến trọng lượng bản thân 

Hệ số an toàn n được tính theo công thức: 

 n = 
Q

Qe  = 
Q.)l.(

J.E.
2

min
2

ν

π
 = m.

2
min

l.Q
J.E

                                              (6-5) 

với m = 2

2

ν

π  – hệ số phụ thuộc cách lắp ráp hai đầu trục (bảng 6-2). 
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Bảng 6- 2 

L/d Đặc điểm lắp đầu trục Sơ đồ lắp ráp m v  

>3 Hai đầu là ngàm hoàn 
toàn cố định 

                                                              

                           
4 π2 

2
1  

1 đầu ngàm hoàn toàn,

1 đầu không 
 2,8π2 8,2

1

1 đầu ngàm hoàn toàn,

1 đầu khớp động 
 2 π2 

2
1  

 

 

1,5÷3 
2 đầu không ngàm 
hoàn toàn 

 1,8 π2 8,1
1  

≤ 1,5 
Cả 2 đầu là khớp động

 
 π2 1 

Theo công thức Euler, lực nén lớn nhất Qe có thể dẫn đến độ uốn dọc là: 

                         Qe = 2
min

2

)l.(
J.E.

ν

π
   [N]                                  (6-6) 

Momen quán tính cần thiết của tiết diện vít me: 

 Jmin = 
64

d4
1π  = 

m
n .

E
l.Q 2

   [mm4]                                               (6-7)     

Với E – modul đàn hồi [N/mm2] 

Với vít me ren hình thang: 

 Jmin = 4
1

1

2

1

2
4
1 d.

d
d

3201,0
d
d

625,0375,0.
64
d.

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+≈⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

π
 [mm4]                  (6-8) 

c.  Kiểm tra độ cứng vững 
Biến dạng của bước ren h [mm] dưới tác dụng của lực kéo hay nén Q [N] là: 

  ∆hQ = ± 
F.E
h.Q        [mm]                  (6-9) 

Trong đó:  F – tiết diện tính theo đường kính trong d1 của ren , F = 
4
d. 2

1π  [mm2].    

           E –  modul đàn hồi của vật liệu trục [N/mm2]. 

l

L
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  Sự thay đổi bước ren h dưới tác dụng của mômen xoắn Mx trước và sau khi bị 
xoắn một góc ϕ (hình 6-9) được tính như sau: 

 

 

 
Hình 6-9: Sơ đồ khai triển bước ren 

   trước và sau khi xoắn                                        
                                                                                                                                   

                               
 

                          ∆hM = ± h ≈
ϕ±π

ϕ
2

  ± h.
π
ϕ
2

                                  (6-10) 

 Vì ϕ = 
ρ

Μ
J.G

h.x   [mm]  

 Jp – mômen quán tính độc cực 

 G – môđun đàn hồi trượt. 

          ⇒   ∆hM = ± 
ρπ

Μ
JG2
h. 2

x      [mm]                          (6-11)                       

Biến dạng toàn phần trên một bước ren là: 

∆h = | ∆hQ + ∆hM | = 
F.E
h.Q  + 

ρπ
Μ

JG2
h. 2

x    [mm]                                         (6-12) 

mà G = 0,4E ; Jp = 
8

d
.F

32
d 2

1
4
1 =

π
 và MX = 

πη2
hQ          (6-13) 

Trong đó :  η  = ( )ρ+β
β

tg
tg                

                       β  – góc nâng của ren.  

    ρ  – góc ma sát, ρ  = arctgµ ≈ 6 ÷ 80     

Thay (6-13) vào (6-12): 

          ∆h = 
F.E
h.Q  . 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

+
2

1d
h

2
11  [mm]                                        (6-14) 

∆hM ∆hM 

2πr

h 

ϕr ϕr 

ϕ 
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Bảng 6-3: Bảng trị số biến dạng cho phép của bước ren vít me 

Sai số cho phép của bước ren [µm] 

Sai số lớn nhất của ren 

Trên độ dài 

Cấp 
chính 
xác 
của 
ren 

Trong 
một 
bước 
ren 25mm 100mm 300mm > 300mm 

Trên toàn chiều 
dài của trục 

0 ± 2 2 3 5 7 10 

1 ± 3 5 6 9 12 20 

2 ± 6 9 12 18 23 40 

3 ± 12 18 25 35 45 80 

4 ± 25 35 50 70 90 150 

d. Kiểm tra sức bền 
Do vít me chịu kết hợp lực kéo (hoặc nén) và môment xoắn nên phải kiểm tra 

điều kiện về ứng suất tương đương σt :  

   σt U [σt]               (6-15) 

với [σt] – ứng suất tương đương cho phép, được lấy theo ứng suất giới hạn chảy 

của vật liệu vít me: [σt] U 
5,33

s
÷
σ

 

 σt = 22 4τ+σ  = 
2

p

x
2

K
M

4
F
Q

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛     [N/mm2]                              (6-16)    

Thay Mx = 
ηπ.2

Qh  [Nmm] vaø Kp = 
16
d. 3

1π   = 
4

d
.F 1  [mm3] vaøo (6-16): 

⇒ σt = 
F
Q .

2

1d.
h6,11 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

+     [N/mm2]                                   (6-17) 

6.1.4. Cơ cấu vít me – đai ốc bi 
1.  Đặc điểm 

 −  Tổn thất ma sát ít nên hiệu suất cao, có thể đạt từ  90 ÷ 95%. 

 −  Lực ma sát gần như không phụ thuộc vào vận tốc chuyển động, do đó đảm bảo 
chuyển động ổn định ở những vận tốc nhỏ. 
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 − Hầu như không có khe hở trong mối ghép ren và có thể tạo ra lực căng cho 
trước, đảm bảo độ cứng vững hướng trục cao. 

 Vì những ưu điểm trên, vítme – đai ốc bi được sử dụng cho những máy cần có 
chuyển động thẳng chính xác như máy khoan, doa tọa độ và các máy điều khiển theo 
chương trình số. 

      2. Kết cấu                                            

             
 
 
 

 
 
 

 

Hình 6-10: Sơ đồ kết cấu của vít me – đai ốc bi. 

Giữa các rãnh của đai ốc 1 và vít me 2, người ta đặt các viên bi 3. Vì vậy, biến 
ma sát trượt trở thành ma sát lăn của các viên bi chuyển động một cách liên tục. Nhờ 
máng nghiêng 4 mà bi được dẫn từ rãnh cuối về rãnh đầu. 

Rãnh của vít me và đai ốc được chế tạo dạng cung nửa vòng tròn hoặc dạng rãnh 
vòm (hình 6-10b). 

Để điều chỉnh khe hở của vítme – đai ốc bi, đai ốc kép được dùng như trong hình 
6-11: Giữa các đai ốc 1 và 2, đặt các vòng căng 3. Khi siết chặt vít 4, các rãnh của hai 
đai ốc sẽ tì sát vào bề mặt bi, khử được khe hở giữa vít me và đai ốc đồng thời còn tạo 
ra được lực căng ban đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

               

Hình 6-11: Cơ cấu điều chỉnh khe hở của vít me – đai ốc bi. 
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3.  Tính toán vítme – đai ốc bi 

Thường chọn trước cơ cấu vítme – đai ốc bi theo tiêu chuẩn và kiểm tra lại điều 
kiện tải trọng tĩnh cho phép trên vít me: 

  Q U [Q]                 (6-18) 

Tải trọng tĩnh cho phép trên vít me được tính: 

  [Q] = P.z. sinα   [N]                             (6-19) 

Với: z – số bi trong đai ốc. 

        α − góc tiếp xúc giữa bi và rãnh, thường lấy α = 45o. 

   P − tải trọng tĩnh cho phép trên 1 viên bi: 

  P = 20.d2  [N]                          (6-20) 

Trong đó: d – đường kính bi [mm] (được chọn theo tiêu chuẩn) 

Hiện nay, người ta còn sử dụng cơ cấu vítme – đai ốc thủy tĩnh. Nguyên lý làm 
việc của cơ cấu này là người ta đưa dầu với áp suất p vào giữa các bề mặt ren của vít 
me và đai ốc. Lớp dầu này nêm vào bề mặt ren, làm cho chúng không có khe hở. 

 Ưu điểm: truyền động êm, không bị mài mòn, hiệu suất truyền động được nâng 
cao (0,98 ÷ 0,99). 

Nhược điểm: hệ thống bôi trơn phức tạp, yêu cầu về công nghệ chế tạo và lắp ráp 
rất khắc khe. 

 Cơ cấu vítme – đai ốc thủy tinh được dùng để di động những bộ phận máy có tải 
trọng lớn. 

 6.1.5. Cơ cấu vi động  

Cơ cấu vi động thực hiện lượng di động những bộ phận máy với vận tốc bé trong 
các cơ cấu chuyển động đòi hỏi sự chính xác và êm (cơ cấu thực hiện lượng chạy dao 
của máy mài). 

Để đảm bảo công dụng trên, cơ cấu vi động phải đảm bảo vận tốc chuyển động 
lớn hơn vận tốc tới hạn Vt được tính gần đúng theo công thức:           

  Vt = 
m.j.

P.
ψ
µ∆    [m/s]                                  (6-21) 

Với ∆µ – hiệu của hệ số ma sát tĩnh và động (bảng 6-4). 

  P – lực tác dụng thẳng góc lên bề mặt sóng trượt [N].        

 ψ – hệ số khuếch tán tương đối của năng lượng khi dao động(bảng 6-4). 

   j – độ cứng vững của truyền động    [N/m] 

 m – trọng khối của bộ phận di động   [Ns2/m] 
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Để nâng cao độ êm và chính xác của lượng di động bé cần phải giảm vận tốc tới 
hạn Vt bằng cách nâng cao độ cứng vững truyền động j và giảm hiệu số ∆µ.  

Bảng 6-4 

Vật liệu sống trượt ∆µ ψ 

Thép và gang 
Thép hoặc gang và đồng thanh 

Gang và chất dẻo 

0,1 ÷ 0,12 
0,05 ÷ 0,06 

0,1 

1,0 
— 
0,5 

 1. Cơ cấu dãn nở nhiệt 

 

 

 

 

 

1 – ống bằng đồng;   2 – bạc;         3 – gối đỡ;       4 – ụ đá mài;  

5 – dây điện trở;      6 – gối tì;     7 – lò xo;       8 – vỏ chứa dung dịch làm nguội 

Hình 6-12: Cơ cấu dãn nở nhiệt 

Nguyên lý hoạt động: Cơ cấu dãn nở nhiệt để thực hiện lượng chạy dao của đá 
mài gồm có một ống bằng đồng 1 với một đầu lắp vào bạc 2 được cố định trong gối đỡ 
3 và đầu còn lại lắp vào ụ đá mài 4. Khi cho dòng điện vào dây điện trở 5, ống 1 bị 
nung nóng và dãn nở, đẩy ụ đá mài 4 di chuyển theo chiều mũi tên với vận tốc được 
điều chỉnh bằng biến trở. Đến cuối hành trình, ụ đá chạm vào gối tì 6 đã được điều 
chỉnh vị trí theo yêu cầu, đẩy ống về bên phải và ép vào lò xo 7. 

Lượng di động của đầu ống 1 được tính bằng:  

  ∆lt = α . l . ∆t                           (6-22) 

 với α – hệ số nở dài của vật liệu ống nung nóng 

 l – độ dài ban đầu của ống 

         ∆ t – gia số của nhiệt độ. 

 Ưu điểm: di động êm, dễ điều chỉnh lượng di động. 

Nhược điểm: nhiệt độ làm ảnh hưởng đến các bộ phận không cần thiết dãn nở làm 
nó biến động ảnh hưởng đến độ chính xác gia công. 

∆lt 
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        2. Cơ cấu từ giảo                        

 
Hình 6-13: Sơ đồ cơ cấu từ giảo 

 

 

Nguyên lý hoạt động: Thanh kim loại 1 làm bằng vật liệu có tính từ giảo (co hoặc 
dãn do tác dụng của từ trường). Một đầu của thanh 1 được lắp cố định, đầu còn lại lắp 
trên bộ phận cần di động 2. Khi thay đổi cường độ dòng điện trong dây dẫn 3 thì từ 
trường quanh thanh kim loại sẽ thay đổi, khiến độ dài thanh kim loại bị thay đổi và 
làm bộ phận 2 di động. 

Độ dãn dài (hoặc rút ngắn) của thanh kim loại bằng: 

  ∆lm = λ . l                           (6-23) 

Trong đó: l – độ dài thanh kim loại 

  λ – độ dãn dài tương đối của vật liệu từ giảo. 

Nhược điểm: hành trình của cơ cấu rất hạn chế vì trên thực tế đối với thanh có l = 
100mm thì ∆lm = 6 ÷7 µm 

 

6.2. CƠ CẤU CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG LIÊN TỤC 
6.2.1. Cơ cấu bánh cóc – con cóc 
1.  Đặc điểm và kết cấu 

Thực hiện chuyển động không liên tục theo một chiều và ngăn cản chiều chuyển 
động còn lại. Được sử dụng trong cơ cấu chạy dao ngang của máy bào. 

 

 

 
 

 

 

 
       1 – Con cóc 

         2 – Bánh cóc 

         3 – Hệ thống bánh lệch tâm 

       Hình 6-14: Sơ đồ cơ cấu bánh cóc – con cóc 

∆lm
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 Có 3 loại cơ cấu bánh cóc – con cóc: Con cóc ăn khớp ngoài (6-14a), con cóc ăn 
khớp trong (6-14b) và con cóc ăn khớp mặt đầu (6-14c). 

Chuyển động được truyền từ bánh lệch tâm hoặc cơ cấu cam. Thông qua hệ 
thống đòn tác động, con cóc thực hiện chuyển động quay một góc nhất định và đẩy 
bánh cóc dịch chuyển (hình 6-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Hình 6-15: Điều chỉnh cơ cấu bánh cóc – con cóc 

Cách điều chỉnh chuyển động không liên tục của cơ cấu: 

− Thay đổi góc quay của cần mang con cóc bằng cách dịch chỉnh con trượt B theo 
rãnh hướng tâm trên đĩa quay (hình 6-15a) hoặc theo rãnh trên thanh đẩy (hình 6-15b 
và c)  

− Giữ nguyên góc quay của con cóc nhưng che bớt một số răng nhất định của 
bánh cóc nhờ miếng chắn (1) để con cóc vượt lên trên (hình 6-16). Miếng chắn được 
giữ ở vị trí theo yêu cầu nhờ chốt của cần (3) lắp vào tấm cố định (2). 

Các dạng răng của bánh cóc thường được sử dụng (hình 6-17): 

      + Dạng không đối xứng (a & b): bánh cóc quay một chiều 

      + Dạng đối xứng (c & d): bánh cóc làm việc 2 chiều 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6-16: Miếng chắn bánh cóc   Hình 6-17: Các dạng răng của bánh cóc 
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2. Vật liệu 

Con cóc và bánh cóc thường được chế tạo từ thép 45 hoặc 40X và nhiệt luyện đạt 

       − Bánh cóc: HRC = 45 ÷ 50 

       − Con cóc: HRC = 52 ÷ 56. 

3. Tính toán 

Số răng bánh cóc Z được xác định từ yêu cầu của xích truyền động, thường chọn 
Z = 12 ÷ 250. 

Môđun m của bánh cóc  được xác định theo công thức:   

   m = 
ψ.p

P       [mm]                                  (6-24)  

Trong đó: P – lực vòng tác dụng lên bánh cóc [N] 

   ψ – tỷ số giữa bề dày bánh răng b và môđun m. Chọn ψ = 
m
b  = 1 ÷ 4. 

        [p] – áp suất cho phép tác dụng lên răng của bánh cóc [N/mm]. Với vật 
liệu là thép thông thường thì p ≤ 200 N/mm; thép tôi bề mặt: p = 400  N/mm. 

Thường môđun m = 0,6 ÷ 2,5mm để đường kính của bánh cóc không quá lớn so 
với kích thước các bộ phận truyền động. 

6.2.2. Ly hợp một chiều (ly hợp siêu việt)  
1. Đặc điểm và cấu tạo 

Ly hợp một chiều được sử dụng trong máy có chuyển động chạy dao nhanh, để có 
thể thực hiện chuyển động chạy dao và chuyển động chạy dao nhanh trên cùng một 
trục (như trong máy tiện T620). 

Cấu tạo của ly hợp một chiều gồm có: 

1 – Vành được chế tạo liền với bánh răng để nhận truyền động từ hộp chạy dao. 

2 – Lõi nhận chuyển động chạy 
dao truyền cho trục trơn. 

3 – Con lăn hình trụ. 

4 – Lò xo đẩy con lăn luôn tiếp 
xúc vào rãnh hẹp giữa vành và lõi.       

 

 
Hình 6-18: Cơ cấu ly hợp một chiều 

 

4

3

2
1
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2.  Vật liệu 

   − Con lăn: thép ШX15, 40X và tôi đạt độ cứng HRC = 46 ÷ 53. 

   − Lõi trục và vành ngoài: thép 15X hay 20X, thấm than và tôi đạt độ cứng HRC = 
58 ÷ 62. 

3.  Tính toán 

Theo sơ đồ làm việc (Hình IV-19), các lực tác dụng lên con lăn gồm lực pháp 
tuyến N1, N2 và các lực ma sát µ1N1 và µN2 và làm cho con lăn không thể di chuyển 
về phía bên phải. 

 

                                                      

                                      

                                                      

                                                                                                                                                            

                                                                

Hình 6-19 : Sơ đồ tính toán ly hợp một chiều                                               

                 

                                                                             

Góc ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc là: 

ρ1 = arctgµ1 

ρ2 = arctgµ2 

Điều kiện để cân bằng là góc α cần thiết:  α ≤ ρmin                                      

     ⇔   cosα  �  cos2ρmin              (6-25) 

với ρmin là trị số nhỏ nhất giữa ρ1 và ρ2 

Nếu biết h, sẽ tính được: 

            coα = 
rR
rh

−
+       với α = 3 ÷ 10o                                                       (6-26) 

Từ đó có thể viết: 

  
rR
rh

−
+  �cos2 minρ                                      (6-27) 

Bán kính r của con lăn được xác định từ công thức trên sau khi đã chọn trước h và 
R thích hợp. 

6.2.3. Cơ cấu Maltit 
1. Đặc điểm và kết cấu 

α

µ1N1

µ2N2

r

N1

N2

h

α
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Cơ cấu maltit thường dùng để quay cơ cấu chấp hành với góc quay không đổi như 
các bàn máy có nhiều vị trí, đầu revolver, cơ cấu cấp phôi và trục chính của máy tự 
động … 

Cơ cấu maltit thường sử dụng là cơ cấu ăn khớp ngoài, có các rãnh hướng kính phân 
bố đều.                                               

 

 

 
Hình 6-20: Sơ đồ cơ cấu maltit 
 

 

 

 

Đĩa lệch tâm 1 luôn quay với vận tốc không đổi và truyền chuyển động qua đĩa 
maltit 2 nhờ chốt lệch tâm 3. Chốt này khi ra khỏi rãnh thì đĩa maltit ngưng lại. Ứng 
với một vòng quay của đĩa lệch tâm mà đĩa maltit sẽ quay một góc phù hợp. 

Góc lệch tâm của rãnh và đường tâm của thanh truyền phải bằng 90o thì chốt vào 
hoặc ra khỏi rãnh mới được êm, tránh được chấn động. 

Cơ cấu quay đĩa maltit có thể là thanh truyền, đĩa chốt, bánh răng hoặc bánh vít 
có mang chốt. 

2.  Vật liệu 

   − Chốt có lắp con lăn: thép ШX15 và tôi đạt độ cứng HRC = 59 ÷ 63 hoặc thép 
20X thấm than và tôi đạt độ cứng HRC = 58 ÷ 62. 

   − Đĩa maltit: thép 40X và tôi đạt độ cứng HRC = 45 ÷ 50. 

3. Tính toán  

 Các thông số cần xác định khi tính toán cơ cấu maltit là số rãnh Z của đĩa maltit, 
số chốt k và số vòng quay n của đĩa lệch tâm. 

Gọi 2α  là góc ở tâm của đĩa maltit, ta có 2α  = 
Z
2π  

Góc quay 2β  của chốt lệch tâm trong hành trình làm việc: 

                  2β  = 2(
2
π  – α ) = π  – 2α  

Thay 2α  = 
Z
2π  seõ coù:              2β  = ( )

Z
2Z −π          (6-28) 

2 

1 

3 
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Góc quay 2γ của chốt lệch tâm trong hành trình chạy không: 

 2γ = 2 π – 2β  = 2 π  – ( )
Z

2Z −π  = ( )
Z

2Z +π          (6-29) 

Gọi  tl – thời gian làm việc của đĩa maltit [giây], tức là chốt quay góc 2β 

 tđ – thời gian đĩa maltit đứng yên [giây], tức là chốt quay góc 2γ 

 T – thời gian của toàn bộ chu kỳ [giây], tức là chốt quay góc 2π 

Ta có: ( )
Z2

2Z
Z2

2Z
2
2

T
t l −

=
π
−π

=
π
β

=  

      và ( )
Z2

2Z
Z2

2Z
2
2

T
tñ +

=
π
+π

=
π
γ

=  

Vì T = 
n

60  nên : 

 tl = 
Z2

2Z −  T = 
Z

2Z − . 
n

30    [giaây]          (6-30) 

 tñ = 
Z2

2Z +  T = 
Z

2Z + . 
n

30    [giaây]           (6-31) 

Từ công thức (6-30), do tl  > 0 nên Z > 2 hay số rãnh của đĩa maltit không nhỏ 
hơn 3. 

Nếu thời gian đĩa maltit đứng yên được cho trước, số vòng quay n của đĩa lệch 
tâm được tính:  

   n = 
Z

2Z + . 
ñt

30    [v/ph]          (6-32) 

Để giảm số vòng quay của chốt lệch tâm, tức là giảm momen quán tính xuất hiện 
trong cơ cấu truyền động, người ta dùng cơ cấu maltit có nhiều chốt lệch tâm. 

Điều kiện để cơ cấu maltit có thể làm việc được là khi chốt này vào rãnh thì chốt 
kia cần phải ra khỏi rãnh, nghĩa là góc ở tâm δ giữa 2 chốt kế tiếp nhau phải thoả: 

        δ > 2β = ( )
Z

2Z −π

 
             (6-33) 

Do các chốt phân bố đều nên:            kδ > k ( )
Z

2Z −π  

Vì kδ = 2π nên 2π > k ( )
Z

2Z −π  hay k < 
2Z

Z2
−

         (6-34) 

tức là: kmax = 
2Z

Z2
−
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Cơ cấu maltit của máy công cụ thường dùng số chốt như trong bảng sau: 

Z 3 4 5 6 8 12 

2Z
Z2
−

 6 4 3
2
1  3 2

3
2  2

5
2  

k 1 ÷ 5 1 ÷ 3 1 ÷ 3 1 ÷ 2 1 ÷ 2 1 ÷ 2 

Ngoài ra nhằm tránh hiện tượng va đập khi làm việc, các kích thước chính của cơ 
cấu maltit cần có mối quan hệ hình học 
sau: 

λ1 = 21
Z

cos
e
R

λ−=
π

=   (2-35) 

với R – bán kính của đĩa maltit tính từ 
vị trí chốt bắt đầu vào rãnh. 

Chiều dài của rãnh cần lấy lớn hơn trị 
số sau: 

h = r + R – e 

h = e (sin 1
Z

cos
Z

−
π

+
π )  (2-36) 

         Hình 6-21: Sơ đồ thiết kế cơ cấu maltit 
Để có thể lắp đĩa lệch tâm lên trục có gối đỡ ở hai bên, đường kính d của trục cần 

phải: d < 2f = 2(e – R) = 2e (1 – cos
Z
π ) 

hay  
Z2

sin4
Z

cos12
e
d 2 π

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π
−<             (6-37) 

Điều kiện tương tự cho đường kính của trục để lắp đĩa maltit: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

−
π

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π
−<

Z24
sin4

Z
sin12

e
d 2m           (6-38) 

 

6.3. CƠ CẤU ĐẢO CHIỀU 
6.3.1. Yêu cầu 
Cơ cấu đảo chiều trong máy công cụ có thể dùng cơ khí, điện, thủy lực, khí nén … 

hoặc bằng các phương án kết hợp. Việc chọn cơ cấu đảo chiều thích hợp phụ thuộc 
vào yêu cầu, mức độ chính xác, tính công nghệ và tính kinh tế của cơ cấu đảo chiều. 

Các yêu cầu cơ bản mà cơ cấu đảo chiều cần phải đáp ứng là: 



 209

− Có khả năng truyền mômen xoắn lớn nhất ở cả hai chiều chuyển động mà 
thông thường các mômen xoắn này không bằng nhau. 

− Tổn thất năng lượng khi đảo chiều phải nhỏ nhất đến mức có thể, đặc biệt trong 
trường hợp cần đảo chiều thường xuyên. 

− Lực quán tính phát sinh lúc đảo chiều không làm mòn quá nhanh các chi tiết 
trong cơ cấu đảo chiều. 

− Kích thước chung của cơ cấu đảo chiều càng nhỏ gọn càng tốt. 

− Nếu cơ cấu đảo chiều không làm việc tự động, lực cần thiết để điều khiển cơ 
cấu đảo chiều phải nhỏ để giảm mệt mỏi cho người điều khiển. 

 − Thoả mãn được yêu cầu về tần số đảo chiều, thời gian cho việc đảo chiều, độ 
chính xác về vị trí và thời điểm đảo chiều. 

6.3.2. Cơ cấu đảo chiều bằng cơ khí 
− Ưu điểm: có kết cấu khá đơn giản, có tính kinh tế cao. Có thể đảo chiều bất kỳ 

một bộ phận nào trong xích truyền động của máy. 

− Nhược điểm: khi làm việc bị va đập, thời gian đảo chiều lớn, lực quán tính lớn. 

Trong máy công cụ thường sử dụng các loại cơ cấu đảo chiều sau: 

 1. Cơ cấu đảo chiều dùng đai dẹt 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 6-22: Cơ cấu đảo chiều bằng đai dẹt 

Chuyển động được truyền từ trục I sang trục II nhờ một dây đai thẳng và một dây 
đai chéo giữa 2 trục. Tác dụng truyền động tùy thuộc từng trường hợp sẽ do dây đai 
thẳng hoặc dây đai chéo thực hiện. Có 2 trường hợp: 

a. Dùng puli lắp lồng không (hình 6-22a) 

Trên trục II có lắp 4 puli, trong đó 2 puli giữa lắp lồng không. Khi tay gạt ở vị trí 
A, chuyển động truyền từ trục I sang II do dây đai chéo thực hiện. Khi tay gạt ở vị trí 
B, dây đai thẳng sẽ truyền chuyển động và làm thay đổi chiều của trục II. 

a) A B

I 

II 

b)

L

I

II
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Nhược điểm: mặt bên của đai mau mòn do masát trong quá trình gạt và mômen 
quán tính của các puli trên trục II lớn khi đảo chiều. Sử dụng kim loại nhẹ để chế tạo 
puli sẽ giảm được mômen quán tính này. 

b. Dùng ly hợp (hình 6-22b) 

Tuỳ vị trí của ly hợp sang phải hoặc sang trái mà chuyển động của trục II có 
chiều khác nhau, trong khi đai không cần phải di trượt nên khắc phục được nhược 
điểm của loại trên. 

Cơ cấu đảo chiều dùng đai dẹt chủ yếu dùng trong máy bào giừơng có vận tốc 
nhỏ. Trong các máy hiện đại rất ít dùng vì kích thước khá lớn. 

2. Cơ cấu đảo chiều dùng bánh răng trụ 

Dùng để đảo chiều giữa hai trục song song với nhau. 
a. Dùng bánh răng di trượt  
               

           Hai trục quay cùng chiều: 

            i1 = 
0

1
Z
Z

.
3

0
Z
Z

 = 
3

1
Z
Z

 

           Hai trục quay ngược chiều: 

             i2 = – 
3

2
Z
Z

 

               

Hình 6-23: Cơ cấu đảo chiều không cùng tốc độ dùng bánh răng di trượt  

              Hai trục quay cùng chiều: 

             i1 = 
3

1
Z
Z

 

           Hai trục quay ngược chiều: 

             i2 = – 
4

2
Z
Z

 

           Để vận tốc của trục II không 

          đổi khi đảo chiều thì: 

            | i1 | ≈ | i2 | hay 
3

1
Z
Z

 ≈ 
4

2
Z
Z

 

Hình  6-24: Cơ cấu đảo chiều cùng tốc độ 
       dùng bánh răng di trượt 

Z2

Z0 

Z3 

Z1 

I 

II 

Z2Z1

Z3 

Z0 

I

II

Z4

Z2 Z0 

Z3 

Z1 

II

I

Z4 

Z2Z1

Z3 

Z0 

I

II



 211

b. Dùng ly hợp 

Dùng các loại ly hợp (ly hợp vấu, ly hợp ma sát, ly hợp điện từ …) thay cho bánh 
răng di trượt đặt ở cổ trục có số vòng quay lớn (trục chủ động) để khi động cơ làm 
việc các bánh răng vẫn có thể đứng yên. 

Dùng ly hợp vấu (hình 6-25) thích hợp với hộp chạy dao của máy công cụ có vận 
tốc nhỏ, thời gian đảo chiều ngắn. Ly hợp vấu thường bố trí trên trục bị động II có số 
vòng quay nhỏ để dễ vào khớp. Hình 6-25a và c, số vòng quay trục I và II không bằng 
nhau khi đảo chiều 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

Hình 6-25: Cơ cấu đảo chiều dùng ly hợp vấu 

Với hộp tốc độ máy tiện revolver, máy tiện ren vít … có vận tốc khi đảo chiều 
trục chính lớn, tần số đảo chiều cao thường dùng ly hợp ma sát (hình 2-26). Sử dụng 
kết cấu trong hình 6-26 b và c khi số cấp tốc độ trong đường truyền thuận và khi đảo 
chiều không bằng nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6-26: Cơ cấu đảo chiều dùng ly hợp ma sát 

Ly hợp ma sát thường được bố trí ở trục chủ động I có số vòng quay lớn và 
môment xoắn nhỏ. Ngoài ra, bố trí ly hợp ở trục chủ động I còn có ưu điểm là khi ly 
hợp mở dù động cơ vẫn quay nhưng tất cả các bánh răng đều đứng yên không quay. 



 212

c. Dùng đầu đảo chiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
          Hình 6-27: Đầu đảo chiều 
 

 

Các bánh răng trung gian Z01, Z02 lắp trên các rãnh của một tay gạt có thể quay 
quanh trục bị động II.  

Theo hình 6-27a, trục I và II quay cùng chiều với tỉ số truyền 

  i1 = 
2

01

01

1
Z
Z

.
Z
Z

 = 
2

1
Z
Z

 

Theo hình 6-27b, trục I và II quay ngược chiều với tỉ số truyền 

  i2 = 
2

01

01

02

02

1
Z
Z

.
Z
Z

.
Z
Z

 = – 
2

1
Z
Z

 

Nhược điểm chủ yếu của đầu đảo chiều là độ cứng vững kém, bôi trơn kém do 
các bánh răng trung gian chỉ lắp công xon vào tay gạt. Do đó, kết cấu này chỉ dùng 
trong các máy tiện ren vít cỡ nhỏ. 

3. Cơ cấu đảo chiều dùng bánh răng côn 

 Ưu điểm: hai trục đảo chiều có thể tạo với nhau một góc bất kỳ. 

Nhược điểm: kích thước tương đối lớn, làm việc ồn, chế tạo phức tạp. 

Cơ cấu đảo chiều dùng bánh răng côn thường dùng trong các xích chạy dao. 

Z1 

Z02 

Z01 

Z2 

I 

II 

Z1 

Z02 

Z01 

Z2 

I 

II 

b) 

a) 
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Hình a: 2 trục I và II đồng tâm, hình b: 2 trục I và II vuông góc, hình c: 2 trục I và 

II hợp nhau một góc bất kỳ. 

Hình a và b: số vòng quay trục I và II bằng nhau khi đảo chiều. Hình c, d, e, f: số 
vòng quay trục I và II không bằng nhau khi đảo chiều. 

Hình 6-28: Cơ cấu đảo chiều dùng bánh răng côn 

4. Cơ cấu đảo chiều hành tinh 

Cơ cấu này có thể vừa đảo chiều 
vừa thực hiện một phạm vi tỉ số 
truyền với giá trị bất kỳ. Hình 6-29 là 
cơ cấu đảo chiều hành tinh trong hộp 
chạy dao của bàn máy phay. 

Chuyển động được truyền từ đai 
phẳng qua puli 1 và đến trục vít me 2 
theo 2 cách: 

− Để thực hiện chuyển động 
chạy dao chậm khi làm việc, quay 
bánh răng 4 theo chiều kim đồng hồ, 
làm ly hợp vấu L đóng. Chuyển động   Hình 6-29: Cơ cấu đảo chiều hành tinh 
truyền từ puli qua cơ cấu hành tinh làm quay trục vít me với tốc độ chậm. 

1 

2 

3

4

L

Z1 Z4 

Z2 Z3 

f     

Đai phẳng
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Tỉ số truyền iht của cơ cấu hành tinh là: 

 iht = ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

2

1
Z
Z

+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

4

3
Z
Z

⋅
30
33  =

32
30  

32
33                        (6-39) 

Nếu số vòng quay của puli là n [v/ph] thì số vòng quay của trục vít me là: 

 n1 = n(1 – iht) = n(1 – 
32
33 ) = – 

32
n            (6-40) 

Như vậy, trục vít me sẽ quay ngược chiều với puli và chậm hơn puli 32 lần. 

− Để thực hiện chuyển động chạy dao nhanh, quay bánh răng 4 ngược chiều kim 
đồng hồ, đĩa ma sát côn 3 di động sang trái, ly hợp vấu L mở và ly hợp ma sát côn 
đóng. Chuyển động truyền trực tiếp từ puli qua trục vít me được lắp chặt với đĩa ma 
sát. Trục vít me sẽ quay cùng chiều với puli và cùng tốc độ n. 

5. Cơ cấu đảo chiều trục vít 

Trên trục chủ động I lắp hai trục vít 
có ren trái chiều. Tùy thuộc vào việc 
đóng ly hợp ma sát côn a hay b mà trục 
bị động II sẽ có chiều quay khác nhau. 
Hai ly hợp được thiết kế có tính khoá 
lẫn nhau nên không cho phép đóng cả 
hai ly hợp đồng thời. 

6.3.3. Đảo chiều bằng điện 
Đảo chiều bằng điện là thực hiện việc đảo chiều một cơ cấu chấp hành bằng cách 

đảo chiều quay của động cơ điện trong xích truyền động từ động cơ đến cơ cấu chấp 
hành đó. Với động cơ điện không đồng bộ 3 pha, trục động cơ đảo chiều khi thay đổi 
cuộn dây của hai pha bất kỳ, tức là làm thay đổi thứ tự các pha và hướng quay của từ 
trường stator. Với động cơ điện một chiều, việc đảo chiều được thực hiện bằng cách 
đảo chiều dòng điện trong cuộn dây kích thích, hoặc đảo chiều dòng điện trong cuộn 
dây rotor. 

Ưu điểm: 

− Cơ cấu đảo chiều đơn giản. 

− Việc điều khiển đảo chiều nhẹ nhàng, nhanh và rất êm. 

− Có khả năng tự động hoá quá trình đảo chiều. 

Nhược điểm: 

− Làm đảo chiều toàn bộ xích truyền động trong khi thực tế không cần đảo chiều 
tất cả các chi tiết mà chỉ cần đảo chiều một bộ phận riêng biệt. 

− Không thể sử dụng đảo chiều bằng điện trong trường hợp tần số đảo chiều quá lớn. 

Trục vít 
ren trái 

Trục vít 
ren phải

Hình 6-30: Cơ cấu đảo chiều trục vít
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Đảo chiều bằng điện được sử dụng rất rộng rãi trong các máy công cụ cỡ nhỏ và 
trung với tần suất đảo chiều ở mức trung bình. 

6.3.4. Đảo chiều bằng thủy lực 
Ưu điểm: 

− Có khả năng đạt được tần số đảo chiều rất cao (100 ÷ 200 lần/phút). 

− Thời gian đảo chiều rất nhỏ (t = 0,05 ÷ 0,07s). 

− Độ chính xác đảo chiều cao vì quán tính khi đảo chiều nhỏ. 

Nhược điểm: 

− Phải trang bị hệ thống thủy lực phức tạp và tốn kém. 

− Thích hợp cho việc đảo chiều chuyển động thẳng. 

 6.3.5.  Tính mômen đảo chiều 

Để xác định kích thước các chi tiết của cơ cấu đảo chiều, cần tính mômen cần 
thiết khi đảo chiều. Quá trình đảo chiều gồm hai giai đoạn:  

− Giai đoạn hãm: từ vận tốc góc ω1 giảm xuống đến 0. 

− Giai đoạn tăng tốc: từ 0 tăng lên đến ω2 theo chiều ngược lại. 

    

               

         

             

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                          

         

Mômen cần thiết khi đảo chiều được tính theo công thức: 

  M = θ.ε        [Nm]                         (6-41) 

Trong đó: θ  – mômen quán tính của khối lượng tăng tốc [Ns2m] 

                  ε – gia tốc góc [1/s2] 

Gia tốc trong các chu kỳ đảo chiều có thể coi là một hằng số nên: 

   ε  = 
dt
dω  = 

t
12 ω−ω

                                       (6-42) 

Đảo chiều

Hãm 

ω1 

ω2 

Tăng tốc

Thuận 

Nghịch

Hình 6 -31: Sơ đồ thay đổi vận tốc khi đảo chiều
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với:    ω1  – vận tốc góc khi bắt đầu đảo chiều 

          ω2  – vận tốc góc khi đảo chiều kết thúc 

              t − thời gian đảo chiều 

Mômen quán tính θ trên trục của chi tiết quay có khối lượng G [kg] là: 

              θ = λmr2  = λ 
g
G  r2                                                                (6-43) 

với: g – gia tốc trọng trường.  

        r – bán kính ngoài của chi tiết quay. 

      λ  − hệ số hình dáng của chi tiết quay (λ = 0,5 ÷ 0,8). 
 

6.4. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 
6.4.1. Chức năng và yêu cầu 

Hệ thống điều khiển có thể được thực hiện bằng cơ khí, điện, khí nén, thuỷ lực 
hoặc tổng hợp vài loại với nhau. Với các máy vạn năng, thường dùng hệ thống điều 
khiển cơ khí bằng tay. Đồng thời để giảm nhẹ việc điều khiển, người ta có thể dùng 
kết hợp các loại cử để tự động dừng máy, tự động đóng mở ly hợp, bơm dầu bôi trơn … 

1. Chức năng 

Hệ thống điều khiển trong máy công cụ có các chức năng sau: 

− Đóng và mở động cơ điện của máy. 

− Đóng, mở các ly hợp để thực hiện chuyển động chính, chuyển động chạy dao 
hoặc chuyển động điều chỉnh của máy. 

− Di chuyển các khối bánh răng di trượt nhằm thay đổi tốc độ của chuyển động 
chính, chuyển động chạy dao. 

− Kẹp chặt hoặc tháo mở phôi, dụng cụ cắt và các đồ gá khác. 

− Khóa chặt hoặc tháo mở các chi tiết máy (trụ máy, ụ động, đầu khoan, đầu 
phân độ ...) 

− Đóng, mở các hệ thống bôi trơn và làm nguội. 

− Điều khiển chu trình làm việc của các hệ thống phụ như cơ cấu cấp phôi tự 
động, cơ cấu phân độ, tay máy … 

2. Yêu cầu 

a. Điều khiển an toàn: Hệ thống điều khiển phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
người sử dụng và máy. Để đề phòng các sự cố do kết cấu của hệ thống điều khiển 
hoặc sai sót của công nhân, cần phải áp dụng một số biện pháp sau: 
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− Bố trí hệ thống điều khiển ở vị trí thích hợp, thuận lợi cho công nhân trong quá 
trình điều khiển. 

− Các cơ cấu điều khiển phải định vị và cố định một cách chắc chắn. 

− Các cơ cấu điều khiển phải có tính khoá lẫn để không thể đồng thời đóng hai 
hay nhiều chuyển động khác nhau của máy như cơ cấu khoá lẫn các ly hợp trong 
chuyển động chạy dao của máy tiện T620. 

− Đối với các máy tự động, cần có hệ thống đèn tín hiệu cho biết tình trạng hoạt 
động của máy, đặc biệt là nút STOP để dừng khẩn cấp hoạt động của máy. 

− Cần có cử hạn chế hành trình chuyển động của các bộ phận máy. 

− Các tay gạt điều khiển phải đặt cách xa nhau một quãng đủ lớn để tránh va 
chạm nhau khi điều khiển. Các nút ấn điều khiển điện cần làm âm vào bề mặt của 
bảng điều khiển. 

− Bố trí các cơ cấu điều khiển (tay gạt) phải dễ nhớ và phù hợp với cảm giác của 
con người. Ví dụ trong hình 6-32, hướng của tay gạt 1 trùng với hướng di chuyển của 
cơ cấu chấp hành 2. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Điều khiển nhanh và nhẹ nhàng: Yêu cầu này nhằm mục đích giảm thời gian 
điều khiển để tăng năng suất lao động. Các biện pháp cần thiết là: 

− Lực cần thiết để điều khiển phải nhỏ (không quá 80N, trong trường hợp cần 
điều khiển thường xuyên thì lực này không quá 45N). Để giảm lực điều khiển, cần 
tăng chiều dài cánh tay đòn cho cơ cấu điều khiển hoặc sử dụng hệ thống trợ lực như 
cơ cấu điều khiển bằng điện, bằng điện – khí nén, bằng điện – thủy lực. 

− Dùng cơ cấu điều khiển bằng bàn đạp thay cho điều khiển bằng tay vì lực tác 
động của chân lớn hơn của tay. 

− Kích thước và hình dáng chi tiết trong cơ cấu điều khiển như tay nắm, tay gạt, 
núm vặn, nút bấm … phải lấy theo tiêu chuẩn. 

− Bố trí các chi tiết của cơ cấu điều khiển theo vị trí thích hợp (ở gần vị trí làm 
việc của công nhân, ở vị trí tay thuận của công nhân …). 

c. Điều khiển tin cậy và chính xác: 

1

2

Hình 6-32: Bố trí hướng di chuyển của tay gạt và của cơ cấu chấp hành 
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Độ chính xác của việc điều khiển thay đổi rất lớn tùy thuộc vào kết cấu của hệ 
thống điều khiển và yêu cầu của việc điều khiển. Trong nhiều trường hợp, độ chính 
xác là hàng mm (như điều chỉnh vị trí thẳng đứng của hệ thống cần trong máy khoan 
cần, điều chỉnh ụ động máy tiện …) nhưng cũng có khi lên đến phần trăm hoặc phần 
ngàn mm (như điều chỉnh vị trí bàn dao của máy doa, máy mài …). 

6.4.2. Các phần tử trong hệ thống điều khiển 
Các phần tử trong hệ thống điều khiển thường có các cơ cấu chủ yếu sau: 

− Cơ cấu điều khiển 

− Cơ cấu truyền động 

− Cơ cấu chấp hành 

 
Hình 6-33: Hệ thống điều khiển 

   bằng cơ khí 
1 và 2 – tay gạt 

3 và 4 – càng gạt 

5 – ngàm gạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Cơ cấu điều khiển 

Cơ cấu điều khiển là cơ cấu trực tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ những bộ phận 
phát tín hiệu như tay hoặc chân người điều khiển, cử hành trình chuyển động, mẫu 
chép hình hoặc cam điều khiển … 

Các chi tiết thường được sử dụng trong cơ cấu điều khiển là các chi tiết đã được 
tiêu chuẩn hoá như các loại tay gạt, vô lăng, núm vặn, nút bấm, công tắc … (hình 6-34) 

Để định vị các chi tiết điều khiển sau khi điều chỉnh, có thể sử dụng bi lò xo hoặc 
bạc lò xo như hình 6-35. 
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Hình 6-34: Các chi tiết trong cơ cấu điều khiển 

(c) 
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Hình 6-35: Các chi tiết định vị 
1 – Tay gạt 
2 – Thân máy 
3 – Bi  
4 – Bạc  
5 – Lò xo 

2. Cơ cấu truyền động 

Cơ cấu truyền động là cơ cấu truyền tín hiệu đã nhận được từ cơ cấu điều khiển 
đến cơ cấu chấp hành. Nó có tác dụng thay đổi phương, chiều chuyển động của cơ cấu 
điều khiển thành phương, chiều chuyển động thích hợp để tác động vào cơ cấu chấp 
hành. Ngoài ra nó cũng có tác dụng thay đổi lực điều khiển thành lực tác động đủ lớn 
vào cơ cấu chấp hành. 

Trong hệ thống điều khiển cơ khí, cơ cấu truyền động có thể là: 

− Bộ truyền cơ khí như bánh răng, trục vít – bánh vít, bánh răng – thanh răng … 

− Các loại cam thùng, cam đĩa, cam mặt đầu … 

− Các loại càng gạt, đòn bẩy, trục rút … 

Khi thiết kế cơ cấu này, cần phải đảm bảo 2 yêu cầu: 

− Thực hiện đúng nguyên lý truyền động để tạo ra quỹ đạo hoặc chu trình điều 
khiển theo yêu cầu. 

− Kết cấu có đủ độ cứng vững khi hệ thống điều khiển làm việc. 

3. Cơ cấu chấp hành 

Cơ cấu chấp hành là cơ cấu trực tiếp thực hiện các chuyển động cần thiết cho các 
chi tiết được điều khiển. Các chi tiết được điều khiển có thể là các khối bánh răng di 
trượt, ly hợp … Các chi tiết được sử dụng trong cơ cấu chấp hành là cơ cấu cơ khí (đòn 
bẩy, càng gạt, ngàm gạt …). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6-36: Các chi tiết trong cơ cấu chấp hành (1 – càng gạt, 2 – ngàm gạt) 

1

2

3

4

5
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Các cách liên kết càng gạt với chi tiết được điều khiển như trong hình 6-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– chi tiết được điều khiển 

2– càng gạt 

3– ngàm gạt 

4– vòng gạt 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6-37: Các loại liên kết giữa càng gạt với chi tiết được điều khiển 

6.4.3. Các hệ thống điều khiển bằng cơ khí 
 Hệ thống điều khiển bằng cơ khí là hệ thống sử dụng các chi tiết, bộ phận, các 

khâu được điều khiển bằng cơ khí. 

 Thông thường khâu đầu của xích điều khiển trong hệ thống điều khiển bằng cơ 
khí có chuyển động vòng như vô lăng, tay quay, tay gạt truyền chuyển động đến các 
chi tiết cần điều khiển như ly hợp, khối bánh răng di trượt … có chuyển động thẳng 
bằng những cơ cấu như đòn bẩy, thanh răng, trục vít, cam, bánh răng… 

 Trên máy công cụ thường sử dụng một số hệ thống điều khiển bằng cơ khí như: 
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6.4.3.1. Hệ thống điều khiển riêng rẽ 
1. Cơ cấu quạt răng – thanh răng 

Khi quay quạt răng 1, thanh răng 2 sẽ tịnh tiến theo chiều mũi tên (hình 6-38a). 
Chi tiết cần điều khiển được lắp cố định trên thanh răng 2 hoặc thông qua ngàm gạt 3 
nên sẽ di chuyển theo chiều tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6-38: Cơ cấu điều khiển bằng quạt răng – thanh răng 

Để cơ cấu dễ chế tạo, dễ thay thế hơn, người ta thay thanh răng bằng cánh quạt 
có 2 chốt 4 (hình 6-38b). 

Các tính toán cần thiết của cơ cấu là: 

Bước 1: Xác định chiều dài hành trình gạt L (tức là lượng di chuyển cần thiết của 
chi tiết được điều khiển). 

Bước 2: Tính góc quay α của càng gạt theo công thức: 

    L = Rsinα ⇒ α = arcsin
R
L          (6-44) 

với R – bán kính của càng gạt (được chọn theo không gian bố trí cơ cấu điều khiển). 

1 

2

3 

1

2 

3

4
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 Nếu tay gạt được bố trí truyền động trực tiếp với càng gạt thì α cũng chính là góc 
quay của tay gạt. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp để giảm lực điều khiển tay gạt, 
để cho góc quay của tay gạt đủ lớn hoặc do chi tiết được điều khiển cách xa tay gạt, 
người ta bố trí một bộ truyền bánh răng có tỉ số truyền giảm tốc igt giữa tay gạt 1 và 
càng gạt 2 (hình 6-40). Tỉ số truyền igt được tính như sau: 

   igt = 
d
c.

b
a  = 

tg

cg

α

α
                  (6-45) 

với  αcg – góc quay của càng gạt 
 αtg – góc quay của tay gạt 

 Để dễ tính số răng của bánh răng, có thể chọn trước tỉ số truyền igt và tính lại góc 
quay của tay gạt αtg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

c 

L 

a) b)

Hình 6-39: Xác định chiều dài hành trình gạt L

α R 
α 

L
R 

L = 2(b + c) L = 3(b + c)

1

2

Hình 6-40: Bộ bánh răng giảm tốc trong cơ cấu điều khiển 

a 

b

c d 

αtg 

αcg 
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Hình 6-41: Cơ cấu ngàm gạt 

2. Cơ cấu ngàm gạt 

 Hình 6-41 là loại cơ cấu ngàm gạt dùng trong trường hợp chiều dài hành trình gạt 
L ngắn. Khi L lớn, cần dùng thêm bộ truyền bánh răng – thanh răng. Bánh răng 2 lắp 
trên trục của tay gạt 1 còn thanh răng 3 lắp vào sống trượt 4 mà sống trượt này được 
cố định vào thân máy 5. Ngàm gạt 6 được lắp cố định với thanh răng và cùng di 
chuyển với thanh răng (hình 6-41b). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu ngàm gạt tập trung (hình 6-42) sử dụng các tay gạt 1 và 2 cùng lắp trên 
một trục nhưng độc lập với nhau để di chuyển những khối bánh răng 3 và 4 theo 
những hướng tương ứng. 

 

 

 
Hình 6-42: Cơ cấu ngàm 

      gạt tập trung 

 

a) 

1

2

3

4 
6

b)

5

c) 
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Hình 6-43: Cơ cấu điều khiển dùng trục vít me có bước lớn 

 3. Cơ cấu  vít me – đai ốc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ cấu vít me – đai ốc dùng để điều khiển các chuyển động chính xác. Nếu kết 
hợp với các bộ truyền giảm tốc khác như trục vít – bánh vít, bánh răng hành tinh … cơ 
cấu này có thể thực hiện các chuyển động điều chỉnh rất nhỏ đến phần ngàn mm. 
Lượng di động rất nhỏ này dùng để điều chỉnh lượng chạy dao của máy mài hoặc các 
máy chính xác khác. 

 Ưu điểm của cơ cấu vít me – đai ốc là có khả năng tạo ra lực lớn ở cuối xích 
truyền động nên được dùng để dịch chuyển các bộ phận máy nặng. Trong trường hợp 
cần lượng dịch chuyển lớn nhưng không có yêu cầu độ chính xác cao, người ta dùng 
trục vít me có bước ren lớn (hình 6-43). 

6.4.3.2. Hệ thống điều khiển tập trung 

 Hệ thống điều khiển riêng rẽ có các nhược điểm sau: không thuận tiện khi hoạt 
động, chiếm không gian nhiều và thời gian điều khiển lớn. Để khắc phục, người ta sử 
dụng hệ thống điều khiển tập trung (thường chỉ có một tay gạt) nhưng có khả năng 
điều khiển nhiều bộ phận máy. 

 Nhược điểm của cơ cấu điều khiển tập trung là kết cấu phức tạp, chế tạo và lắp 
ráp khó khăn, giá thành đắt. 

 1. Hệ thống điều khiển có một tay gạt 

 Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển có một tay gạt (hình 6-44) như sau: 

 Tay gạt 3 có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang cùng với trục 4 hoặc quay 
trong mặt phẳng thẳng đứng chung quanh chốt 1. 
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 Khi tay gạt 3 quay trong mặt phẳng nằm ngang, bánh răng 10 (được chế tạo liền 
với trục 4) ăn khớp với thanh răng có ngàm gạt 11 sẽ di chuyển khối bánh răng ba bậc 
12 sang phải hoặc trái dọc theo trục 9. 

 Nếu tay gạt 3 quay trong mặt phẳng thẳng đứng, trục 4 sẽ chuyển động lên xuống 
làm thanh răng vòng 8 quay bánh răng 7 cùng với trục 6. Ngàm gạt 14 lắp cố định 
trên trục 6 sẽ đẩy khối bánh răng hai bậc 13 di trượt trên trục 5. 

 Sáu rãnh trên tấm dẫn hướng 2 tương ứng với 6 cấp tốc độ đạt được của khối bánh 
răng ba bậc và khối bánh răng hai bậc. Khi tay gạt ở vị trí giữa (không lọt vào bất kỳ 
rãnh nào), cả hai khối bánh răng ở vị trí trung gian (không ăn khớp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 6-44: Hệ thống điều khiển có một tay gạt
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 2. Hệ thống điều khiển dùng cam thùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo sơ đồ động, hộp 
tốc độ của máy phay có số 
cấp tốc độ Z = 4.2.2 = 16. Để 
thay đổi các tốc độ của trục 
chính, cần điều khiển 3 khối 
bánh răng di trượt a, b, c và 
một bộ ly hợp d. 

Muốn vẽ được các rãnh 
điều khiển của cam thùng, 
cần phải dựa vào lưới kết cấu 
(hình 6-46) để xác định vị trí 
của các khối bánh răng di 
trượt khi thực hiện các số 
vòng quay từ n1 đến n16. 

n0

n16 

i2

i8i7

i6 i5

i3 

i4 i1

n1

Khối a Khối b 

Khối c

Khối d

Hình 6-46: Lưới kết cấu 

 I 

 II 

IV 

47 53

58 

35 41

 III 

30

52 74

35

Trục trượt 

64

23 

b a

c

d

102 

d
cba s

Hình 6-45: Sơ đồ động và hệ thống điều khiển dùng cam thùng 

Ngàm gạt 

Cam thùng 

L

70

a) 

b) 

52
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Vị trí các khối di trượt Khai triển rãnh điều khiển 
N Tỉ số truyền 

a b c d a b c d 

n1 

n2 

n3 

n4 

n5 

n6 

n7 

n8 

n9 

n10 

n11 

n12 

n13 

n14 

n15 

n16 
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41  
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58
47  
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23

52
52

70
35  
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52
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58
47  
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52
52

52
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51
74
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35  
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74
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58
47  
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51
74

52
52

70
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74
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52
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52
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Trái 
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Phải 
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T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
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 Các kích thước x, y, z được chọn theo đường kính và bề rộng của con lăn. Độ 
nâng cam h bằng với hành trình gạt, nghĩa là : h = L         (6-46) 
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 3. Hệ thống điều khiển dùng cam mặt đầu 

 Người ta có thể thay 
cam thùng bằng cam mặt 
đầu có kích thước bề dày 
nhỏ, đồng thời cả hai mặt 
của cam đều có thể chế 
tạo thành những rãnh cam 
khép kín (hình 6-48). 

 Theo hình 6-49, 
phương án không gian của 
hộp tốc độ là Z = 4.2.1.2 
= 16 cấp tốc độ. Cam 1 sẽ 
điều khiển hai khối bánh 
răng di trượt c và d với 
hai rãnh cam ở hai mặt 
bên của đĩa. Cam 2 sẽ 
điều khiển hai khối bánh 
răng di trượt a và b trên 
cùng một rãnh cam với 
hai con lăn a và b đặt lệch 
nhau một góc 1800. 

 Cách vẽ biên dạng 
cam cũng tương tự trường 
hợp dùng cam thùng. 

Hình 6-47: Kết cấu của hệ thống điều khiển dùng cam thùng 

Hình 6-48: Kết cấu của hệ thống điều khiển dùng cam đĩa
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 Độ nâng cam h được tính bằng công thức: 

    h = r1 – r2 = 
b
a . L             (6-47) 

với a và b là chiều dài cánh tay đòn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Hệ thống điều khiển dùng khớp tùy động 

 Tay gạt có khớp tùy động có thể quay trong một hay nhiều mặt phẳng. Ưu điểm 
của loại này là khi thay đổi tốc độ không cần phải qua các tốc độ trung gian. Hình 6-
50 minh hoạ nguyên lý làm việc của loại này. 

 Hai khối bánh răng di trượt 7 và 8 ăn khớp với 4 bánh răng cố định trên trục bị 
động 12. Hai khối bánh này có thể di chuyển dọc trục qua hai ngàm gạt 6 và 9, trong 
đó ngàm gạt 6 lắp trên trục 5 còn ngàm gạt 9 lắp trên trục 10. Hai trục này cùng với 
các ngàm gạt có thể di chuyển nhờ tay gạt 1 lắp trên thân máy với khớp tùy động hình 
cầu 2. 

L

h

a 
b

r2 

r1 

b) 

a) 

Hình 6-49: Hệ thống điều khiển
                   dùng cam mặt đầu 
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  Đầu tay gạt có bi cầu 3 để vào khớp trong các rãnh của khối 4 và 11. Khi tay gạt 
quay, nó sẽ mang các trục cùng 
với ngàm gạt di chuyển sang 
phải hay trái và điều khiển khối 
bánh răng di trượt tương ứng. 

 Hệ thống này có tính khoá 
lẫn, nghĩa là không thể cho hai 
cặp bánh răng ăn khớp đồng 
thời. Khi tay gạt ở vị trí trung 
gian (các bánh răng ra khớp), 
hai trục 5 và 10 ở vị trí giữa và 
hai rãnh 4 và 11 nằm đối diện 
nhau. Khi đó, viên bi 3 có thể 
vào rãnh 4 hay 11 để điều khiển 
trục 5 hay trục 10 di chuyển. 
Nhưng khi đã có một cặp bánh 
răng ăn khớp thì hai rãnh này 
lệch nhau (do đã có một trục di 
chuyển) nên đầu tay gạt không 
thể dịch từ rãnh này sang rãnh 
khác được. Muốn sang rãnh 
khác, chỉ có cách đưa tay gạt về 
vị trí trung gian để hai rãnh 4 và 
11 nằm đối diện nhau. Vì vậy, 
chỉ có thể cho một cặp bánh 
răng ăn khớp nhau mà thôi. 

 5. Hệ thống điều khiển dùng đĩa lỗ 

 Nguyên lý làm việc của hệ thống (hình 6-51) như sau: 

 Khi kéo tay gạt 26 theo chiều mũi tên a, chuyển động truyền qua cơ cấu quạt 
răng 25 – thanh răng 7 và ngàm gạt 24 đẩy trục 23 theo chiều c làm cho các đĩa lỗ 21, 
22 rời khỏi hai trục 20. Sau đó quay vô lăng 1 đến tốc độ cần thiết cho trên bảng 2. 
Chuyển động này truyền qua bộ bánh răng côn 8 – 10, trục 9 và làm quay hai đĩa lỗ 
một góc nhất định. Tiếp theo, đẩy tay gạt 26 theo chiều mũi tên b để các đĩa lỗ di 
chuyển vào theo chiều mũi tên d. Do vị trí các lỗ đã thay đổi nên các đĩa lỗ sẽ đẩy các 
trục 20 di chuyển dọc trục. Chuyển động này truyền qua các trục 11 – 18, bánh răng 
17 – 16, thanh răng 12 tới ngàm gạt 15 làm cho khối bánh răng 3 bậc 14 di chuyển 
dọc trục 13 đến vị trí ăn khớp cần thiết. 

 

Hình 6-50: Hệ thống điều khiển dùng khớp tùy động
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Hình 6-51: Hệ thống điều khiển dùng đĩa lỗ
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Zb 
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a) 4
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b) 4 
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5

c) 

Hình 6-52: Nguyên lý gạt của hệ thống điều khiển dùng đĩa lỗ 
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 Nguyên lý gạt của các đĩa lỗ được giải thích trong hình 6-52: 

− Hình 6-52a: Khối bánh răng 3 bậc ở vị trí bên trái, Z1 ăn khớp với Z’1 

− Hình 6-52b: Khối bánh răng 3 bậc ở vị trí giữa, Z2 ăn khớp với Z’2 

− Hình 6-52c: Khối bánh răng 3 bậc ở vị trí bên phải, Z3 ăn khớp với Z’3 

 Chiều dài hành trình gạt L khi chuyển từ vị trí này sang vị trí khác được tính: 

    
b

a
Z
Z

L
h
=                (6-48) 

 Nếu Za = Zb thì h = L ⇒ Hệ thống điều khiển không khuếch đại. Trường hợp này 
có thể không cần bánh răng Zb và thanh răng 5, khi đó ngàm gạt được lắp trực tiếp 
vào thanh răng 3 hoặc 4. 

 Một số dạng khác của hệ thống điều khiển này cho trong hình 6-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.  CƠ CẤU AN TOÀN 
 Khi thiết kế máy, cần chú ý đến vấn đề bảo vệ an toàn cho công nhân cũng như 
bảo vệ máy trong quá trình hoạt động. 

Hình 6-53: Các dạng khác của hệ thống điều khiển dùng đĩa lỗ 
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 Các cơ cấu an toàn trong máy công cụ có thể chia làm ba nhóm chính: 

− Cơ cấu khoá lẫn 

− Cơ cấu hạn chế hành trình 

− Cơ cấu phòng ngừa quá tải 

 6.5.1. Cơ cấu khoá lẫn 
 Cơ cấu khoá lẫn cần đảm bảo: 

− Tránh việc ăn khớp đồng thời của hai hay nhiều cặp bánh răng trong cùng một 
nhóm truyền động bánh răng di trượt. 

− Tránh thực hiện đồng thời hai chuyển động xung đột nhau về mặt động học. Ví 
dụ như cần ngăn cản thực hiện đồng thời chuyển động của trục trơn và trục vít me dọc 
trên máy tiện vạn năng. Với máy khoan cần, cần ngăn cản thực hiện đồng thời chuyển 
động tịnh tiến theo phương thẳng đứng của trục chính và chuyển động ngang của hộp 
trục chính dọc theo cần. 

− Hoạt động điều khiển chỉ được thực hiện theo một trình tự xác định và trong 
một số trường hợp, còn cần phải có từng quãng thời gian nhất định giữa các bước trong 
trình tự đó. 

 Cơ cấu khoá lẫn có thể hoạt động theo các nguyên lý khác nhau như cơ khí, điện, 
thủy lực hoặc kết hợp các nguyên lý đó. Cơ cấu cơ khí được sử dụng rộng rãi nhất vì 
có kết cấu đơn giản. 

 1. Cơ cấu khoá lẫn giữa hai trục song song (hình 6-54) 

 Cả hai đĩa khoá 1 và 2 đều không tròn mà có cung lõm. Ở vị trí a, cả 2 đĩa đều có 
thể quay bởi các tay quay tương ứng. Ở vị trí b, đĩa 1 có thể quay làm cho trục I quay 
để điều khiển một ngàm gạt nào đó di chuyển nhưng đĩa 2 bị khóa nên trục II không 
thể xoay. Ở vị trí c thì ngược lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Cơ cấu khoá lẫn giữa hai trục vuông góc (hình 6-55) 

 Các đĩa khoá 1 và 2 có xẻ rãnh nên chỉ cho phép một trong hai đĩa quay được 

Hình 6-54: Cơ cấu khóa lẫn giữa hai trục song song 
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 3. Cơ cấu khoá lẫn chuyển động tịnh tiến (hình 6-56) 

 Hình 6-56a chỉ cho phép một trong hai ngàm gạt 3 hoặc 4 di chuyển theo phương 
song song khi thanh răng 1 hoặc 2 ăn khớp với bánh răng. Hình 6-56b chỉ cho phép 
chi tiết chuyển động một trong hai phương vuông góc nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6-55: Cơ cấu khoá lẫn giữa hai trục vuông góc 

1

2

Hình 6-56: Cơ cấu khoá lẫn  
           chuyển động tịnh tiến 

a)

b)
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 6.5.2. Cơ cấu hạn chế hành trình 
 Nguyên lý và kết cấu của cơ cấu hạn chế hành trình được lựa chọn phụ thuộc vào chức 
năng của cơ cấu và độ chính xác yêu cầu của bộ phận di động cần hạn chế hành trình. 

 Cơ cấu hạn chế hành trình nhằm mục đích để bộ phận di động không thể đạt đến 
vị trí tới hạn (vị trí nguy hiểm) thường không yêu cầu độ chính xác cao (dung sai vị trí 
hành trình có thể ±0,5 đến ±1mm). Nếu bộ phận di động được truyền động bởi một 
động cơ riêng, có thể dùng công tắc điện hành trình đặt ở cuối hành trình để tắt động 
cơ. 

 Trường hợp cần yêu cầu chính xác cao (±0,02 đến ±0,03mm) để đảm bảo độ 
chính xác kích thước của chi tiết gia công, có thể sử dụng công tắc hành trình tế vi. 
Nếu kết hợp các cơ cấu cơ – điện, cơ – điện tử thì có thể đạt đến mức chính xác rất 
cao ±1µm. 

 Nguyên lý làm việc của các cơ cấu hạn chế hành trình bằng cơ khí dùng cử hành 
trình và ly hợp (hình 6-57) như sau: Lắp chặt cử hành trình 1 tại một điểm xác định 
của phần cố định trên đường di chuyển của bộ phận di động 2. Bộ phận di động sẽ 
dừng lại khi đụng phải cử hành trình, trở lực tăng làm cho ly hợp ma sát hoặc ly hợp 
vấu 3 có hiện tượng trượt và tự động ngắt xích truyền động. Hiện tượng trượt này chỉ 
chấm dứt khi bộ phận di động thoát ra khỏi cử hành trình (chẳng hạn như khi đảo 
chiều động cơ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 6-58a là cơ cấu hạn chế hành trình dùng trục vít rơi. Chuyển động chạy dao 
được truyền từ trục 2, qua bánh răng Z1 – Z2 , trục 3, khớp nối tự lựa và trục 4. Trên 
trục 4 có lắp lồng không trục vít 5 nhưng có thể truyền chuyển động sang bánh vít 9 
nhờ ăn khớp với ly hợp phòng quá tải 6. Khi bàn trượt đụng vào cử hành trình 1, bánh 
vít và trục vít ngừng quay, mômen xoắn trên trục 4 tăng làm cho ly hợp vấu 6 có hiện 
tượng trượt. Khi đó, phần bên phải của ly hợp 6 di động sang phải, làm xoay hệ thống 
đòn 8 theo chiều mũi tên và bộ phận 7 mang trục vít bị rơi xuống dưới tác dụng của 
trọng lực. Vì vậy, xích truyền động bị ngắt. 

Hình 6-57: Cơ cấu hạn chế hành trình dùng cử hành trình và ly hợp 
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 Trong hình 6-58b, bánh vít 2 sẽ ngừng quay khi bàn trượt đụng vào cử hành trình, 
trong khi trục vít 1 vẫn tiếp tục quay. Mômen xoắn phát sinh thắng được lực lò xo và 
trục vít cùng với trục của nó sẽ vừa quay vừa tiến về bên phải theo chiều mũi tên do 
tác dụng ăn khớp với bánh vít đứng yên. Chuyển động này làm cho đòn 5 quay theo 
chiều mũi tên và dưới tác dụng của lò xo 3 sẽ mở ly hợp 4 làm ngắt xích truyền động. 

 Trong hình 6-59, cử hành trình 5 được giữ chặt trên băng máy tiện nhờ tấm kẹp 6 
có răng vào khớp với thanh răng 8 (đã được lắp cố định vào băng máy). Hai vít siết 7 
bảo đảm vị trí cố định của cử hành trình 5. Vít tế vi 1 được đỡ bởi hai bạc 2 và 4, đồng 
thời bị khống chế chuyển động quay nhờ then lắp trong bạc 2. Đai ốc 3 được điều 
chỉnh thông qua các thang đo khắc trên mặt a để di chuyển vít 1 theo chiều trục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.5.3. Cơ cấu phòng quá tải 
 Để đề phòng các chi tiết máy hay bộ phận máy bị hư hỏng do quá tải, trong các 
xích truyền động thường đặt cơ cấu phòng quá tải tại một vị trí thích hợp. Mục đích là 

Hình 6-58: Cơ cấu hạn chế hành trình dùng trục vít 

Hình 6-59: Cơ cấu hạn chế hành trình dùng vít điều chỉnh tế vi 
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để tự động dừng máy khi tải trọng vượt quá giới hạn thiết kế. Có thể nói đó là khâu 
yếu nhất trong xích truyền động. 

 Các cơ cấu phòng quá tải có thể là các hệ thống bằng cơ khí, điện hay thủy lực. 
Việc lựa chọn cơ cấu phòng quá tải tuỳ thuộc vào mục đích chính của sự bảo vệ là 
máy, dụng cụ cắt hay động cơ điện. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào yêu cầu của mức 
độ tự động, yêu cầu về độ nhạy, nhanh của cơ cấu. 

 Trong một số trường hợp, việc ngắt xích truyền động khi quá tải cũng chưa thật 
sự đủ mà còn cần phải đảo chiều chuyển động để dao và máy không bị hư hỏng khi 
bắt đầu gia công lại (chẳng hạn như đối với máy khoan lỗ sâu …). Trong trường hợp 
này, cơ cấu phòng quá tải nên kết hợp với cơ cấu đảo chiều. 

 Các cơ cấu phòng quá tải bằng cơ khí được sử dụng thông dụng trong máy công 
cụ là: 

 1. Chốt an toàn 

 Chốt an toàn được lắp vào vị trí thích hợp trong xích truyền động, dùng để nối 
liền hai trục hoặc giữa trục với các chi tiết lắp trên trục như bánh răng, bánh vít, bánh 
cóc … Chốt an toàn được thiết kế và tính toán sao cho khi mômen vượt quá giới hạn 
cho phép, chốt này sẽ bị cắt đứt để ngắt xích truyền động và bảo vệ các chi tiết quan 
trọng trong máy không bị hư hỏng. 

 Kết cấu điển hình của các loại chốt an toàn cho trong hình 6-60a,b. Chốt 1 được 
lắp trong các bạc thép 2 (đã được tôi cứng)  và các bạc này được lắp ép vào lỗ của chi 
tiết kết nối. Vì vậy, khi chốt bị cắt, các cạnh lỗ không bị biến dạng. Chi tiết 3 dùng để 
giữ chốt không rơi ra sau khi bị cắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Độ lớn của lực tác động để làm cắt chốt phụ thuộc chủ yếu vào vật liệu chốt, chế 
độ nhiệt luyện và đường kính tối thiểu của chốt. Vì vậy, lực này có thể thay đổi trong 
một phạm vi khá rộng mà không cần thay đổi đường kính cơ bản của chốt (thường 
chọn trong khoảng từ 4 ÷ 12mm). Để điều chỉnh lực cắt chốt, chỉ cần dùng chốt có 
rãnh cắt chữ V hay hình chữ nhật.  

Hình 6-60: Chốt an toàn

a) b) 
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 Vật liệu làm chốt có thể là thép 15, 20, 35, 45 hay các loại thép lò xo. Vật liệu 
của bạc thường là thép 40X, được tôi và ram đạt độ cứng đến 48 ÷ 53 HRC 

 2. Ly hợp an toàn 

 Ly hợp an toàn có ưu điểm hơn so với chốt an toàn là không bị phá huỷ khi quá 
tải mà chỉ có hiện tượng trượt giữa các bề mặt tiếp xúc của ly hợp để ngắt xích truyền 
động. Khi tải trọng trở lại giá trị bình thường thì ly hợp cũng tự động hồi phục lại trạng 
thái ban đầu và nối lại xích truyền động. 

 Ly hợp an toàn chỉ đòi hỏi việc điều chỉnh định kỳ và thay thế các chi tiết bị mòn 
quá giới hạn cho phép. 

 Ly hợp ma sát được sử dụng chủ yếu cho mục đích này trong máy công cụ. Về 
mặt kết cấu, ly hợp ma sát an toàn cũng tương tự như các loại ly hợp ma sát bình 
thường, chỉ có điểm khác biệt là nó không cần cơ cấu điều khiển (hình 6-61). Nhờ có 
lớp vật liệu bố 1 ở hai mặt bên của đĩa 2 mà chuyển động có thể truyền từ trục I sang 
trục II. Tuổi thọ của ly hợp ma sát an toàn tăng đáng kể và bộ phận máy có thể dừng 
nhanh chóng nếu kết hợp ly hợp này với công tắc ngắt động cơ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ly hợp vấu (hình 6-62) cũng có thể dùng như một ly hợp an toàn nếu góc nghiêng 
của các mặt bên của vấu và lực căng lò xo được chọn phù hợp. Ly hợp gồm có 2 phần 
có vấu 2 và 5 lắp cố định trên hai trục 1 và 7. Khi mômen truyền nằm trong giới hạn 
cho phép, các vấu ăn khớp nhau dưới tác dụng của lò xo 4. Để thay đổi mômen 
truyền, xoay ống điều chỉnh có ren 3 nhằm thay đổi lực căng của lò xo. Cần có ổ bi 
chặn 6 để khi quá tải, mặt đầu của lò xo 4 không trượt trên bề mặt của ống 3. 

 Với ly hợp vấu an toàn, khi quá tải, cần có một nửa của ly hợp di chuyển dọc 
trục. Tuy nhiên, nhiều khi lực ma sát lớn giữa then và rãnh then làm cho nửa ly hợp 
đó khó di chuyển và ly hợp mất tác dụng an toàn. Để khắc phục nhược điểm này, 

Hình 6-61: Ly hợp ma sát an toàn Hình 6-62: Ly hợp vấu an toàn 
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người ta dùng thêm một ly hợp trung gian như trong ly hợp vấu an toàn máy phay 
giường (hình 6-63) 

 Chuyển động truyền đến trục vít me 1 của xích chạy dao trên máy phay từ bánh 
răng 2, qua ly hợp vấu 3 (lắp lồng không trên trục 1). Ly hợp trung gian 4 có vấu bên 
phải là vấu nghiêng để ăn khớp với ly hợp vấu 3 và có vấu bên trái là vấu phẳng để 
ăn khớp với ly hợp vấu 5. Vì thế ở điều kiện làm việc bình thường, chuyển động 
truyền qua các ly hợp vấu 3, 4, 5 và đến trục 1 nhớ lắp ghép then giữa ly hợp vấu 5 
với trục. Khi quá tải, ly hợp vấu trung gian 4 di chuyển sang trái dễ dàng mà không bị 
ngăn cản do hiện tượng ma sát của then. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình 6-64 là loại ly hợp an toàn dùng bi. Chuyển động truyền từ bánh răng 1 đến 
trục 2 nhờ dãy bi 3 ăn khớp với dãy bi 4 dưới tác dụng của lò xo và ly hợp 5 lắp then 
với trục 2. Khi quá tải, có hiện tượng trượt giữa các dãy bi và ly hợp 5 di động sang 
phải để ngắt xích truyền động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngoài ra, trục vít rơi (hình 6-58) là một loại cơ cấu hạn chế hành trình nhưng vừa 
có tác dụng như một cơ cấu phòng quá tải. 

Hình 6-63: Ly hợp vấu an toàn có ly hợp trung gian 

Hình 6-64: Ly hợp an toàn dùng bi
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